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BỆNH HỌC TỤY TẠNG 

Phần một 

I. Đặc điểm giải phẫu 

1. Tụy có hình dẹt, mũi nhọn, đầu to, đuôi bé dài 10 - 15cm dầy 1,2cm màu vàng nhạt 

nằm sát và vắt ngang cột sống, gần toàn bộ tuyến nằm sau phúc mạc trừ phần đuôi. 

Tụy nặng 70g. 

2. Có 4 đoạn: đầu - cổ - thân - đuôi. Đầu tụy được đoạn I, II, III, IV tá tràng bao bọc 

(khi bệnh lý có sự liên quan tá - tụy). 

3. ống Choledoque qua đầu tụy đổ vào đoạn II tá tràng (bệnh lý tụy và mật liên quan 

với nhau). 

- ống Wirsung chạy dọc tụy đổ vào đoạn II tá tràng qua bóng Vater. 

- ống phụ: Santonini ở đoạn cổ nối với ống wirsung. 

4. Dị dạng giải phẫu: 

- Tụy vòng: đầu tụy quấn quanh khúc II tá tràng trên chỗ bóng Vater dầy khoảng 2 

cm gây bệnh cảnh hẹp tá tràng (sau ăn thấy chướng bụng).  

- Tụy lạc chỗ: một phần của tụy nằm sát dạ dày, tá tràng, ruột non một cách độc lập 

với tuyến tụy. (biểu hiện lâm sàng: đau thượng vị, chảy máu tiêu hoá) vì vậy khi X 

quang dạ dày tá tràng bình thường ở một bệnh nhân XHTH hoặc bệnh hẹp tá tràng 

cần nghĩ tới bệnh tụy. 

II. Đặc điểm sinh lý 

1. Tụy là tạng vừa nội tiết (tiết Insulin) vừa là ngoại tiết quan trọng của hệ tiêu hoá. 

Cần nhấn mạnh vai trò tụy ngoại tiết. 

2. Tụy ngoại tiết 

Mỗi ngày tụy tiết ra 200 - 1500ml dịch gồm: 

- Chất điện giải: 

. Chủ yếu HCO-
3  khoảng 140 mEq. 

. Na+ và K+ xấp xỉ huyết tương. 

. Ca++ thấp hơn huyết tương. 

. Một ít phosphat. 

- Các Enzym có 3 nhóm: 
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. Amylaza tác dụng lên 80% maltoza và 20% glucoza. 

. Lipaza với sự hiện diện của muối mật và canxi tác động lên glyxerol và các axit 

béo. 

. Enzym thuỷ phân protein có nhiều loại: trypsin, chymotrypsin trong môi trường 

pH (3-9) trypsin tác động lên các polypeptit như một endopeptidaza. 

. Cacboxipeptidaza tác dụng như một exopeptidaza lên chuỗi polypeptid tạo ra 

các axit amin mang nhóm carboxyl. 

. Ribonucleaza. 

- Điều chỉnh dịch ngoại tiết của tụy có hai cơ chế: 

. Cơ chế thần kinh: Khi kích thích dây X lượng dịch tiết giầu các enzyme, khi 

tiêm Atropine thì giảm tiết (ứng dụng: dùng atropine trong viêm tụy cấp). 

. Cơ chế thể dịch: qua chất trung gian Secretine và Pancreozymin. Secretin làm 

tăng pancreozymin làm tăng các enzyn của tụy. 

III. Các phương pháp thăm dò tụy tạng 

A. Thăm dò hình thái 

1. X - quang thông thường: (chụp bụng không chuẩn bị): Nếu có sỏi tụy cản quang 

(thấy 1 chuỗi “hạt cản quang” nằm ngang sống lưng). 

2. Chụp dạ dày tá tràng: 

- Có u đầu tụy (hình khung tá tràng dãn rộng). 

- Có u ở thân và đuôi tụy (hình chèn ép dạ dày) 

3. Chụp tụy có bơm hơi: bơm hơi sau phúc mạc kết hợp với bơm hơi dạ dày, thấy 

hình thái tụy hoặc hình thái dạ dày chèn ép (vì gây đau cho bệnh nhân, hơn nữa phải u 

to mới thấy, nên ít làm). 

4. Chụp động mạch tụy: 

- Để chẩn đoán u tụy, kể cả u nhỏ (hình ảnh một vùng giầu mạch máu). Khó thực hiện 

vì tụy ít nhất có 2 mạch máu nuôi dưỡng. 

5. Chụp đường tụy ngược dòng: bằng đường nội soi tá tràng bơm thuốc cản quang, 

cho thấy đường dẫn tụy mật rất rõ (kỹ thuật ERCP) 

- Nếu viêm tụy mạn: đường dẫn tụy khúc khuỷu. 

- Nếu là u của tụy: đường dẫn tụy bị đẩy lệch hoặc bị chèn ép. 
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6. Ghi hình tụy bằng phóng xạ: dùng Selenomethionin đánh dấu: 

- U tụy: hình khuyết 

- Viêm tụy mạn: xung đến không đều, thưa thớt. 

(Nhược điểm hình tụy dễ trùng lên hình gan). 

7. Siêu âm: 

- U nang (nang tụy): thấy hình ảnh khối loãng siêu âm nằm gần ngay tụy, thành nang 

có thể mỏng hoặc dầy. 

- Ung thư tụy: kích thước tụy to, bờ không đều, nhu mô của nó thường giảm âm, có 

giới hạn với phần tụy bình thường. Hình ảnh ống mật chủ bị đẩy lệch đi. 

- Viêm tụy cấp: tụy to, nhu mô giảm âm. 

- Viêm tụy mạn: nhu mô đậm âm, ống Wirsung dãn rộng. 

8. Chụp cắt lớp quét (Scanner) và cộng hưởng từ: 

- Chẩn đoán u rất chính xác 

- Chẩn đoán viêm tụy cấp, mạn 

(Nhược điểm quá đắt, chưa dùng routine được) 

9. Tế bào học: lấy dịch tá tràng tìm tế bào K tụy (rất hiếm) 

10. Mổ thăm dò (biện pháp cuối cùng) 

B. Thăm dò chức năng tụy 

Tụy phải tổn thương ít nhất 75% trở lên mới có biểu hiện rối loạn chức năng. 

1. Xét nghiệm phân 

- Tìm sợi cơ chưa tiêu, hạt mỡ, định lượng N, chymotrypsin. 

(Nếu viêm tụy mạn: trong phân thấy sợi cơ, mỡ, N. tăng, chymo. giảm). 

2. Định lượng men: Amylaza, lipaza máu, amylaza nước tiểu. 

Trong viêm tụy mạn, cấp các men này đều tăng (bình thường trong máu: 160 

đơn vị Ucaraway hoặc 32 - 16 đv Wohlgemuth, trong nước tiểu dưới 400đv Ucaraway 

hoặc 32 - 64 ®v Wohlgemuth). 

Tỷ lệ lipaza trong máu cũng gần bằng amylaza máu. (bt 4-12u/l) tăng cao, tóm 

lại lâu hơn Aray. 

3. Nghiệm pháp acidetrioleine và Oleique 

Suy tụy ngoại ruột không hấp thu được acide trioleine. 
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4. Nghiệm pháp Secretine và Pancreozymine 

Secretine kích thích tụy bài tiết nước và điện giải, Pancreozymine kích thích tụy 

bài tiết men, do đó trong viêm tụy mạn sau khi kích thích bằng các chất trên tụy cũng 

không tăng tiết. Nghiệm pháp này còn có giá trị phân biệt tăng amylaza máu do viêm 

tụy mạn hay do nguyên nhân khác. 

5. Tỷ số 

Clearance amylase = Amylase urin x Creatini serum x 100

Clearance creatinine  Amylase serum Creatinin urin   

Bình thường tỷ số này bằng: 1 - 5% 

Viêm tụy cấp tỷ lệ này trên 5 % (đặc hiệu trong viêm tụy cấp) 

6. Test peptide tổng hợp: (acidebenzoyn tyrosyl - P - aminobenzoique, viết tắt: 

BzTyPABA). Sau khi uống chất này đến ruột, nó bị thuỷ phân bởi chymotrysin và tạo 

nên PABA, chất này nhanh chóng được hấp thu vào máu và đào thải qua nước tiểu. 

 

Phần hai 

 Một số bệnh tuỵ 

 

Viêm tuỵ cấp 

I. Đại cương 

1. Định nghĩa 

Viêm tụy cấp là sự tổn thương tụy cấp tính chức năng có thể phục hồi trở lại bình 

thường. VTC có thể tái phát nhiều lần mà không thành VTM. 

2. Giải phẫu bệnh 

Có 4 tổn thương cơ bản: phù nề, xung huyết, hoạt tử và xuất huyết, nhưng khái 

quát hoá thành 2 loại VTC: 

- VTC không hoại tử: hay gặp nhất, tổn thương chủ yếu: phù nề, nhìn tụy láng bóng, 

sưng to, cương tụ. 

- VTC hoại tử: loại này nặng: tụy sưng, có nhiều đám xuất huyết, có khi hoại tử như 

một bọc máu to. Các tổn thương sau vài giờ lan sang phúc mạc. Sự hoại tử nến 
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(Cystosteatonecrosis) tạo ra những vết màu trắng vàng nhạt như vết nến (thấy ở phúc 

mạc, quanh thận, lách, dạ dày, gan...) 

3. Các nguyên nhân thường gặp 

3.1. Các tổn thương cơ giới, viêm nhiễm ở ống tụy, ống mật: sỏi mật, sỏi tụy, u gây 

chèn ép đường mật tụy, viêm bóng Vater, bệnh xơ tụy. 

3.2. Các bệnh nhiễm khuẩn ổ bụng: viêm túi mật, viêm ruột thừa, thương hàn, 

leptospirose hoặc các bệnh virut (qua bị, viêm gan virut) giun đũa... 

3. 3. Do rượu (hay gặp ở các nước Âu, Mỹ). 

3.4. Các chấn thương do chạm mạnh vào bụng, phẫu thuật, nội soi mật tụy. 

3.5 Loét dạ dày, tá tràng ăn sâu vào tụy. 

3.6. Một số thuốc: corticoit, lợi tiểu, thuốc miễn dịch (Azathioprin) thuốc chống thụ 

thai, các loại thuốc tiêm chủng... 

3.7. Chuyển hoá và nội tiết: cường tuyến cận giáp tăng calci huyết, tăng lipit máu, 

béo phị, thai nghén, đái đường, xơ mỡ động mạch là những yếu tố thuận lợi 

3.8. VTC tự phát: chưa rõ nguyên nhân. 

4. Cơ chế sinh bệnh 

Thuyết được thừa nhận nhiều là: “tụy tạng tự tiêu huỷ”. Tụy là tạng chứa đựng 

nhiều Enzym tiêu protein ở dạng chưa hoạt động (Proenzym) như trypsinogene, 

proelastaza, prophospholipaza, Kalicreinogen, v.v... Bình thường chỉ khi dịch tụy vào 

tới tá tràng, trypsinogen được men Enterokinaza của ruột hoạt hoá thành trypsin và 

chất trypsin này gây hoạt hoá các proenzym khác. Nếu do những yếu tố điều kiện 

khác nhau làm cho dịch ruột và men Enterokinaza hồi lưu trong ống tụy hoặc các độc 

tố, tình trạng nhiễm virus, thiếu máu cục bộ, giảm oxy mô chấn thương trực tiếp vào 

tụy... trypsinogen và các proenzym khác dược hoạt hoá ngay trong mô tụy sẽ xây ra 

“tụy tạng tự tiêu hoá” (autodigestion) tức là VTC. Các enzyn tụy được kích hoạt tiêu 

hoá các màng tế bào, thuỷ phân các protein, thương tổn mạch máu, phù nề chảy máu, 

hoại tử tế bào nhu mô tụy và hoại tử mỡ. Thêm vào đó là chất bradykinin và histamin 

được các tế bào giải phóng ra làm tăng thêm tính thấm mạch và phù nề. Các rối loạn 

này xảy ra dồn dập và tổng hợp lại quá mức sẽ dẫn đến viêm tụy cấp hoại tử. 

Ngoài cơ chế sinh bệnh nêu trên, người ta còn nêu thêm các yếu tố: giải phẫu, 

vận mạch, rối loạn thần kinh thể dịch tụy, rối loạn chuyển hoá, dị ứng, nhiễm khuẩn... 
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II. Triệu chứng học 

A. Triệu chứng lâm sàng 

1. Cơ năng 

a. Đau bụng 

- Vị trí: đau thượng vị. 

- Tính chất: 

. Đau dữ dội đột ngột (sau bữa ăn thịnh soạn: 15 - 25 %) kéo dài, không dứt cơn. 

. Có khi đau quặn như sỏi mật. 

. Nôn cũng không hết đau. 

. Đau lan ra sau lưng, lên ngực. 

- Kèm theo đau: vật vã, lăn lộn, vã mồ hôi... 

(Vì sao đau: - Tổn thương viêm, xung huyết tác động vào lưới thần kinh thụ cảm 

của tụy. - Sự đè ép vào đám rối dương do tụy to, do phù nề. - Do tăng áp lực trong ống 

tụy và ống Wirsung. - Dịch tụy tràn ra gây tổn thương mạc nối lớn, bé, màng bụng, 

ống gan). 

b. Nôn mửa (70%) 

- Xảy ra sau khi đau bụng. 

- Nôn dai dẳng, kịch liệt, khó cầm. 

- Nôn ra dịch mật, nôn ra máu (nôn ra máu là nặng). 

- Nôn gây ra mất nước và điện giải. 

- Không bao giờ nôn ra phân (phân biệt với tắc ruột). 

c. Chướng bụng, bí trung đại tiện. Có khi ỉa lỏng 5% (Nayera et Brown). 

2. Thực thể 

Nghèo nàn kín đáo mâu thuẫn với dấu hiệu cơ năng. 

a. Bụng chướng nhẹ ấn đau, nhưng vẫn mềm, 40-50% có thấy phản ứng thành bụng 

nhẹ, ít co cứng thành bụng thực sự (10-20%) có điểm Mayo - Robson đau, hoặc hạ 

sườn trái đau (dấu hiệu Mallet Guy). 

b. Nhu động ruột thường giảm hoặc mất (do liệt ruột). 

c. Trường hợp VTC hoại tử nặng có thể thấy dấu hiệu da đặc biệt: 

- Thấy các vết màu xanh nhạt quanh rốn (dấu hiệu Cullen). 
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- Thấy vết da xanh tím, nâu xanh ở hai bên mạn sườn (dấu hiệu Tumer). Các vết da có 

màu do chảy máu và dị hoá hemoglobin trong ổ bụng. 

- Da mặt màu đỏ hoặc nâu xám (do Kalicrein tiết vào máu) 

- Có khi vàng da (do hoại tử gan, hoặc chèn ép ống mật) 

3. Dấu hiệu toàn thân (thường biểu hiện nặng) 

a. Hoảng hốt lo sợ, có khi ngất do quá đau, có khi trạng thái tâm thần mê sảng (rối 

loạn não tủy) tiên lượng xấu. 

b. Biểu hiện sốc mức độ vừa hoặc nặng: 

- Mặt tái, chân tay lạnh, toát mồ hôi. 

- Mạch yếu, nhanh, huyết áp tụt. 

c. Sốt 38oC, hoặc cao hơn (39 - 40oC). 

d. Một số trường hợp có biểu hiện thận (50%, Sernard). 

- Huyết áp cao tạm thời vài ngày đầu sau giảm dần. 

- Đái ít, vô niệu. 

- Xét nghiệm: có HC, BC, trụ hạt và protein niệu. Có thể có urê máu tăng. 

(Sernard giải thích: do sốc, máu qua thận ít. Do trypsin vào máu đến thận làm tổn 

thương cầu thận). 

B. Triệu chứng xét nghiệm 

1. Định lượng Amylaza máu và nước tiểu, tăng từ 5 - 200 lần bình thường Amylaza 

trở lại bình thường sau 4 - 8 ngày. Tăng Amylaza niệu chậm hơn nhưng kéo dài hơn 

tăng Amylaza máu. Amylaza cũng tăng trong dịch màng bụng, dịch phế mạc do VTC 

gây ra. 

2. Các xét nghiệm máu khác 

- Lipaza máu: tăng kéo dài vài ngày (gần giống Amylaza) 

- BC tăng nhất là BC đa nhân trung tính. 

- Đường máu tăng cao (tiên lượng nặng). 

- Lipit máu tăng (Bt 4 - 7g/l) 

- Canxi máu giảm (bình thường 2, 35 - 2,65 mmol/1, sau 48 giờ Ca giảm nặng (Ca++ 

bị giữ ở các thương tổn làm cho Ca++ huyết hạ, hoại tử mỡ càng rộng thì Ca++ càng hạ 

thấp).  
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- Xét nghiệm methhemoglobin trong huyết thanh tăng cao trên 5mg% là một dấu hiệu 

của thể hoại tử. 

- Urê máu tăng, Bilirubin, phosphataza kiềm, SGOT tăng tạm thời vài ngày. 

3. Nước tiểu 

- Có thể có đường niệu. 

- Amylaza tăng sau 24h. 

- Có thể có HC, trụ hạt, protein niệu. 

4. X - quang 

- Hai dấu hiệu (-): 

. Không có liềm hơi. 

. Không có mức nước, mức hơi. 

- VTC có thể thấy: chướng hơi đại tràng, dạ dày tá tràng. Có thể thấy sỏi túi mật. 

- Chụp dạ dày có thuốc: 

. Khung tá tràng dãn rộng 

. Nếp niêm mạc thô dày. Dạ dày bị đẩy ra trước, có hình răng cưa. 

5. Siêu âm: cho thấy tụy to, có tràn dịch quanh tụy, cho biết sỏi mật, tụy. 

6. Tính chỉ số 

Clearance amylase = Amylase urin x Creatini serum x 100

Clearance creatinine  Amylase serum Creatinin urin   

Nếu lớn hơn 5% là VTC 

7. Soi ổ bụng 

- Thấy dịch ổ bụng màu hồng. 

- Thấy các vết nến ở màng bụng, ruột. 

III. Chẩn đoán 

A. Chẩn đoán xác định 

1. Đau bụng đột ngột (sau bữa ăn tươi), nôn không đỡ, chướng bụng, sốc. 

2. XQ: quai ruột đầy hơi, giãn to. Không liềm hơi, mức nước. 

3. Amylaza máu và nước tiểu tăng cao trên 5 lần mức thường. 

 

Tỷ số: 
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Clearance amylase = Amylase urin x Creatini serum x 100

Clearance creatinine  Amylase serum Creatinin urin   

Lớn hơn 5 % 

4. SOB: thấy vết nến. 

5. SA: Tụy to, nhu mô giảm âm. 

B. Chẩn đoán phân biệt 

1. Thủng ổ loét dạ dày 

- Có tiền sử DD hoặc không. 

- Đau lăn lộn, không sốc. 

- Co cứng bụng, mất vùng đục trước gan. 

- XQ: có liềm hơi. 

(Khi thủng vào tụy tạng mổ ra mới biết được). 

2. Tắc ruột 

- Đau bụng, nôn (có thể nôn ra phân). 

- Có quai ruột nổi, bí trung đại tiện. 

- XQ: có mức nước, mức hơi. 

3. Cơn đau bụng gan 

- Có tam chứng Charcot (có khi không) 

- SOB: biết viêm ở đâu. 

- Siêu âm: phát hiện sỏi, u, áp xe. 

4. Viêm phúc mạc 

- Có hội chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc. 

- Co cứng toàn bụng, khó thở. 

- Có phản ứng thành bụng. 

- Thăm trực tràng: Douglas đau. 

5. Nhồi máu trong ổ bụng: (hiếm). 

- Đau dữ dội đột ngột. 

- Trên người bệnh có hẹp lỗ van hai lá (RM). 

- Đau bụng từng cơn, có ỉa ra máu. 

- SOB, mổ thăm dò mới rõ được. 

6. Nhồi máu cơ tim 
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- Đau thắt ngực điển hình. 

- ĐTĐ: có nhồi máu cơ tim (Q sâu, T dẹt) 

- Khi VTC mà Ca++↓ có hình ảnh QT dài, T thấp, dẹt. 

- Kết hợp khám tim và ĐTĐ để chẩn đoán. 

C. Chẩn đoán thể bệnh 

1. Viêm tụy cấp thể phù nề: hay gặp, thể nhẹ: 

- Đau bụng vừa phải, nằm yên tĩnh được. 

- Tình trạng chung ít thay đổi, không bị choáng. 

- Không nôn, không có phản ứng thành bụng. 

- Chẩn đoán nhờ: Amylaza máu cao trên 5 lần. 

2. VTC thể hoại tử, xuất huyết 

- Tình trạng nặng, đau bụng dữ dội, sốc. 

- Bụng căng cứng, có phản ứng thành bụng, cắt cơn đau khó khăn. 

- Tử vong: 25 - 30%. 

- Chẩn đoán nhờ mổ, hoặc giải phẫu thi thể. 

(Đại thể: tụy hoại tử chảy máu nặng). 

3. VTC nung mủ 

- Đau bụng, co cứng bụng, liệt ruột. 

- Hội chứng nhiễm trùng muộn hơn, sau vài ngày. 

- Chẩn đoán sau phẫu thuật. 

(Đại thể: tụy có nhiều ổ mủ bằng đầu kim, trắng, vàng, khu trú vùng đầu tụy có khi 

gây áp xe dưới cơ hoành). 

4. Các thể lâm sàng theo tiến triển của bệnh 

- Thể tối cấp: 

. Bệnh cảnh nặng ngay từ đầu: đau dữ dội, nôn nhiều. 

. Sốc nặng, trụy tim mạch, tử vong sau 1 - 2 ngày. 

- Thể cấp tính: 

. Các triệu chứng như VTC mô tả ở trên. 

. Trạng thái tốt dần, xét nghiệm trở lại bình thường dần. 

. Sau 3 - 5 ngày khỏi hoàn toàn, có thể có biến chứng, tử vong 10%. 

- Thể tái diễn hay hồi qui (pancreatite aigue récurente): 
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. Có các cơn VTC tái phát nhiều lần 

. Điều trị khỏi, ít tử vong. 

. Sau khi khỏi lại tái phát, thường nhẹ. 

- Thể không điển hình: 

. Hay gặp. 

. Đến khám bệnh vì: 

* Một cấp cứu nội khoa: đau thượng vị, sốc, li bì, vật vã. 

* Có hội chứng suy thận cấp: đái ít, vô niệu, Ure máu tăng. 

* Đau thắt ngực, rối loạn tiêu hoá, chướng bụng. 

* Một cấp cứu ngoại: tắc ruột, viêm phúc mạc, VRT, khi mổ mới rõ. 

IV. Tiến triển, biến chứng 

A. Tiến triển 

1. VTC: Tuy có nhiều tiến bộ về hồi sức, song vẫn là một bệnh nặng trong những 

ngày đầu (tử vong 20 - 40% số ca). 

- ở giai đoạn sớm: 

. VTC hoại tử xuất huyết: tử vong 60%. 

. VTC phù nề: tử vong 10%. 

Lý do tử vong: sức nặng, chảy máu, suy thận, Ca++ máu hạ Amylae, Glucose 

tăng. 

- Giai đoạn muộn hơn: tử vong do bội nhiễm thêm. 

2. Sau vài ba ngày bệnh lui dần. Vẫn cần đề phòng tái phát. 

B. Biến chứng 

1. Biến chứng tại chỗ: sau 2 - 3 tuần xuất hiện một đám viêm ổ bụng. 

a. Viêm tấy (phlegmon), áp xe hoặc u nang giả (pseudokyste) do dịch tụy chảy vào 

một ổ hoại tử nhu mô tụy. 

b. U nang giả không có bờ thành riêng, về sau bọc bởi vỏ xơ. Kích thước (có thể 20 - 

24cm), nang nhỏ có thể mất đi (cần theo dõi bằng siêu âm). 

c. Có thể có cổ trướng do tụy, hoặc biến chứng ở một cơ quan lân cận với tụy như 

chảy máu nặng trong ổ bụng, huyết khối, tắc ruột, rò tụy. 

2. Biến chứng xa, hệ thống 
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a. Suy thận cấp. 

b. Tràn dịch phế mạc, suy hô hấp cấp. 

c. Biến chứng tim mạch: tụt HA, ngừng tim đột ngột, thay đổi ST, T. 

d. Rối loạn tâm thần. 

e. Chảy máu đường tiêu hoá, đông máu rải rác trong lòng mạch... 

f. Mù đột ngột do tắc mạch võng mạc (bệnh võng mạc Purtshur). 

V. Điều trị 

A. Nội khoa 

1. Nguyên tắc 

a. Điều trị sớm. 

b. Tích cực. 

c. Phải theo dõi chặt chẽ. 

2. Đơn cụ thể 

a. Chế độ nuôi dưỡng 

- Hạn chế ăn tuyệt đối (diète abselue): 

. Hút dạ dày tá tràng chỉ áp dụng khi nôn nhiều, giãn dạ dày. 

. Điều chỉnh thể dịch: nước (trung bình 2,51/24h), cân bằng điện giải (8 - 12g 

Clorua natri, 1 - 2g clorua kali, calci, ma giê), bảo đảm một phần năng lượng bằng 

THN ưu trương. 

. Từ ngày 4 - 8 phải cho ăn uống trở lại một cách tuần tự tăng dần. ở các thể 

nặng có rò phải cho chế độ “ăn” dinh dưỡng cao bằng ngoài đường tiêu hoá. 

b. Chống đau và chống sốc 

- Chống đau. 

* Dolosal (viên 25mg, ống 2ml: 0,l0g). 

Uống: 1 lần 1 viên cho 1 - 3 lần/24h. 

Tiêm bắp hoặc dưới da: 1 lần 1 - 2ml cho 1 - 3 lần/24h. 

(Tác dụng giảm đau nhưng không gây ra co thắt cơ oddi. Biệt dược: Pethidin, 

Lidol, Dolsin, Dolcontral, Dolargan). 

* Procain hoặc Novocain (dd l%): 40 - l00ml pha với dung dịch tiêm truyền. 

* Phóng bế thần kinh tạng (infiltration splanchique) phía bên trái, hoặc cả hai 

bên thắt lưng: Novocain dd 0,25%: 50 - l00ml. 
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Các thuốc liệt hạch (Haxamethinium - largactil hoặc hỗn hợp gây liệt: Largactil - 

phenergan Dolosal), thận trọng vì hạ huyết áp. 

- Chống sốc: 

. Duy trì khối lượng tuần hoàn: dịch truyền nước, điện giải truyền huyết tương, 

albumin, máu tươi. 

. Cocticoid (methylprednisolon tiêm tĩnh mạch liều cao giảm dần ở các trường 

hợp nặng. Nếu VTC không có sốc không được cho cocticoid). 

* Phối hợp: Isupreterenol (Isuprel: Mỹ), aleudrine (Pháp), Snoner (Nhật) tác 

dụng kích thích thụ cảm thể Bêta adrenengic cấp cứu trụy tim mạch, sốc (viên: 5 - 10 

- 20mg. ống Chlohydrat, sulfat: lml: 0,2 - 0,5ml). 

Hòa: 1 - 5 ống (0,2mg) với 500ml Nacl dd 0,9% hoặc HTN 5%. 

Liều dùng: từ 0,2mg - 4mg/24h. 

Chống chỉ định suy mạch vành, bệnh cao huyết áp, xơ cứng mạch não... 

* Dùng Prednisolon: 30 - 40mg/24h, trong thời gian nhất định. Depersolon (ống 

lml chứa 30mg kèm l00mg Urethan trong dung dịch nước Propylenglycol): dùng 

chống sốc: 30 - 90mg (1 - 3 ống) nhỏ giọt tĩnh mạch. Qua giai đoạn cấp cho uống 

prednisolon liều giảm dần. 

c. Chống nhiễm khuẩn 

- Chloramphenycol (Chlorocide): 2g/24h chia nhiều lần uống. 

- Ampicilin 1 - 1,5/24h. 

- Methicilin: 4 - 3g/24h chia 4 - 6 lần tiêm bắp sâu. Tiêm tĩnh mạch: lg hòa 5ml nước 

cất hoặc HTL 5%, Nacl 0,9% 250ml nhỏ giọt tĩnh mạch. 

d. ức chế tiết dịch tụy: ngoài nhịn ăn, hút dịch dạ dày có thể cho: 

- Bromatropin: l/4g x 1 - 2 ống tiêm dưới da/24h. 

- Cimetidin, acetazolanid, somatostatin (đắt tiền), calcitonin... 

e. Chống hoại tử tế bào tụy 

- Trasylol (Đức), hoặc Zymofren (Pháp): ống 2,5ml chứa 2500 KI (Kallicraein - 

Inactivator - Einheiten) hoặc l0 ml chứa 100.000 KI hoặc 5 ml: 5000KI. (Là một 

polypeptid gồm 58 acid min đặc hiệu có tác dụng làm mất hoạt tính Kallicrein, 

trypsin, chymotrypsin, fibrolysin, plasmin). 
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* Viêm tụy hoại tử cấp tiêm tĩnh mạch chậm 200.000 - 800.000 U, tiếp tục như 

vậy 100 000 U trong 3 - 5 h. Các ngày sau cũng tiêm như trên cho tới khi có kết quả 

tốt. 

- Octreotide (Sandostatin): ống lml octreotide acÐtate: 50mcg hoặc 

100 mcg/1 ống. Tác dụng ức chế bài tiết dịch tụy nội tiết isnulin, glucagon và 

polypeptide tụy, ức chế bài tiết dịch tụy ngoại. Dùng trong viêm tụy cấp và mạn. 

Liều ngày tiêm dưới da 1 ống khi nào đỡ thì ngừng. 

- Chlortetracylin(Aureomycin của Pháp), Biomycin(Bun) viên 0,5-0,25. 

Liều dùng: 0, 1 - 0,2 mỗi lần, 5 - 6 lần cách đều /24h x 6 - 10 ngày. 

(Tác dụng vừa là KS vừa là ức chế men lipase). 

B. Ngoại khoa 

Chỉ định: 

- Trường hợp chẩn đoán chưa chắc chắn viêm tụy cấp với một cấp cứu ngoại khoa. 

- Mổ để dẫn lưu dịch tụy khi đọng lại ở hậu cung mạc nối. 

- Nếu có sỏi giun trong ống mật chủ, mổ lấy sỏi, giun, dẫn lưu ống mật. 

- Nếu có giun trong ống wirsung mổ tá tràng lấy giun và dẫn lưu ống   wirsung (dẫn 

lưu ống Wirsung ngay cả khi không có giun). 

- Điều trị biến chứng: khi có u nang. 

- Khi viêm tụy hoại tử mổ cắt tụy hoặc dẫn lưu. 

 

Viêm tụy mạn tính 

I. Đại cương 

1. Định nghĩa 

VTM là sự xơ hoá từ từ của nhu mô tụy, dẫn tới sự phá hủy ngày càng nặng nhu 

mô tụy dẫn tới hậu quả suy giảm hoặc mất chức năng tụy. 

2. Phân loại 

Có nhiều thể loại VTM, có 3 thể chính sau: 

- VTM tiên phát: 

. Thể vôi hoá. 
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. Thể không có vôi hoá. 

- VTM thứ phát: 

. Sau nghẽn tắc ống tụy (hẹp bóng Vater). 

. Dính sẹo trên ống tụy (chấn thương phẫu thuật, u chèn ép). 

- VTM thể đặc biệt (do di truyền, rối loạn chuyển hoá nội tiết). 

3. Giải phẫu bệnh lý 

- Đại thể: 

. Tổ chức tụy chắc (tăng tổ chức liên kết, teo nhu mô). 

. Mặt tuyến không đều, rải rác có các nang (kystes). 

. Tổn thương toàn tuyến hoặc khu trú (Đầu, thân, đuôi). 

- Vi thể: 

. Tăng sinh tổ chức liên kết ở gan hoặc trong tiểu thùy. 

. Các mạch máu xơ hoá. Một số sợi thần kinh tăng sản. 

. Các lớp biểu mô của tuyến mất. 

. Các ổ tái sinh hình thành các xoang nhỏ đè ép vào ống dẫn, ống tụy có chỗ 

giãn, có thể có sỏi. 

. Các tiểu đảo Langerhans bị teo, xơ nhưng muộn hơn. 

4. Bệnh căn bệnh sinh 

a. Nguyên nhân: 

- Viêm tụy mạn tiên phát: 

. Rối loạn chuyển hóa: thiếu đạm thừa mỡ kéo dài. 

. Nhiễm độc: rượn, chì, Hg, phospho, coban mạn. 

. VTM tiên phát có vôi hóa hay gặp ở nam (35 - 50 tuổi) có nghiện rượn, trung 

bình sau 9 năm mắc nghiện. 

VTM không vôi hóa, thường có tăng gammaglobulin. 

. VTM tự miễn với sự hiện diện những kháng thể kháng tụy. 

. VTM tiên phát đặc biệt có tính di truyền gia đình. Bệnh nhầy nhớt tụy di truyền 

(mucoviscidose hoặc fibrose kyscique du pancréas) hoặc chứng cường tuyến cận giáp, 

chứng tăng lipit máu nội sinh. 

- VTM thứ phát: 

. Tắc nghẽn ống tụy hoặc vùng bóng Vater. 
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. Thương tổn do chấn thương hoặc phẫu thuật. 

. Do một u chèn ép ống tụy. 

. Giãn các ống tụy, và xơ hóa quanh các ống tụy. 

- VTM đặc biệt: 

. Di truyền. 

. Rối loạn chuyển hóa nội tiết (như trên đã nói). 

b. Cơ chế sinh bệnh: chưa biết rõ. Rất ít gặp những trường hợp VTC chuyển thành 

VTM. Rượu làm tăng độ quánh và nồng độ protein của dịch tụy làm dễ xảy ra sự kết 

tủa. Tình trạng thiếu đạm kéo dài gây thương tổn mạn tính ở nhu mô tụy. Sau nhiều 

năm tiến triển gây ra giãn các nang tụy, sự kết tủa protein trong các ống tụy tạo thành 

thỏi đạm - calci, sự xơ hóa quanh và giữa các chùm tuyến lan khắp tuyến tụy phá hủy 

dần nhu mô tụy (Nội tiết, ngoại tiết) thay thế bằng mô xơ đặc có thâm nhiễm viêm. Sự 

giãn các tuyến nang và ống tụy dẫn đến sự hình thành những u nang của tụy, lúc đầu 

bé sau có thể to ra vỡ vào các mô quanh tụy và dịch tụy chảy vào tạo ra các u nang giả 

ngoài tụy. 

II. Triệu chứng học 

A. Lâm sàng 

1. Đau bụng 

- Đau thượng vị, lan sang phải hoặc trái, xuyên sau lưng. 

- Đau lâm râm kéo dài, có lúc thành từng cơn. 

- Đau sau ăn mỡ nhiều, uống rượu, làm việc nặng, cảm xúc. 

- Giảm đau khi nằm nghiêng co, ngồi cúi, úp lưng.. 

- Có thể có buồn nôn và nôn. 

- Khoảng 20% không có đau bụng. 

2. ỉa lỏng 

- Nhiều lần trong ngày. 

- Phân nhiều, lỏng như cháo, màu xám nhạt mùi thối, phân láng mỡ, sợi cơ 

3. Sờ nắn bụng: không có dấu hiệu gì rõ rệt, có thể thấy: 

- ấn vùng tá tụy đau, vùng tam giác Chauffard: đau. 

- Nắn HST tư thế nghiêng phải đau (dấu hiệu: Mallet - Guy). 
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- Điểm May - Robson: đau. 

- Da niêm mạc hơi vàng nhạt (vàng kéo dài 2 - 10 ngày hết) thường vàng da sau cơn 

đau nhưng không sốt như sỏi mật. 

- Có tác giả nói: “sờ thấy tuyến tụy như một giải chắc” hoặc ở người gầy sờ tụy to hơn 

bình thường (u nang, hoặc u tụy). 

4. Toàn thân 

- Gầy đét, da khô lông tóc thưa, dễ rụng 

- Thiếu máu, phù nề. 

- Thường xuyên mệt mỏi, giảm trí nhớ. 

B. Xét nghiệm 

1. Thăm dò chức năng ngoại tiết tụy 

- Hút dịch tá tràng: 

. Dịch tụy giảm (Bt: 250 - 1500ml/24h). 

. Các men: Trypsin, lipaza, amylaza giảm, mất. 

- Tìm thức ăn trong phân (xem phần I) cần làm nhiều. 

2. Xét nghiệm máu 

- Amylaza và lipaza máu không cao. Tuy nhiên amylaza máu tăng sau một cơn đau 

bụng có ý nghĩa chẩn đoán, nên thử cùng một lúc amylaza và glucoza ba lần (24h, 

48h và 72h) sau cơn đau. 

- Bilirubin, phosphataza kiềm có thể tăng (có viêm mạn quanh ống mật). 

- Định lượng canxi, lipit và triglicerit huyết tăng để phát hiện viêm tụy mạn trong 

cường giáp trạng và tăng lipit máu. 

- Nghiệm pháp tăng đường máu, biểu hiện kiểu đái tháo đường. 

3. Xét nghiệm nước tiểu: Tìm amylase, Glucose, sắc tố mật, xét nghiệm               D-

xylose giúp cho chẩn đoán chứng hấp thu kém. 

4. Xét nghiệm trực tiếp dịch tá tràng, dịch tụy trong các test secretin, test secretin-

pancreozymin hoặc bữa ăn. Định lượng lactoferrin trong dịch tụy nếu tăng cao là có ý 

nghĩa chẩn đoán viêm tụy mạn. Tuy nhiên quá tốn kém. 

5. X - quang 

- Chụp bụng không chuẩn bị: thấy sỏi, điểm canxi hóa D12, L1, L2. 

- Chụp khung tá tràng: Hẹp đoạn 2 tá tràng(tròn lại). 
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- Biến đổi bờ cong lớn dạ dày: co kéo, nham nhở 

- Bơm hơi sau phúc mạc: hình tụy thay đổi. 

- Chụp tĩnh mạch lách cửa: biểu hiện tăng áp lực tĩnh mạch cửa cục bộ. 

- Chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi (ERCP): cho biết hình ảnh bóng Vater, tổn 

thương ống tụy, u nang tụy, sỏi tụy, sỏi mật... 

- Chụp X quang cắt lớp vi tính(CT) và chụp động mạch tụy có chọn lọc 

6. Siêu âm: Đánh giá kích thước tụy tạng, ống tụy, tình trạng nhu mô và phát hiện u 

nang tụy. Giá trị càng cao nếu kết hợp chọc hút tụy dưới hướng dẫn của siêu âm. 

7. Soi ổ bụng: quan sát tụy qua mạc nối nhỏ, bệnh nhân tư thế đầu cao nằm nghiêng 

bên phải. 

8. Xạ đồ (scintigraphy): Dùng seleomethionin thấy sự cố định phóng xạ mất, có hình 

lạ, có khi bình thường. 

III. Chẩn đoán bệnh 

A. Chẩn đoán xác định 

1. Nói chung khó, chỉ nghĩ tới khi lâm sàng gặp một bệnh nhân gầy còm cằn cỗi, ỉa 

lỏng không rõ nguyên nhân, kết hợp những kết quả thăm dò cho phép. 

2. Là một chẩn đoán sau khi đã loại các nguyên nhân khác 

B. Chẩn đoán phân biệt 

1. Các bệnh tại tụy 

a. Ung thư tụy: Chiếm 1-2% các loại ung thư, 60% là K đầu tụy, gặp ở nam ở lứa tuổi 

50. 

- Bệnh từ từ: ợ hơi, mất khẩu vị, đầy bụng, ỉa chảy. 

- Đau bụng âm ỉ không rõ ràng 

- Khi u to có chèn ép, lâm sàng rõ thì đã muộn: 

+ Hội chứng tắc mật (K đầu tụy) 

+ Hội chứng tăng áp lực gánh 

+ Hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ dưới: phù tím 2 chân. 

- Máu lắng tăng. 

- Nghiệm pháp thăm dò tụy bình thường (dịch giảm nhưng các men bình thường) 

b. Sỏi tụy: ít gặp gồm chất hữu cơ, canxicarbonat và phospho) 
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- Đau thượng vị dữ dội, lan ra lưng, gặp ở người khỏe mạnh. 

- Giống cơn đau quặn gan, đau sau bữa ăn vài giờ. 

- Rối loạn tiêu hóa: ỉa phân mỡ, có sợi cơ. 

- X - quang tụy (chuẩn bị hay không): phát hiện sỏi tụy. 

c. U nang tuyến tụy: (ít gặp) 

- Tiền sử có viêm tụy cấp. 

- Cảm giác nặng tức, đau thượng vị lan về bên hạ sườn trái. 

- Tiêu hóa kém: nôn, mệt mỏi, gầy. 

- Đôi khi có vàng da. 

- Có thể có chảy máu đường tiêu hóa làm lạc hướng chẩn đoán 

- Có thể có hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch gánh cục bộ do chèn ép. 

- Khám phát hiện khối u to (nhìn thấy) ở thượng vị, nhẵn, căng và không di động, gõ 

khối u đục giữa hai vùng trong là dạ dày và đại tràng ngang. 

- X - quang: 

+ Chụp tụy không chuẩn bị đôi khi thấy sỏi 

+ Chụp dạ dày: dạ dày bị lõm vào vùng bờ cong lớn (nang đuôi tụy) 

+ Chụp đại tràng: đại tràng ngang bị đẩy võng xuống. 

+ Chụp bơm hơi sau phúc mạc: thấy nang tụy. 

+ Chụp tĩnh mạch lách cửa: hình tĩnh mạch lách bị đè ép. 

2. Bệnh loét dạ dày tá tràng 

- Đau thượng vị có chu kì. 

- Dựa vào chụp dạ dày, soi dạ dày. 

3. Viêm túi mật 

- Đau quặn gan. 

- Sốt nóng, rét, bạch cầu tăng. 

- Có thể có vàng da. 

- Chẩn đoán nhờ siêu âm, soi ổ bụng. 

4. Các bệnh khác trong ổ bụng 

- Bệnh tiểu tràng, 

- Bệnh đại tràng, 

- Bệnh lao ruột. 
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* Sau khi loại các bệnh trên, nếu gặp bệnh nhân có các dấu hiệu: 

1 - Đau bụng âm ỉ kéo dài vùng thượng vị lan ra sau lưng. 

2- Chán ăn, buồn nôn, ỉa chảy, phân có mỡ, sợi cơ. 

3- Nghiệm pháp tăng đường máu dương tính. 

4- Xét nghiệm chức năng tụy có rối loạn (nhất là chức năng tụy ngoại tiết) 

5- X - quang có hình sỏi vôi hóa. 

Ta phải nghĩ tới viêm tuỵ mạn tính. 

C. Chẩn đoán thể bệnh 

l. Thể tắc hẹp môn vị hoặc tá tràng 

- Nôn ra thức ăn cũ. 

- ăn vào một lúc thấy đầy bụng. 

- X quang dạ dày tá tràng: thấy u ngoài đè vào 

2. Thể phối hợp với đái tháo đường 

- Vừa ỉa phân sống có mỡ, 

- Đồng thời có bệnh tăng đường máu: ăn nhiều, uống nhiều, đường máu cao. 

3. Thể viêm tụy mạn tái phát 

- 60% trong các thể lâm sàng 

Xuất hiện sau viêm tụy cấp tính.(nhất là thể hoại tử, xuất huyết) 

- Thường tái đi tái lại nhiều lần xen kẽ thời kì ổn định 

- Tụy xơ hóa có các triệu chứng viêm tụy mạn điển hình 

4. Thể đau bụng kéo dài 

- Chiếm 20% các thể lâm sàng 

Sau các bệnh đường mật, túi mật, loét thủng vào tụy, sau quai bị. 

- Triệu chứng chủ yếu là: 

+ Đau bụng kéo dài, 

+ Tăng lên khi ăn mỡ, chua cay. 

+ ỉa chảy phân mỡ. 

5. Thể giả u 

- Chiếm 15% các thể lâm sàng. 

- Triệu chứng tăng dần tùy theo vị trí u (u đầu tụy: vàng da tắc mật) 
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- Chẩn đoán: nhờ sau phẫu thuật mới nghĩ đến viêm tụy mạn. 

6. Thể ẩn của viêm tụy mạn 

- Chiếm 5% các thể lâm sàng. 

- Có triệu chứng của viêm tụy cấp, đau bụng vừa phải, rối loạn tiêu hóa. 

7. Thể chảy máu 

- Chảy máu do loét dạ dày tá tràng kèm theo. 

- Chảy máu do tăng áp lực gánh cục bộ. 

- Chảy máu đơn thuần do viêm tụy mạn (hemowirsunguie), hiếm nhưng nặng, chảy 

máu dai dẳng. 

8. Thể vàng da 

Thường do chít hẹp bóng Vater, bệnh nhân mổ với chẩn đoán tắc mật. 

9. Thể sỏi tụy 

- Phát hiện nhờ siêu âm, X quang về vấn đề khác của bụng. 

10. Thể phối hợp với loét 

U tụy gây ra loét ống tiêu hóa (hội chứng Zollinger-Ellison) 

IV. Tiến triển, biến chứng 

A. Tiến triển 

Bệnh tiến triển nặng dần. Các biến chứng thường xảy ra trong 10 năm đầu. Đáng 

chú ý là trong 10-15 năm sau (l/3 số ca) do sự phá hủy các tuyến có hiện tượng giảm 

và hết đau bụng. Nổi lên là các triệu chứng hấp thu kém và đái đường 

B. Biến chứng 

1. U nang: Do giãn các ống tụy hoặc các u nang tụy giả do sự hoại tử của tụy vào các 

vùng xung quanh. 

2. Chảy máu tiêu hóa (l0%) do sỏi tụy gây tổn thương các mạch máu lân cận hoặc 

do tăng áp lực gánh từng đoạn (đuôi tụy gây chèn ép tĩnh mạch lách hoặc huyết khối 

tĩnh mạch lách) 

3. Vàng da ứ mật: Do u đầu tụy chèn ép ống mật chủ. 

4. Đái đường ở 1/3 trường hợp, 1/3 trường hợp khác rối loạn đường máu sau bữa ăn. 

5. Hội chứng hấp thu kém: (phân mỡ 1/3 trường hợp) 

6. Nôn mửa do hẹp tá tràng. 
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7. Tràn dịch thanh mạc, phế mạc thường bên trái, màng bụng, màng tim (ít hơn): do 

một u nang tụy giả rò vỡ vào, tràn dịch có hàm lượng amylase cao và có thể có máu. 

8. Nghiện ma túy. 

9. Ung thư hóa tụy ở khoảng 3% số viêm tụy mạn 

V. Điều trị 

A. Điều trị nội khoa 

1. Nếu có đợt cấp điều trị như viêm tụy cấp 

2. Giai đoạn không có viêm cấp: 

- Chế độ ăn hết sức quan trọng: nhiều đạm, hydratcarbon, ít mỡ, chia thành nhiều bữa. 

Nếu đi phân mỡ nên ăn thay bằng dầu thực vật: dầu dừa hoặc một số biệt phẩm như 

dầu hoặc bột Portugen (Mỹ), biosorbin, magarin... 

Nếu phân mỡ kèm theo sút cân, sử dụng các biệt phẩm chứa các enzym tụy với 

liều cao: Pancreatin, Cotazyme, Combizym, Festal, Pancroel... uống vào các bữa ăn 

(3-8 viên) và trước khi đi ngủ. Vì men này có hiệu quả ở môi trường kiềm cần cho 

phối hợp với Bicarbonat natri (l-3 gram) hoặc Cimetidin (viên 300mg) mỗi bữa ăn. 

- Có thể dùng thêm lipase 30.000 đơn vị quốc tế (6-12 viên) mỗi ngày. 

- Thuốc giảm đau: 

+ Atropin, Pyrazolon, Phenacetin, Aspirin (Aspirin 0,5-2gram/24h) có tác dụng 

giảm đau, chống viêm, phòng tắc mạch. 

+ Phóng bế Novocain dung dịch 0,25% vùng thắt lưng. 

Tuyệt đối không dùng thuốc phiện gây nghiện cho bệnh nhân. 

- Điều trị các bệnh kết hợp: 

+ Bệnh đường ruột 

+ Bệnh đái đường: dùng thuốc hạ đường máu. Nếu không hiệu quả chuyển sang 

insulin liệu pháp (thay thế). 

+ U nang tụy: nếu còn bé (dưới 2 cm), chưa có biến chứng thì điều trị bảo tồn, 

theo dõi bằng siêu âm. Nếu u to hơn có thể chọc hút dưới siêu âm. Nếu không đỡ, có 

biến chứng thì phẫu thuật 

B. Điều trị ngoại khoa 

1. Chỉ định 
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- Các cơ quan lân cận bị loét (dạ dày tá tràng, ứ đọng do sỏi mật, viêm đường mật). 

- Khi không chẩn đoán chắc chắn là K tụy. 

- Khi có u nang giả biến chứng hoặc to dần. 

- Đau bụng kéo dài, bệnh nhân không chịu nổi. 

2. Các thủ thuật có thể dùng 

- Nối ống Wirsung vào ống tiêu hóa (khi ống này dãn to) 

- Cắt đuôi, thân tụy kèm theo cắt lách (tổn thương khu trú ở đuôi, thân tụy. Có tăng áp 

lực gánh cục bộ) kèm theo nối tụy - ruột non nếu ống Wirsung to. 

- Cắt đầu tụy - tá tràng (tổn thương đầu tụy, sỏi đầu tụy) 

- Cắt tụy toàn bộ (ít dùng) vì phải dùng insulin liệu pháp. 

- Mở tụy lấy sỏi và nối tụy - ruột non. 

- Cắt thần kinh tạng khi viêm tụy mạn không giãn ống Wirsung. 

+CT Scanner trong viêm tụy cấp: 

-Hình ảnh tụy to toàn bộ hay to từng phần 

-Tăng tỷ trọng khi viêm tụy cấp chảy máu 

-Giảm tỷ trọng không đồng đều khi viêm tụy cấp hoại tử, không nâng tỷ trọng khi 

bơm thuốc cản quang. 

-Mức độ hoại tử:  Hoại tử dưới 1/3(35%) đIều trị bảo tồn, 1/3-1/2(35-50%) cân nhắc 

đIều trị nội hay ngoại khoa, >1/2 ngoại khoa. 

-Các bậc để tiên lượng VTC theo Ranson và Balthazar: A,B,C,D,E. 

 

phân loại viêm tuỵ cấp 

theo holleder, lennert và wanke 1983 

Dữ kiện I II III 

1. Đau vùng thượng vị + + + 

2. Buồn nôn, nôn ± + + 

3. Phản ứng thành bụng ở thượng vị 

khi khám 

± + + 

4. Chướng bụng, dấu hiệu bán tắc ± + + 

5. Vàng da - ± + 
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6. Sốc - ± + 

7. Thiểu niệu - - + 

8. Suy hô hấp  - + 

9. Dấu hiệu thần kinh - - + 

10. Xuất huyết tiêu hoá - - + 

11. Dịch ổ bụng - nâu, men↑ + 

12. Huyết áp max (mmHg) >120 <100 <80 

13. M¹ch/1phót ≈ 100 >120 >140 

14. Nhiệt độ Bt, ↑ ≥ 380 380-390C

15. Glucoza máu (mmol/l) ⊥ <150 >150 

16. Canxi máu (12,25-2,5 mmol/l)S 

(2,5-7mmol/l/24h)U 

⊥ ≥2 <2 

17. Hematocrit ⊥ ↑ ↓ 

18. Bạch cầu /mm3 máu ⊥ >15.000 >2.000 

19. Ure, watinin máu 

S. (44-200 mmol/l) 

U(8,8-12,6mmol/l) 

⊥ ↑ ↑ 

20. Toan chuyển hoá - - + 

21. Amylaza (máu, nước tiểu) + + + 

 

Độ I: Viêm tuỵ cấp phù nề (Điều trị nội khoa) 

Độ II: Viêm tuỵ cấp hoại tử có giới hạn (Điều trị nội khoa tích cực có thể hạn 

chế được tiến triển xấu) 

Độ III: Viêm tuỵ xuất huyết hoại tử lan toả (Điều trị tích cực tiên lượng vẫn xấu) 
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Chẩn đoán gan to - xét nghiệm hoá sinh gan 

                                     

Chẩn đoán gan to 

I- Đại cương : 

     1/ Định nghĩa : 

Gan to : Gan có khối lượng lớn hơn bình thường ( Bt: 0,8 - 1,2kg ), gan có kích thước 

lớn hơn bình thường tuỳ theo chiều : 

         - Chiều cao trên dưới ( Bt:10 - 11cm )  

         - To lên trên vượt quá liên sườn V đường giữa đòn phải . 

         - To theo chiều xuống dưới vượt qúa bờ sườn phải hoặc vượt quá 1/3 đoạn nối 

mũi ức rốn . 

 10-14cm                   *  Xanh : Gan to          * 2 hình dạng đặc biệt : 

                                      bình thường           - Gan đổ ra trước : sờ thấy gan ở  

                                  *  Đỏ : gan to              dưới HSP nhưng kích thước chiều  

                                                                      cao vẫn là 10 -11cm ( không phải  

                                                                      là gan to )  

                                                                    - Bình thường có thể sờ thấy một   

                                                                       phần gan dưới vùng mũi ức ( ở trẻ  

                                                                       em ), khi gan to vượt quá 1/3 đoạn  

                                                                       nối ức rốn mới gọi là gan to . 

 

 

II- Các phương pháp chẩn đoán gan to : 

A- Chẩn đoán xác định : 

    1/ Phương pháp lâm sàng : 

         - Nhìn : So sánh bên HSP và HST , nếu gan to thấy HSP vồng cao hơn HST ( 

hiếm thấy ) trừ khi gan rất to . 

         - Sờ : ( tư thế ngửa , nghiêng trái ) : 

              + Xác định bờ dưới gan ( đầu các ngón tay chạm dưới bờ dưới gan ) 

dùng PP “ móc gan “ cong 4 đầu ngón tay móc vào HSP tìm bờ gan . 
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              + Xác định mật độ gan ( Mềm , chắc , cứng ...) ấn các ngón tay lên gan tìm 

cảm giác trên . 

              + Xác định bờ mặt gan ( nhẵn , lổn nhổn , u cục to nhỏ , đều ) 

              + Xác định bờ gan ( mỏng , xắc , răng c−a , tù ...)  

              + ấn xem gan đau . Làm phản hồi gan tĩnh mạch cổ .(-) hoặc (+). 

         - Gõ : 

              + Gõ xác định bờ trên gan ( theo 4 đường : đường giữa đòn phải thẳng  

xuống , đường nách trước , đường nách giữa , đường cạnh ức phải ) gõ gián tiếp bắt 

đầu từ khoang liên sườn I . Khi gõ thấy “ đục “ ở đâu lấy bút bi đánh dấu , sau đó nối 

lại ta có kích thước bờ trên gan . 

              + Gõ xác định bờ dưới gan , gõ gián tiếp từ dưới lên . 

              + Khi gõ gan tìm dấu hiệu “ rung gan “ . 

         - Nghe : 

              + Nghe không có giá trị chẩn đoán gan to . Trừ khi ung thư gan trên mặt gan 

có một khối u to lúc đó dùng ống nghe đặt trên mặt khối u tìm tiếng thổi tâm thu - 

nếu có TTT giúp ta nghĩ tới u của K gan . 

 * Tóm lại :  

Sau khám thấy : bờ trên gan gõ “đục “ ở liên sườn IV , bờ dưới sờ thấy gan dưới bờ 

HSP 5cm , đo thấy chiều cao trên dưới 12 -14cm  

  * Kết luận : 

              + Chụp gan xa : để bóng đèn chụp cách BN 1 -1,2m hình gan đo chiều cao : 

10 -11cm là bình thường , vượt trên 11cm là gan to . 

              +Khi hơi vào ổ bụng , cho uống barýt , thụt barýt đại tràng rồi chụp bụng 

xem bóng gan . Nếu gan to sẽ thấy hình đè lấn đại tràng , dạ dày , cơ hoành . ( Cơ 

hoành bị đẩy lên cao ) 

              + Chụp đường mật , mạch máu bằng thuốc cản quang : 

Thuốc cản quang vào mật và mạch máu cho hình ảnh toàn bộ gan , biến kích thước 

gan to hay nhỏ , có u cục trong gan không . 

              + SOB : biết được khối lượng , mật độ , bề mặt , bờ trước của gan  

                       . Một phần bề mặt trước trên  

                       . Một phần mặt dưới phía trước . 
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              + SA : xạ đồ gan : cho biết kích thước gan . 

B- Chẩn đoán phân biệt : 

    1/ Gan sa :Bờ trên gan xuống liên sườn VI , dưới sờ thấy , chiều cao10-11cm                 

    2/ U dạ dày : gõ trong ( gan gõ đục ) , di động . Có dấu hiệu hẹp môn vị . Chắc 

chắn nhất chụp dạ dày có hình khuyết . 

    3/ U đại tràng phải : 

         - Khối u không liên tục với gan . 

         - Có dấu hiệu bán tắc . 

         - Chụp khung đại tràng có thấy hình khối u . 

    4/ U thận phải : 

         - Chạm thận , bập bềnh thận (+) 

         - Không di động theo nhịp thở  

         - Có rối loạn về tiểu tiện . 

    5/ U thành bụng : 

         - Bảo BN ngồi dậy vẫn túm được khối u . 

C- Chẩn đoán nguyên nhân gan to : 

    1/ Gan to đơn thuần ( một số nguyên nhân hay gặp ) 

         - áp xe gan:có tam chứng Fontam(sốt,đau HSP,gan to,rung gan (+) + SA. 

         - Gan tim : Gan to , p/h gan ,t/m cổ (+) , phù chân , cổ trướng , khó thở .. 

         - Ung thư gan nguyên phát : Có u cứng , dựa vào SA, SOB, sinh thiết . 

    2/ Gan to , vàng da : 

         - Viêm gan SVT : sốt , đau HSP , vàng da , khi vàng da hết sốt , SGPT cao 

         - Viêm đường mật do sỏi : tam chứng Charcot nhắc lại nhiều lần + H/c tắc mật ( 

gan to , túi mât to , phân bạc màu ) + SA, Xq , dịch mật . 

         - U đầu tụy : vàng da tăng dần + SA , XqDD . 

    3/ Gan to , lách to : 

         - Hc Banti ( gan to , lách to , thiếu máu )  

         - Xơ gan : cổ trướng , THBH, lách to , gan mặt lổn nhổn , SA , SOB. 

    4/ Gan to , lách to , hạch to : 

         - Bệnh bạch cầu : sốt , chảy máu , thiếu máu gan , lách , hạch to ,tuỷ đồ . 
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         - Bệnh Hodgkin : hạch thượng đòn , gan to , lách to , sinh thiết hạch . 

III- Kết luận : 

    1/ Chẩn đoán gan to thường dễ nhưng cần biết cách khám . 

    2/ Chẩn đoán nguyên nhân khó hơn phải nhờ SA, SOB, sinh thiết . 

Xét nghiệm hoá sinh về gan  

I- Đại cương :

    1/ ý nghĩa : 

Xét nghiệm hoá sinh gan mật trong máu là những kết quả thăm dò chức năng của gan 

biểu hiện trong máu , trong các dịch của cơ thể giúp cho việc chẩn đoán các bệnh gan 

mật thêm chính xác và một mặt nào đó có giá trị chẩn đoán sớm bệnh gan . 

    2/ Các chức năng của gan có thể thăm dò được là : 

         - Chức năng tạo mật : 

              + Định lượng Bilirubin máu . 

              + Định lượng Urobilin trong nước tiểu . 

              + Định lượng Strercobilin trong phân . 

              + Nghiệm pháp hút dịch mật thường , định phút . 

         - Thăm dò chức năng chống độc , thải độc : 

              + Định lượng NH3 . 

              + Nghiệm pháp bài tiết axít hipuric. 

              + Nghiệm pháp BSB ( Bromo - sunfo - phtalein )  

         - Chức năng chuyển hoá đạm : 

              + Định lượng protein toàn phần và điện di protein . 

              + Phản ứng lên bông : Maclagan  

         - Chức năng chuyển hoá mỡ : 

              + Định lượng cholesteron ester / toàn phần . 

         - Chức năng đông máu : 

              + M§ , MC . 

              + Tỷ lệ Prothrombin . 

         - Định lượng các men gan : 

              + Men phosphataza kiềm . 

              + Men chuyển amin : 
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                  . SGOT ( Serun - Glutamin - Oxaloactic Transaminasa ) 

                  . SGPT (    Serum- Glutamin- Pyruvic  Transaminase ) 

      ( Phần này trong sách giáo khoa đã viết ) 

II- Các hội chứng hoá sinh về tổn thương gan : 

    1/ Hội chứng suy tế bào gan : 

         - Serin máu giảm ( Bt 0,50 - 0,60 ),globulin tăng , S/g dưới 1 (Bt S/g trên 1 

         - Cholesterol Tp tăng ( Bt 3,9 - 5,2mc mol/l ) C.ester giảm ( cester / C.Tp 0,6 - 

0,75 ) trong suy tế bào gan tỉ lệ này dưới 50% ( 0,5 ) . 

         - Tỷ lệ Protrombin giảm ( Bt 100% ) khi dưới 75% có ý nghĩa suy gan . 

         - NH3 tăng cao ở giai đoạn suy T/b gan nặng ( Bt 6-30mc mol /l ) . 

         - Nghiệm pháp galactoza kéo dài ( Bt 2 giờ sau hết ). 

         - Nghiệm pháp BSP sau 45 phút trên 5% ( trong máu Bt sau 45 phút còn dưới 

5% ). 

     2/ Hội chứng viêm tổ chức liên kết : 

         - Maclagan tăng ( Bt Maclagan 1 -5 đơn vị M) 

         - Gamaglobulin tăng ( Bt 0,12 - 0,20 ) 

         - Máu lắng tăng ( Bt 10mm) 

    3/ Hội chứng huỷ hoại tế bào gan : 

         - SGOT tăng cao ( Bt Nam: 37u/l và nữ: 31u/l ) 

         - SGPT tăng cao ( Bt nam: 40u/l và nữ: 31u/l ) 

         - Fe huyết thanh tăng ( Bt 13 -25mcmol./l )  

    4/ Hội chứng tắc mật : 

         - Bilirubin toàn phần máu tăng ( Bt 3,5 - 17mcmol/l  ) 

         - Photphataza kiềm t¨ng(Bt170u/l ở 250C)(4,3 -7,9 §v KA KingArmstrong 

         - Cholesterol Tp tăng ( Bt 3,9 - 5,2mcmol / l ) 

         - Tỷ lệ Protrombin giảm với test Kohler (+)  

         - Nước tiểu có muối mật ( phản ứng Hay (+)  

         - Urobilinogen niệu giảm hoặc mất ( Bt 8mcmol /24 giờ ) 

         - Stercobilinogen trong phân giảm hoặc mất ( Bt 68 -478mcmol /24 giờ )  

         - Dịch mật mất cả 3 mật A-B-C hoặc có cặn sỏi . 

III- Đánh giá các nghiệm pháp : 
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    1/ Suy chức năng gan , càng nhiều nghiệm pháp dương tính càng có giá .Tuy   

nhiên với điều kiện chức năng thận tốt , đường mật lưu thông , hấp thu tốt . 

    2/ Theo dõi diễn biến của bệnh : men SGOT và SGPT . NH3 máu... 

    3/ Phân biệt vàng da và suy gan tắc mật : Test Kohler , Bi , SGPT . 

   

 Chẩn đoán siêu âm gan mật  

I- Đại cương về giải phẫu học : 

    1- Gan là một cơ quan lớn nhất trong cơ thể,nặng khoảng 1200 - 1500 gram . Nằm 

ở 1/4trên bên phải cửa bụng . Gan được che phủ bởi phúc mạc trừ hố túi mật , và phần 

gần sát với tĩnh mạch chủ dưới ( inferior Vena Cava ). 

       Gan có thể thay đổi cả kích thước và hình vẽ và được chia thành 3 đoạn chính 

hoặc thuỳ : 

         - Thùy phải  

         - Thùy trái  

         - Thùy đuôi ( Caudate Lobe ) 

       Thùy phải lớn nhất , lớn hơn thùy trái sấp sỉ 6 lần . Thùy phải và trái được phân 

chia bởi tĩnh mạch gan giữa . 

       Thùy trái thường nhỏ hơn thùy phải nhưng hay thay đổi theo kích thước . Tĩnh 

mạch gan trái chia gan trái ra làm hai phần : Phần giữa và phần bên . 

        Thùy đuôi ở vị trí phía sau đối với phân giữa của thùy trái nó được viền bởi tĩnh 

mạch chủ dứơi ở phía sau và dây chằng tĩnh mạch ở phía trước ( hình vẽ 1 ) 
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                         Hình 1 : Các thùy gan , giây chằng , tĩnh mạch  

    2- Mạch máu : 

Các tĩnh mạch gan được tham khảo là phải , trái và giữa , các tĩnh mạch gan đi qua 

 chủ 

ảy trong các tĩnh mạch gan là từ gan về tĩnh 

mạch chủ dưới để về tâm nhĩ phải . Động mạch gan phát sinh là một nhánh của thân 

chậu ( Coeliac ) và khi đi vào gan ở rốn gan theo tĩnh mạch cửa và ống mật chung . 

hành ở đoạn nối của tĩnh mạch mạc treo trên ( 

    - Túi mật : nằm ở dưới bờ dưới thùy gan phải áp vào mặt trước của thân phải  

Túi mật có thể lạc chỗ , ở thấp dưới gan , bờ dưới gan trái hay nằm sâu vào trong gan. 

Túi mật có thể bị gấp khúc . 

ố

 ống gan chung . ống gan chung nối với 

để tạo thành ống mật chủ . 

các phân đoạn gan . Tĩnh mạch gan giữa đi trong rãnh thùy chính chia thành thùy gan 

phải và gan trái . Các tĩnh mạch gan tăng kích thích khi chúng đổ về tĩnh mạch

dưỡi và cơ hoành , và hướng của máu ch

    Tĩnh mạch cửa chính được hình t

Superior Mesenteric Vein ) và tĩnh mạch lách ( Splenic Vein ) . Tĩnh mạch cửa chính 

chia thành nhánh phải và trái . Các tĩnh mạch cửa phân phối máu từ các cơ quan tiêu 

hóa đến gan , máu chảy bình thường về phía gan . 

    3- Đường mật : 

    - ng mật : Các ống mật đi khắp gan để tạo thành ống gan phải và gan trái . Các 

ống gan phải và gan trái chắp nối lại thành

ống mật từ túi mật 
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    ống mật chủ đi ngang phía sau đầu tụy sau đó vào bóng vater rồi đổ vào tá 

tràng.Bình thường OMC nhỏ hơn 7mm,tăng lên theo tuổi,trung bình tờ 4 - 8mm 

 học siêu âm : 

áng đồng chất không chứa hạt rắn , hạt treo hoặc mảnh 

 , các mảnh tổ chức hay hạt treo cho hình ảnh siêu âm “ vùng 

 cấu trúc đại thể thuần nhất có thể là :  

 , sỏi , 

 

 

Khi tiến hành khảo sát gan , nhịn ăn không phải là yêu cầu bức thiết nhưng nếu khảo 

sát đường mật thì cần nhịn ăn trước khi làm siêu âm ít nhất là 8 tiếng . Vì sẽ làm căng 

đầy túi mật và giảm tối đa lượng hơi có trong ống tiêu hóa . 

         1- Khảo sát gan : 

    a) Kích thước : đánh giá kích thước của gan trên siêu âm chỉ có tính chất so sánh , 

ường kính trước sau đo trên đường giữa xương đòn , bình thường khoảng từ 

    b) Các trường hợp bệnh lý : 

II- Triệu chứng

    A- Tình trạng bình thường : 

         1- Chất lỏng thuần nhất : 

Chất lỏng thuần nhất khi chất l

tổ chức đó là mật , nước tiểu , nước ối . Trái lại máu có thể tạo thành hình ảnh siêu âm 

chuyển động trong dòng máu tuần hoàn . 

         2- Chất lỏng không thuần nhất : 

Khi chất lỏng các hạt rắn

có độ đậm khác nhau “ 

Ví dụ như mật đặc , abces , u máu , hoại tử hoặc xuất huyết , các nang sán . 

         3- Tổ chức mềm : 

Tổ chức thường hoặc bệnh lý có

         - Các nhu mô : gan , thận , lách , tụy . 

         - Nhau thai  

         4- Tổ chức rắn : 

Đó là những vùng đậm - đặc có trở kháng âm cao như xương , sụn , canxi hóa

sẹo . 

         5- Chất khí :

Bình thường gặp chất khí trong ống tiêu hóa với lượng khí thay đổi . Có thể gặp sau 

nội soi , phẫu thuật ổ bụng , ổ mủ có túi hơi . 

    B- Tình trạng bệnh lý :

hay dùng ®

14 - 15cm ở người trưởng thành . 
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         - U ác tính nguyên phát ( Hépatome ) 

Khối u ác tính nguyên phát hay gặp nhất là u tế bào gan ( Hépatome ) , thông thường 

tương đương với cấu trúc của nhu mô 

nó thể hiện dưới dạng một vùng sinh siêu âm không đồng nhất , một hay nhiều cục , 

đường kính của chúng rất thay đổi ,bờ tròn hay nhiều với giới hạn không đều .  

          Hiếm hơn , có thể gặp cấu trúc của chúng 

gan lân cận . 

               Hiếm hơn , chúng ít sinh siêu âm hơn nhu mô gan lân cận và đôi khi lại 

chứa cả vùng hoại tử ở giữa  ( hình 2 ) 

 

                            

 

                    Hình 2 : Các khối tăng siêu âm , kích thước không đều , 

ang đơn độc trong nang hoặc nhiều nang , trước 

tự . 

u ) tăng sinh một khối tại một chỗ . Chụp động mạch có thể cho 

ường , khi đó khó nhận biết tổn thương .  

h máu và tế bào gan theo tỷ lệ thay đổi . Các câu trúc khác này tạo ra các khối u 

                               có vòng giảm  âm  bao xung quanh ( Halo ) 

    - U lành tính hay nguyên phát : 

        . Nang mật : Một hình thành n

tiên có thể được coi như nang mật đơn thuần nhưng không thể quyết đoán vìa các di 

căn cũng có thể cho hình ảnh siêu âm tương 

         Một hình ảnh dạng siêu âm tròn hoặc nhiều thùy trong gan ngay cả khi có bờ có 

vẽ rõ cũng có thể là tổn thương ác tính ( nguyên hay thứ phát ) mà cũng có thể là lành 

tính ( u tuyến , u má

phép làm rõ hơn . Hiếm gặp , loại u này đồng hoặc giảm  siêu âm so với nhu mô gan 

bình thư

         Khối u hiếm gặp : là loại u có cấu trúc mô học phức tạp gồm các yếu tố mật , 

mạc

gần nang mật và các vùng tăng siêu âm của u máu và u tế bào gan . Chính sự đa dạng 

này dù không đặc hiệu cũng gơi ý cho chẩn đoán ( hình 3 )     
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                                     Hình 3 : Nang trong gan  

oại , đôi khi phối hợp nhau : 

c định bởi các đám máu hoặc các nốt tròn hay bầu dục sinh 

         . Các dạng di căn hỗn hợp : mọi dạng đều có thể gặp , từ vùng trung tâm sinh 

siêu âm , bao quanh bởi một vòng giảm siêu âm ( Halo ) đến vùng trung tâm vắng 

siêu âm bao quanh bởi một vòng có đậm độ không đều . Dạng trung gian kết hợp một 

cách thay đổi các vòng bọc siêu âm tăng hay giảm . 

    Các dạng tăng siêu âm có thể tương đương với u nguyên phát ác tính hay lành tính 

hư u thứ phát .Trong các dạng lan rộng hoặc nghèo siêu âm , tính không đồng 

, đặc biệt có những 

i căn trên gan xơ trở nên khó 

t 

abces giai đoạn khởi đầu . Muốn chẩn đoán chính xác cần làm xét nghiệm sinh học , 

 

    - Các khối u thứ phát : Dù là một hay nhiều u , dạng của chúng vẫn rất thay đổi và 

có vẻ độc lập với bệnh lý gốc . Kích thước của chúng từ vài đến 15cm. Chúng có 

nhiều l

         . Các di căn được xá

siêu âm mạnh và thường không đồng nhất . 

         . Các dạng đồng siêu âm khó nhận biết hơn nhưng có thể dựa vào kích thước 

tương đối hoặc các dấu hiệu gián tiếp như sau khi đã sử lý và có chẩn đoán tổn thương 

ở nơi khác rõ ràng . 

         . Di căn nghèo siêu âm : khối u có đậm độ siêu âm yếu hơn nhu mô gan xung 

quanh . 

         . Di căn dạng nang : không tạo siêu âm trong lòng khối u , dạng này gọi là ngoại 

lệ . 

cũng n

nhất của nhu mô thì có thể giống với một dạng gặp trong xơ gan 

nốt tái tạo . Sự giống này làm cho việc tìm kiếm các d

khăn . 

    Các dạng nghèo siêu âm , nhất là các dạng đơn độc , có thể biểu hiện như mộ
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lâm sàng và soi ổ bụng khi không thể soi ổ bụng được , siêu âm có thể giúp chọc sinh 

thiết . 

    - Các ổ tụ trong gan :  

         Dù nguyên nhân nào , vi khuẩn hay Amibe , ổ tụ trong gan thể hiện là một vùng 

trống siêu âm , có bản chất dịch lỏng , đôi khi rải rác có những vùng sinh siêu âm do 

c các mảnh hoại tử . ở mức bảo hòa siêu âm vùng này có thể có cấu 

u , tròn hay đa 

 âm hơi tăng và ít lan rộng hoặc có cấu trúc giảm siêu âm hơn 

các vách ngăn hoặ

trúc siêu âm không thuần nhất và yếu . 

         Kích thước của abces gan rất thay đổi , bờ của chúng không đề

thùy , thường hay gặp dạng tròn . Vòng nhu mô ( Giới hạn của abces gan ) có thể 

hoặc có cấu trúc siêu

lan rộng ( hình 4 )       

          

                         H4 : Abces gan nhiều ổ , ổ abces ở giữa đã được 

                                         chọc hút ra mủ màu Sokola 

    Một số abces lúc khởi đầu , vào giai đoạn viêm chưa có ổ tụ thì nghèo siêu âm và 

giống với u , khó chẩn đoán .Phải dựa vào cảnh lâm sàng và sinh học để chẩn đoán . 

  Trong trường hợp nghi ngờ , đôi khi có thể chọc hút thăm dò qua da vào gan bằng 

r dưới siêu âm . 

mủ đôi khi khó khăn vì các ổ tụ 

an và cơ hoành hoặc dưới gan cùng cho một dạng hình ảnh trong tình 

 . U nang còn mới thì 

  

kim cathete

    Trong cácvị trí ngoại biên gan , chẩn đoán vị trí ở ổ 

nằm ở giữa g

trạng mà bao gan không nhìn thấy được . 

    - Các u nang : 

         Các u nang bào sán : số lượng và kích thước rất thay đổi

giới hạn rõ , trống siêu âm ở mức độ bão hòa , vách sinh siêu âm yếu . 

         U nang chứa các túi con , các vùng nhỏ dạng vòng tạo siêu âm yếu thông thường 

ở vị trí thấp , trũng . 
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         U nang cũ,vách đôi hoá có võ tạo siêu âm mạnh và dày, sinh bóng cản âm  

           U nang đơn độc , không có túi con có thể phải phân biệt với một u gan có bản 

chất nang . 

         Trong một số dạng phức hợp ( vỡ hoặc hóa mủ ) , sự chẩn đoán u nang bào sán 

g thường rất thay đổi trong cùng một gan,to từ vài cm đến 10cm                

rất khó khăn , có thể không chẩn đoán được vì khối mất đường viền bờ và trở nên 

giảm siêu âm và thường không thuần nhất , dễ nhầm với abces hoặc u 

    - U đa nang :  

         Dạng rất đặc biệt . Gan to , có thể rất to , giới hạn gồ ghề tạo nên bởi nhiều nang 

, không có siêu âm , chỉ có nhu mô lành là phân biệt được . 

         Các u nan

           Bệnh đa nang có thể gặp phối hợp cả gan và thận : khoảng 50% ( Hình 5 ) 

 

               

                           H5 : Đa nang gan và đa nang thận 

    - Xơ gan : 

         Siêu âm không cho phép chẩn đoán xơ gan . Vì các hình ảnh siêu âm rất thay 

đổi đến mức thường gây nhầm lẫn , càng dễ nhầm lẫn nếu gặp dạng có thể biến đổi do 

 . Tuy nhiên cũng có thể phân biệt được 3 loại : điều chỉnh máy
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         . Xơ gan phì đại : Đặc biệt là gan to có cấu trúc tạo siêu âm nhỏ , thuần nhất , 

 mô gan còn lại 

g vùng giảm siêu âm hơn , tròn hay đa thùy với kích thước 

không đồng nhất ( Kết hợp với những vùng tạo siêu âm với 

ạch cửa ( hình 6 ) 

hơi tăng hơn bình thường ( Đây là sự đánh giá chủ quan ). Hơn nữa nhu mô hình như 

thể hiện nghèo cấu trúc tĩnh mạch     

         . Xơ gan nốt : gồm nhiều vùng tạo siêu âm kích thước không bằng nhau , có bờ 

không đều , tròn hoặc đa thùy , do đó thường không thuần nhất . Nhu

bình thường hoặc có nhữn

rất thay đổi , những nốt tái tạo này đôi khi lớn , có thể nhầm với quá trình sinh u . 

         . Xơ gan teo : Đặc điểm là gan rất nhỏ , có cấu trúc siêu âm rất đậm và thường 

đồng nhất nhưng có thể 

những vùng giả siêu âm ) 

          Xơ gan mật và xơ gan nhỏ , teo và không thuần nhất có cấu trúc siêu âm đôi khi 

hỗn độn đến nỗi không thể loại được một cách chắc chắn sự có mặt của di căn hoặc u 

nguyên phát . 

          Tìm một cách hệ thống sự có mặt của ascite và các triệu chứng phù hợp với 

tăng áp lực tĩnh m

                     

                   Hình 6 : Xơ gan cổ trướng dịch bao xung quanh gan 

     - Tăng áp lực tĩnh mạch cửa :  

         Chẩn đoán tăng áp lực tĩnh mạch cửa không phải dựa trên siêu âm. Một số triệu 

chứng cho phép gợi ý chẩn đoán . 

         Nó có thể được biểu hiện bởi sự to lên của thân và phần đầu của các nhánh rốn 

của tĩnh mạch cửa . Sự giãn đó có thể hiện trên các mặt phẳng cắt thẳng góc , thiết lập 

ên cũng cho hình ảnh rõ nét . 

       Ngoài gan lách to có thể thấy tĩnh mạch rốn trong giây chằng tròn , các xoang 

tĩnh mạch vành , các hình ảnh bất thường và phong phú của tĩnh mạch quanh lách ( 

hình 7 )  

vòng tròn - bất biến với thủ thuật Valsava sẽ lớn hơn 12mm trừ trường hợp tắc mạch 

cửa . Các tĩnh mạch lách hoặc mạc treo tràng tr
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                  Hình 7 : Dãn các tĩnh mạch gan . Tĩnh mạch gan phải (1) ,  

                                           gan trái ( 3 ) và gan giữa (2). 

h trên một số bệnh nhân có đau vùng gan , gan to , ascite và 

 có đặc điểm là lỏng vào lúc khởi đầu , dạng hình hạt đậu , kích 

ước có thể to hay nhỏ . Dần dần bướu sinh siêu âm , siêu âm thường có vai trò chẩn 

đoán và theo dõi bướu . 

 chiều dầy không quá 2mm . 

 Túi mật có thể bị nhỏ hay mất đi sau khi bài tiết hết mật ( Sau khi ăn hay làm nghiệm 

pháp nước đá ). 

    b) Những trường hợp bệnh lý : 

         1- Sỏi túi mật :   

         - Trong túi mật có sỏi sẽ tạo thành những khối tăng siêu âm mà phần lưng quay 

về phía đầu dò sẽ đậm hơn phần dưới . Viên sỏi hình mờ hay sáng đều có hình sao 

ng râm 

 phần hướng về đầu dò có dội lại âm , toàn bộ hòn sỏi không phải 

    - Gan ứ máu :  

Thăm dò siêu âm hữu íc

đôi khi vàng da , siêu âm cho phép loại trừ bệnh lý nhu mô , nó cho thấy gan to nhưng 

hình ảnh cấu trúc bình thường , các nang tĩnh mạch trên gan và tĩnh mạch chủ dưới rất 

lớn . Dạng gan trên không thay đổi gặp cả khi làm thủ thuật Valsava . 

    - Bướu máu dưới bao : 

Bướu máu dưới bao

th

         2- Khảo sát túi mật : 

    a) Hình dạng : Túi mật được biểu hiện là một vùng không có siêu âm , có hình 

dạng như quả trứng , hình quả lê hay dài như hình thuyền thay đổi theo thì thở ra và 

thở vào . Thành túi mật là một đường đậm siêu âm có

chổi ở phía sau chùm âm gọi là bóng râm hay bóng cản âm sau viên sỏi . Bó

phía sau sỏi có thể xoá hết phần nhu mô và cả thành túi mật trên chỗ có viên sỏi . 

         - Một vùng siêu âm mạnh trong túi mật , nếu sỏi nhỏ điểm siêu âm thường nằm 

lên thành thấp của túi mật . Sỏi to thường nổi trong túi mật và hơi xa thành túi mật , 

thường gặp chỉ có

  180



lúc nào cũng thấy được . Sỏi trong túi mật có thể di chuyển khi thay đổi tư thế bệnh 

nhân ( hình 8)     

    Chẩn đoán sỏi nhỏ , đường kính dưới 3mm rất khó và những trường hợp không 

tưởng có sỏi lại có và ngược lại gặp rất nhiều . 

 

 

                       Hình 8: Sỏi túi mật phía sau sỏi có bóng cản âm  

         2- Viêm túi mật : 

    - Viêm túi mật cấp là viêm thành túi mật , gây nên bỡi sự tắc nghẽn túi mật , 

ường kèm theo dấu hiệu u 

thường do sỏi . Thành túi mật dầy trên 2 -3mm , có thể thấy túi mật giãn to , phù dưới 

thanh mạc làm thành túi mật có hình quầng ( 2 lớn) , người ta gọi là quầng giảm siêu 

âm ( Halo ). Có thể thấy mật quánh trong túi mật và thư

Murphy ( Hình 9 ) 

 

 

                                Hình 9 : Viêm túi mật cấp thành túi mật có 2 lớp  

    - Viêm túi mật m  gặp phối hợp với 

 Túi mật thường nhỏ so với bình thường . Trong túi mật có 

ạn tính là bệnh rất thông thường và thương hay

sỏi trong nhiều trường hợp .

sỏi hoặc bùn mật đặc , thành túi mật dày ( hình 10 ) 
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     Hình 10 : Viêm túi mật mạn tính . Túi mật nhỏ , thành dày , biến dạng . 

    - Ung thư túi mật : HIếm gặp , nó được phát hiện khi có khoảng dày siêu âm khu 

trú ở thành , ranh giới không đều là hình ảnh hay gặp . Tuy nhiên hạch ở đáy túi mật , 

viêm túi mật mạn tính di tích sau phẫu thuật túi mật cũng tạo những hình ảnh bất 

thường như vậy . 

         3- Khảo sát đường dẫn m

g bình thường những ống dẫn mật trong gan không nhìn 

ổi to hơn . 

i thành ống gan chung. ống gan chung nối với ống mật để tạo thành ống 

ính của OMC dưới hay bằng 8mm , ở người có tuổi có thể tới 

ạng nhện 

 Khi có dãn đường mật trong 

ường mật di căn , nang đường mật hoặc 

, ống gan phải hay gan trái . Trong trường hợp này 

èm theo thì có thể do sỏi trong OMC , nang 

 mật . Trong viêm tụy mạn , xơ hóa và 

ật : 

    a) Hình dạng : ở tình trạn

thấy được , thành của đường dân mật không có siêu âm . Đường kính của đường dẫn 

mật bình thường là 4 - 5mm , ở người có tu

    Các nhánh trong gan hơi tụ tạo thành các ống gan phải và gan trái , ống gan phải và 

trái hợp lạ

mật chủ .  

    Bình thường đường k

10 - 12mm. 

    b) Bệnh lý :  

         1- Dãn đường mật : Trong gan dãn có hình ảnh đặc biệt giống như m

hay hình bạch tuộc , đường mật thường ngoằn nghèo .

gan thì phải tìm khối u đường mật như K ®

nghi ngờ sỏi trong ống gan chung 

túi mật và OMC bình thường . 

    Nếu dãn ống mật chủ và dãn túi mật k

giả tụy , viêm tụy cấp làm tắc nghẽn lưu thông

teo tụy cũng đưa đến tắc nghẽn lưu thông mật , K đầu tụy . 
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    Nếu dãn đường mật trong gan kèm dãn OMC nhưng túi mật nhỏ thì nghĩ tới viêm 

ường dưới 7 mm . Từ 7 - 12 mm là nghi 

 thể 

 lý tụy .. và 

( H11)                                                                          

túi mật mạn tính . 

         2 - Dãn ống mật chủ : 

 Đường kính của đường dẫn mật chính bình th

ngờ và trên 12mm là bệnh lý . 

              Xác nhận chắc chắn dãn OMC phải đồng thời quan sát tĩnh mạch cửa , có

to gấp 2 tĩnh mạch cửa đồng thời tìm nguyên nhân gây dãn như sỏi , bệnh

phải khảo sát xem túi mật có to hay không .

 

H11 : Dãn túi mật và đường mật do sỏi OMC 

 cũng có trường hợp có sỏi OMC 

nhưng đường kính OMC dưới 7 mm , khi mổ ra mới thấy có sỏi . 

 Nừu trong lòng đường mật có những khối tăng siêu âm , có bóng cản âm , xung 

quanh được bao bằng dịch mật là sỏi OMC . Trường hợp sỏi nhỏ hoặc nằm thấp có 

a OMC . Nếu thấy dãn đường mật , túi 

thì phải kiểm tra thêm tụy hoặc chụp đường mật (H12)  

         3- Sỏi ống mật chủ : 

      Sỏi ống mật chủ thường gây nên dãn OMC nhưng

thể khó phát hiện do đầu tụy hoặc ở cuối củ

mật mà không tìm thấy sỏi 
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H12- Sỏi ống mật chủ 

         4- Nang đường mật : 

 Sự có mặt của nang trên đường mật trong gan là những vùng hình tròn không có siêu 

 Số lượng và kích của nang rất thay đổi . Phần còn lại của nhu mô gan bình thường ( 

Xem H3) 

 III- Các chỉ định của siêu âm : 

        

    - T

ìm các chỗ di căn . 

    - C

) 

bất thường về cơ hoành phải . 

t , sỏi mật . 

    - K

        

µ béo , gan của họ nằm cao . 

    - T

âm bên trong dù cắt theo mặt phẳng nào . 

 1- Đối với gan : 

hăm dò gan to và khối u vùng hạ sườn phải . 

    - T

hÈn đoán mủ trong gan và theo dõi điều trị nội khoa ( áp xe gan amip) 

    - Tìm các u nang gan ( Đa nang gan , nang bào sán 

    - Theo dõi 

    - Tìm các u máu dưới bao gan . 

         2 - Với đường dẫn mật : 

    - Vàng da : Đánh giá dãn đường mật . 

    - Đau HSP nghi viêm đường mậ

hi chụp X.quang nghi ngờ , nhất là khi không có cản quang , siêu âm có thể phát 

hiện được sỏi . 

 IV- Hạn chế và sai sót : 

 1- Những nguyên nhân chính về thất bại : 

    - Bệnh nhân béo phì : một số bệnh nhân nhỏ m

eo gan và nhiều dịch trong ổ bụng . 

    - Do ruột già chèn vào phần dưới thùy phải . 
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    - Sau phẫu thuật gan mật như nối mật - tá tràng gây sẹo làm rối loạn hình ảnh  

    - Có không khí trong đường dẫn mật gây nhiễu khi đánh giá hình ảnh . 

uyên nhân về sai sót : 

 phải gây nhầm lẫn với nang gan . 

i dẫn đến bỏ sót . 

iả nang mật . 

        

ràng phải hoặc kiểm tra sau khi ăn , mật đã đổ 

 

1. Đường mật trong gan  

thành ống mật phân thuỳ. ng gan phải bắt nguồn ở chỗ ống mật phân thuỳ sau gặp 

ống mật phân thuỳ trước. ống gan trái được cấu tạo do sự gặp nhau của ba ống mật: 

ống mật phân thuỳ giữa và hai ống mật của phân thuỳ bên. 

2. Đường mật ngoài gan 

2.1. ống gan chung 

         2 - Những ng

    - ổ tụ chất lỏng dưới gan có thể là : 

         + Túi mật dãn , cần tìm các dấu hiệu dãn đường mật  và nguyên nhân gây dãn 

đường mật : có thể ở của đường dẫn mật trong gan hay ngoài gan . 

         + U thận phải , đa nang thận

         + Abces dưới gan sát cơ hoành phả

         + Giả nang đầu tụy , g

 + ở dưới gan trái cần phân biệt với tụy hoặc lách to . 

    - Giảm siêu âm bờ dưới gan phải có thể do điều chỉnh máy chưa tốt , đầu dò  

tần số cao hoặc độ bão hoà siêu âm lớn . 

    - Không thấy túi mật do lạc chỗ , phải tìm ở xa  

    - Teo túi mật và nằm trong góc đại t

hết vào tá tràng . 

    - Không được nhầm sẹo sau mổ đường mật , hoặc khí trong ruột với sỏi vì chúng

cũng có hình ảnh tăng siêu âm và có bóng cản âm .  

 

sỏi mật  

I. Sơ lược giải phẫu đường mật: 

- Đường mật trong gan bắt đầu từ vi quản mật có đường kính từ 1,5 đến 1,8µm. Các vi 

mật quản tập trung vào các tiểu quản mật. Khi đến khoang cửa chúng đổ vào các ống 

trong tiểu thuỳ tiếp theo là các ống gian tiểu thuỳ. Các ống mật này nối với nhau tạo 

ố
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ống gan chung được tạo bởi ống gan phải và ống gan trái. ống gan phải ngắn và 

to hơn ống gan trái, hai ống gan gặp nhau ở trước chỗ chẻ đôi của tĩnh mạch cửa tạo 

nên ống gan chung dài khoảng 30mm, đường kính khoảng 5mm chạy xuống dưới hơi 

2.2. èng mË

- ống mật chủ dài khoảng 50mm-60mm, đường kính trung bình 5mm-6mm đi từ chỗ 

hội lưu giữa ống gan chung. ống mật chủ ®

chếch sang trái cho tới khi gặp ống mật chủ. 

t chủ: 

ược chia làm bốn đoạn: 

+ Đoạn trên tá tràng: ống mật chủ nằm trong cuống gan, đây là đoạn rộng nhất 

của ống mật chủ. 

+ Đoạn sau tá tràng: ống mật chủ đi sau phần trên tá tràng 

+ Đoạn sau tuỵ: ống mật chủ xẻ sau đầu tuỵ một rãnh, càng xuống dưới càng 

sâu. 

+ Đoạn trong tá tràng: ống mật chủ chui vào thành tá tràng ở phần xuống, đoạn 

này hẹp nhất khoảng 3mm vì vậy sỏi hay nằm ở đây. 

2.3. Túi mật 

- Túi mật có vai trò lưu giữ và cô đặc dịch mật trước khi chúng được đẩy vào tá tràng. 

- Túi mật nằm trong hố túi mật ở mặt dưới của gan nên phần này không được phúc 

mạc che phủ. Túi mật có hình quả lê, kích thước trung bình khi chưa ăn rộng khoảng 

3cm, dài khoảng 8cm có 3 phần: 

+ Đáy: nằm trong khuyết túi mật của bờ dưới gan. Nếu chiếu lên thành bụng thì 

đáy túi mật nằm ở giao điểm giữa bờ sườn phải và bờ ngoài cơ thẳng bụng bên phải. 

Khi túi mật bị viêm căng to ấn điểm này sẽ đau chói (Murphy). 

+ Thân: chạy chếch ra sau lên trên và sang trái. Mặt trên thân dính vào gan và 

chỉ ngăn cách nhau bởi một lớp tế bào xơ mỏng. 

+ Cổ: Cổ túi mật dài khoảng 2,5cm, đường kính 2,5-4mm phình ở giữa thành 

một bể con nên sỏi hay đọng lại (còn gọi là bể Harrman). Hai đầu cổ túi mật hẹp, đầu 

trên gấp vào thân, đầu dưới gấp vào ống túi mật. Cổ túi mật nằm cách xa gan và trong 

một mạc treo có chứa động mạch túi mật. 

2.4. ống túi mật: 

- Dưới cổ túi mật là ống túi mật dẫn mật từ túi mật xuống ống mật chủ. 
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- ống túi mật dài khoảng 30mm, đường kính trung bình 3mm chạy chếch xuống dưới 

sang trái và hơi ra sau nên cổ và ống túi mật tạo nên một góc mở ra sau. ở mặt trong 

niêm mạc tạo nếp hình xoắn ốc. 

được bằng các máy SA có độ phân giải cao và với phương pháp Dopple màu chúng ta 

ường mật 

 phía trước và vào trong. Ba cấu trúc trên sẽ thay đổi dần 

lên càng đi xuống dưới 

càng r a trước, động 

mạch 

- Đường kính ống mật chủ bình thường từ 4-8mm. Sau cắt túi mật và ở người trên 60 

tuổi ống mật chủ có thể dãn to hơn bình thường 1-2mm hoặc vẫn có thể không đổi, 

kích thước ống mật chủ cũng có thể thay đổi theo tuổi, ở người già 10mm là giới hạn 

tối đa của một ống mật chủ bình thường. 

h. Vị trí đáy túi mật 

 nhân nằm nhưng cổ túi mật có một tương 

nh mạch cửa phải. 

- Kích thước túi mật khi bệnh nhân nhịn ăn 8-12h. 

+ Chiều dài: 40-80mm 

II. Giải phẫu đường mật qua siêu âm 

1. Hệ dẫn mật trong gan 

 Hệ thống đường mật và các nhánh động mạch gan trong gan chỉ có thể quan sát 

có thể phân biệt được chúng là đường mật hoặc hệ mạch máu trong gan. §

trong gan được coi là bình thường nếu đường kính < 2mm, hoặc nhỏ hơn 40% đường 

kính của nhánh cửa đồng hành với nó. 

2. Hệ dẫn mật ngoài gan 

- Trên siêu âm vị trí của ống mật chủ, tĩnh mạch cửa, động mạch gan riêng trong dây 

chằng gan tá tràng như sau: tĩnh mạch cửa ở phía sau, đường mật ở phía trước hơi ra 

ngoài, động mạch gan riêng ở

vị trí: ống mật chủ sẽ đổ vào đoạn 2 tá tràng sau phúc mạc 

a sau dần, tĩnh mạch cửa khi xuống dưới  lại có khuynh hướng r

gan riêng khi đi xuống dưới vẫn giữ vị trí phía trước. 

- ống túi mật có thể quan sát được khoảng 50% các trường hợp, nhất là ở bệnh nhân 

có dãn ống mật hoặc đã cắt túi mật. Đường kính từ 1-3mm trên siêu âm và trên siêu 

âm có thể chỉ thấy được khoảng 10-20mm cuối chỗ đổ vào ống mật chủ. 

3. Túi mật  

- Túi mật bình thường sẽ thấy trên siêu âm sau khi nhịn ăn 8-12

trên siêu âm có thể thay đổi theo tư thế bệnh

quan cố định với tĩ
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+ Chiều rộng: 15-40mm 

+ Thành dày: 1-4mm 

III. Sinh lý dịch mật 

- Mật do tế bào gan bài tiết có pH dao động trong khoảng 7-7,7, một ngày gan bài tiết 

g suốt, có màu thay đổi từ xanh đến vàng. Bình 

thườn

hứa nước và các chất hoà tan. 

ủ yếu của mật theo khối lượng gồm: nước 82%, acid mật 12%, lexithin 

uyển hoá của chúng. Dịch mật ở gan có thành 

cholesterol được tổng hợp mới. Các acid mật nguyên thuỷ: acid cholic và acid 

chenodeoxy cholic được tổng hợp từ cholesterol trong gan. Các acid mật thứ phát gồm 

oại acid mật khác những acid này có thể được 

tổng hợp với số lượng tăng ở bệnh nhân có hội chứng tắc mật mạn. 

(0,3-0,6g/1 ngày). Phần nhỏ các acid mật liên hợp và không liên hợp được hấp thu 

bằng cách khuếch tán thụ động dọc theo ruột. Sau khi tái hấp thu, các acid mật vào 

ường mật, nó là chất kém hoà tan trong 

môi trường nước. Khả năng hoà tan của nó trong mật phụ thuộc vào nồng độ lipit và 

khoảng 500-600ml dịch mật tron

g mật được dự trữ ở túi mật. 

- Mật là một hỗn hợp chất lỏng đẳng trương trong đó c

Thành phần ch

và các phospholipids khác 4%, cholesterol không este hoá 0,7%. Các thành phần khác 

gồm bilirubin liên hợp, protein (IgA, các sản phẩm phụ của hormon và các protein 

khác được chuyển hoá trong gan) các chất điện giải, dịch nhày và thường xuyên có 

thuốc cũng như các sản phẩm phụ ch

phần chất điện giải giống huyết tương, thành phần chất điện giải của mật ở túi mật 

khác với dịch mật ở gan do phần lớn các anion vô cơ: clorua và bicarbonate bị hấp thu 

qua màng đáy trở lại. 

- Trong tế bào gan có thể xảy ra sự liên hợp của nhiều thành phần cấu tạo mật, trong 

khi đó các thành phần khác của mật như: acid mật nguyên thuỷ, lexithin và 

deoxycholic và lithocholic được tạo ra ở ruột như các sản phẩm chuyển hoá của vi 

khuẩn từ các acid mật nguyên thuỷ. Các acid mật thứ phát khác tìm thấy với lượng rất 

nhỏ là: acid ursodeoxycholic và một số l

- Muối mật được tạo thành bởi sự liên hợp của các acid mật với taurin và gluxin trong 

tế bào gan và được bài tiết vào mật. Phần lớn các acid mật được đào thải qua phân 

tĩnh mạch cửa về gan được liên hợp lại rồi tái bài tiết vào mật (tuần hoàn ruột non - 

gan). 

- Cholesterol được bài tiết từ tế bào gan vào ®
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tỷ lệ tương ứng của acid mật và lexithin. Tỷ lệ bình thường của những thành phần này 

thuận lợi cho sự tạo thành các mixen hỗn hợp hoà tan. Khi có sự mất cân đối sẽ làm 

tăng sự kết tủa của các tinh thể cholesterol trong mật. 

- Sắc tố mật: nguồn chính là bilirubin do máu mang tới. Tại gan, bilirubin tự do kết 

hợp với acid glycoromic thành bilirubin kết hợp, có khả năng hoà tan trong nước rồi 

bài tiết vào ống mật và vào ruột. ở ruột một phần bilirubin chuyển thành stercobilin 

p thu vào máu rồi theo tĩnh mạch cửa về gan 

id mật từ tế bào gan vào vi quản mật 

iểu quản mật 

o. 

- DÞc

5ml. Trong trạng thái đói cơ thắt oddi co chặt làm cho mật từ ống mật 

chủ không vào đượ ật được tống 

xuống tá tràng qua bóng Vater cùng với dịch tuỵ, sự vận động này được thực hiện 

g nhờ kích thích của dây h X và cholestok

¬ chế hình thành sỏi  

 

t được chia làm hai loại chí olesterol v

olesterol là loại sỏi holesterol ơn 50% trọng 

sỏi, ngoài ra còn có chất nhày... 

 phần chính inate  photphat 

hoặc calcium carbonate. Phần cholesterol chỉ chiếm khoản

 hình thành sỏi màu: 

theo phân ra ngoài. Phần còn lại tái hÊ

theo chu kỳ gan ruột để tái tổng hợp bilirubin, một phần nhỏ thải ra ngoài theo nước 

tiểu dưới dạng urobilinogen. 

- Ba cơ chế quan trọng trong điều hoà bài tiết dịch mật là: 

+ Vận chuyển tích cực ac

+ Vận chuyển acid mật phụ thuộc (Na+/Ka+ ATP aza) 

+ Bài tiết vào t

Các cơ chế này hoạt động do tác động của secretin và phụ thuộc AMP vòng. 

Hiện tượng vận chuyển tích cực bicacbonat vào trong tiểu quản kéo theo vận chuyển 

động thụ động của nước qua màng tế bà

h mật được cô đặc ở túi mật bằng cách hấp thu nước và chất điện giải qua màng 

theo cơ chế vận chuyển tích cực nên cần có năng lượng. Sức chứa bình thường của túi 

mật là 30 đến 7

c tá tràng. Khi ăn túi mật co bóp cơ Oddi mở ra m

nhịp nhàn  thần kin inin. 

IV. C  mật

1. Phân loại

Sỏi mậ nh: sỏi ch à sỏi màu 

+ Sỏi ch mà trong thành phần c  chiếm h

lượng viên  muối calcium, 

+ Sỏi màu thành  là calcium bilirub , ngoài ra còn calcium

g 20%. 

2.  Cơ chế
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 Sỏi màu được chia làm 2 loại: Sỏi đen và sỏi nâu ®− ùa vào sự khác 

ình thái, sinh bện uan. 

 

- Thành phần chủ yếu của s irub , calcium 

phosphate và carbonate tạo nên ở h chất nhày g sỏi đen luôn có 

ượng cholesterol nhỏ hơn sỏi nâu. Tỷ lệ mắc tăng theo tuổi, có khoảng 50% 

sỏi đen tìm thấy ở người tr

- Vị trí thường gặp của sỏi đen là ở túi mật. Cơ chế s  sỏi đen là 

do sự tiết quá mức của bilirubin vào mật ở những bệnh nhân có tan máu hoặc sơ gan. 

ường bilirubin chủ yếu dưới dạng liên hợp và tan trong nước. ở 

sỏi đen do có sự phân huỷ tự phát không do men của vi khuẩn 

 trong mật tạ h bilirubin không  không tan trong 

¶ năng hoà tan canxi trong mật. 

ật có thể tạo a ật tăng khả năng hoà n calcium carbonat. 

 túi i mật ít co bóp à điều kiện cho sự 

a bilirubin không liên hợp cùng canxi và photphat hình thành sỏi đen. 

: 

hứa khoảng 60% calcium irubinate, muối cancium của acid béo 15% và 

i nâu thường thấy ở đường mật, một vài g hợp chúng được 

thấy ở túi mật hoặc ở trong gan. Sỏi nâu có liên quan nhiều đến ký sinh trùng như 

giun đũa (Ascaris lumbricoi is). 

- Khi phân tích và quan sát các viên sỏi dư i kính hiển vi điện tử người ta thấy vi 

khuẩn có mặt ở tất cả các lớp của sỏi nâu. Khi cấy vi sinh vật ở sỏi nâu tỷ lệ vi khuẩn 

mọc lên tới 70-80% các trường hợp. Đa số các trường hợp vi khuẩn cấy ở sỏi nâu là 

E.coli hoặc Enterococus. 

- Vi khuẩn ở trong mật làm tăng sự tập trung của bilirubin không liên hợp do chúng 

tiết men β-glucuronidase và thuỷ phân bilirubin liên hợp thành bilirubin không liên 

hợp. Mặt khác men của vi khuẩn còn có thể thuỷ phân lecithin trong dịch mật thành 

acid béo tự do điều này cũng làm giảm sự hoà tan của canxi ở trong mật. Kết quả cuối 

cùng bilirubin kém hoà tan, muối canxi acid béo kết tủa cùng cholesterol 

canxibilirubinate tạo thành sỏi nâu. 

ược phân biệt d

nhau về h h học và các mối liên q

2.1. Sỏi đen:

ỏi đen là calcium bil

 xung quan

inte chiếm khoảng 70%

lycoprotein, 

một hàm l

ên 80 tuổi. 

inh bệnh chủ yếu của

Trong dịch mật bình th

những bệnh nhân có 

của bilirubin liên hợp o thàn liên hợp

nước và làm giảm kh

- Lớp biểu mô túi m cid m  ta

Khi chức năng lớp biểu mô

kết tủa củ

mật kém và tú thì đó l

2.2. Sỏi nâu

- Sỏi nâu c bil

cholesterol 15%. Sỏ  trườn

des) và sán lá gan (Clonorchis sinens

ớ
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3. Cơ chế hình thành sỏi c

- Vấn đề bệnh sinh của quá trình tạo sỏi túi mật đã được biết kể từ nghiên cứu của 

 cộng sự (1966). Sau đó cũng có nhiều tác giả qu ến vấn đề này như 

S.Erlinger (1991), R.Herman Dowling (1993)... vì thế cơ chế hình thành sỏi 

cholesterol là được biết kh

ại lipit hầu nh không tan tr  nó hoà 

n tại trong các hạt mixen. Hạt này là một phức hợp gồm các phân tử muối 

mật, cholesterol, photpholipit có đường kính khoảng 60A. Cứ một phân tử cholesterol 

cần 5-10 phân tử muối mật để hoà tan. 

otpholipit. Các túi này ®

photpholipit và các phân tử cholesterol được gài vào đây. Chúng có đường kính 

khoảng 600A. 

ây là m  chất củ  hai loại sỏi màu  

 

Sỏi đen 

holesterol: 

Small và  an tâm ®

¸ rõ. 

- Cholesterol là một lo

tan nhờ hai cơ chế:  

+ Tồ

− ong nước. Trong dịch mật

+ Tồn tại trong các túi ph ược tạo nên từ các phân tử 

Sau ® ét số tính a

Đặc tính Sỏi nâu 

Màu Đen Nâu-vàng 

Kích thước 0,3-0,6cm 0,5-2cm 

Vị trí Túi mật Đường mật, túi mật 

Địa lý Phương Tây, châu á châu ¸ 

Chế ein độ ăn Nhiều protein ít prot

Bệnh liên quan Tan máu, xơ gan Viêm đường mật, ký 

ng sinh trù

Cấy mật Vô khuẩn Nhiễm khuẩn (E.coli, 

Bacteroides) 

Tái phát Không thường xuyên Thường xuyên 

Thành phần Sắc tố, calcium 

phosphate, calcium 

carbonate 

calcium xốp, acid béo, 

cholesteron 

Calcium bilirubinate, 

Bệnh căn Tăng tiết hoặc thuỷ Vi khuẩn thuỷ phân 
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phân của bilirubin liên bilirubin liên hợp thành 

hợp bilirubin không liên 

hợp 

Thành phần cấu tạo     

(% trọng lượng khô) 

  

Calcium bilirubinate 10-80 20-80 

Calcium phosphate 0-30 0-1 

Calcium carbonate 0-40 0 

Calcium palmitate và 

acid béo 

Hiếm có mặt 10-70 

Cholesterol 1-10 2-30 

Muối mật 2 2 

Glycoprotein nhày 10-30 5-15 

 

Sơ đồ tóm tắt cơ chế tạo sỏi màu  
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Anio

Vi khuẩn thuỷ phân 

pholipit trong mật 

 bão hoà 
 

ns vô cơ Bilirubin không liên 

hợp 

           Axit béo 

Sỏi đen  Sỏi nâu 

 
     Ion hoá canxi 

Tiểu quản mật tăng 

 

 

tiết bilirubin không 

liên hợp 

bilirubin liên hợp và 

phốt

 
       Quá

  Mảnh tinh thể tạo 

thành và lớn lên 

 
 

 

Sự kết tinh của các Bùn mật  

yếu tố 

Chất

otpholipit và acid mật trong thành phần dịch mật. Thừa cholesterol 

ong dịch có thể do một số loại bất thường sau: 

n vào dịch mật. Cơ chế này liên quan 

ến bệnh béo phì, chế độ ăn giàu calo, do thuốc hoặc do tăng hoạt tính 

ydroxymethyl-glutaryl coenzyme reductase (HMG-CoA) đây là enzyme giới hạn tốc 

 nhầy  

ứ đọng 

 Mảnh tinh thể kết hợp 

 Sỏi mật  

 

3.1. Cơ chế hình thành: 

Có bốn điểm quan trọng trong sự hình thành sỏi cholesterol 

*Hiện t-ợng quá bão hoà nồng độ cholesterol trong dịch mật 

- Khi tỷ lệ cholesterol tự do/ cholesterol liên hợp vượt quá mức cho phép, dịch mật 

được gọi là quá bão hoà. Hiện tượng này xuất hiện khi có sự mất cân bằng giữa 

cholesterol, ph

tr

+ Tăng bài tiết cholesterol của tế bào ga

®

h
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độ tổng hợp cholesterol nh  quá trình chuyển 

d mË

t muối  ở gan

+ Giảm tích tụ mật tại túi mật và đường mật do thất thoát acid mật nguyên thuỷ 

 ruột non vào ruột già nhanh hơn. 

ăng chuyển acid holic thành acid deoxycholic do tăng dehdroxylat của acid 

ật và tăng hấp thu acid deoxycholic mới tạo ra. 

Thừa cholesterol t có thể do tăng t ật hoặc giảm bài 

tiết acid mật hoặc cả hai. Quá bão hoà cholesterol là điều kiện rất quan trọng trong 

tạo sỏi nhưng chỉ mình hiện tượng này là chưa đủ vì nó cũng có thể xảy ra ở người 

ường khi nhịn đói, ười có mật quá bão 

thời gian cần thiết cho các tinh thể mật tạo nhân và phát triển dài hơn thời gian mật ở 

*Rối loạn tạo nang 

Bình thường cholesterol và photpholipit được tiết vào mật như những nang có hai 

p. Những nang này không bền và biến chuyển cùng với các acid mật thành các kết 

en hoá các nang nhiều photpholipit hơn, 

holesterol biến đổi thành các mixen hỗn hợp tạo ra các nang giàu cholesterol không 

ền. Những nang này kết tụ thành những nang nhiều lá to hơn từ đó các tinh thể 

cholesteron kết tủa. 

olesterol monohydrate. 

ây là yếu tố quan trọng, nó có thể được thúc đẩy khi trong mật thừa các yếu tố 

ố chống tạo nhân. Các glycoprotein nhầy và không nhầy 

và p

l từ các nang mật một lớp hay nhiều lớp bão hoà. 

tại gan. Một số bệnh ân có thể giảm

cholesterol thành aci t. 

+ Giảm bài tiế  mật và photpholipit . 

từ

+ T c

m

-  trong dịch mậ iết cholesterol m

bình th phần lớn những ng hoà không tạo sỏi do 

trong túi mật. 

lí

tủa lipid khác như những mixen. Khi mix

c

b

*Sự tạo hạt nhân cho các tinh thể ch

§

tiền nhân hoặc thiếu các yếu t

hosphatdylcholin lysine là các yếu tố tiền nhân, ApolipoproteinA1 và A2 và 

glycoprotein khác là yếu tố chống tạo nhân. 

+ Tạo hạt nhân và lớn lên của các tinh thể monohydrate cholesterol có lẽ xảy ra 

trong lớp keo nhày. Các tinh thể phát triển liên tục do được tạo hạt nhân trực tiếp của 

các phân tử cholestero

*ứ đọng túi mật, hình thành bùn mật. 

Những nghiên cứu qua siêu âm chỉ ra rằng những bệnh nhân sau khi ăn túi mật co 

ít (thể tích lớn) thì dễ hình thành sỏi hơn. 
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Thành phần chủ yếu của bùn mật là tinh thể lexithin cholesterol, tinh thể 

monohydrate cholesterol, bilirunat calci và sợi nhầy tạo keo nhầy. Có bùn mật bao 

 bằng kỹ thuật này, ưu điểm của 

ó độ nhạy độ đặc hiệu thấp, 

khôn

 thụ qua 

t cản quang sẽ kết hợp với albumin trong máu rồi đến gan vào 

đườn

 hợp rối loạn hấp thu ở ruột. 

lâu vì vậy gần đây nó ít 

 

gồm hai bất thường: có sự mất cân bằng giữa bài tiết chất nhày ở túi mật và thải trừ và 

xuất hiện các hạt nhân từ dịch mật. 

Người ta cho rằng bùn mật là tình trạng chuyển tiếp giữa mật quá bão hoà 

cholesterol và sỏi túi mật. 

V. Một số kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và giá trị của các 

phương pháp trong chẩn đoán sỏi mật 

1. Chụp ổ bụng không chuẩn bị 

Chụp phim bụng không chuẩn bị có thể phát hiện thấy sỏi có chứa đủ canxi 

nhưng chỉ khoảng 10-15% sỏi có thể phát hiện

phương pháp này là giá rẻ, dễ thực hiện. Nhược điểm c

g dùng được cho người có thai. Phương pháp này cũng dễ chẩn đoán nhầm với 

sỏi tiết niệu, sỏi đầu tuỵ do đó cần phải chụp cả hai tư thế thẳng và nghiêng. 

2. Chụp mật có chuẩn bị bằng thuốc cản quang đường uống (cholecistogaphy) 

 Phương pháp này được Graham và Code áp dụng năm 1924. Bệnh nhân được 

chụp X Quang bụng sau khi uống thuốc cản quang có iot. Thuốc được hấp

niêm mạc ruột, chÊ

g mật cuối cùng cô đọng lại trong túi mật. Vì vậy túi mật và đường mật sẽ quan 

sát được trên phim chụp. Đây là kỹ thuật có giá thành thấp, dễ thực hiện. Trước đây 

nó là phương pháp được áp dụng chủ yếu trong chẩn đoán và điều tra dịch tễ học sỏi 

mật. Phương pháp này cho phép phát hiện khoảng 90% các trường hợp sỏi mật. Tuy 

nhiên nó có một số nhược điểm như không dùng được cho người có thai, các trường 

hợp bilirubin máu cao >34 Mmol/l, suy gan, các trường

Độ nhạy trong chẩn đoán sỏi bé kém và thời gian thực hiện 

được áp dụng. 

 

Sơ đồ tóm tắt cơ chế tạo sỏi cholesterol 
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↑ Cholesterol Cholesterol bình thường ↑ Cholesterol  

 

 Glyco protein nhầy Apolipo protein 

 Protein không bền nhiệt Nang lexithins 

 

ăm dò qua da thành bụng đến nhu mô gan vào trong đường mật và bơm 

Acid mật bình thường ↓ Acid mật  ↓ Acid mật  

Lexithin bình thường Lexithin bình thường Lexithin bình thường 

 

Bão hoà   

 

 Tăng tạo nhân ức chế tạo nhân 

 

                                                            Tạo hạt nhân 

 

 

 

                                                                 Vi sỏi 

 

 

                                                              Sỏi mật 

 

3. Chụp đường mật qua da 

Từ năm 1937 Haurd và Đỗ Xuân Hợp đã nêu phương pháp chụp với nguyên lý 

chọc kim th

thuốc cảm quang. Trước đây thường chọc mù và kim to lên tỷ lệ thành công hạn chế, 

tai biến cao, phương pháp này có thể gây biến chứng chảy máu và viêm phúc mạc với 

tỷ lệ khoảng 3-10%. 

Ngày nay chụp mật qua da thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm với loại kim 

nhỏ - kim chiba nên độ chính xác cao hơn và ít tai biến. Theo Phạm Gia Khánh tỷ lệ 

thành công là 80% (1990). Tuy nhiên đây là kỹ thuật gây chảy máu nên thường chỉ 
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thực hiện ngay trước mổ và chỉ làm được với các bệnh nhân sỏi mật gây tắc mật cơ 

giới. 

4. Chụp đường mật ngược dòng qua nội soi tá tràng (ERCP - Endoscopic - 

Retrograde - Cholangio pancreatography) 

Phương pháp này có giá trị rất cao trong chẩn đoán sỏi mật. Nếu thực hiện tốt 

ện sỏi lên tới > 95%. Một số tác giả coi tiêu chuẩn phát hiện sỏi mật 

 đoán sỏi mật 

ùa chọn hàng 

 

khả năng phát hi

trên ERCP là tiêu chuẩn vàng. Ưu điểm của phương pháp này thấy rõ đường mật và 

đường tuỵ, có thể tiến hành nội soi can thiệp lấy sỏi đường mật: ống mật chủ, ống gan 

chính khi sỏi nhỏ hơn 1,5cm. Tuy nhiên đây là kỹ thuật phức tạp, trang thiết bị đắt 

tiền, có thể có các biến chứng như viêm tuỵ cấp, viêm đường mật, thủng ruột với tỷ lệ 

1-3% thậm chí có thể tử vong với tỷ lệ 0,5-2,1%. 

5. Chụp điện toán cắt lớp (Computer - Tomography) 

Nguyên lý của phương pháp này được Goomax phát minh năm 1963 là đo cường 

độ hấp thụ gián tiếp tia X giữa các lớp mô và độ hấp thu khác nhau giữa mô này và 

mô kia. Năm 1991 phương pháp này đã được áp dụng ở Việt Nam. Độ nhạy của CT 

trong chẩn đoán sỏi khoảng 75-90% tuy nhiên do giá thành đắt và không dùng được 

cho phụ nữ có thai nên chưa được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán sỏi mật. 

6. Siêu âm nội soi 

Nhờ việc đưa trực tiếp một đầu dò siêu âm có tần số cao gắn ở đầu máy nội soi 

vào tá tràng nên việc quan sát ống mật chủ, ống gan chung, túi mật, ống gan phải và 

trái rất tốt. Siêu âm nội soi tỏ ra là phương pháp tốt trong chẩn đoán các sỏi ở thấp vì 

với siêu âm thường thì đoạn này thường khó quan sát rõ. Đây là phương pháp có độ 

chính xác cao an toàn nhưng nhược điểm giá thành đắt trang thiết bị hiện đại và chỉ 

chẩn đoán được sỏi đường mật ngoài gan và sỏi túi mật. 

7. Siêu âm và giá trị của siêu âm trong chẩn

- Mặc dù hiện nay có rất nhiều phương tiện để chẩn đoán hình ảnh mới, đặc biệt là CT 

và MRI nhưng SA vẫn là một phương pháp chẩn đoán hình ảnh được l

đầu trong đánh giá tình trạng túi mật và đường mật. Các ưu điểm của SA là:

- Có độ nhạy cao và độ chính xác cao trong việc phát hiện sỏi mật cũng như giãn 

đường mật trong và ngoài gan. 

- Không có bức xạ ion hoá không cần chất cản quang. 
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- Mau chóng an toàn thuận tiện, cơ động, ít tốn kém. 

- Không bị ảnh hưởng bởi chức năng hệ tiêu hoá gan mật. Có thể kiểm tra được nhiều 

cơ quan, dùng cả trong các trường hợp cấp cứu, phụ nữ có thai, không bị phụ thuộc 

ò túi mật và đường mật để thấy giá trị của phương 

n sỏi mật. SA được xác 

 số lượng của chúng. Bốn điểm thuận lợi của SA hơn 

- Cần

 90-97% trong việc phát hiện sỏi. ERCP 

vào tình trạng bệnh nhân. 

Trong phần này chúng tôi so sánh khả năng của SA và các phương pháp chẩn 

đoán hình ảnh khác trong thăm d

pháp này. 

- Giá trị của SA so sánh với XQ trong chẩn đoán sỏi mật đã được nói đến nhiều. Rất 

nhiều tác giả đã đồng ý rằng SA là phương pháp được lựa chọn đầu tiên cho chẩn 

đoán sỏi mật. Chỉ khoảng 15% sỏi mật chứa đủ canxi là có thể nhìn thấy bằng chụp 

XQ thường. Còn SA lại có độ chính xác 96% trong chẩn đoá

nhận là có độ nhạy hơn 15-20% hơn chụp XQ đường mật có chuẩn bị bằng thuốc cản 

quang đường uống và có tỷ lệ âm tính giả thấp hơn. Nó có thể tìm được những viên 

sỏi có kích thước nhỏ thay đổi chỉ vài mm. SA có thể tiếp cận để tìm thấy sỏi ở vùng 

thấp để đánh giá kích thước và

XQ là: 

- Khi thăm khám không bị tác động của tia xạ. 

- SA có thể tìm được sỏi nhỏ ở túi mật và đường mật, điều này là không nhìn thấy ở 

tất cả các trường hợp của XQ. 

- Thực hiện được với các hoàn cảnh. 

 ít thời gian hơn kiểm tra bằng XQ. Kiểm tra SA nhanh với bệnh túi mật. 

7.1. Sỏi ống mật chủ 

- Độ nhạy của siêu âm trong chẩn đoán sỏi ống mật chủ là 55%-80%. Hầu hết các giá 

trị thấp là được nói đến cho tìm sỏi ở ống mật chủ đoạn đầu tuỵ và sỏi ở đường mật 

không dãn. 

- Độ nhạy của CT trong tìm sỏi ở ống mật chủ 45%-90%. Theo Baron độ chính xác 

của CT là 88% cho chẩn đoán sỏi ống mật chủ. Tuy vậy do giá thành cao và có bức xạ 

ion hoá khi dùng nên CT không được chọn là dụng cụ sàng lọc cho chẩn đoán sỏi 

mật. Với MRI cho độ nhạy và độ đặc hiệu là

cho độ nhạy và độ đặc hiệu là 90-98%, ngoài việc giúp ích cho chẩn đoán ERCP còn 

có thể giúp lấy sỏi qua nội soi và những sỏi có kích thước < 2cm. Tuy vậy ERCP cũng 
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có tỷ lệ không thành công khoảng 4% và có từ 0,6-5% nguy cơ biến chứng như viêm 

tuỵ cấp, viêm túi mật hoặc tử vong. SANS có độ nhạy tỏ ra hơn nhiều so với SA đạt 

97% và kết quả này của SANS không bị ảnh hưởng bởi đường kính lớn hay nhỏ của 

sỏi hoặc tình trạng đường mật chính có giãn hay không. Tuy nhiên SANS chỉ chẩn 

đoán được các sỏi ở đường mật ngoài gan và sỏi túi mật. 

7.2. Sỏi túi mật 

- Phát hiện ra sỏi là giá trị đầu tiên của SA túi mật kể từ khi Hublitz lần đầu tiên phát 

hiện sỏi túi mật ở 4 trong số 8 bệnh nhân. Với độ nhạy và độ chính xác >95% SA 

hông được dùng 

thường xuyên. Trong SA nếu như túi mật được nhìn thấy là đồng nhất sỏi nhỏ 1mm có 

thể được tìm thấy, nhưng nếu dịch mật không đồng nhất sỏi lớn hơn cũng có thể bị bỏ 

qua ( sỏi mật 

thay đổi và phụ thuộc vào cấu tạo của chúng. CT tìm thấy 74-79% 

 mật. Vì độ nhạy thấp, giá cao và có bức xạ nên CT không được dùng như 

 hình nghiên cứu siêu âm gan mật trên thế giới và ở Việt Nam  

đang dần thay thế cho phương pháp chụp mật bằng đường uống như là một biện pháp 

để phát hiện sỏi mật. Hơn nữa nhiều khi SA có thể phát hiện sỏi túi mật mà không 

nhìn thấy được trên phim chụp XQ túi mật có uống thuốc cản quang. Mặc dù các 

nghiên cứu so sánh gần đây giữa chụp túi mật có uống thuốc cản quang và SA cho 

thấy là độ nhạy của hai phương pháp trong việc phát hiện ra bệnh lý sỏi túi mật là 

tương đương, nhưng nếu đi sâu xem xét thống kê thì thấy chụp XQ túi mật phát hiện 

sỏi ở 65% bệnh nhân có bệnh sỏi mật trong khi SA phát hiện ra sỏi ở 93% bệnh nhân 

có sỏi mật. Vì thế chụp mật có cản quang bằng đường uống hiện k

46). CT được xếp dưới SA trong phát hiện sỏi túi mật. Sự xuất hiện của 

trên hình ảnh CT là 

của sỏi túi

là một dụng cụ sàng lọc cho sỏi túi mật, tuy vậy do khả năng biểu thị đặc tính của sỏi, 

trong tương lai CT có thể được dùng như là một dữ liệu trong dự đoán cấu tạo hoá học 

của sỏi. Sự chính xác của MRI trong tìm sỏi túi mật là ít được biết, nó được hy vọng 

sẽ được dùng cho sự xác định cấu tạo của sỏi. 

- Tuy nhiên dù có trong tay các phương tiện hiện đại kể trên, SA vẫn là phương pháp 

được lựa chọn đầu tiên trong thăm dò và chẩn đoán bệnh lý đường mật. 

7.3. Tình

- Năm 1880 Pierre-Curie phát hiện ra nguyên lý áp điện rồi được P.Langerin khai thác 

lần đầu tiên năm 1916 để chế tạo ra các bộ chuyển đổi siêu âm đầu tiên có đầu dò 

thạch anh dùng cho phát hiện đối tượng tàu ngầm. Đến năm 1950 Viện nghiên cứu 
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Hải quân Mỹ đã dùng siêu âm để thăm khám gan mật và đã phát hiện ra sỏi mật. 

Ngày nay siêu âm được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán nhiều bệnh khác nhau, đặc 

biệt có giá trị trong chẩn đoán sỏi mật. 

a để xác định tỷ lệ mắc sỏi mật người ta dựa vào: Số liệu thu thập được qua 

chụp

điều tra 

i mật và những số liệu mà siêu âm đưa ra về tỷ lệ mắc, tỷ lệ sỏi túi mật 

và ®−

 để theo dõi viêm túi mật cấp dựa vào 

ày, dính xung quanh thành túi mật. 

gberg M (1979) cho biết độ nhạy từ 10-60%. Theo Cronan JI 1983, Laing 

khoảng 55-80%. Ngày nay với máy SA hiện đại có 

 - Đỗ Kim Sơn (1986) đã cho biết độ chính 

- Trước ki

 đường mật có uống thuốc cản quang và qua phẫu thuật, qua mổ tử thi, nhưng có 

hạn chế là số lượng không đông. 

- Ngày nay siêu âm được coi là phương tiện chính để phát hiện sỏi mật. Các nghiên 

cứu có đối chứng với phẫu thuật và mổ tử thi cho thấy độ chính xác của siêu âm trong 

chẩn đoán sỏi mật >95%. Do vậy kỹ thuật này hiện nay được sử dụng trong 

dịch tễ học sỏ

ường mật được coi là những số liệu có giá trị về sỏi mật. 

- Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về giá trị 

của siêu âm với sỏi mật. Theo các tác giả Taboury.J.1982, Bismuth.H.1990, 

Jouve.P.1993 và Vũ Quang Ngọ 1990 đều nhận thấy SA là phương tiện không thể 

thiếu trong chẩn đoán sỏi mật. 

- SA trong chẩn đoán sỏi túi mật cho tỷ lệ chính xác cao, theo các tác giả 

Leining.M(1986) từ 90-97% với độ nhạy 91-98% độ đặc hiệu 94-100%; Carroll.BA 

(1989) từ 85-96% với độ nhạy 92% độ đặc hiệu 96%; Moumen.M(1991) là 92,2%; 

Sherlock (1992) là 96%. Siêu âm còn được dùng

các dấu hiệu túi mật thành d

Tuy vậy, giá trị của SA trong chẩn đoán sỏi ống mật chủ thấp hơn so với sỏi túi 

mật. Giai đoạn đầu vào các thập niên 70-80 các máy có độ phân giải thấp khả năng 

phát hiện của SA chỉ khoảng 60-70% các trường hợp. Theo Luning M. (1986) cho 

biết độ chính xác của SA sỏi ống mật chủ là 60%. Độ nhạy của SA trong chẩn đoán 

sỏi ống mật chủ có nhiều ý kiến khác nhau: theo Taylor KJW (1977), Beham M-

1978, Roeni

F.C (1983-1986) cho biết độ nhạy 

độ phân giải cao cùng với việc chuẩn bị kỹ bệnh nhân và lựa chọn đầu dò thích hợp 

cho phép phát hiện 80-85% các trường hợp. 

- ở Việt Nam từ nhiều năm nay SA đã trở thành công cụ chính trong chẩn đoán sỏi 

mật. Theo nghiên cứu của Tôn Thất Bách
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xác của SA với sỏi ống mật chủ và túi mật là 90% sỏi trong gan 20%. Theo Vũ Quang 

Ngọ (1990) tỷ lệ chính xác là 90% trong đó tỏi túi mật 95% ống mật chủ 78% trong 

gan 81%. Theo kết quả của Trần Đình Thơ độ chính xác là 100% trong chẩn đoán sỏi 

túi mật, Thạch Quốc Khánh tỷ lệ phù hợp của SA với phẫu thuật là 93%, theo Lê 

y nhiên theo các tài liệu mà chúng tôi tham khảo được 

 được sỏi 2mm, theo Carroll BA (1978) thì SA có thể phát hiện được sỏi 

 một trong những tiêu chuẩn nhận biết sỏi. Hình ảnh 

dịch 

c nào cũng có. 

y cơ hình thành sỏi 

Tuỳ theo bản chất của sỏi, các yếu tốt được coi là nguy cơ có khác nhau. 

1. Sỏi Cholesterol 

1.1. Tuổi 

- Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc sỏi tăng theo tuổi. Bệnh sỏi mật ít gặp ở 

người dưới 20 tuổi và gặp nhiều hơn ở người trên 40 tuổi. Sự liên quan giữa tuổi và tỷ 

lệ mắc sỏi là ở cả hai giới. Một nghiên cứu ngẫu nhiên trên 3608 trường hợp bằng siêu 

âm cho thấy tỷ lệ mắc là: 4,8%, 6,1%, 14% và 22,4%, ở nữ tuổi 30, 40, 50 và 60 tuổi. 

% và 12,9% cho nam 30, 40, 50 và 60 tuổi. ở một nghiên 

cứu m

- Sự 

t và 

Trung Hải (1993) là 95,7%. Tu

thì các nghiên cứu về tỷ lệ sỏi giữa các vị trí khác nhau còn hiếm và cũng chưa có 

nghiên cứu nào cho biết số bệnh nhân có sỏi mà không có triệu chứng chiếm tỷ lệ bao 

nhiêu. 

- Về đặc điểm hình ảnh siêu âm của sỏi mật đa số các tác giả đều thống nhất: khả 

năng phát hiện sỏi của SA không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo sỏi. Khả năng của 

SA trong phát hiện độ lớn kích thước sỏi theo Ourati W (1981) cho rằng SA có thể 

phát hiện

1mm. Bóng cản âm của sỏi là

mật bao quanh sỏi tương phản với hình ảnh nhân tăng âm có ranh giới rõ của 

viên sỏi là tiêu chuẩn nhận biết sỏi. Vấn đề di động của viên sỏi khi bệnh nhân thay 

đổi tư thế cũng là một tiêu chuẩn nhưng không phải lú

VI. Các yếu tố ngu

Tỷ lệ này là 1,8%, 1,5%, 6,7

ổ tử thi tỷ lệ này là dưới 3% cho người trẻ <30 tuổi và lên tới 25% ở người trên 

80 tuổi. 

thay đổi thành phần cấu tạo của mật cùng với tuổi có thể làm tăng nguy cơ cho 

việc hình thành sỏi. Chỉ số cholesterol bão hoà trong mật tăng cùng với tuổi ở cả nữ 

và nam. Điều này có thể làm tăng tiết cholesterol ở gan trong khi sự tiết muối mậ
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phospholipids là bình thường. Ngoài ra còn có sự liên quan giữa tuổi và tổng hợp 

muối

ác nghiên cứu đều cho thấy nữ có tỷ lệ mắc sỏi cao hơn nam. Bệnh sỏi 

ẻ hơn nam trẻ, nhưng sự khác biệt về giới sẽ ít hơn cùng với sự  

 lệ mắc sỏi là 8,2% ở nam và 16,6% ở nữ. 

 yếu tố nguy cơ quan trọng với sỏi mật, và đây cũng là vấn đề sức 

 cơ thể 

 ít 

ong mật với trọng lượng cơ 

ơn thuần cholesterol và không tăng tiết muối mật. Túi mật ở người béo 

phì t

. Ăn kiêng là nguyên nhân làm tăng hoạt động 

erol dự trữ trong cơ thể và làm giảm tổng hợp muối mật, cả hai 

nguy

 và sử dụng hormone 

- Có 

 mật ở gan, ở giữa tuổi và sự hoạt động của 7.-hydroxylase (enzim này hạn chế 

tốc độ tổng hợp muối mật). 

1.2. Giới 

Tất cả c

thường gặp ở nữ tr

tăng tuổi. Lý do vì sao nữ có tỷ lệ mắc sỏi cao có thể do hormone estrogen làm tăng 

tiết cholesterol ở mật và progesterone có thể làm giảm co bóp túi mật. Một nghiên 

cứu trên 4895 người mổ tử thi có tỷ

1.3. Béo phì 

 Béo phì là

khoẻ thường gặp nhiều hơn ở nữ. Một nghiên cứu cho thấy nữ có chỉ số khối

(BMI) 30kg/m2 thì có nguy cơ gấp đôi mắc sỏi so với nữ có trọng lượng bình thường

hơn 25kg/m2. ở người béo phì tổng lượng cholesterol được tổng hợp tăng và lượng 

cholesterol tổng hợp ở gan và tiết vào mật cao hơn người bình thường. Có sự liên quan 

giữa tiết cholesterol ở mật và chỉ số cholesterol bão hoà tr

thể, tăng tiết ®

hường quá bão hoà cholesterol, sự tiết muối mật và phospholipids là bình thường 

hoặc giảm tạo nguy cơ cho việc hình thành sỏi. 

1.4. Giảm cân do ăn kiêng 

Bệnh sỏi là tiềm tàng cùng với sự giảm cân. Bệnh sỏi tăng khoảng 25% ở những 

bệnh nhân giảm cân do chế độ ăn kiêng

của lượng cholest

ên nhân này làm tăng lượng cholesterol quá bão hoà trong mật. Sử dụng 

ursodeoxycholic acid và aspirin có thể giảm nguy cơ hình thành sỏi trong thời kỳ sụt 

cân nhanh. 

1.5. Có thai

thai được coi là một yếu tố nguy cơ cho việc hình thành sỏi. Có sự liên quan giữa 

số lần mang thai và nguy cơ tạo sỏi nhất là ở những nữ trẻ có từ hai lần mang thai trở 

lên. Những nghiên cứu bằng siêu âm ở nữ có thai cho thấy thể tích túi mật giảm và 

điều này làm giảm sự co bóp của túi mật. 

  202



- Các quan sát cho thấy estrogen là yếu tố có vai trò quan trọng trong sự hình thành 

sỏi c

ol từ thức ăn và tăng bài tiết cholesterol ở mật, estrogen và thuốc tránh thai 

cũng uyển cholesterol sang dạng este hoá. 

hủng tộc 

- Sỏi

ở Tây Nam Mỹ có tỷ lệ mắc bệnh này cao, một nghiên cứu bằng chụp 

mật có uống t

Một số gia đình có thể hay gặp sỏi hơn một số gia đình khác. Người ta cho là 

gen vận chuyển Apolipoprotein E4 và polymorphin của cholesteryl este chính là yếu 

− clofibrate làm tăng thải cholesterol qua 

đường mật và giảm chuyển cholesterol sang dạng este hoá do ức chế hoạt động của 

enzim cholesterol O - acyltransferase và giảm tổng hợp muối mật làm tăng nguy cơ 

 rượu 

holesterol. Estrogen kích thích các recepierlipoprotein ở gan làm tăng hấp thu 

cholester

 làm giảm bài tiết muối mật và giảm ch

1.6. Gen và yếu tố c

 cholesterol tìm thấy ở 10%-20% dân số các nước Tây Âu nhưng tương đối ít gặp 

ở Châu Phi và Châu á và thấp nhất ở Nhật Bản. Tỷ lệ mắc sỏi ở Nhật Bản trên một 

nghiên cứu bằng SA khoảng 4%. 

- Người Pima 

huốc cản quang cho thấy tỷ lệ mắc là 48,6% và tỷ lệ này tăng theo tuổi. 

Nữ từ 15-24 tuổi có tỷ lệ mắc là 12,7%, từ 25-34 tuổi là 73% và tăng 89,5% ở nữ trên 

60 tuổi. 

- Yếu tố gia đình và di truyền 

tối di truyền có tính chất gia đình của sỏi cholesterol. 

1.7. Dùng thuốc: 

 Những bệnh nhân dùng thuốc nh

tạo sỏi. 

1.8. Giảm muối mật 

 Sự mất muối mật do cắt đoạn ruột hoặc bệnh lý hồi tràng như bệnh Crohn làm 

ảnh hưởng đến chu trình gan ruột của acid mật dẫn đến thiếu muối mật trong dịch mật 

làm tăng nguy cơ tạo sỏi. 

1.9. Thức ăn và uống

 Người ta thấy có sự liên quan giữa chế độ ăn và tăng yếu tố nguy cơ mắc sỏi 

như: ăn tăng tổng số lượng calo  trong ngày, tăng ăn chất béo, ăn ít chất xơ. 

Uống rượu vừa phải cũng có liên quan ít đến nguy cơ mắc sỏi ở một số nghiên 

cứu. Hàm lượng cholesterol HDL tăng ở những người uống rượu vừa phải làm tăng tỷ 

lệ mắc bệnh. Mặt khác xơ gan do uống rượu là nguyên nhân làm tăng tỷ mắc sỏi. 
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1.10. Một số nguyên nhân khác 

 Bệnh hệ thống như tiểu đường, xơ túi mật, hút thuốc lá, tổn thương cột sống... 

cũng là các nguyên nhân làm tăng nguy cơ tạo sỏi. 

2. Sá

 sỏi đen. Những bệnh máu di truyền như 

thala

ùn mật và giảm tiết muối mật. 

2.1.3

lệ mắc sỏi cholesterol tương đương với tỷ lệ mắc sỏi trong 

cộng đồng nhưng có tỷ ủa bệnh nhân xơ 

gan xấp xỉ gấp đôi tỷ lệ mắc chung trong cộng đồng. Giảm tiết muối mật hoặc sự thay 

đổi loạ  bệnh nhân xơ gan có thể góp phần làm giảm khả năng duy trì 

canxi hoặc bilirubin hoà tan trong mật. 

2.1.

 Uống rượu là yếu tố liên quan đến tỷ lệ mắc sỏi. Tăng bilirubin không liên hợp 

ở tro g đồng n máu ÷n −ê g n¨ m tăng khả 

năng mắc sỏi. 

2.1.

Những biến đối hoạt động của túi mật như túi mật giảm co bóp, ứ đọng dịch vật, 

hình thành mật bùn l  yếu tố t  hình thành sỏi ở bệnh  HIV. Một 

nghiên cứu bằng siêu âm ở nh  bùn mật  

sau 3 tuần, hơn 50% sau 4-6 tuần, và 100% bệnh nhân sau 6 tuần. 

i màu 

2.1. Sỏi đen 

2.1.1. Tuổi và giới 

- Tuổi trung bình của những bệnh nhân có sỏi đen cao hơn so với sỏi cholesterol. Tất 

cả những bệnh nhân <50 tuổi ở trong một nghiên cứu có sỏi cholesterol và 40% của 

những người >50 tuổi có sỏi màu. 

- Giới nữ có tỷ lệ mắc sỏi đen cao hơn nam ở các nước Anh và Nhật Bản. 

2.1.2. Tan máu 

Tan máu có liên quan với nguy cơ tạo

ssemia hoặc tan máu do sốt rét làm tăng nguy cơ mắc sỏi. Sự hình thành sỏi ở 

những bệnh nhân có bệnh tan máu di truyền sớm hơn những bệnh nhân mắc sỏi khác. 

Một nghiên cứu về sự biến đổi túi mật ở những bệnh nhân có thiếu máu cho thấy tăng 

thể tích túi mật, xuất hiện b

. Xơ gan 

 Bệnh nhân xơ có tỷ 

 lệ mắc sỏi đen cao hơn nên tỷ lệ mắc sỏi c

i muối mật ở

4. Uống rượu 

ng mật khôn  thời với ta  ở nh g ng i uốn rượu ng là

5. HIV 

µ huận lợi nhân nhiễm

ững bệnh nhân này cho thấy có  phát triển 6%
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2.2.

 c  đường mật và ở trong gan nh cũ  th ấy ở 

túi m

ường gặp ở các nước châu ¸. 

2.2.

ở các nước châu á sỏi nâu gặp nhiều ở nữ hơn nam.Sỏi nâu th gặp ở bệnh 

nhâ ó 7 g 726 bện n 4 i có  nâ hư ó tới 

45% trong 3387 bệnh nhân trên 59 tuổi có chúng trong một nghiên cứu ở Nhật Bản. 

2.2.2

ở Nhật Bản tỷ lệ mắc sỏi nâu của những n i sống ở nông thôn cao gấp đôi ở 

thàn ỷ lệ a hững ng ng ôn n  ua i chế 

độ ăn ít protein, nhiều chất béo và chất xơ. 

2.2.3 ù

Nhiễm ký sinh trùng như giun đũa (Ascaris lumbricoides) và sán lá gan 

(Clonorchis sinensis) là yếu tố thuận lợi cho việc hình thành sỏi nâu. Trứng của chúng 

ddi làm mật ứ đọng, chúng cũng là nguyên nhân 

gây v

nh nhân có sỏi 

curonidase và enzim này thuỷ phân bilirubin liên hợp 

thành

béo kết hợp cùng calcium hình thành sỏi nâu. 

hiên cứu trước kia hầu hết các dữ liệu về tỷ lệ mắc của bệnh sỏi là 

80 vì có độ nhạy và độ đặc hiệu cao 

trong

ngay sau khi hình thành, có khoảng 60-80% bệnh nhân có sỏi mật mà không có triệu 

 Sỏi nâu 

Sỏi nâu tìm thấy hủ yếu ở ưng ng có ể th

ật. 

Chúng thư

1. Tuổi và giới 

ường 

n lớn tuổi. Chỉ c % tron h nh© dưới 0 tuæ  sái u, n ng c

. Địa dư 

g−ê

h phố. T  mắc c o của n ười số  ở n g thô có thể liên q n tớ

. Nhiễm ký sinh tr ng 

có thể gây viêm hoặc xơ hoá cơ O

iêm lớp biểu mô đường mật. 

2.2.4. Nhiễm khuẩn 

Nhiễm khuẩn của đường mật là chìa khoá hình thành sỏi nâu, nó là nguyên nhân 

dẫn đầu ở châu á. Vi khuẩn E. Coli được cô lập từ mật ở hơn 90% bệ

nâu. Vi khuẩn tiết men β - glu

 bilirubin không liên kết hợp cùng với canxi trong mật thành dạng calcium 

bilirubinate không hoà tan. Vi khuẩn cũng có thể ly giải phospholipases thành acid 

VII. Dịch tễ sỏi mật 

 Trong các ng

từ các nghiên cứu mổ tử thi. Từ những năm 19

 phát hiện sỏi mật siêu âm đã được sử dụng như là một phương tiện chính trong 

nghiên cứu dịch tễ học trên khắp thế giới. Hầu hết sỏi mật là không có triệu chứng 
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chứng, vì thế đây là một khó khăn trong việc xác định tỷ lệ mắc trong cộng đồng. 

Dịch tễ học của sỏi mật còn gặp một số phức tạp do các type của sỏi khác nhau có cơ 

chế hình thành khác nhau và yếu tố nguy cơ cho từng loại sỏi cũng khác nhau. 

Số người mắc sỏi trong cộng đồng tăng lên cả ở những nước phát triển và đang 

phát triển. Tỷ lệ mắc của sỏi tăng ở cả các nghiên cứu mổ tử thi, nghiên cứu sỏi mật 

có triệu chứng ở bệnh viện và nghiên cứu dịch tễ học. Có hai yếu tố có thể làm thay 

đổi t

gười ta thấy tỷ lệ mắc sỏi ở Châu Âu là 

10-1

Tỷ lệ mắc sỏi ở một số vùng trên thế giới 

Tỷ lệ mắc 

ỷ lệ mắc này: chế độ ăn tăng cholesterol ở các nước đang phát triển nơi mà tỷ lệ 

sỏi cholesterol hiện nay tăng lên, yếu tố thứ hai là tăng tuổi thọ do đó nguy cơ mắc 

bệnh cũngcao lên. Các nghiên cứu trước kia tỷ lệ mắc của sỏi cơ bản dựa vào mổ tử 

thi hoặc chẩn đoán trong bệnh viện mà không xác định được số người mắc trong cộng 

đồng gồm cả các bệnh nhân không có triệu chứng. 

1. Sự khác nhau tuỳ theo khu vực. 

Trong một nghiên cứu lớn bằng siêu âm n

2% dân số, người ta ước tính rằng có khoảng 20 triệu người Mỹ bị sỏi và tăng 

thêm một triệu người mỗi năm. Tỷ lệ này liên quan nhiều đến yếu tố gen, béo phì, 

thói quen sử dụng thuốc... 

Các nước Châu á có tỷ lệ mắc sỏi thấp hơn  khoảng 3-4% dân số, tỷ lệ mắc cao 

ở Châu á là ấn Độ 6,1%. 

Vùng dân c
Nhóm nghiên 

cứu n/c 
tuổi 

Nam ung
− 

Năm 
m 

Nhã

N 
Nữ Ch

Oooxford (England) Pixley và cộng 

sự 

0-

69 

2,9 21,71982 4 782 1 21,7 

Oberperfuss 

(Austria) 

Rhomberg 1982 55-

69 

153 16,4 32,6 25,5

Montegrotto (Italy) Okolicsany 1995 30-

64 

2530 6,2 14,7 10,5

Vidauban (France) Caroli Bosc 1994 831 17,8 15,7>30 12,5 

Timisoara Sporea 1993 >20 1323 6,1 12,8 10,9
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(Romania) 

Okinawa (Japan) Nomura 1984 0-75 2584 2,4 4,0 3,2 

Chiang 

(Thailand) 

20- 6 2,5 3,7 3,1 Mai Prathnadi 1987

70 

614

Srinagar (India) Khroo 1989 15- 4 0-8,1 2

29,1 

6,1 

65 

110 ,0-

J Zhao 1585 2,3 4,7 3,5 iaotong (China) 1990 7-70

6 

Texas US Hanis 1990 15-

74 

1004 8,0 20,2 17,9

Soweto (South Walker 1989 55-

85 

100 14,5 10,0 10,0

Africa) 

Khartoum (sudan) Bagi Abdel 1991 22-

70 

252 5,6 5,1 5,2 

 

2. Sự khác nhau về bản chất sỏi 

Sỏi cholesterol chiếm khoảng 80% tổng số các trường hợp ở nước Mỹ, sỏi màu 

chỉ chiếm 20% trong đó sỏi nâu chiếm tỷ lệ rất thấp. Trái lại sỏi màu chiếm hơn 90% 

tổng số bệnh nhân mắc sỏi ở Châu á trong đó chủ yếu là sỏi nâu có liên quan nhiều 

với tì

Ò vị trí sỏi 

rol và thường ở túi mật chiếm trên 

80%

chủ yếu, chúng thường được hình thành ngay tại đường mật có liên quan đến vai trò 

của ký sinh trùng. 

4. Tình hình nghiên cứu sỏi mật ở Việt Nam  

đã có một 

nh trạng nhiễm trùng đường mật đặc biệt là vai trò của giun đũa. 

3. Sự khác nhau v

ở các nước phát triển chủ yếu gặp sỏi choleste

. Sỏi ống mật chủ chỉ chiếm 15% và hầu hết do sỏi rơi từ túi mật xuống. Sỏi trong 

gan hiếm gặp hơn khoảng 0,5% các trường hợp. Các nước Châu á sỏi đường mật là 

ở Việt Nam từ năm 1980 GS Tôn Thất Tùng đã đề xuất việc áp dụng siêu âm 

trong chẩn đoán các bệnh gan mật tại bệnh viện Việt Đức. Từ đó đến nay 
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số cô

ong những 

 sỏi ống mật chủ rất cao 80% tỷ lệ sỏi 

 Nguyễn Đức Ninh 

ứng có lẽ chính điều này làmgia tăng tỷ lệ 

u nào với số lượng 

Sỏi túi mật Sỏi gan Sỏi ống 

ng trình về đề tài siêu âm trong bệnh lý sỏi. Trong bài viết về bệnh sỏi đường 

mật ở Việt Nam tác giả Nguyễn Đình Hối cho một số nhận xét như sau: Tr

năm trước đây ở tỷ lệ sỏi túi mật rất ít 10%

trong gan khá cao 30-50%. Nhưng những năm gần đây do SA tổng quát được dùng 

rộng rãi trong chẩn đoán nên có nhiều thống kê siêu âm cho thấy tỷ lệ sỏi túi mật 

được phát hiện cao hơn sỏi ống mật chủ hai đến ba lần. 

- Bệnh sỏi mật ở Việt Nam có những điểm khác biệt với Âu Mỹ về vị trí, thành 

phần cấu tạo sỏi và nguyên nhân hình thành. Việt Nam có nguồn gốc bệnh sinh và 

biểu hiện lâm sàng giống như các nước châu á (Trung Quốc, Nhật Bản). Vai trò của 

giun đũa và nhiễm trùng đường mật do trực khuẩn Gram chủ yếu là E.coli được phát 

hiện trên xét nghiệm nước mật và giải phẫu bệnh lý của sỏi. Theo

tại bệnh viện Việt Đức tỷ lệ thấy có trứng hoặc xác giun đũa trong sỏi chiếm 29,6-

57,7%, ở Trung Quốc là 60%, ở Nhật là 55%. 

Một nhận xét nữa là từ khi có SA chúng ta đã phát hiện nhiều hơn số bệnh nhân 

sỏi trong gan và sỏi túi mật chưa có biến ch

hai loại sỏi này trong các thống kê gần đây. Mặc khác số bệnh nhân bị sỏi ở nhiều nơi 

cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể. Tuy nhiên chưa có một nghiên cứ

điều tra lớn phản ánh được sự thay đổi này. 

 

Số liệu thống kê về sỏi mật ở một số bệnh viện trong nước 

mật chủ 

 Năm N 

§T         §T         §T         

PH PH PH 

BV Việt 

Đức 4,8 31,8 

76-85 1139 4,2 27 63,9 

BV108 58-73 149 13,4 4,0 54,4 

28,2 

BV C 9,9 2,3 57 hợ rẫy 80-89 709 

20,1 12,2 30,4 
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BV Hậu 

giang 

87-90 267 12,7 3,0 87,3 

BV103 95-99 200 21 

9,0

6,5 

1,5 

37,5 

24,5

BV Tiền 88

giang

-90 148 33,8 7,4 66,2 

 20,9

(ĐT: đơn thuần   PH: phối hợp) 

Các thống kê trên chủ yếu lấy từ số liệu các trường hợp phẫu thuật do có biến 

chøn

 kê cho biết tỷ lệ thực sự giữa các loại sỏi: sỏi túi mật, 

n. 

VIII. Lâm sàng và biến chứng của sỏi mật  

ong phú. Từ không có triệu 

nh, từ có biểu hiện như đau âm ỉ ở hạ sườn phải, rối loạn 

tiêu 

ới những biến chứng nặng do đó việc 

 tỷ lệ tử vong cao. Từ khi SA được áp dụng để chẩn đoán các 

bệnh

u chứng. 

 

 và 18% xuất hiện triệu chứng sau 20 năm. 

g, nó không phản ánh đúng tỷ lệ mắc bệnh cũng như tỷ lệ sỏi theo các vị trí ở 

Việt Nam còn rất ít các thống

sỏi đường mật chính và sỏi trong ga

Các biểu hiện lâm sàng của sỏi mật rất đa dạng và ph

chứng đến triệu chứng điển hì

hoá đến các biến chứng rất nặng như sốc nhiễm trùng đường mật, viêm tuỵ cấp, 

chảy máy đường mật đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu. ở Việt Nam trước đây sỏi mật 

chỉ được chẩn đoán khi bệnh nhân đến viện v

điều trị thường chậm trễ

 gan mật ở nước ta bệnh nhân sỏi mật đã được chẩn đoán và điều trị sớm. 

Các biểu hiện lâm sàng  của sỏi mật phần nào thay đổi theo số lượng sỏi, vị trí và 

tính chất của sỏi. 

1. Các trường hợp sỏi mật không có triệu chứng 

Các thống kế cho thấy tỷ lệ này là khác nhau nhưng ước tính chúng chiếm 

khoảng 60-80% các trường hợp bị sỏi. Nhưng cũng chưa có nghiên cứu nào làm rõ 

yếu tố nào làm sỏi mật trở thành có triệ

Một nghiên cứu theo dõi 1307 bệnh nhân trong 20 năm thấy: có 50% bệnh nhân 

không có triệu chứng, 30% có cơn đau quặn gan và chỉ 20% bệnh nhân có biến

chứng. 

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy chỉ có 2% xuất hiện triệu chứng trong 5 năm 

đầu, 15% trong phạm vi 10 năm
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Người ta còn nhận thấy dường như những bệnh nhân bị sỏi mật ít nhiều có sự 

liên q

hình đau theo kiểu cơn đau quặn gan: đau dữ dội ở dưới sườn phải lan lên vai 

phả hi 

 theo có nôn và buồn nôn. Đau tái phát ở đa số bệnh nhân thay đổi 

từ vài ngày, vài tuần đến vài tháng. Cơn đau thường xảy ra sau bữa ăn nhiều mỡ và 

xảy ra về đêm tương đối giống nhau về tính chất. Trường hợp không điển hình mức độ 

ườn phải, vị trí 

đau c

không có viêm thì không có sốt. 

Thườ ài vài 

ng xảy ra sau đau 

- Đi ơn cả vàng 

 sốt 1-2 ngày và mất đi 

chậm

, ỉa chảy là 

các triệu chứng thường gặp. 

- Đau nửa đầu (Migraine): Đau nửa đầu do sỏi mật thường làm bệnh nhân nôn và nôn 

ra nhiều mật. 

- Mộ

độ chắc bờ tù, mức độ 

to phụ thuộc vào mức độ tắc mật. Dấu hiệu rung gan thường dương tính.  

uan đến một số ung thư như ung thư đại tràng, túi mật và đường mật. 

2. Các trường hợp sỏi mật  có triệu chứng 

- Đau là triệu chứng thường gặp, 97% số bệnh nhân đau ở dưới sườn phải. Trường hợp 

điển 

i hoặc lan ra sau lưng, cơn đau thường khởi phát đột ngột tăng dần kéo dài có k

hai đến ba giờ kèm

cơn đau không dữ dội chỉ đau âm ỉ hoặc chỉ có cảm giác nặng vùng s

ó thể ở vùng thượng vị lan sang hạ sườn phải hoặc lên ngực. 

- Sốt chủ yếu do viêm đường mật túi mật, nếu 

ng sốt cao đột ngột kéo dài vài ba giờ, 85% có sốt rét run. Có khi sốt kéo d

tuần đến hàng tháng. Đau và sốt thường đi đôi với nhau, sốt thườ

nhưng cũng có thể xảy ra cùng hoặc trước. 

tiểu vàng là một dấu hiệu ít được chú ý nhưng thường xuất hiện sớm h

mắt. Sau cơn đau và sốt bệnh nhân đi tiểu vàng như nước chè đặc. 

- Vàng da và vàng mắt: Thường xuất hiện chậm sau đau và

 hơn. Mức độ tuỳ theo mức độ tắc mật từ vàng nhẹ ở củng mạc mắt đến vàng 

đậm ở cả da. Đi đôi với vàng da là ngứa và mạch chậm dùng thuốc chống ngứa ít tác 

dụng. 

- Rối loạn tiêu hoá: kém ăn, chậm tiêu, bụng chướng hơi, sợ mỡ, táo bón

t đặc điểm quan trọng là các triệu chứng trên, nhất là bộ ba triệu chứng đau hạ 

sườn phải, sốt và vàng da có thể tái phát nhiều lần khoảng cách giữa các đợt có thể vài 

tháng, vài tuần hoặc vài năm. 

Các triệu chứng thực thể: 

- Gan to: là triệu chứng thường gặp, gan to đều mặt nhẵn mật 
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- Túi

ròn nhẵn đều ấn vào rất đau, di động theo nhịp thở. Thường 

hất, bệnh nhân sẽ bớt đau khi túi mật bé đi hay 

khôn

ạc, co cứng thành bụng gợi ý cho biến chứng viêm túi mật. 

3. M

Trong trường hợp bệnh nhân đến muộn sỏi mật thường gây những biến chứng 

nặng và có tỷ lệ tử vong cao. 

ẩn Gram âm. 

Chảy máu đường mật 

p ở các nước có sỏi mật do ký sinh trùng như 

nước

rong điều trị biến chứng này là không chẩn đoán chính xác vị trí chảy máu để 

 hoặc tĩnh mạch thông với đường mật hoặc do viêm túi mật chảy máu. 

cầu 

c tiểu 

cao, khám điểm sườn lưng đau. 

 mật to: Nếu túi mật to ít trên lâm sàng khó sờ thấy, trong những đợt đau đầu tiên 

túi mật thường to, về sau xơ hoá teo nhỏ nên khó sờ. Khi túi mật căng to sờ thấy ngay 

dưới bờ sườn phải khối t

túi mật căng to bệnh nhân đau dữ dội n

g sờ thấy nữa. 

Một số bệnh nhân có dấu hiệu cảm ứng nhẹ vừa hoặc khu trú tại chỗ; phản ứng 

phúc m

ét số biến chứng của sỏi mật  

- Thấm mật và viêm phúc mạc mật 

Triệu chứng chính là co cứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc nếu để chậm 

bụng sẽ chướng, bí trung đại tiện. Ngoài ra bệnh nhân còn có một số triệu chứng: đau, 

sốt, vàng da, tốc độ máu lắng tăngcao, bilirubin máu cao. 

- Sốc nhiễm trùng đường mật 

 Là một biến chứng nặng có thể gây tử vong nếu không được hồi sức tốt và chỉ 

định mổ không kịp thời. Bệnh nhân có hội chứng tắc mật, sốt cao, tụt huyết áp. Cấy 

máu dương tính thường do vi khu

- 

Là biến chứng hay gặp và chỉ gặ

 ta. Ngoài triệu chứng về sỏi mật bệnh nhân thường có ỉa phân đen, cũng có khi 

nôn ra máu đen với tính chất dai dẳng và tái phát làm bệnh nhân suy sụp dần. Khó 

khăn t

phẫu thuật. Đây là biến chứng nặng do áp xe hoại tử nhu mô gan làm cho một nhánh 

động mạch

- Viêm đường mật và áp xe đường mật 

Trên lâm sàng bệnh nhân sốt cao, gan to đau, vàng da, xét nghiệm có bạch 

cao, bilirubin máu cao. Biến chứng này bao giờ cũng chỉ định điều trị nội khoa trước. 

- Viêm tuỵ cấp do sỏi: 

Bệnh nhân có triệu chứng tắc sỏi đường mật và có amylaza máu và nướ
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- Suy thận cấp 

Là biến chứng thường đi kèm với nhiễm trùng đường mật có khi kèm theo suy 

ó khi vô niệu, ure máu 

Ổ TRƯỚNG XƠ GAN VÀ ĐIỀU TRỊ CỔ TRƯỚNG XƠ GAN 

I- Đại cương: 

Bình thường khoang màng bụng giữa lá thành và lá tạng là một khoang ảo không có 

nước, nếu có chăng chỉ là một ít chất nhầy bôi trơn không đáng kể. 

ch (ít hoặc 

nhiều

rotide huyết tương: 

iảm vì anbumin huyết tương giảm (do suy 

ên không giữ được nước, các chất trong lòng mạch. Nước và 

gan nặng (hội chứng gan thận), ảnh hưởng đến thận nhiều hay ít tuỳ mức độ mà biểu 

hiện ra lâm sàng. Bệnh nhân có thể chỉ đi tiểu ít nhưng cũng c

cao. 

C

Khi giữa lá thành lá tạng của màng bụng xuất hiện một lượng dị

) gọi là tràn dịch màng bụng hay cổ trướng.  

Nguyên nhân gây tràn dịch màng bụng (cổ trướng) chia thành 2 nhóm lớn: 

- Nguyên nhân gây cổ trướng dịch tiết (lao màng bụng, K, viêm...) 

- Nguyên nhân gây dịch thấm (xơ gan, suy thận, tim, suy dinh dưỡng) 

Phạm vi bài này đề cập tới một nguyên nhân gây cổ trướng là xơ gan. 

II. Cơ chế hình thành cổ trướng trong bệnh xơ gan: 

1- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa, giảm p

Từ năm 1856 Starling đã phát hiện được một điều quan trọng là: Sở dĩ nước luôn 

giữ trong lòng mạch, không bị thoát qua thành mạch ra ngoài vì: có sự cân bằng giữa 

hai yếu tố (áp lực mao mạch và áp lực keo) cụ thể là: 

- áp lực mao mạch có xu hướng đẩy nước và các chất ra khỏi mao mạch. 

- áp lực thẩm thấu chủ yếu là keo của protide (anbumin) có xu hướng giữ nước và các 

chất ở lại trong lòng mao mạch. 

ở người xơ gan (giai đoạn muộn) hai yếu tố nêu trên mất sự cân bằng: áp lực 

mao mạch tăng (do áp lực của tĩnh mạch gánh) nên nước và các chất bị đẩy ra khỏi 

lòng mạch, đồng thời áp lực thẩm thấu g

gan không tổng hợp đủ) n

các chất thoát ra vào khoang màng bụng hình thành cổ trướng. 
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Tuy nhiên có trường hợp có tăng áp lực tĩnh mạch gánh, có giảm anbumin huyết 

thanh nhưng không hình thành cổ trướng. Như vậy việc hình thành cổ trướng còn có 

có dịch cổ trướng. Ngược lại có khi cản trở tuần hoàn sau xoang (chèn ép hoặc 

TMTG) thì xuất hiện cổ trướng với các mức độ khác nhau. Trong bệnh xơ gan các 

tĩnh mạch gan bị chèn ép bởi các u cục tân tạo - sự tăng sinh hoặc phình ra của các tế 

h ra xung quanh. Hệ thống bạch mạch giãn 

to (cũng gây chèn ép tĩnh mạch gan) nhằm dẫn đi lượng dịch rỉ này. Nhưng đến một 

lúc nào đó lượng d mặt gan chảy 

g. Về mặt tổ chức học lớp tế bào lót màng 

trong của xoang gan có cấu trúc không liên tục khi có tăng áp lực xoang dịch rỉ càng 

ước và điện giải của cơ 

của 

những cơ chế khác nữa. 

2- Sự cản trở tuần hoàn sau xoang:  

(P.lách tăng vừa trên 10 cm nước áp lực trên gan tự do giảm dưới 9cm nước, áp 

lực tĩnh mạch trên gan bít tăng trên 10cm nước, chênh lệch P bít / tự do tăng trên 1 cm 

nước) 

Nếu tắc hoặc chèn ép tĩnh mạch trước xoang chủ yếu gây lách to, THBH, ít khi 

TMG 

bào Kupffer. áp lực xoang tăng làm rỉ dịc

ịch vượt quá khả năng dẫn lưu của nó thì dịch rỉ từ 

thẳng vào ổ bụng góp phần tạo nên cổ trướn

dễ dàng chảy thẳng vào ổ bụng. 

 

3- Vai trò của thận và các hormon: 

Thận có vai trò rất quan trọng trong quá trình điều hoà n

thể. Khi bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động 

thận: 

+ Dịch cổ trướng nhiều làm tăng áp lực trong ổ bụng gây ảnh hưởng tới chức năng lọc 

của thận: 

- Nước cổ trướng ép làm tăng áp lực tĩnh mạch thận. áp lực tĩnh mạch thận tăng tạo 

nên một đối áp làm cản trở tuần hoàn trong thận làm mức lọc của cầu thận giảm.  

- áp lực ổ bụng tăng tác động lên chính bản thân thận làm rối loạn tuần hoàn vỏ thận, 

làm ảnh hưởng tới hoạt tính của renin huyết tương. 

- áp lực ổ bụng tăng còn ép vào niệu quản cản trở vai trò dẫn nước tiểu của nó. 
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- Lưu lượng máu qua thận giảm nên mức lọc Na giảm. Na giữ lại trong cơ thể sẽ giữ 

nước gây phù, cổ trướng. 

+ Vai trò của hormon: Aldosterol tăng làm cho tái hấp thu Na ở ống lượn xa và tăng 

ần tăng tái hấp thu Natri theo một cơ chế mà người ta chưa biết rõ (làm 

tăng  có tác giả đề cập tới vai trò của 

ù, cổ trướng do hấp thu quá nhiều Natri, 

 thể làm tăng sản xuất ADH (Anti 

hận và ứ lại 

h thích thụ cảm thể tích làm tăng sản xuất 

Aldo

thải kali. Sự tăng aldosteron ở người xơ gan theo 2 cơ chế sau: 

- Gan xơ nên chức năng hủy aldosteron giảm nên làm cho nồng độ aldosteron tăng 

cao. 

- Trong xơ gan thể tích máu lưu thông giảm kích thích các thụ cảm thể tích làm vỏ 

thượng thận tăng sản xuất aldosteron. 

+ ống lượn g

ngưỡng hoặc giảm hormon bài xuất Natri. Cũng

renin prostaglandin và các cathecolamin tham gia vào các vòng xoắn này) 

Vậy ở người xơ gan bị nước ứ lại gây ph

áp lực thẩm thấu tăng kích thích các thụ cảm

Diuretique Hormon) của thùy sau tuyến yên. Nước tăng tái hấp thu ở ống t

trong các mô do sự cân bằng thẩm thấu chưa được hồi phục. Nước thoát từ lòng mạch 

vào ổ bụng làm giảm thể tích máu kíc

steron và giữ Na phát sinh vòng xoắn bệnh lý duy trì sự giữ nước ngoài mạch 

nhưng lại thiếu dịch trong lòng mạch. 

- Tình trạng suy thận chức năng ở người xơ gan (khi ghép cho bệnh nhân một 

gan lành thì chức năng thận trở lại bình thường). Gan xơ ngăn cản lưu thông máu trở 

về một phần không nhỏ máu bị ứ lại trong các cơ quan ổ bụng và chảy máu vào các 

đường nối thông ở cửa - chủ, làm hệ thống này giãn ra rất nhanh, nhiều. Mặc dù thể 

tích máu chung có tăng lên để bù, xong vẫn không đủ làm đầy thể tích mạch còn lại. 

Trong khi đó suy gan làm albumin giảm kết hợp với áp lực tĩnh mạch cửa tăng làm 

cho nước thoát ra gây cổ trướng và làm giảm lượng máu lưu thông giảm làm cho máu 

tới thận giảm nên mức lọc cầu thận giảm thận phải tăng giữ Na, tăng giữ nước, tăng 

thải kali...Kết quả chức năng thận bị suy. 

4. Một vài yếu tố khác: 

- Màng bụng bình thường giữ vai trò chủ động điều khiển sự chuyển dịch giữa mao 

mạch và màng bụng, ở người xơ gan cổ trướng khả năng này bị giảm rõ rệt. Theo 
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Sheavl: ở người xơ gan cổ trướng ngay cả khi dùng thuốc lợi tiểu liều cao, tốc độ hấp 

thu nước cổ trướng cũng không quá 930ml /24 giờ. 

- Khi có cổ trướng áp lực cổ trướng tăng dần tới làm tăng áp lực lồng ngực cản trở 

dòng máu về nhĩ phải, cuối cùng dẫn tới ứ máu ngoại vi. 

- Người bệnh cổ trướng giảm khả năng ăn uống và tiêu hóa rất nhiều họ sợ ăn và sẽ bị 

tăng cảm giác đầy tức khó chịu, chậm tiêu, khó thở. Cổ trướng còn làm cản trở quá 

trình

uối và nước do sự thiếu hụt thể tích. 

 tiêu hóa và hấp thu ở ruột. 

Nói khái quát: cổ trướng biểu hiện một tình trạng thái quá nước và muối ứ lại 

trong cơ thể. Một tình trạng “Underfilling”. Bắt đầu từ dịch trong lòng các tĩnh mạch 

nội tạng dẫn tới tăng TALTMC và hậu quả là giảm thể tích máu lưu thông. Sự giảm 

thể tích dịch lưu thông trong lòng mạch dẫn đến thận phản ứng bằng cách tăng cường 

dữ muối và nước.Mặt khác tình trạng “Overflow” lại thấy bắt đầu từ việc thận tăng 

giữ m

Anbumin giảm

Giảm P keo

Cổ trướng

Tăng giữ Na

Tăng Aldosteron

Xơ gan

Giảm hoạt tính Renin

Tăng sức cản TM trong gan

Tăng áp lực TMC

Giảm V dịch lưu thông
trong lòng tĩnh mạch

Giảm  độ lọc ở thận (sự phân
phối máu trong thận giảm)

Tăng ngưỡng ống lượn

Giảm Hormn bài niệu

 

III. Điều trị cổ trướng xơ gan: 

A. V

Sơ đồ giả thiết về cơ chế sinh lý cổ trướng xơ gan 

ấn đề điều trị cổ trướng từ trước tới nay: 

1. Tình hình điều trị cổ trướng trên thế giới: 
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Việc điều trị cổ trướng xơ gan quan trọng nhất là chế độ ăn hạn chế muối và dùng 

thuốc lợi tiểu theo đường uống. 

1.1. Ăn nhạt đơn thuần tối thiểu 88mmol /24 giờ kết quả chỉ có 15% người bệnh 

giảm

1.2. Chọc tháo dịch cổ trướng người Hy Lạp cổ đại đã biết chọc hút dịch cổ trướng 

để điều trị cổ trướng. Mỗi lần chọc tháo khoảng trên 5 lít. Gần đây có những thông 

báo có trường hợp chọc tháo 22,5 lít mà vẫn an toàn. (Tuy nhiên điều cần lưu ý là cần 

vô trùng thật triệt để, dùng kim nhỏ cho dịch chảy ra từ từ. Tuy vậy cần chú ý rằng, 

dịch cổ trướng của người bệnh, những người đang thiếu hụt bổ thể (protein giảm) và 

kém dinh dưỡng do gan suy không thể tái tổng hợp bổ thể bình thường dẫn đến nhiễm 

khuẩn cho họ. Ngày nay để bổ khuyết cho nhược điểm này, sau khi hút hết dịch cổ 

trướng người ta truyền Alverin, Dextran, Plasma, Glucoza 30% vào tĩnh mạch cho 

bệnh nhân (bù lại lượng albumin mất, vừa giữ nước ở lại lòng mạch không thoát vào 

khoang màng bụng nữa, hoặc chỉ thoát một cách chậm chạp. 

1.3. Dùng thuốc lợi tiểu: Có lợi thế là vẫn bảo toàn và bổ xung nồng độ bổ thể trong 

ông ta nhấn mạnh cần thận trọng nhất là 

với những ng

Khi điều trị cổ trướng tốt nhất là điều trị nội trú 

- Vì nghỉ ngơi tại giường về mặt lý thuyết có thể làm giảm renin huyết thanh và tăng 

 

nồng độ muối HT hạ dưới 120mmol/L) 

 trọng lượng và giảm cổ trướng. 

khi mất đi một lượng dịch lớn cũng có nghĩa là loại bỏ đi một lượng anbumin trong 

huyết thanh cũng như trong dịch cổ trướng. Nhưng theo Montero vẫn muốn dùng liệu 

pháp chọc hút dịch để điều trị ban đầu cho cả người có cổ trướng căng (tense ascites) 

Và không căng (non - tense ascites). Song 

ười phải chọc đi chọc lại vẫn không kết quả mặc dù đã điều trị rất 

nghiêm túc. 

Natri niệu nhưng lại có thể gây loét do nằm. 

- Theo dõi được chế độ ăn kiêng cho bệnh nhân 

- Theo dõi được điện giải máu, niệu và creatinin máu để bổ xung kịp thời. 

- Theo dõi được lượng nước ra, vào để bổ xung hoặc bớt đi kịp thời (hạn chế dịch khi

Nồng độ muối của nước tiểu có thể đo ngay từ lúc nhập viện để tiến hành liệu 

pháp lợi tiểu. Nước tiểu là đường thải muối chủ yếu của những người bệnh nhẹ. 
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Những người không bài tiết được một lượng lớn phân hàng ngày. Muốn biết sự cân 

bằng muối cần theo dõi dịch vào (gồm ăn kiêng, bổ xung năng lượng, lượng muối 

p 

lượng nước muối trong nước tiểu cả ngày, nhưng có thể ước tính bằng nồng độ muối 

của mẫu với lượng nước tiểu 24 giờ. Một quan niệm phổ biến là: lượng muối trong 

nước tiểu không thể giải thích đơn giản chỉ liên quan đến lượng thuốc lợi tiểu người 

bệnh đang dùng. Nhưng dù sao nếu nồng độ muối trong nước tiểu chỉ giảm ít hơn 

l0mmol/l và lượng nước tiểu chỉ giảm dưới một lít /24 giờ dù đang dùng thuốc lợi tiểu 

thì nhất thiết phải tăng liều để gây bài tiết Na niệu tăng lên. Kiểm tra lượng muối bài 

tiết qua nước tiểu giúp xác định liều tối đa (ưu) của thuốc lợi tiểu liều phải được tăng 

lên đến mức cân bằng muối có tác dụng. Một cân bằng muối âm tính kèm theo giảm 

trọng lượng cơ thể 0,5kg/24 giờ (với người bệnh không có phù ngoại vi) và 1,0kg/24 

giờ (với người có phù ngoại vi) là đích hợp lý (liều lượng thuốc lợi tiểu như vậy là có 

hiệu quả tối ưu). Do người bệnh phù ngoại vi chịu một cân bằng muối âm tính lớn hơn 

và giảm trọng lượng nhanh hơn. Nếu Na niệu cao hơn 88mmol/24 giờ mà ngư

không giảm trọng lượng chứng tỏ bệnh nhân không ăn kiêng đúng mức. 

Nhiều nghiên cứu cho phép chọn lựa lợi tiểu và sự phối hợp của chúng. Dùng 

đơn độc Furosemid kém tác dụng và làm giảm kali nhiều hơn dùng đơn độc 

Spironolactol hay kết hợp Furosemid với Spironolactol. Đợt tấn công của thuốc lợi 

tiểu không kết hợp với Spironolactol xấp xỉ 2 tuần. Việc dùng kéo dài sẽ dẫn đến thời 

gian bán hủy của thuốc tăng lên. Việc điều trị kinh điển tăng dần liều spironolactol 

đến liều 400mg (4 viên)/24giờ trước khi bổ xung furosemid không được thời gian ủng 

hộ. 

Sự kết hợp giữa Spironolactol với Furosemid là công thức hiệu quả nhất để giảm 

thời gian nằm viện. (bằng thời gian tấn công của dùng Furosemid đơn thuần) và giảm 

bớt các rối loạn do mất cân bằng kali. Liều khởi đầu là l00mg Spironolactol với 40mg 

Furosemid uống một lần vào buổi sáng (việc chia đều không được dược lực học theo 

thời gian ủng hộ). Với liều ấy chúng không làm giảm trọng lượng hay tăng bài tiết 

trong dịch truyền và trong nước uống hàng ngày).Với lượng muối bài xuất theo nước 

tiểu hàng ngày. Bài xuất muối trong nước tiểu vượt quá ngưỡng ăn kiêng là việc biểu 

hiện của việc giảm trọng lượng (chẳng hạn người bệnh dùng 88mmol trong ngày và 

bài xuất 100mmol/24 giờ theo nước tiểu là tiên lượng tốt). Lý tưởng nhất là thu thậ

ời bệnh 
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muối qua đường tiết niệu sau 2 -3 ngày thì phải tăng liều hai loại thuốc tới 200mg/24 

giờ và 80mg/24 giờ tương ứng. Đa số (90%) người bệnh đáp ứng việc kết hợp như 

vậy. 

 kali. Có thể bổ xung lượng kali dự trữ bằng cho người bệnh 

uống clorua kali hoặc ăn các loại thức ăn giầu kali (chuối, táo...) Furosemid tiêm tĩnh 

mạch có thể gây giảm tốc độ lọc cầu thận đột ngột, tốt hơn nên tránh dùng. 

Prostaglandin và Corticoide ngăn ngừa thải Natri niệu làm tăng ni tơ máu và còn có 

thể gây chảy máu tiêu hóa, không nên kết hợp với chúng. 

Phác đồ: Kết hợp hai thuốc Furosemid và Spironolactol kèm theo chế độ ăn 

kiêng muối tác dụng với trên 90% người bệnh, cần dược sử dụng cho đến khi có tác 

dụng. Những vấn đề khác điều trị cổ trướng trở thành không cần thiết. Tuy nhiên với 

số người còn lại (l0%) cần có liệu pháp y học chuẩn mực: chọc hút dịch, tạo shunt 

tĩnh mạch mạc treo, siêu lọc cổ trướng ngoại cơ thể có kiểm soát và ghép gan. 

Bổ sung thể tích huyết thanh sau khi chọc hút dịch cổ trướng đang là chủ đề 

được bàn cãi. Có thông báo điện giải, creatinin, renin HT ít biến đổi hơn ở người bệnh 

được nhận lại albumin sau chọc hút một thể tích dịch lớn so với những người bệnh 

không được truyền. Tình trạng bệnh, tình trạng tử vong không ảnh hưởng. Hai nghiên 

cứu khác không phát hiện thấy sự thay đổi nào trong huyết thanh sau khi tiến hành 

chọc hút một lượng lớn dịch mà không bổ xung thể tích huyết thanh. Một nghiên cứu 

khác không thấy tỷ lệ tử vong trội hơn, mức độ tiên lượng của hội chứng gan thận ở 

người bệnh không truyền lại anbumin giống như nhóm được truyền lại sau khi chọc 

hút dịch kéo dài. Kết hợp với dùng thuốc lợi tiểu để điều trị cổ trướng. Hơn nữa giá 

thành của anbumin cũng còn khá cao, còn cần được nghiên cứu tiếp tục. 

1.4. Tạo shunt: Tron ạch màng bụng 

(peritoneovenous shunt) trở n ng. Biến chứng và mất 

chức thăm dò. Nghiên cứu 

của hội cựu chiến binh liên bang 1989 theo dõi 3860 người bệnh điều trị cổ trướng 

cho thấy người bệnh dùng shunt không kéo dài cuộc sống hơn những người chỉ dùng 

Nếu cần thiết liều của nước có thể tăng đến 400mg Spironolactol/24 giờ và 

160mg Furosemid/24 giờ (có thể dùng Aminlorid thay Spironolactol với liều tương 

ứng) 10mg/24giờ và 40mg/24 giờ). Aminlorid tác dụng mạnh hơn mà tác dụng phụ 

lại ít hơn. Theo dõi kali dự trữ với kali thải ra khi đi tiểu phản ánh trung thành hơn 

tình trạng mất cân bằng

g những năm thập kỷ 80, tạo shunt tĩnh m

ên rất phổ biến để điều trị cổ trướ

 năng của shunt đã làm giảm sút nhiệt tình trong các ý kiến 
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thuốc

 trọng trong việc điều trị cổ 

trướn  giảm áp lực tĩnh mạch 

cửa, ạm Shunt bên - bên cửa chủ. Mới đây kỹ thuật 

osystemic Shunt: 

ướng khó chữa. 

 tĩnh mạch anbumin mang lại 

lợi ích bả anbumin. Hai kiểm nghiệm 

gần đây thông báo hi ương tự và khả năng kéo dài cuộc sống của người bệnh 

1.6. Ghép gan: ướng nhờ thay đổi gan đã xơ bằng một gan bình 

thương. Chỉ 25% ng iểu 

đơn thuần,  

. Mặc dù kéo dài cuộc sống không lâu nhưng tạo shunt có thể làm cho người 

bệnh dễ chịu hơn do giảm dịch cổ trướng. 

Kaufman cho rằng ngoại khoa giữ một vai trò quan

g người ta có thể dùng kỹ thuật nối tận - bên cửa chủ làm

hay dùng miếng ghép chữ H ngăn t

tạo shunt chuyển cửa chủ qua gan (Transfugula intrahepatic Prot

TIPS) Dưới sự quan sát của X quang. “Nhưng đáng tiếc tỷ lệ người có hội chứng não 

cửa chủ quá cao sau phẫu thuật”. Vẫn là lý do chính để người bệnh từ chối dùng shunt 

ngay cả với người bệnh xơ gan cổ tr

1.5. Siêu lọc dịch cổ trướng ngoài cơ thể và tái truyền:

o tồn protein hạ được giá thành so với truyền 

ệu quả tư

điều trị vừa chọc hút dịch vừa truyền anbumin. Sốt và thay đổi tính đông máu là trở 

ngại với người bệnh để giải quyết nên truyền lại dịch vào màng bụng hơn vào tĩnh 

mạch. 

 Có thể điều trị cổ tr

ười bệnh kéo dài cuộc sống thêm một năm khi sử dụng lợi t

 trong khi đó ghép gan có 75% người bệnh. Những người bệnh điều trị

bằng phương pháp khác không kết quả nên nghiên cứu đặt vấn đề ghép gan cho họ. 

Tense ascides

First - lin treatement Second - lin T Third - lin T

Good response Good response Liver tranplan

Paracentesis (4-6 liters)
Peritoneovenous

shunt

Sodium - restricted
dietand diuretics

Outpatient
therapeutic
paracentesis

Poor response ? TIPS

Non - tense ascites Poor Responsaes
Extracorporeal
Ultrafiltration
& Reinfusion

10%

Treatment of patiento wiht Cirnhosis & as atic Portosytemin
Shunt)

90%

cites TIP (Transfugular Intrahep

Bruce A.Runyon, MD  H.
Feb.3.199  

Sơ đồ ảnh hưởng tắc trước và sau xoang (Biểu hiện lâm sàng) 

 the new England J. of
4.337
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A- Nghẽn trước xoang của tĩnh mạc nh mạch cửa và các 

tĩnh mạch nội tạng, dẫn đến sự thành lập tuần hoàn bàng hệ và lách to  

 sau xoang gây ra tăng t: 10cm H20) cũng 

dẫn tới tăng áp lực trước gan hậu quả là  hệ, lách to. 

h cửa làm tăng áp trong tĩ

B- Nghẽn tắc  áp lực xoang trong gan (B

cổ trướng và tuần hoàn bàng

 

và andosterSơ đồ hoạt động của ren

Sơ đồ trên cho ta hiểu: Andosteron ®−

cao sự tái hấp thu Na ở khúc đầu xa ống thậ

Nguyên nhân có lẽ là do lưu lượng má

Sự giảm tưới máu này đã kích thíc

Glomerulaire) cụ thể là hệ thống Renine - 

sản xuất tăng andosteron. Mặt khác sự chu

bị bệnh. Andosteron tăng tác động lên khó

thu Na ở các khúc này. 

Sự tái hấp thu Na tăng cao ở khúc gần

tố rất quan trọng trong việc khởi phát cổ t

Người ta nêu nên giả thuyết có một yếu tố 

giảm s

in-angiotensin on 

ược tuyến thượng thận tiết ra nhiều làm tăng 

n là một cơ chế quan trọng.  

u đến tưới thận bị giảm trong bệnh xơ gan. 

h hệ thống bên cạnh cầu thận (Juxta -

Engiotensin dẫn đến việc vỏ thượng thận 

yển hóa andosteron ở gan bị giảm vì gan đã 

c đầu xa ống thận làm tăng cao sự tái hấp 

 (proximal) của ống thận, có thể là một yếu 

rướng nhưng hiện nay chưa được hiểu rõ. 

thứ 3 được tiết ra ở người bình thường làm 

ù hấp thu Na ở khúc gần ống thận, yếu tố này không được sản xuất đầy đủ ở 

bệnh nhân bị bệnh gan 
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Xơ gan

Tổng hợp albumin giảm Nghẽn mạch máu trong gan

Albumin máu hạ

áp lực thẩm thấu huyết tương
hạ thay đổi ở phúc mạc

Cổ trướng

Tăng HA trong xoang

Tăng ALTMC

Bạch huyết gan tăng

Dịch cơ thể hao hụt

è hËnng t

K
(cơ chế)
hóc gần Khúc xa

(Andosteron)

Dịch cơ thể ứ đầy

Na  và H O bị giữ lại

 
Sơ đồ về cơ chế của cổ trướng trong xơ gan 

(theo Sherlock và Shaldon 1963) 

O HỌC DỊCH CỔ TRƯỚNG 

lượng BC đa nhân trung tính này > 

ị nhiễm khuẩn.    Trong lao phúc 

o trong dịch cổ trướng là tế bào lympho. 

- Định lượng amylaza: tăng cao trong cổ trướng trong các bệnh tụy  

B. XÉT NGHIỆM TẾ BÀ

Nếu số lượng trên 500 cái/lmm3: có hiện tượng viêm 

Khi đa số tế bào là đa nhân trung tính và số 

250 cái / lmm3 thì nhiều khả năng cổ trướng đã b

mạc đa số tế bà

Trong ung thư phúc mạc có thể thấy tế bào dạng ung thư  

C. CÁC xét NGHIỆM KHÁC 
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- Định lượng PH, glucose, lactat Dehydrogenase khi nghi viêm phúc mạc (nồng độ 

ibronectin trên 75mg/dl 

dl 

 phúc mạc 

ạc khác. 

n toàn phần: theo quan niệm cổ điển giúp ta phân biệt dịch thấm 

(tran

hia như cổ điển chỉ đúng 56% trường hợp. Và đề nghị thay 

và albumine cổ trướng. Gradient 

c tiếp với tăng áp lực tĩnh mạch cửa (TALTMC Nếu Gradient 

 TMC nếu <1,1g/dl thì không có TALTMC, độ chính xác 

radient này có thể giúp cho phân biệt nguyên 

y: phân loại cổ trướng theo mức độ của Gradient albumine huyết 

e cổ trướng. 

ADIENT (< 1,1g/dl) R(+) 

lactat dehydrogenase trong cổ trướng cao hơn hàm lượng bình thường trong huyết 

thanh, glucose < 50mg/dl) 

- Định lượng Fibronectin, Chlolesterine:  

Khi nghi ung thư F

Cholesterin trên 50mg/

- Nhuộm Ziehl - Neelson khi nghi lao.Nhuộm gram khi nghi có viêm

- Cấy dịch cổ trướng tìm vi khuẩn lao hoặc vi khuẩn viêm phúc m

1- Định lượng Protei

ssudat) với dịch rỉ (Exsudat) 

Trong dịch thấm: proteine 1-3g%, tỷ trọng l,014, Rivalta (-) 

Trong dịch rỉ: Proteine cao hơn 3g% (4-6g%) tỷ trọng trên 1,015 Rivalta(+) 

2- Hiện nay nhiều tác giả c

bằng cách tính gradient giữa albumine huyết thanh 

này liên quan trự

>1,1g/dl thì có tăng áp lực

của test này là 97%. Với cách tính G

nhân của cổ trướng. 

Bảng dưới ®©

thanh - albumin

GRADIENT cao (> 1,1g/DL) R(-) GR

Xơ gan Ung thư phúc mạc 

Viêm gan do rượu Lao phúc mạc 

Ung thư gan Cổ trướng do bệnh tụy 

Gan nhiễm mỡ Cổ trướng do các bệnh mật 

Hội chứng Budd - Chiari Hội chứng hư thận 

Huyết khối TMC Viêm thanh mạc (Serosite) 

Suy gan tối cấp Tắc ruột hoặc nhồi máu ruột 

Suy tim  

Phù niêm  
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Cổ trướng phối hợp TALTMC (+)  

Nguyên nhân cổ trướng khác  

 

 

Phương pháp nối (Shunt) phúc mạc - 

Tĩnh mạch ống thông bằng Silicon nối ổ 

phúc mạc với tĩnh cảnh (xem hình bên) 

được cải thiện Na và nước 

ong thập kỷ 80, 

nhiều biến 

chứng: nhiễm khuẩn, suy tim, suy gan, 

có một van đóng mở theo áp lực hô hấp  

(kỹ thuật Le Veen hoặc Denver) đẩy cổ 

trướng chảy vào tĩnh mạch. Phương pháp 

này làm cho bệnh nhân dễ chịu chức 

năng tim, thận 

được bài tiết tăng nhiều. Phương pháp 

được sử dụng nhiều tr

nhưng sau 1- 2 năm thấy cũng 
Sơ đồ phương pháp nối phúc mạc – 

tĩnh mạch 

tắc ở hệ thống nối, nên ngày nay ít sử 

dụng. 

  

 

Phương pháp tạo shunt trong gan nối giữa 

tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch trên gan 

Shunt: TIPS) tỏ ra là một phương pháp có 

bằng phẫu thuật, tỷ lệ tử vong thấp.  

Cần tiếp tục theo dõi thêm. 

(xem hình bên) qua thông tĩnh mạch cổ 

(transjugular intrhepatic Portosytemic 

triển vọng, cho kết quả tốt hơn và an toàn 

hơn các kỹ thuật nối hệ thống cửa chủ 

Sơ đồ phương pháp TIPS 

(Transjugular Intrahepatic 

Portosytemic Shunt) 
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HÔN MÊ GAN 

I. Đại cương: 

Hôn mê gan là trạng thái bệnh lý làm cho người bệnh mất vận động tự chủ, mất 

ưng còn thở, tim còn đập các cơ quan bài tiết còn 

hoạt động. Hôn mê gan thường xảy ra vào giai đoạn cuối của xơ gan, viêm gan tối 

cấp, nhiễm độc gan cấp. 

1. Sự

+ Th

-  Viêm gan vi rút có biến chứng hôn mê gan: 0,1 - 0,5% 

-  Các bệnh xơ gan chết vì hôn mê gan: 30 - 50% 

suy gan nặng tử vong: 80 - 90% 

+ Tro

94): hôn mê gan 8,2% và tử vong tại bệnh 

viện 

 1992): có 697 ca được GPBL trong đó 160 ca có 

bệnh

iếm 12,94% theo tử vong chung. 

2. Tổ

laheimer: là tổn thương của tế bào hình sao nhân to 17-25 micromet, nguyên 

 thường gặp ở 

 não, locus niger. 

h núm vú: dạng thiểu dưỡng (xốp, phát triển mạch máu...) 

, bắt màu đậm hơn, có khi biểu hiện của thiếu oxy thể hiện bằng nguyên sinh 

trí tuệ mất cảm giác hoàn toàn nh

 thường gặp: 

eo các tác giả nước ngoài: 

-  Suy gan cấp do 

ng nước: 

-  Thống kê của bệnh viện Bạch Mai (1990 - 1994): 3% tử vong do hôn mê gan. 

-  Viện y học lâm sàng nhiệt đới (1990 - 19

4,2%. 

-  Viện 103 trong 10 năm (1982 -

 tiêu hóa trong số tử vong về tiêu hóa có 90 bệnh nhân bị bệnh gan chiếm 

55,24% và ch

n thương cơ thể bệnh: 

- Glie A

sinh chất sáng, nhân bắt màu rất đậm, màng nhân đặc. Tổn thương này

nhân bèo (pallidum), nhân vỏ hến (putamen) nếu nặng tìm thấy ở vỏ não (cortex) hạ 

khâu

- Tổn thương Locus Niger. 

- Hạt hìn

- Thoái hóa lipopigmentairev trong olive hành não và corp luys 

- Thiếu oxy não. 

Không thấy tổn thương neurone thành vỏ não, nếu có cũng không điển hình như: 

co rút
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chất bắt màu và nhân tam giác. Các tổn thương trên thường xuất hiện ở Sectem 

Sommer của sừng Amon. 

óa mỡ gan (Steatose) 

 chất sản xuất ra NH3 (100ml 

- Táo 3

3

II. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi 

1. Nguyên nhân: 

- Xơ gan ở giai đoạn cuối 

- Viêm gan SVT thể teo gan vàng cấp 

- Viêm gan nhiễm độc cấp: Nấm độc, rượu, thuốc. 

- Bệnh Leptospira 

- Ung thư gan 

- Viêm đường mật gây huỷ hoại tế bào gan 

- Bệnh Lupus 

- Thoái h

2. Yếu tố thuận lợi: 

Thường khi gan bị huỷ hoại trên 80% tế bào gan sẽ dẫn tới hôn mê gan. Nếu tổn 

thương dưới 80% mà gặp một, hai hoặc nhiều các yếu tố sau cũng dẫn tới hôn mê 

gan: 

- Chảy máu tiêu hóa: Vì xuất huyết tiêu hoá làm tăng

máu tương đương với 20g Protein) 

- Giảm khối lượng máu tuần hoàn: ảnh hưởng tới chức năng gan, thận, não và tăng 

sản xuất NH3. 

 bón lâu ngày: tăng sản xuất NH . 

- Máu truyền vào cũng làm tăng NH . 

- Ăn nhiều Protein: tăng sản xuất và hấp thu NH3 và các chất Nitrogen 

- Phẫu thuật nối cửa chủ: Dòng máu không đi qua gan mà đi thẳng vào tuần hoàn 

chung đến não, máu này chứa nhiều NH3. Miệng nối càng rộng dễ xảy ra bệnh não do 

gan. 

- Thuốc an thần gây mê: tác dụng trực tiếp đến não gây thiếu oxy. 

- Thuốc lợi tiểu mạnh: giảm kali máu gây kiềm hóa máu làm cho NH3 đến não nhiều 

hơn. Thuốc lợi tiểu cũng làm tăng sản xuất NH3 do thận. 

- Chọc tháo cổ trướng nhiều: gây rối loạn điện giải, giảm khối lượng máu đến não gây 

thiếu oxy não. 
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- Nhiễm khuẩn: tăng chuyển hóa tổ chức dẫn đến tăng NH3 nội sinh, nhiệt độ cao làm 

tăng độc tính của NH3. 

III. Cơ chế bệnh sinh:  

Có nhiều giả thiết 

1. Nhiễm độc NH3: 

a. Bằng chứng: 

- Người xơ gan uống hợp chất có NH3 thì sẽ bị hôn mê. 

- Người xơ gan ăn nhiều protide quá hoặc chảy máu tiêu hóa cũng dẫn tới hôn mê. 

- Nồng độ NH3 trong máu, đặc biệt là máu động mạch luôn luôn cao ở những bệnh 

nhân hôn mê gan. Về mặt thực nghiệm người ta có thể gây hôn mê gan bằng NH3. 

b. Tại sao tăng NH3 lại gây hôn mê gan (Giả thuyết của Bessman) 

lutarique ở não cạn kiệt, mà 

3 lại tăng? 

3 

+ cơ và ở não nhờ vai trò trung gian của acide glutamique 

A.G   + NH3 → Glutamine 

- NH3 cố định nhiều ở não làm cho dự trữ axít alpha cetog

AAC (axit-alpha-cetoglutarique) tham gia vào chu trình tricacboxylique, chu trình 

này bị đình trệ sẽ làm giảm tiêu thụ oxy của não.  

- Vai trò của một số rối loạn khác: 

+ PH kiềm làm tăng độc tính của NH3. 

+ Rối loạn điện giải, indol, scatol, acide pyruvic... làm giảm tiêu thụ oxy của 

não. 

c. Vì sao trong suy gan NH

- Bình thường NH3 sinh ra trong cơ thể từ 2 nguồn: 

+ Nguồn gốc ngoại sinh: protein ở ruột bị vi khuẩn và emzym phân hủy thành 

NH3, chất này ngấm vào máu. Mỗi ngày 4g NH3 được tạo ra theo con đường ngoại 

sinh. 

+ Nguồn gốc nội sinh: do thận tạo ra  

- NH3 được dị hóa theo ở hai nơi: 

         (ureaza) 

+ ở nhu mô gan: NH            → Urê 

ở 

AAC + NH3 → glutamique 
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- Trong suy gan: 

+ Ruột sinh ra quá nhiều NH3 do protein tiêu hóa ở ruột giảm, trong khi đó thì vi 

khuẩn nhất là vi khuẩn lên men thối lại phát triển mạnh, do đó NH3 trong ruột tăng 

sinh 

 lực tĩnh mạch cửa thì NH3 đi thẳng vào vòng tuần 

ruyền thần kinh bình thường được bảo đảm bởi hai chất Adrenergic trung 

- Do

biến thành tyrosine, ở não 

tyros

apse thần 

trung gian giả hiệu) thay thế cho các chất dẫn 

hường. Phenylalamine ra khỏi gan hoặc không 

được gan giữ lại và đi đến não ức chế quá trình oxy hóa biến tyrosine thành Dopamine 

dẫn tới: 

gấp hàng chục lần so với bình thường. 

+ Tế bào gan suy nên không biến NH3 thành urê được. Tế bào gan suy thì dị hóa 

NH3 ngoài gan cũng giảm xuống. 

+ Trong trường hợp có tăng áp

hoàn về não. 

Tuy nhiên giả thiết tăng NH3 gây hôn mê gan không giải thích cho mọi trường 

hợp vì: 

- Có một số ít hôn mê gan mà NH3 máu không tăng (Bt: 6-30 mcmol/l) 

- Ngược lại một số ít trường hợp khác xơ gan có tăng NH3 máu mà không gây hôn 

mê. 

- Trong rối loạn bẩm sinh tổng hợp urê cũng gây tăng NH3 máu mà không gây hôn 

mê gan. 

- Không có mối tương quan giữa lâm sàng, rối loạn điện não và tỷ lệ tăng NH3 máu. 

2. Do các chất dẫn truyền thần kinh trung gian (giả thuyết của Fisher) 

a. Sự dẫn t

gian: 

pamine và Noradrenaline đối với não, Noradrenaline đối với hệ thần kinh giao 

cảm ngoại vi. 

- Các chất adrenergique này là do decarbolation các acid amine thơm (aromatique) 

như: Phenilalamine và tyrosine. Các acid amine này đã được thải ra khỏi hệ thống cửa 

trong quá trình chúng đi qua gan. Tại gan phenylalamine 

ine được thuỷ phân thành Dopamine và Noradrenaline tích lũy trong Synapse rồi 

được giải phóng và loại trừ ra ngoài nước tiểu dưới dạng acid homovanilique. 

b. Bệnh não do gan (được biết từ 1971) là hậu quả của sự tích lũy ở syn

kinh Acide Amine Aromatique (chất 

truyền trung gian Adenergique bình t
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- Xu

 hoạt động làm cho dẫn truyền thần kinh mất hoặc bất bình 

c dụng hợp đồng: 

ệnh não do gan là kết quả của 3 chất độc là NH3; một 

an. 

 là những thioalcool tổng hợp bởi các vi khuẩn ở đại tràng, nó được 

n bị suy hoặc nối chủ cửa làm cho nồng độ chất này tăng lên 

. Thực nghiệm trên chuột chất này có thể gây hôn mê. Trên người xơ gan 

 mercaptan với tình trạng nặng nhẹ của hôn 

 hoạt tính men của chu trình sản xuất urê, hoặc tác 

 Na-K-ATPaza trong não hoặc có cả hai tác dụng. 

ược tổng hợp bởi vi khuẩn ở đại tràng và được chuyển 

húng trong máu tăng lên 

éo chuỗi ngắn độc đối với não, tiêm 

ch máu hay vào màng bụng có thể gây hôn mê thực nghiệm. Mặt 

loạn thần kinh trong hội chứng Reye. Cơ 

ược biết rõ, nhưng hình như nó có tác dụng gây ngủ. Chất 

a có tác dụng gây ngủ rất quan trọng nhất. 

Serotonine: 

 có biến chứng gây bệnh não. Trên người và súc vật người ta đều 

ão nhờ serotonine và các chất chuyển hóa của nó. 

hiều hoạt động sinh lý khác nhau: nhịp điệu giấc ngủ, điều 

 sự tương quan giữa các tổn thương 

nine trong não với tình trạng thần kinh, không 

giữa các tổn thương trên nhiều mô hình thực nghiệm ở súc vật (xơ 

n bán phần hoặc toàn phần, tiêm NH3, nối cửa chủ...). 

ma aminobutyrique (GABA) 

ất hiện beta phenyl ethanolamine (từ phenylalamine) và octopamine (từ tyrosine), 

các chất này đẩy dopamine và noradrenaline của synapse ra nơi khác. Các chất trung 

gian giả hiệu này không

thường. 

- Giảm sự tổng hợp dopamine và Noradrenaline ở não. 

3. Giả thuyết về tá

a. Người khởi xướng là Zieve: B

số acid béo chuỗi ngắn và của mercapt

Mercaptan

loại trừ bởi gan. Khi ga

trong máu

không thấy có sự tương quan giữa đậm độ

mê. Mercaptan có tác dụng giảm

dụng giao thoa với bơm

b. Các acid béo chuỗi ngắn: ®−

hóa ở gan, nó ngấm qua màng não để vào não, đậm độ của c

ở người xơ gan có biến chứng bệnh não. Acide b

chất này vào mạ

khác chúng cũng góp vào gây nên những rối 

chế tác dụng của nó chưa ®−

octaonate một acid béo chuỗi vừ

4. Giả thuyết về 

- L-tryptophan tổng hợp từ serotonine, đậm độ của chất L-tryptophan trong não tăng 

lên ở người xơ gan

thấy có sự tăng tái tạo n

- Serotonine tham gia vào n

chỉnh nhiệt độ, cảm giác đau. Tuy nhiên không có

trong quá trình chuyển hóa của seroto

có sự tương quan 

gan, cắt ga

5. Giả thuyết về acide ga
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- Acide này là chất ức chế dẫn truyền thần kinh chủ yếu trên người Schafer-et-jones 

 mê gan thấy đậm độ GABA trong huyết thanh tăng, thẩm tính 

 GABA cũng tăng, mật độ của cơ quan thụ cảm sau synapse đối 

p bởi vi khuẩn của ống tiêu hóa và bị loại 

ờ vòng nối chủ cửa hoặc do sự đào thải 

i BAGA nhiều sẽ vượt qua hàng rào não màng não và cố định của cơ 

quan

ức hợp siêu phân tử sau 

cơ quan thụ cảm của nó làm cho ống bơm 

truyền 

 tác 

ặc làm tắc ống bơm chlore sẽ làm thay đổi tình 

 tranh với cơ 

người có bệnh gan não và không thấy có mối liên quan 

 rào màng não trong 

- ở n

ích thích cơ quan thụ cảm này bằng benzodiazepine tổng hợp 

oạt động của GABA dễ dàng hơn, nghĩa là làm ức chế thần 

xơ gan có sự nhậy cảm rất lớn đối với hoạt tính 

pine. Hơn nữa, khi dùng liều cao Benzodiazepine sẽ gây 

gây thực nghiệm hôn

của màng não đối với

với GABA cũng tăng. GABA được tổng hợ

trừ bởi gan. GABA vào máu tuần hoàn hoặc nh

qua gan giảm. Kh

 thụ cảm sau Synapse. 

- Cơ quan thu cảm GABA - Benzodiazepine là một ph

synapse. Sự cố định của GABA trên các 

chlore mở ra, do đó làm tăng khả năng cực hóa của màng tế bào, giảm sự dẫn 

thần kinh, giảm sự thức giấc. 

- Những bằng chứng của giả thuyết này là: trên thực nghiệm gây hôn mê gan thấy 

tăng tính nhậy cảm với các chất cạnh tranh GABA, ví dụ như muscimol tăng sự chống 

đối chất nào làm tăng tonus GABA. Các chất đối kháng của phức hợp siêu phân tử

động lên cơ quan thụ cảm GABA ho

trạng thần kinh và tiềm năng nhìn. Hơn nữa chất bicuculline (chất cạnh

quan cảm thụ GABA) có thể gây những cơn loạn thần kinh ở thỏ bị bệnh gan não 

nhiều hơn là thỏ lành. 

- Những năm gần đây giả thuyết này bị nghi ngờ vì: người ta thấy đậm độ này ở mức 

bình thường hoặc tăng nhẹ ở 

giữa nồng độ GABA và giai đoạn của bệnh. 

Hơn nữa trong máu nồng độ GABA tính bằng nanomol/lít không thể ảnh hưởng 

đến nồng độ của nó trong não được tính bằng mcmol/gam. Hàng

đa số trường hợp bệnh gan não thực nghiệm thẩm tính của nó không thay đổi. 

6. Giả thuyết về Benzodiazepine: 

gười có những cơ quan cảm thụ với Benzodiazepine mà người ta chưa biết rõ ý 

nghĩa sinh lý của nó. K

hay tự nhiên sẽ làm cho h

kinh sau synapse. Các bệnh nhân 

trung ương của Benzodiaze

hôn mê gần giống hôn mê gan. 
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- Lúc đầu người ta cho rằng ở súc vật thực nghiệm bệnh não do gan có sự tăng cơ 

 4 bệnh nhân hôn mê 

o các chất đối kháng Benzodiazepine kết quả lại tốt bất ngờ. Người ta 

ong nước não tủy, 

các uyết n n đây ta còn sự rối loạn của các chất 

trung gian như: acide pyruvic, alphacetoglutarique, acide citric (tăng) cơ chế 

decarboxylationoxydative của những acid đó chưa được rõ. Có 5 yếu tố cùng tham gia 

en , B, iiqu hosphate de 

thiamine. Ch  ảnh  hóa

Vai trò của các chÊ g chịu gan cũng được đề cập đến: 

indol (do sự phân giải của tryptophan), phenol (do sự phân giải của protide) làm giảm 

tiêu thụ oxy ở não vì nó làm rối loạn c ợp sulfo và glucoronique. 

Triệu ứng lâ ng: 

1. Những rối loạn tinh thần ý thức: 

g ầm lẫn, hạp, ảm sút, giảm sự tập trung, mất phương 

 vui hoặc quá buồn một cách vô cớ, cười nói nhiều, nói nhảm, nói một 

¬ n mê. 

- Ru

- Tăn m phản xạ gân 

) (

p độ . 

 Đôi khi có dấu hiệu

3. Rối loạn nhịp thở: 

- Thở sâu. Hoặc kiểu Kussmaul 

quan thụ cảm Benzodiazepine (thực ra không tăng) nên đã cho

gan dùng liều ca

thấy ở người và súc vật chất này có mặt đồng thời cả trong máu, tr

trong não. 

7. Các giả thuyết khác: 

Ngoài  giả th êu trê người  thấy 

đó là: Co zyme A

úng chịu

 N, P, H, ac

 hưởng của s

t khôn

ide thiot

ù chuyển

 sự chuyển h

¬ chế liên h

e, magnesium

 ở gan. 

óa ở 

, pyrop

IV.  ch m sà

Mất n

hướng. Quá

ủ, nh  chậm c trí nhớ gi

mình, lơ m  và hô

2. Những rối loạn về thần kinh: 

n chân tay: run kiểu chim vỗ cánh, run ở đầu chi trên, nhưng có thể lan lên vai, 

lưỡi hoặc mí mắt. 

- Tăng hoặc giảm trương lực cơ 

g hoặc giả xương 

- Babinski (+) 

- Clonus (đa động +) 

- Co giật 

- Mất sự phối hợ ng tác theo ý muốn

-  màng não. 
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- Hơ

nhảm, mất phương hướng (thời gian, không gian, địa điểm) chậm chạp, 

giảm

ki (+) 

ng cưa) 

- Nồ

m về chức năng gan đều (+) rõ 

b. Đi

đoạn V: Rối loạn kể trên trở nên liên tục, tính phản ứng yếu hoặc mất đi. Các 

sóng

Ò sóng điện não càng rõ. Tuy nhiên mối liên quan này không thật chặt chẽ. 

n: 

i thở có mùi chua giống mùi quả thối (Foetorhepaticus) 

4. Các triệu chứng tùy theo giai đoạn hôn mê: 

a. Giai đoạn I: 

- Mất ngủ, nói ngọng, quá vui, giảm trí nhớ. 

- Tăng phản xạ gân xương. 

- Flapping tremor (astnius): (+) 

b. Giai đoạn II: 

- Nói lảm 

 độ tập trung. 

- Flapping tremor (++) 

- Clonus (+), Babins

- Tăng trương lực cơ (dấu hiệu bánh xe ră

- Mất phối hợp động tác theo ý muốn. 

c. Giai đoạn III: 

- Hôn mê 

- Phản xạ gân xương mất 

- Flapping tremor (+ + +) 

5. Các xét nghiệm: 

a. Xét nghiệm máu: 

ng độ NH3 máu tăng trên 30 mcmol/L 

- Các xét nghiệ

ện não đồ:  

Biểu hiện qua 5 giai đoạn 

- Giai đoạn I: Đường biểu diễn sóng chậm không ổn định. 

- Giai đoạn II: Nhịp the-ta chậm liên tục. 

- Giai đoạn III: Xuất hiện thêm sóng Delta từng hồi thành từng chùm đồng bộ  

- Giai đoạn IV: Dạng sóng Delta đơn dạng trở thành chủ yếu còn tính phản ứng 

- Giai 

 điện não liên quan tới nồng độ NH3 trong máu, nồng độ NH3 càng cao thì rối 

loạn v

V. Chẩn đoán hôn mê ga
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1. Một số ng n hôn mê gan giai đoạn sớm: 

- Nghiệm p eduxen của Degos: Tiêm 10 mg 

seduxen, 15 gười không có nguy cơ hôn mê gan thì thấy 

xuất hiện m y cơ hôn mê gan thì xuất hiện một sóng 

chậm cao thế

p): Cho bệnh nhân vẽ một 

mạch

vẽ hết 66 giây các vòng tách rời nhau. 

nhân viết, nếu 

 trong nhiều ngày thì sẽ phát hiện được dấu 

a. L©

- Rối

loạn về thần kinh. 

- Rối

áu hạ, rối loạn điện giải, rối loạn điện não đồ. 

hiệm pháp nhằm phát hiệ

háp Diazepam hay nghiệm pháp S

giây sau ghi điện não đồ. N

ét sóng nhanh, ở người có ngu

 hơn vùng trán. 

- Nghiệm pháp vẽ: Theo Conn - USA và Cheverel - Phá

 liên tục 25 vòng tròn trên một mảnh giấy, người bình thường vẽ hết 10 giây, 

người có nguy cơ hôn mê 

- Nghiệm pháp viết: Đưa cho bệnh nhân một cây bút và đọc cho bệnh 

có hiện tượng Astericis thì nét chữ sẽ run.  

Các nghiệm pháp trên có thể theo dõi

hiệu hôn mê gan sớm. 

2. Chẩn đoán xác định: 

m sàng dựa vào 3 dấu hiệu: 

 loạn ý thức tinh thần. 

- Những rối 

 loạn về hô hấp. 

- Các dấu hiệu Flapping tremor (+), Clonus (+), Babinski (+)... 

b. Xét nghiệm: 

- NH3 tăng, đường m

3. Chẩn đoán giai đoạn hôn mê: 

a. 5 giai đoạn theo phân loại của Morgan (1987) 

Giai đoạn/ 

Triệu 

chứng 

G§ 0 G§1 G§2 G§3 G§4 

Tâm thần Bình Quá vui, lo Mất Lơ mơ, lẫn Hôn m

thường lắng, giảm 

chú ý 

phương lộn, chậm 

hướng, rồi 

− xử, 

quá buồn 

chạp 

ª 

loạn c

F.T (-) Hiếm ít, không Thường có Luôn luôn 
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đều có 

Colnexion <30 

de nomber 

31-51 51-80 81-120 >120 

NH3, §M <60 61-100 101-150 151-200 >200 

b. Phân độ hôn mê bằng cho điểm theo Glasgow: 

Năm 1974 G.Teesdale et B.Jennett ở Glasgow đã dựa trên đáp ứng của bệnh 

 hôn mê Glasgow 

(Glas

nhân hôn mê bằng mở mắt, trả lời, vận động lập bảng đánh giá độ

gow coma slale) xem bảng dưới đây: 

Mở mắt Trả lời Vận động 

Tự nhiên (4 điểm) Đúng, nhanh (5 điểm) Bảo: làm đúng (6 điểm) 

Gọi tên (3 điểm) Chậm, lơ mơ (4 điểm) Cấu: gạt đúng chỗ (5 điểm 

Cấu véo (2 điểm) Không chính xác (3 điểm) Gấp cứng chi trên (3 điểm) 

Không (1 điểm) Kêu, rên (2 điểm) Duỗi cứng tứ chi (2 điểm) 

 hông (1 điểm) Không (1 điểm) K

 

Sau khi khám cho điểm với mỗi đáp ứng và cộng các điểm đạt được để đánh giá 

tri giác, mức độ hôn mê: điểm 7 là điểm bản lề, trên điểm 7 là tổn thương nông, tiên 

lượng tốt. Dưới điểm 7 là tổn thương sâu tiên lượng xấu. Để theo dõi tri giác ta kẻ 

há lên, đường 

biểu 

1. Hộ

i, thở oxy ngắt quãng có điều chỉnh. Có thể đặt nội khí 

 protide thậm chí bỏ hẳn.  

ước điện giải 

2. Đi 3

bảng và nối các điểm lại sẽ được đường biểu diễn đi lên nếu tri giác k

diễn đi xuống nếu tri giác xấu đi. Số lần theo dõi có thể nhiều lần trong ngày khi 

bệnh nhân nặng hay mới chấn thương sọ não. 

VI. Điều trị hôn mê gan 

 lý:  

Công tác hộ lý đối với hôn mê gan rất quan trọng: 

a. Thông khí tốt: hút đờm rã

quản khi cần thiết. 

b. Ăn hạn chế

c. Vệ sinh chống loét chống bội nhiễm. 

d. Theo dõi: mạch, nhiệt độ, huyết áp, lượng nước đào thải để bồi phụ n

phù hợp. 

ều trị theo cơ chế NH  trong máu tăng: 
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a. Lo h) 

- Rửa  hợp chảy máu tiêu hóa người ta rửa 

ruột 

am NaCl /1 lít nước, rửa khoảng 5 lít 

trong 2,5 giờ. 

+ Lactulose: là một loại đường dissach ấp thu ở ruột, nó chỉ bị 

vi khuẩn ành acide organique, 

chế hoạt động của các vi khuẩn lên men 

3, nó cũng làm cho NH

hất tốt nhất làm giảm nguồn g. Với liều từ 40-60gram/24 giờ sẽ làm 

ho pH phân dưới 6, một ngày có thể dùng 2-3 lần khi đi ngoài mỗi ngày 2-3 lần là 

ược. 

Thuốc mới có tên: lactitol có mùi dễ chịu hơn, tác dụng nhanh và ít tác dụng phụ 

- Một số kháng sinh đường ruột: 

Neomycine: 4 - 6g/24 giờ 

Colimycine: 4 - 6 triệu đơn vị/24 giờ 

Tetracyline: 1 - l

ycine: 1 iê 

zol: 1 - iê 

ỉ dùng 1 trong

lactulose với kháng sinh. 

b. Các acide amine chuyển hóa NH3 và tăng đào thải NH3 qua thận: 

- Glutarsine, valine, leucine, isoleucine, glutamique, arginine, glutmate Na, Mg và Ca, 

alphacetoglutarate Ca, orotate de lysine... 

- Trong các loại acide min kể trên hai chất có tác dụng mạnh hơn cả là omicetil 

(alphacetoglutarate omithine) và chlorhydratearginine 

+ Omicetil đóng lọ 2 gram: 1 - 5 lọ/24 giờ 

+ Eucol 1000 (10 goxoglutarate de a rgininne) 0,5g/kg/24 giờ tương đương với 3 

- 4 lä/ngµy 

ại trừ NH3 từ nguồn đại tràng (nguồn cung cấp NH3 chín

 ruột cho đến khi nước trong chảy ra, trường

bằng dung dịch m4annitol như sau: 

+ 40 gam manniton + 1 gram KCl + 1 gr

aride không bị h

phân giải bởi các Dissacharolyitaque ở đại tràng th

methane làm giảm pH của phân và ức 

proteine sinh NH 3 trong máu đào thải qua ruột dễ hơn. Đây là 

c  NH3 ở đại tràn

c

®

hơn. 

,5g/24 giờ 

Vancom - l,5g/24 g

Metronida  1,5g/24g

- Lactobacillus acidophile: cũng có kết quả antibiophilus.

Có thể ch

 

 3 loại thuốc kể trên nhưng cũng có thể dùng phối hợp 
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+ Morihepamine (Roussel Morishita) 500ml truyền tĩnh mạch/180 phút 

Uống Benzoate Na: Làm tăng đào thải NH3 qua thận dưới dạng acide pyruvic sau 

hi gắn với một phân tử glycine. 

. Chế độ ăn uống: 

Phải giảm protide đưa vào cơ thể nhưng đảm bảo lượng cao tối thiểu 1600 - 2500 

alo/24 giờ. Lượng đạm mỗi ngày chỉ cần (nên) cho 40 - 80g trung bình 60gram 

Giảm đạm động vật tăng đạm thực vật vì đạm thực vật dễ hấp thu và giầu chất xơ. 

ạm thực vật làm giảm tổng hợp NH3 của vi khuẩn nó chứa ít methionine và acide 

in hơn. 

Nên dùng proteine từ sữa vì nó ít gây NH3 hơn proteine ở thịt trứng. 

Proteine từ sữa làm cho vi khuẩn lactique phát triển mạnh do đó làm giảm pH ở 

hân và giảm hấp thụ NH3 ở máu. 

. Điều trị bằng phẫu thuật (Với thể mạn) 

Buộc miệng nối cửa chủ 

Mở thông hai đầu của đại tràng và nối manh tràng với đại tràng. 

Tạo đường tắt bằng cách nối ruột cuối với trực tràng. 

. Điều trị chung: 

Hồi sức tim mạch, hô hấp nếu có. 

Điều chỉnh nước rối loạn điện giải và pH máu: giảm K, Na và kiềm chuyển hóa 

Không được dùng các thuốc giảm đau, an thần, thuốc ngủ, morphine thuốc lợi tiểu 

ạnh. 

. Điều trị theo giả thuyết hôn mê gan do chất dẫn truyền TK: 

Do các acide amine ramifie giảm các acide amine aromatique tăng làm cho các 

hất dẫn truyền thần kinh trung gian bình thường (Dopamine, Noradrenline) bị giảm 

ong não, mà thay vào đấy là chất dẫn truyền thần kinh giả tạo. 

Ta có thể dùng: Levodopa (L - dopa), Dopamine hay chất cạnh tranh của 

opamine là Bromocriptine: 

- L - dopa: làm tăng Dopamine và Adrenaline trong não uống 2 - 4g/24 giờ 

- Bromocriptine: uống 15 - 25mg/kg/24 giờ 

Có thể dùng cả hai loại trên: 

- 

k

c

- 

k

- 

§

m

- 

p

d

- 

- 

- 

e

- 

- 

- 

m

3

c

tr

D
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- Dung dịch dầu acide amine ramifien (Valine, leucine, isoleucine...) nghèo 

acide amine aromatique (Phenylalamine, tyrosine) làm giảm NH3 máu nhưng không

làm giảm các triệu chứng thần kinh. 

4. Điều trị theo giả thuyết về cơ quan thụ cảm với Benzodiazepam: 

Từ năm 1985 người ta đã sử dụng những chất đối kháng với cơ quan thụ cảm của

Bezodiazepam thấy có kết quả tốt đối với các dấu hiệu của ý thức. Kết quả nhanh hơn

sau vài phút nhưng tạm thời, không kéo dài kết quả thu được từ 40 - 70%. 

Một trong những c ch một lần không nên 

truyền. 

5. Các phương pháp khác: 

- Lọc máu nhân tạo nhằm loại trừ NH3

- Oxy cao áp 

- Khi cần thiết dùng Cocticoid cao: Hydrocortison Hemisucinate (500mg hoặc 

depersolon l00mg/24 giờ nhỏ giọt tĩnh mạch, bảo vệ tế bào gan) 

- Hepa merz: Gói 5g uống 

ống 5ml, 10ml tiêm TM, hòa dịch truyền 

Tiền hôn mê gan: 8 ống (10ml)/6 giờ sau 3 - 4 ống/6 giờ 

Hoà vào dịch truyền, không được quá 6 ống 

- Importal (Lactitol monohydrate) 10g

Não gan: 0,5 - 0,7g/lkg ngày giữa bữa ăn. 

Bảng tóm tắt các biện pháp điều trị 

Giả thuyết Biện pháp điều trị 

 

 

 

hất đó là Flumazenil tiêm tĩnh mạ

 

Giả thuyết ammoniac Làm giảm nguồn cung cấp NH3 ở ruột 

     Rửa ruột 

     Chế độ ăn giảm protide 

     Kháng sinh ường ruột ®−

     Disaccharides 

 Làm tăng bài tiết NH3 qua thận 

     Ornicetil (ornithine) 

     Argnine 

     Benzoate de Na 

     Hepa-mez 
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Giả thuyết dẫn truyền thần kinh 

giả hiệu 

L-dopa 

 Bromocyptine 

 Dung dịch dầu a. amne ramifie (valine, leucine...) 

Giả thuyết serotonique Không có 

Giả thuyết GABA ergique Không có 

Giả thuyết hiệp đồng Không có 

Giả thuyết cơ quan cảm thụ với 

benzodiazepam 

Các chất đối kháng với cơ quan cảm thụ 

benzodiazepam (Flumazenil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  237



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1: NH3 ở bệnh nhân suy gan 
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Gan
Ruột M̧ u Não TKTV Tuỷ TT
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phrine

Nước tiểu a.homovanilique a.vani+ lmandÐlique
2,5mg/l  

 

 

 

octopamine
eth

oxylase

Sơ đồ 4: Dẫn truyền thần kinh bình thường 

 

PhÐnylalanine

Tyrosine DOPA DOPAMIN NORADR ADRENA

PhÐnylÐthylamin

Tyramine

 hydrβ

MAO tích trữ ở synape (nhờβ hydroxylation)
a ngoài

PhÐnyl
 đẩy dopamin và NoradrÐnaline ranolamine

+

 

Sơ đồ 5: Dẫn truyền TK khi suy gan 
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LAO MÀNG BỤNG 

 

nh có thể gặp ở 

i, nhưng thường gặp nhiều ở tuổi thanh niên, ở nữ giới gặp nhiều 

hơn ở

g 

u đó dịch màng bụng giảm dần, fibrin 

lắng 

hìn thấy trên bề mặt màng bụng có các hạt lao bằng đầu đinh ghim màu xám 

oặc trắng trên nền màng bụng viêm đỏ. 

   - Thể loét bã đậu 

Các củ lao dính với nhau thành đám bã  

ể loét rò ra ngoài da hoặc vào ruột. 

   - Thể xơ dính 

Tổ chức xơ và dính phát triển ở màng bụng gây nên co kéo và dính các tạng 

thành từng đám gồm các mạch máu, ruột, mạc treo... 

Các tổ au. 

a vi khuẩn lao đối với lao màng bụng: 

o: vi khuẩn lao lan tràn theo đường bạch huyết tới màng 

h 

mạc có thể n hế mạc trước rồi đến lao màng bụng, màng tim 

(cũng có khi

- Đường tiếp cận: từ một ổ lao kín đáo ở ruột (thành ruột nhiễm lao), ở ống vòi trứng, 

vòi Fallope, buồng trứng... vi khuẩn lao tới màng bụng. 

I. Đại cương 

Lao màng bụng là tình trạng tổn thương viêm đặc hiệu của màng bụng do vi khuẩn

lao Mycobacterium tuberculosis, thường là thứ phát sau ổ lao khác. Bệ

mọi lứa tuổi, mọi giớ

 nam. 

Giải phẫu bệnh của lao màng bụng:  tuỳ thuộc vào thể bệnh 

   - Thể cổ trướn

. Màng bụng viêm đỏ, phù nề, tăng tưới máu, viêm quanh gan, xuất tiết nhanh, 

lượng dịch trong ổ bụng tăng dần và nhiều, sa

đọng trên bề mặt màng bụng. 

. N

h

đậu hoá, rồi nhuyễn hoá tạo nên áp xe

lạnh. Có th

n thương của lao màng bụng nêu ở trên thường kết hợp với nh

Đường gây bệnh củ

- Từ hạch mạc treo ruột bị la

bụng. 

- Đường máu: do lao tản mạn đường máu, trong giai đoạn lan toả nên nhiều than

hiễm lao. Thường lao p

 lao màng bụng trước). 
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II. Triệu ch

A. Tri

Trên ổ trướng, thể bã đậu hoá và thể xơ 

dính 

1. Thể cổ trướng  

   a. Cơ năng toàn thể 

ường sốt về chiều, có thể sốt cao 39 - 40 C hoặc sốt nhẹ từ 37,5 - 38 C, 

thậm chí có bệnh nhân không nhận ra là có sốt. 

êu 

- Mệt mỏi, gầy sút 

- Đau bụng âm ỉ, vị trí đau không rõ ràng 

- Đi ngoài có khi phân lỏng, có khi phân táo 

   b.  Thăm khám: 

 lao hạch phối hợp không). 

ưng có thể thấy những mảng 

ương lao phối hợp: 

   .  Khám phế mạc: có thể có tràn dịch phế mạc (dịch tràn ở phế mạc hoàn toàn 

giống dịch ở ổ bụng). 

   . Thăm khám màng tim: có thể có tràn dịch màng tim (dịch tràn ở màng tim 

cũng giống như dịch ở ổ bụng); có trường hợp bị dầy màng ngoài tim (sau hết dịch). 

2. Thể bã đậu hoá: 

   -  Có các triệu chứng tương tự như thể cổ trướng nhưng: 

+ Bệnh nhân thường sốt nhẹ về chiều hoặc không sốt. 

+ Triệu chứng rối loạn tiêu hoá rầm rộ hơn: thường đau bụng, chướng hơi, sôi 

bụng, đi ngoài phân lỏng, màu vàng. 

   -  Thăm khám bụng: 

ứng 

ệu chứng lâm sàng 

 lâm sàng thường gặp 3 hình thái bệnh: thể c

-  Sốt: th o o

-  Ăn uống kém, chán ăn, đầy bụng, khó ti

- Ra mồ hôi trộm 

-  Có thể có hạch mềm, di động, không đau ở dọc cơ ức đòn chòm (nếu có hạch 

thì cần phải kiểm tra xem có

- Khám bụng phát hiện có cổ trướng. Thường cổ trướng mức độ vừa, không có 

tuần hoàn bàng hệ. Sờ nắn không thấy gan to, lách to, nh

chắc, rải rác khắp bụng. 

-  Khám các bộ phận khác để tìm tổn th
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+ Sờ: thấy có vùng cứng xen kẽ vùng mềm, ấn tay vào vùng cứng có thể nghe 

thấy tiếng lọc sọc của hơi di động trong ruột. 

: thường xơ dính toàn bộ phúc mạc với các tạng trong ổ 

T

u hiện: 

   - C

 thấy bụng cứng, lõm lòng thuyền, khi sờ khó xác định 

được ằm ngang như những sợi 

thừng

B. X

 nghiệm máu 

3. X 

4. Soi ổ bụng 

Có chỉ định với thể cổ trướng. Đối với thể bã đậu hoá cần thận trọng khi soi, 

tránh chọc vào các vùng dính, vì dễ chọc vào các tạng trong ổ bụng. 

Khi soi ổ bụng có thể thấy: 

+ Gõ có vùng đục xen lẫn với vùng trong tuỳ theo vị trí dính của phúc mạc và 

tạng trong ổ bụng. 

ở thể này, đôi khi có vùng dính cứng lớn ở các vị trí đặc biệt như hạ sườn phải, 

vùng hạ vị thì dễ nhầm với gan to hoặc khối u trong ổ bụng. 

3. Thể xơ dính 

Rất hiếm gặp thể xơ dính

bụng. 

hể này thường diễn biến nặng, dễ dẫn đến tử vong 

Trên lâm sàng có những biể

¬ năng: 

+ Triệu chứng bán tắc ruột: bụng chướng đau, trung tiện được thì đỡ đau. 

+ Triệu chứng tắc ruột: đau bụng, chướng hơi, bí trung đại tiện. 

   - Thực thể: thăm khám bụng

 các tạng trong ổ bụng, chỉ thấy các khối cứng, dài, n

 (do mạc nối lớn xơ cứng lại). 

ét nghiệm 

1. Xét

- Hồng cầu giảm 

-  Bạch cầu tăng (lymphocyte tăng cao) 

-  Tốc độ máu lắng tăng nhiều 

2. Phản ứng mantoux 

 Mantoux (+), đôi khi mantoux (-). Phản ứng này ít giá trị chẩn đoán lao ở người 

lớn. 

quang 

Chiếu, chụp phổi có thể thấy hình ảnh tổn thương lao 
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   + Các hạt lao (như những hạt kê) ở phúc mạc, ở thanh mạc của ruột, ở mạc nối, các 

hạt này màu trắng đục hoặc bóng, rải rác hoặc tụ lại thành đám trên nền phúc mạc 

xung

 nhện, dính các quai ruột hay mạc nối với 

phúc

-  Có hội chứng nhiễm độc lao: sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi trộm, gày sút cân, 

mệt mỏi. 

-  Khám bụng có cổ trướng, có mảng chắc... 

2. Xét nghiệm 

   -  Máu:  bạch cầu tăng (nhất là Lymphocyte tăng cao), máu lắng tăng cao. 

   - Xét nghiệm dịch cổ trướng: Rivalta (+). Albumin trên 30g/l, Lymphocyte trên 

50%. 

   -  Phản ứng mantoux (+) 

   -  Soi ổ bụng và sinh thiết: thấy tổn thương lao. 

Soi ổ bụng và sinh thiết có tính chất quyết định chẩn đoán lao phúc mạc (vừa 

chính xác vừa nhanh). 

 huyết. 

   + Có thể thấy các sợi viêm dính như tơ

 mạc thành bụng. 

5. Sinh thiết màng bụng 

Sinh thiết màng bụng, mạc nối qua soi ổ bụng có thể tìm thấy: các nang lao. 

6. Lấy dịch cổ trướng (nếu có) làm xét nghiệm: 

+ Làm phản ứng Rivalta (+) 

+ Định lượng albumin trong dịch cổ trướng: trên 30g/l. 

+ Tỷ lệ Glucose trong dịch cổ trướng/Glucose máu: dưới 0,9. 

+ Tế bào Lymphocyte trên 50%. 

+ Có thể tìm thấy vi khuẩn lao trong dịch cổ trướng: bằng soi trực tiếp, bằng 

nuôi cấy ở môi trường Loevinstein, tiêm truyền chuột lang. 

III. Chẩn đoán 

A.  Chẩn đoán xác định 

Để chẩn đoán xác định lao màng bụng cần phải dựa vào : 

1. Lâm sàng 

-  Đau bụng âm ỉ 
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B. Chẩn đoán phân biệt 

1. Thể cổ trướng của lao màng bụng cần phân biệt với: 

-  Xơ gan cổ trướng (cổ trướng, tuần hoàn bàng hệ, lách to). 

-  U nang buồng trứng. 

2. Thể bã đậu hoá của lao phúc mạc cần phân biệt với: 

-  Khối dính của hạch trong ổ bụng: lymphosarcom (nhờ soi ổ bụng và sinh 

thiết) 

-  Khối u trong ổ bụng (nhờ soi ổ bụng). 

IV. Tiến triển của bệnh 

1. Thể cổ trướng 

Là thể nhẹ nhất, nếu được điều trị sớm, đúng phác đồ thì đa số khỏi. Nếu không được 

điều trị tốt thì sẽ chuyển nhanh sang thể bã đậu hoá hoặc xơ dính hoá. 

2. Thể bã đậu hoá 

Thể bã đậu hoá có thể gây ra những ổ áp xe địa phương và có thể vỡ gây rò mủ 

ra thành bụng hoặc rò vào đại tràng chất bã đậu theo phân ra ngoài. 

3. Thể xơ dính 

Vì xơ dính với các đoạn ruột nên có thể làm thắt ruột, gây hội chứng bán tắc 

hoặc tắc ruột phải can thiệp bằng ngoại khoa. 

A. Nguyên tắc chung 

 

-  Diệt vi khuẩn lao bằng kháng sinh đặc hiệu 

-  Kết hợp Corticoid liệu pháp. 

 đỡ cơ thể bằng chế độ ăn uống giầu đạm và sinh tố. 

B. Điều trị cụ thể 

1. Điều trị bằng nội khoa 

Ngoài ra thể xơ dính còn có thể gây viêm dính quanh gan, mật, viêm tắc vòi 

trứng. 

 

V. Điều trị 

-  Nâng
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   - D

Pyrazinamid: 1,5 - 2g 

Rifampyxin: 600mg 

tazon: 150mg 

Có thể áp dụng một trong các phác đồ sau: 

INH (300mg) + Ri

trong 12 - 18 tháng. INH (300mg) + 

Thioacetazon (150mg) trong 12 - 18 tháng. 

rị kết hợp 3 thuốc 

tomyxin + Rifampyxin. 

40mg/24 giờ, sau giảm dần và duy trì ở 

 thể kết hợp với một thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày trong khi dùng 

yl có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt, làm cổ trướng 

hi lao màng bụng gây tắc ruột do  

dính, x

iệt vi khuẩn lao: 

Phác đồ điều trị cổ điển phối hợp 2 - 3 kháng sinh chống lao (liều/ngày/ người lớn): 

Streptomyxin: 0,75 - lg 

Rimifon (INH): 300mg 

Ethambutol: 15mg/kg 

Ethionamid: lg. Cycloserin: lg 

Kanamyxin: 1g 

Thioace

fampyxin (600mg) trong 9 - 12 tháng. 

INH (300mg) + Ethambutol (25mg/kg) 

INH (300mg)+ Rifampyxin (600mg) + Streptomyxin (lg) tiêm mỗi tuần 2 lần, 

trong 6 tháng. 

Theo kinh nghiệm của viện chống lao Trung ương nên điều t

chống lao như: 

INH + Streptomyxin + Pyrazinamid. 

INH + Strep

   -  Phối hợp thuốc chống viêm: 

Cortancyl (viên 5 mg): lúc đầu dùng 30 - 

liều 20mg/24 giờ trong 3 tháng (cần kiểm tra xem bệnh nhân có bị viêm dạ dày - tá 

tràng không? Có

Cortancyl). 

Dùng thuốc Cortanc

mất nhanh, dự phòng dính, xơ màng bụng. 

   -  Nâng đỡ cơ thể:  truyền đạm, và cho dùng các vitamin B6, B1, C... 

2. Điều trị bằng ngoại khoa 

Chỉ định phẫu thuật được áp dụng k

¬ dầy. 
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Tham khảo: 

1. Chẩn đoán lâm sàng lao màng bụng 

êm, mệt mỏi kém ăn nhức đầu, sốt về chiều 

ông có thể có 

-

C

n sớm bệnh khó phát hiện vì lâm sàng mờ nhạt, các triệu 

ệnh đã làm tổn thương các cơ quan khác. 

 sàng 

-  HC thường hơi giảm, BC thường trong giới hạn bình thưởng hoặc tăng, L 

Có thể (+), (-). Làm OT 1%, 1%ω PPD 10 UI 

ông thường (+) yếu, Hoàng Gia Lợi - Bùi Xuân Tám (+) 28% 

chụp XQ tim phổi: tìm tổn thương lao lao phổi, màng phổi, tràn dịch 

 hạch ngoại biên thì chọc hạch, làm hạch đồ. 

 Rivalta (+), Albumin > 30gl. 

−ơi tìm BK hoặc cấy, tiêm truyền cho chuột 

lang. 

- Soi ổ bụng: các hạt lao như hạt kê trên phúc mạc thành và phúc mạc tạng, trắng 

đục, bóng sáng, rải rác hoặc tụ thành đám. Đám dính che lấp các tạng, dải dính ở hố 

   Triệu chứng toàn thân 

-  Gầy sút cân, vã mồ hôi ban ®

-  Đau bụng: đau một vùng hoặc khắp bụng hoặc đau mơ hồ 

-  Rối loạn tiêu hóa; táo lỏng, táo lỏng xen kẽ, chướng bụng đầy b

dấu hiệu bán tắc. 

  Cổ trướng toàn thể hoặc khu trú, gõ đục bàn cờ Dam hoặc sờ thấy đám dính, 

mảng dính hoặc giả u. 

ần thăm khám toàn thân để phát hiện lao phổi phối hợp, hoặc lao hạch... tìm 

hiểu tiền sử bản thân và gia đình về bệnh lao. 

Tóm lại: Trong giai đoạ

chứng nghèo nàn, còn ở giai đoạn cuối là sự quá phong phú ở những biểu hiện lâm 

sàng do b

 2. Chẩn đoán cận lâm

1. Xét nghiệm thường quy:  

tăng. VS thường tăng, tăng cao. 

-  Mantoux: 

Trong lao màng b

-  Chiếu 

màng tim trong lao đa màng. 

-  Nếu có

-  Chọc dịch màng bụng:

Lấy dịch màng bụng ly tâm: soi t

chậu hoặc quai ruột với thành bụng. Xung huyết nhiều ở quai ruột và phúc mạc. Có 

dịch sánh vàng chanh. Phối hợp sinh thiết màng bụng hoặc hạch. 
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-  Giải phẫu bệnh thấy các tế bào bán liên, tể bào khổng lồ, hoại tử bã đậu (Nếu 

u kiện sinh thiết có thể chọc hút bằng kim nhỏ) 

ưa tới ý nghĩa về lao ruột phối hợp: Triệu 

cuối hồi tràng kiểu loét 

 Xâm lấn từng vùng, tổn thương hồi manh tràng, có 

− loét dạ dầy tá tràng. XQ 

ổ bụng không chuẩn bị chỉ có thể phát hiện triệu chứng của hẹp hoặc tắc hoặc dính 

mà thôi. 

-  Soi thực quản dạ dầy, trực tràng tìm các tổn thương lao các vết loét lớn, hình 

ôvan, hình nón bờ nổi rõ, hoặc giả Polipe. 

Nghiên cứu siêu âm được áp dụng cho lao ổ bụng. Theo Vaculencô (1988): phần 

ưởng siêu âm không phát hiện được. Khi có quá trình 

ược các triệu chứng gọi là tổn 

 âm dạng ôvan hoặc tròn, với vùng 

m và một tâm điểm nhiễm siêu âm. Vùng ngoại vi thể 

ương bệnh lý của thành ruột, tâm siêu âm là nếp niêm mạc và chất 

n cứu này cho phép xác định mặt cắt và độ dài của vùng tổn thương. 

¹ dầy. Hình ảnh rất bền vững tái lập nhiều lần và rất đặc 

thấy tăng kích thước hạch 

sàng không rõ ràng 

với bệnh nhân lao hoặc đã bị lao, phương pháp này không có chống 

 Tám 1989, Đỗ Đức Hiển trong tiêu 

 điều trị thử: Bệnh nhân đáp ứng với hóa trị liệu 

aculencô 1988 sự phát 

nh chẩn đoán nhưng khi thiếu các 

, siêu âm... vẫn chẩn 

thử. Theo các tác giả Anh thì nên tiến hành điều trị thử sớm, 

không có điề

-  Soi đờm và phân tìm BK 

-  XQ: Có một vài đặc điểm là có thể ®

chứng Sterling (+) hoặc thấy ngắn đoạn ruột tịt, đại tràng lên có triệu chứng bệnh lý 

hình ảnh bóc những nếp niêm mạc với thành ruột, hẹp đoạn 

(Chúng có nét chung với Crown:

những vết loét có xu hướng tạo hẹp. XQ dạ dầy: Đôi khi nh

lành trên ống tiêu hóa bình th

bệnh lý làm dầy thành dạ dầy hoặc ruột, sẽ thấy ®

thương cơ quan rỗng. Đó là những hình ảnh siêu

ngoại vi không nhiễm siêu ©

hiện những tổn thư

dịch ruột. Nghiê

Thường thấy ở HCF, hoặc ở d

thù. Ngoài ra còn thấy dịch đóng ngăn hoặc tự do, cá biệt 

Linphô trong ổ bụng. 

Phương pháp này áp dụng cho các bệnh nhân có bảng lâm 

mà có tiếp xúc 

chỉ định và không gây tổn thương. 

Chẩn đoán bằng điều trị thử: theo Bùi Xuân

chuẩn chẩn đoán lao có tiêu chuẩn

chống lao, điều trị thử được coi là tiêu chuẩn cuối cùng. Theo V

hiện BK và những tổ chức hạt, là yếu tố để khẳng đị

thành phần này việc kết hợp các đặc thù lâm sàng, XQ, nội soi

đoán lao và cần điều trị 
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còn hơn là lao vào việc tìm kiếm chẩn đoán kéo dài, tất nhiên thuốc điều trị thử chỉ 

nên dùng INH, PZA, EMB. Vì lao càng xuất hiện ở nhiều bộ phận thì chẩn đoán càng 

dụng trong chẩn đoán lao 

995) thì không có Test huyết thanh đối với 

ở dĩ như vậy vì liên quan đến đáp ứng miễn dịch, đáp ứng này thay 

tiêm chủng BCG... Tuy nhiên các kỹ thuật 

mới trong chẩn đoán lao vẫn được nghiên cứu sôi nổi. 

Nguyên lý: KN + KT là phức hợp hòa tan không phát hiện được. Nếu cho kháng thể 

ó gắn Enzyme vào nó tạo một phức hợp: KN + KT + KTKKT 

× Enzyme sẽ biến cơ chất thành một sản phẩm có màu 

và định l

vệ si

y thuốc khẳng định hoặc loại trừ lao hoạt động ở 

ngườ o với ung thư hoặc bệnh hệ thống. 

yên PPĐ 298 làm xét nghiệm Eliza ở 25 

bệnh

t hiện phân tử 

khó. 

2. Các xét nghiệm mới áp 

Theo Nicon, Campbell và Zenkins (1

lao được như ý. S

đổi do BK từ môi trưởng vào cơ thể và do 

Kỹ thuật ELISA (Enzyme linked Immuno Sorbent Assay) còn gọi là xét nghiệm 

miễn dịch gắn men: tìm kháng thể kháng lao trong huyết thanh bệnh nhân lao. 

kháng kháng thể c

Enzyme. Nếu cho cơ chất vào th

ượng bằng quang phổ kế (Máy Eliza LP 400 đo trên sóng 405 nanomet của 

hãng Sanofi). Tính tỷ lệ % Agalactosyl/IgG dựa trên huyết thanh chuẩn làm tại Viện 

nh dịch tễ Hà nội. Kháng nguyên sản xuất ở Anh. ý nghĩa nó không chẩn đoán 

được nơi nào bị bệnh, nó giúp thà

i trưởng thành, giúp chẩn đoán phân biệt la

Parkash và cộng sự 1994 dùng kháng ngu

 nhân lao phổi, lao ngoài phổi, lao màng bụng, lao hạch, thấy xét nghiệm này ở 

bệnh nhân lao so với lô chứng khác nhau có ý nghĩa P < 0,001. Xét nghiệm này có ý 

nghĩa theo dõi chẩn đoán và theo dõi diều trị. 

Kỹ thuật sinh học phân tử PCR test (1983) gọi là phản ứng chuỗi Polymeraza. 

Nguyên lý: BK vào cơ thể bị các kháng sinh diệt nhưng các phân tử ADN, ARN vẫn 

còn. Người ta dùng một đoạn thăm dò ADN để phát hiện các ADN đích của VK lao 

(ADN target) người ta phải phóng to các ADN để phát hiện ADN đặc trưng của lao 

trong máu hoặc dịch não tủy. 

ý nghĩa: phát hiện trực tiếp vi khuẩn lao, chẩn đoán nhanh, phá

kháng với kháng sinh. Sodiqui 1995 phát hiện 60% các trường hợp có BK ở trong 

máu. PCR (Polymeraza chain reation) 
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Hệ Bactec (kỹ thuật vi trùng học). Nguyên lý Cacbon phóng xạ gắn vào axit 

Palmitic và axít Focmic trong môi trường nuôi cấy vi trùng. Vi trùng lao sử dụng xít 

béo này CO2 thoát ra trong đó có Cacbon phóng xạ có thể đo được gọi là Radiometric 

ao đã phát hiện 41,5% mà soi trực tiếp bỏ sót. Schonthaler 1994 

trong  trường 

ctivity). Là xét nghiệm sinh hoá phát hiện 

mức 

g dịch cổ trướng tăng lên 

32 U

 

1. Sự

ổ túi mật gọi là cơ tròn Lutsơken (Lutchkens) và ở bóng Vater gọi 

 mật và cô đặc mật lại. Giữa hai bữa ăn túi mật thường đầy 

ns phải mở ra thì mật mới 

qua vào túi mật. 

method. Xét nghiệm này cho kết quả từ 7- 10 ngày và nhậy hơn nuôi cấy Zwoskakz 

1994 trong 111 ca l

 2036 bệnh phẩm cho kết quả cao gấp 2 lần so với cấy ở môi

Loweinstein. 

ADA test (Adenosine Deaminase A

độ tăng men trong các chất dịch: màng não, màng tim, màng phổi, màng bụng. 

Nguyên lý Adenosine biến đổi Adenosine thành Inosine. 

Velayati 1994 với bệnh nhân lao màng bụng ADA tron

I/l. 

 

   Tóm lại:  chẩn đoán lao phải dựa vào lâm sàng và các xét nghiệm kết hợp với điều 

trị thử mới mong đạt được kết quả tốt, tránh bỏ sót trong những trường hợp chẩn đoán 

khó và phối hợp với nhiều bệnh. Chú ý chẩn đoán phân biệt với các bệnh cảnh lâm 

sàng gần giống nó. 

RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG mật 

I. Đại cương 

Rối loạn vận động mật: là rối loạn đơn thuần về chức năng của đường dẫn mật, 

thường xảy ra ở phụ nữ, có thể đưa đến những cơn đau bụng gan điển hình. 

 hoạt động bình thường của hệ thống dẫn mật 

- ở vách túi mật và các ống dẫn mật có các sợi cơ có tác dụng như một cơ tròn tập 

trung nhiều nhất ở c

là cơ tròn ốt - đi (oddi). 

- Túi mật có tác dụng chứa

mật. 

- Khi mật từ gan chảy xuống, cơ oddi khép lại, cơ Lutchke
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- áp lực bình thường trong túi mật là 15-20 cm nước. Lúc túi mật co bóp thì áp lực 

tăng lên 30-50cm nước. 

- Hệ thống thần kinh chi phối các đường mật là: thần kinh phó giao cảm làm tăng co 

bóp và vận động. Thần kinh giao cảm làm giảm sự co bóp và vận động. Các hệ thần 

kinh 

h túi mật: có tác dụng làm giãn túi 

mật v

 ra được, túi mật sẽ tăng 

c (nhất là nữ) vào thời kỳ kinh nguyệt, trước và sau mạn 

kinh.

 nhiễm lân cận: Viêm dạ dày, viêm ruột mất 

II. T

1. Lâm sàng 

a. Đau bụng: Cơn đau quặn gan. 

b. Không sốt 

đó có liên hệ với vỏ não. 

- Hệ thống thể dịch gồm hai chất: 

+ Cholecystokinin tiết ra ở tá tràng: Làm co túi mật và các cơ thắt 

+ Anticholecyslokinin được tạo nên ở thàn

µ các cơ thắt. 

2. Rối loạn hoạt động của hệ thống dẫn mật 

- Khả năng co bóp của túi mật yếu: 

Túi mật bị mất trương lực sẽ bị giãn ra và ứ đầy mật, bóp đẩy mật ra khó khăn. 

Rối loạn này không gây đau đớn nhiều mà chỉ làm bệnh nhân khó tiêu. 

- Các cơ tròn co lại: 

+ Cơ tròn Lutchkens co lại: Mật trong túi mật không

co bóp, áp lực trong túi mật tăng lên gây ra những cơn đau quặn gan. 

+ Cơ Oddi co lại: Mật không xuống được tá tràng, túi mật co bóp mạnh nên áp 

lực tăng lên gây ra những cơn đau quặn gan. 

3. Nguyên nhân bệnh sinh 

- Nguyên nhân chính do mất thăng bằng giữa Cholecystoltinin và anticholecy 

stokinin. 

- Suy nhược thần kinh. 

- Các rối loạn hocmôn sinh dụ

 

- ảnh hưởng của các phản xạ, các ổ viêm

trương lực.v.v.... 

riệu chứng 
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c. Da

 bình thường 

 chảy rất chậm hoặc không có, mật C vẫn có. 

bữa ăn Boyden (bánh mỳ, trứng) thì có thể 

ống mật gan. 

1. 

- Xuất hiện cơn đau nếu ấn mạnh và nhanh vào túi mật.

a. Sá

- Sốt

 âm thấy sỏi. 

 

opin l/2mg x 1 - 2 ống tiêm dưới da / 24 giờ x 7 ngày. 

, niêm mạc không vàng 

2. Xét nghiệm 

a. Máu: Bạch cầu, công thức bạch cầu

b. Sinh hóa máu: Bilirubin máu không tăng, Bilirubin niệu (-) 

c. Thông tá tràng: Mật A vẫn có, mật B

d. X - quang: nếu túi mật bài tiết chậm sau 

thấy xuất hiện ống mật chủ hoặc 

III. Chẩn đoán 

Dựa vào 

- Cơn đau quặn gan điển hình, nhưng không vàng da, không sốt. 

- Tuổi bệnh nhân: thường trẻ nhất là nữ 

 

- Triệụ chứng X quang bình thường. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

i mật: Có tam chứng: CHARCOT 

- Đau quặn gan. 

: Nóng, rét run, vã mồ hôi. 

- Vàng da, khi vàng da vẫn sốt 

Tam chứng trên tái phát nhiều lần. X quang, siêu

b. Bệnh loét dạ dày tá tràng:

- Đau vùng thượng vị có chu kỳ. 

- X - quang hoặc soi dạ dày phát hiện thấy ổ loét. 

c. Đau thần kinh liên sườn: 

- Cơn đau liên tục 

IV. Điều trị 

1. Giảm đau chống co thắt  

- Atr

- Papaverin 0,04 x 4 viên. Hoặc dùng tiêm bắp Papaverin 40mg / 2ml cho 1 - 2 ống / 

24 giờ, có thể thay thế bằng Nospa 0,04 cho 4 viên / 24 giờ uống. 

2. Nhuận mật 
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- Magiesunphat 3-5g uống 2 lần kết hợp với nước sắc nhân trần 200ml/24h hoặc 

actis

3. Th

u trị ngoại khoa 

- Chỉ

 

SIÊU ÂM TRONG BỆNH Lý GAN MẬT SIÊU ÂM TỤY - SIÊU ÂM 

ông qua được khoảng chân không. 

, của một số gốm và muối như Bri tianat - nguồn phát xạ siêu âm là một tấm 

thạch anh rất mỏng, cắt thẳng góc với trục điện của tinh thể, kẹp giữa 2 điện cực nối 

với nguồn điện xoay chiều cao tần. Do hiện tượng áp điện, những thay đổi của điện từ 

o 30ml / 24 giờ. Sorbitol 5g x 2 gói / 24 giờ. 

ông tá tràng tháo dịch mật 

- Mỗi tuần 2 lần thông tá tràng có tác dụng giảm đau được lâu. 

4. Dùng các loại thuốc an thần 

- Seduxen 5mg x 2 viên / 24 giờ, Stilnox 10mg x 1 viên / 24 giờ. 

5. §iÒ

 cần áp dụng khi điều trị nội khoa không khỏi, cơn đau vẫn thường xuyên xuất 

hiện. 

* Các phương pháp: 

- Cắt dây thần kinh phế vị 

- Mở thông túi mật ra ngoài, thành bụng. 

* Cắt bỏ túi mật. 

6. Điều trị các bệnh mạn tính kèm theo. 

LÁCH 

I. Đại cương: 

1. Khái niệm âm và siêu âm: 

Âm là những rung động của vật chất có thể lan truyền trong tất cả các môi 

trường (khí, chất lỏng, chất rắn) nhưng nó kh

Âm thanh tai người nghe được có tần số từ 16Hz (Hertz) đến 20Khz (Kilohertz). 

Dưới 16 Hz là phạm vi của hạ âm 

           Trên 20 Khz là phạm vi của siêu âm. 

2. Phát minh máy siêu âm và ứng dụng: 

Sự phát xạ của siêu âm dựa trên hiện tượng áp điện (Docurie tìm ra 1900) của đá 

thạch anh
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trườn

 phát ra điện. Tín hiệu được thu vào 2 điện 

cực ®

thử ghi hình ảnh của sọ bằng năng 

ủa một chùm siêu âm sau khi xuyên qua hộp sọ nhưng không đạt kết 

quả 

D) là kiểu 2 chiều, là siêu âm cắt lớp: đầu dò phát siêu âm 

o thành một mặt phẳng cắt trong cơ thể. 

tập trung 

hơn n

ùng tần số 5 MHz. 

g xoay chiều làm tấm thạch anh co giãn và rung, phát ra siêu âm. Hiện tượng áp 

điện xảy ra theo 2 chiều, do đó có thể dùng đầu phát siêu âm làm đầu thu: sóng siêu 

âm gặp tấm thạch anh sẽ làm nó rung và

ược khuếch đại thành rung điện và được đưa vào màn giao động ký. 

Trong y học, siêu âm được áp dụng cả vào điều trị lẫn chẩn đoán. 

- Về mặt chẩn đoán năm 1940 Dussik ở áo đã 

lượng còn lại c

mỹ mãn. Năm 1950 viện nghiên cứu của hải quân Mỹ đã thử thăm dò sỏi mật 

bằng máy SONAR của hàng hải, thu sóng siêu âm phản xạ về gọi là âm vang (Eche). 

Từ đó các máy siêu âm dùng trong chẩn đoán được xử dụng ngày càng rộng rãi, nhất 

là từ năm 1965 trở đi. 

- Các máy siêu âm sử dụng tín hiệu thu được từ sóng siêu âm phản hồi theo nhiều 

thiết kế khác nhau: 

+ Kiểu A1 tín hiệu được khuếch đại và được đưa vào hiện sóng biểu hiện 

thành những hình xung nhọn lên khỏi đường đẳng điện, vị trí sung đánh dấu vị trí của 

các cấu trúc trên đó siêu âm đã phản xạ. 

+ Kiểu B (còn gọi là 2

vừa quét trên da tạ

+ Kiểu M: Ghi chuyển động của tim và mạch máu lớn. 

+ Kiểu Doppler: dùng hiệu ứng Doppler của siêu âm để đo tốc độ của dòng máu 

tại các mạch máu trong ổ bụng. Máy siêu âm hai chiều thế hệ cũ cho hình ảnh tĩnh vì 

phải dùng tay cầm đầu dò để quét nên chậm. Máy siêu âm thế hệ mới cho hình ảnh 

động, thời gian thực (Real time), đầu dò quét hình rẻ quạt bằng cơ khí hoặc quét bằng 

điện tử. Tốc độ quét rất nhanh 20 -30 lớp trong một giây, nên hình ảnh các lớp cắt nối 

tiếp nhau nhanh chóng trên màn nhờ hiện tượng lưu ảnh võng mạc nên ta nhìn thấy 

hình ảnh liên tục, không tách rời từng lớp. 

Tần số siêu âm dùng trong chẩn đoán từ 1 - 10Mhz (Mega Hertz): với tần số thấp 

chùm siêu âm ít tập trung nhưng lại xuyên sâu. Với tần số cao chùm siêu âm 

hưng độ xuyên sâu kém. Vì vậy cần chọn tần số siêu âm thích hợp từy theo yêu 

cầu thăm khám. Để thăm dò ổ bụng cần dùng đầu dò có tần số phát siêu âm từ 

2,25MHz đến 3,5MHz. Đối với người gầy hay trẻ em có thể d
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Lớp cắt siêu âm nằm trong mặt phẳng của hướng đi chùm siêu âm khác với lớp 

cắt bằng X quang thẳng góc với trục chùm tia X. Để thăm dò ổ bụng có thể dùng 

nh÷n

- Lớp g cho hình ảnh bụng cắt kiểu khoanh giò, 

hình  vi tính (CT) 

- Lớp g chùm siêu âm từ mạng sườn vào: hình 

ảnh g

ớp cắt khác như: cắt chéo dưới sườn hắt lên, lớp cắt chéo theo các khoang liên 

sườn

 tốt nhất trong môi trường lỏng (1500m/s) rồi đến phần mềm và 

cơ. S

t 

kém 

h ảnh siêu âm cắt lớp: có hai loại cơ bản: 

ên bề mặt là giới hạn giữa hai môi trường đặc có cấu trúc 

âm k n và thận phải, lách và thận trái, giữa khối u đặc và nhu 

mô t iới hạn của một cấu trúc lỏng bình thường hoặc bệnh lý. 

Ví dụ: bàng quang, túi mật, tim, u nang. 

- Hìn h cấu trúc đặc có âm đồng đều (nhu mô bình thường của 

phủ t

g lớp cắt sau: 

- Lớp cắt dọc: với hướng siêu âm trước sau hoặc sau - trước: hình ảnh giống như phim 

chụp bụng tư thế nghiêng. 

 cắt ngang: Thẳng góc với trục của bôn

giống phim chụp bụng bằng máy cắt lớp

 cắt tiền đầu: (Cepejrentale) với hướn

iống phim X quang chụp bụng thẳng. 

- Các l

, lớp cắt chéo hướng vào trong hay ra ngoài vùng dưới sườn v.v... 

Sự lan truyền của siêu âm trong cơ thể thay đổi tùy theo cấu trúc của các bộ 

phận. Siêu âm truyền

iêu âm cũng truyền được trong xương (3600m/s) nhưng bị hấp thu nhiều nên sau 

khi xuyên qua xương cường độ bị giảm đi nhiều. 

Đối với môi trường khi sóng siêu âm có tần số dưới 100KHz có thể truyền đi 

trong không khí với tốc độ (350m/s). Nhưng từ 100KHz trở lên siêu âm truyền rÊ

trong môi trường khí. Vì vậy trong chẩn đoán cũng như điều trị bằng siêu âm 

phải dùng một môi trường trung gian (như nước, dầu) bôi ngoài da để cho sóng siêu 

âm truyền được tốt vào cơ thể. Tác dụng của siêu âm bị hạn chế rất nhiều khi thăm dò 

các phủ tạng như phổi, ống tiêu hóa. 

Phân tích hìn

- Hình bờ: gồm có: hình li

hác nhau ví dụ giữa ga

hường. Hình thành là g

h cấu trúc gồm có: Hìn

ạng đặc, cơ, rau thai...) hoặc âm không đồng đều (nhu mô bệnh lý của phủ tạng 

đặc). Hình cấu trúc lỏng rỗng âm, bình thường (bàng quang, túi mật) hoặc bệnh lý (u 

nang, tụ máu, thận ứ nước...). 
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Như vậy siêu âm phân biệt được cấu trúc của một khối choán chỗ. Khuếch đại 

của máy lên cao (ví dụ: u nang, tụ máu). 

- Khối đặc phân thành 3 loại: 

+ Khối tăng âm (Hyperéchogene) có mật độ và độ âm tăng so với nhu mô bình 

ảm âm (Hyporéchogene) có mật độ và đậm độ âm giảm. 

− nhu mô bình 

i lỏng rỗng âm trong lòng có vài âm vang nhỏ rải 

: 

5cm) ở lớp cắt dọc qua thận. 

 chiều ngang thùy đuôi và chiều 

 và mạn: kích thước gan tăng 

nh−n

thường. 

+ Khối gi

+ Khối đẳng âm (isoéchogene) có mật độ và đậm độ âm giống nh

thường: loại này rất khó phân biệt trên màn siêu âm nếu không có đường bờ tách biệt 

hình khối ra. Ví dụ: u lành, ung thư. 

- Khối nửa lỏng, nửa đặc: hình khố

rác. Ví dụ: áp xe, tụ máu, có máu cục. 

II. Hình ảnh gan trên siêu âm

1. Hình ảnh gan bình thường: 

a. Kích thước gan: 

- Với gan trái: cắt lớp dọc qua động mạch chủ và đo chiều cao (dọc) và chiều sâu 

(trước - sau) của gan trái, bình thường khoảng 8cm và 5cm. 

- Với gan phải: đo chiều cao (12cm) ở lớp cắt dọc theo đường giữa xương đòn và đo 

lên (1

Trên lớp cắt ngang có thể đo và tính tỷ lệ giữa

ngang thùy phải bình thường từ 0,55 đến 0,60. 

b. Nhu mô gan bình thường:  

Có âm vang đều, hơi đậm hơn nhu mô lách và đậm hơn nhu mô thận 1 - 2 độ của 

thang xám trên máy ảnh. 

Siêu âm có thể phân định được các thùy, phân thùy và hạ thùy của gan dựa trên 

liên quan với động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch trên 

gan. Siêu âm có thể phát hiện nhiều loại tổn thương: 

2. Tổn thương gan lan toả: 

- Viêm gan cấp (có thể phân định được các thùy - bỏ)

g hình nhu mô gan chưa thấy có biến đổi rõ rệt. 

- Gan tim: do suy tim phải nên có hiện tượng ứ huyết ở hệ tĩnh mạch chủ. Trên màn 

siêu âm thấy gan to ra nhưng nhu mô vẫn bình thường, trường hợp gan tim mạn tính 
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có thể thấy nhiều nốt rải rác khắp nhu mô gan. Ngoài ra tâm nhĩ phải và tĩnh mạch 

trên gan giãn, tĩnh mạch chủ dưới cũng giãn to và khẩu kính không thay đổi theo nhịp 

thở. 

- Tụ mỡ (Stéatose) một phần hoặc toàn bộ nhu mô gan. Do mô mỡ phản xạ mạnh siêu 

âm n

u do mô xơ phát triển. ở giai đoạn muộn có hình nốt nhỏ và vừa đường kính 

dưới 

ẩu kính bình thường 

của t

¸  tử thể hiện thành một hình khối đặc tăng 

âm hoặc giảm âm, sang giai đoạn áp xe 

gan amip tương đối lớn thường từ 5 - 10cm. 

Một dẫn chứng tại bệnh viện Việt Đức trong 2 năm (1990 - 1991) có 159 ca áp 

xe: gan amip phát hiện bằng siêu âm: loại 1 ổ (87,7%), 2 ổ (12,6%), 3 ổ trở lên 

ên hình nhu mô gan rất sáng. Nếu không có xơ kèm theo thì không có hiện tượng 

giảm âm trong phần sâu. 

- Xơ gan: 

+ Kích thước gan: lúc đầu tăng lên, ở giai đoạn muộn gan teo bé. 

+ Nhu mô gan: lúc đầu nhu mô gan đậm (gan sáng) nhưng chưa có giảm âm 

trong s©

1cm. Trong xơ gan ở giai đoạn muộn thùy phải teo nhỏ và thùy đuôi phì đại bù 

do đó tỷ lệ giữa chiều ngang thùy đuôi và thùy phải tăng lên trên 0,65 có thể lên tới 

0,85. 

+ Ngoài ra siêu âm có thể phát hiện các hậu quả của xơ gan như: ở cổ trướng có 

dịch ít hoặc nhiều trong ổ phúc mạc. Giãn tĩnh mạch lách cửa: kh

ĩnh mạch lách khoảng 1cm và tĩnh mạch cửa 1,2cm. Trong xơ gan có thể tăng lên 

2cm đường đi tĩnh mạch ngoằn nghèo. Ngoài ra có thể thấy giãn tĩnh mạch mạc treo 

tràng trên, túi phình mạch ở phình dạ dày, ở rốn lách. Siêu âm cũng thấy được lách to: 

kích thước bình thường của lách là: dọc (12cm) ngang (8cm) dầy (4cm). Trong xơ 

gan chiều dọc của lách có thể lên đến 20cm, bờ dưới lách xuống thấp hơn cả cực dưới 

thận. 

3. Tổn thương từng ổ của gan: 

a. áp xe gan:  

p xe do amip ở giai đoạn viêm và hoại

đã có mủ sẽ thấy một hình hốc rỗng âm, ở 

giữa có một số âm đậm rải rác do những mảnh mô hoại tử tạo ra hoặc hai ba ổ áp xe 

rời nhau ở cùng một phân thùy hoặc ở nhiều phân thùy khác nhau. Kích thước áp xơ 

(3,7%). Trong 159 ca amip: 132 ở phân thùy phải, 85 ở phân thùy trước, 47 ở phân 
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thùy sau, 30 ổ gan phải (12 ở phân thùy giữa, 18 ở phân thùy bên) chỉ có 4 ở phân 

thùy đuôi. Trong 159 ca áp xe gan amip nam giới có 136 (85,5%) và nữ giới 23 

(14,5%) 

áp xe gan do viêm đường mật thường có nhiều ổ nhỏ đường kính từ 1 đến 3cm 

bờ k

chọc hút mủ, điều trị áp xe, trong khi chọc có thể theo dõi đường đi của 

kim trên màn siêu âm để chọc đúng vào chỗ mủ. 

b. Na

oàn toàn (do dịch trong suốt), bờ 

 thước không lớn lắm khoảng 4cm, bờ sau nang có hình tăng cường 

hành sau 

. Năm 1990 tại bệnh viện Việt 

do nang con tạo ra, đôi khi thấy hình hai bờ do màng của nang sán 

c gan phải là 750). Trong thể một ổ hình siêu âm của u là một khối đặc bờ đau 

hình mắt bò 

 bị hoại tử sẽ thấy hình một khối đặc ở giữa rỗng, bờ hốc rỗng dầy 

và kh

hông rõ có xu hướng tụ lại với nhau thành những ổ lớn hơn. Loại áp xe này khó 

nhìn thấy trên màn siêu âm và dễ bỏ sót. 

Siêu âm có thể hướng dẫn chọc các ổ áp xe một cách chính xác, với mục đích 

thăm dò hoặc 

ng gan:  

Hình ảnh siêu âm là một hốc tròn rỗng âm h

mỏng đều, kích

âm do siêu âm truyền trong môi trường lỏng dễ dàng và phản xạ mạnh vào t

của u nang. Bệnh đa nang gan có nhiều hình nang to rải rác khắp cả gan phải và trái. 

Trong nhiều trường hợp có kèm theo cả hình đa nang

Đức qua siêu âm phát hiện 49 trường hợp bệnh đa nang gan và u đơn độc. 

- Nang Sénechinococus: hình ảnh giống như u nang đơn độc nhiều khi trong 

lòng có nhiều vách 

tách ra, hoặc có hình vôi hóa của thành nang. 

3. Các khối đặc của gan: 

a. Ung thư gan: 

- Gan to toàn bộ hoặc riêng một thùy hay một phân thùy, mặt gan gồ ghề nếu u nằm ở 

lớp nông, góc dưới và góc bên của gan mở rộng và từ (bình thường góc gan trái là 450 

và gã

không đều xung quanh thường có một viền giảm âm, kích thước ở giai đoạn sớm dưới 

3cm ở giai đoạn muộn có thể trên 10cm, cấu trúc âm của khối đặc có thể là tăng âm, 

giảm âm và ở giữa tăng âm xung quanh giảm âm (hình bia bắn súng hoặc 

tót). Trường hợp u

ông đều. Trong thể nhiều ổ thấy nhiều khối đặc tăng âm nằm tập trung ở một 

thùy hoặc rải rác khắp cả gan phải trái. Trong thể lan toả không thấy khối mà chỉ thấy 

một vùng tăng âm, hoặc xen kẽ cả giảm âm giới hạn không rõ (hình tổ ong). 
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Ung thư gan nguyên phát thường gây huyết khối ở tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch 

chủ dưới có thể phát hiện bằng siêu âm. Có thể dùng DOPPLER xung và chụp động 

mạch gan để đánh giá sự tăng mạch máu trong khối ung thư. 

Nếu ung thư phát triển trên gan lành, hình nhu mô xung quanh bình thường, còn 

nếu ung thư phát triển trên nền xơ sẽ có dấu hiệu xơ gan.  

n K gan dưới 3cm như sau: siêu âm 95%, 

cắt lớp vi tính 94%, chụp động mạch gan 89%, chụp lấp lánh 16%, soi ổ bụng 12%. 

 siêu âm có 

b. Về cấu trúc âm của u: 

- Loại tăng âm: 77,8% 

- Loại giảm âm: 8,4% 

Theo phân loại của OKUDA có 4 thông số: khối lượng u chiếm trên 50% khối 

lượng gan, có cổ trướng, Bilirubin máu trên 30mg/l và abumin dưới 30mg/l siêu âm 

xác định được hai thông số đầu. 

- K giai đoạn I không có số thông nào  

- K giai đoạn II có một hoặc 2 thông số 

- K giai đoạn III có 3 hoặc 4 thông số 

Siêu âm giúp theo dõi K lớn gấp đôi theo thời gian, u càng ác tính thời gian càng 

ngắn. 

Siêu âm hướng dẫn vị trí kích thước khối u, đường vào khối u, ví dụ: bơm hóa 

chất điều trị qua ống thông luồn vào động mạch gan, chọc kim qua da để bơm cồn 950 

vào u nhỏ dưới 4cm. 

Nhờ siêu âm kiểm tra hàng loạt những người có nguy cơ cao để phát hiện sớm 

ung thư nhỏ hơn 3cm, chưa có triệu chứng lâm sàng do đó điều trị sẽ tốt hơn. Theo 

ChenD.S sự chính xác của siêu âm chẩn đoá

Một thống kê 2 năm 1990 - 1992, tại bệnh viện Việt Đức: 333 ca làm

u gan nguyên phát: Nam 83,2%, nữ 6,8%. Trên 40 tuổi: 70,5%. Bệnh nhân có một u: 

148 (44,5%) và có nhiều u: 185 (55,5%) số bệnh nhân có u nhỏ dưới 3cm: 42 

(12,6%), u vừa là 213 (64%) u to trên l0cm: 78 (23,4%) số trường hợp có u hoại tử 

giữa: 22 (6,6%). 

- Loại đẳng âm: 1,5% 

- Loại hỗn hợp: 12,3% 
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Vị trí u: tại bệnh viện Việt Đức: 474 khối u xác định bằng siêu âm như sau: gan 

phải 303 u (64,3%) trong đó 135 chiếm cả hai phân thùy trước và sau. Gan trái 154 u 

(32,5%) trong đó có 82 chiếm cả hai phân thùy bên và giữa, thùy đuôi có 10 u (2,1%) 

 5 (1,1%). 

c. Di

n hợp thường là di căn của K ống tiêu hóa và của K biểu mô gan 

nguy

 kết (Sacome) hoặc ở những 

bệnh

g âm (do siêu âm phản xạ trên 

hình hồ máu. 

hường gặp ở phụ nữ uống thuốc tránh 

c nhau). Hình siêu âm là một khối đặc giảm âm hoặc tăng âm 

và u nằm ở nhiều thùy có

 căn ung thư vào gan: Lúc đầu là một về sau vài khối đặc kích thước khoảng 1 - 

3cm nằm rải rác ở một thùy hoặc cả gan. Về cấu trúc âm của di căn gan theo Scheinl 

có 37% tăng âm, 1,8% giảm âm, 45% hỗn hợp (trong đó có 17% hình mắt bò). 

Theo Taylor: Cấu trúc âm của di căn có liên quan đến ung thư nguyên phát: 

- Loại tăng âm và hỗ

ên phát. 

- Loại giảm âm là di căn của u bạch huyết bào (Lymphome) của K vú. 

- U bị hoại tử ở giữa thường thấy trong ung thư mô liên

 nhân đang điều trị bằng hóa liệu pháp. 

Những khối u đặc âm ít gặp hơn: 

1. U mạch máu gặp: 2 -7 % (gặp ở nữ trẻ) có thể tự nó nhỏ đi hoặc phát triển to lên. 

Hình ảnh siêu âm phụ thuộc vào thể u. 

2. U mạch thể mao mạch: hình khối đặc siêu âm rất tăn

các thành của mao mạch), đường kính thường 2 - 4cm. 

3. U mạch thể hang: Biểu hiện bằng hình khối rỗng như nang, bên trong thường có 

nhiều vách ngăn hoặc là hình một khối hỗn hợp tăng, giảm âm. 

4. Bệnh u mạch lan toả: (Angiematoso diffuse) có hình từng đám tăng âm hoặc hỗn 

hợp. 

Để chẩn đoán u mạch chính xác cần làm thêm: 

- Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch: hình u mạch lúc đau giảm 

tỷ trọng về sau ngấm thuốc cản quang trở nên đậm từ chu vi vào trung tâm. 

- Chụp động mạch gan: ở thì động mạch không thấy mạch máu mới tạo như trong ung 

thư. ở thì mao mạch và tĩnh mạch thuốc cản quang đọng lại lâu và có 

U tuyến tế bào gan là loại ít gặp (0,03%), t

thai lâu năm (Về mặt mô học gồm có tế bào gan không điển hình với nhiều mức độ 

hoại tử và chảy máu khá
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đường kính thường trên 5cm ở giữa có thể có những ổ rỗng âm do hoại tử hoặc do 

chảy máu. Khi ngừng thuốc tránh thai u có thể nhỏ lại. 

Tăng sản nốt từng ổ: (Hyperplasie nodulaire focalo) là một bệnh hiếm 0,03% 

(theo Taylor đến 1981 thông báo trên thế giới gặp 368 ca). Mô bệnh học gồm tất cả 

các thành phần của gan bình thường như tế bào của gan của ống mật và tế bào Kuffer. 

ối đặc có vỏ bao quanh đường kính trung bình 

 trú ở gan phải. Cấu trúc u thường tăng 

ậm hình đường thẳng 

an với chất 

đồng

không bắt giữ được chất phóng xạ tạo thành một vùng 

c khối u đặc của gan cần phối hợp các 

phương pháp chẩn đoán bằng hình ảnh như: siêu âm, X quang qui ước, chụp mạch 

 V: là thể tích, D: 

 sẽ tính thể tích theo công thức sau: V- 

0,52 

 và cơ quan ở xa. 

Hình ảnh siêu âm là một hoặc nhiều kh

5cm, nhưng cũng có thể lớn hơn, thường khu

âm, đôi khi giảm âm, ở trung tâm thường thấy sẹo xơ thành vệt ®

hoặc hình ngôi sao. 

Để phân biệt u tuyến và tăng sản nốt phải dựa vào chụp lấp lánh g

 vị phóng xạ Technétium 99 mở dạng keo. Trong tăng sản nốt các tế bào Kuffer 

của hệ thống lưới - nội - mô gan bắt giữ các tiêu phần keo của chất đồng vị phóng xạ, 

tạo thành một vùng “nóng” hoặc vùng giống mô bình thường của gan. Trái lại u tuyến 

không có tế bào Kuffer nên 

“lành”. 

Vậy để xác định chắc chắn bản chất cá

máu, cắt lớp vi tính không tiêm và có tiêm chất cản quang, chụp lấp lánh và mới đây 

có thêm hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân. Ngoài ra phải chọc dưới sự hướng dẫn của 

siêu âm hoặc cắt lớp vi tính để xét nghiệm tế bào học và mô học. 

Để đánh giá khối lượng các khối đặc và lỏng của gan ngoài đo đường kính theo 

ba chiều không gian nhiều khi cần tính thể tích. Theo Brascho: nếu khối to tròn đều 

có thể tích thể tích theo công thức hình cầu: V- 4,2(D/2) 3 trong đó

là đường kính u. Nếu khối cần đo hình bầu dục

(LxwxH) trong đó là chiều dài (Length) W chiều rộng H: là chiều cao (W: 

width, H: Height). Cần khám siêu âm kiểm tra nhiều lần để theo dõi sự phát triển tự 

nhiên của khối u hoặc sự thu nhỏ của khối u sau điều trị, hoặc sự tái phát của u sau 

phẫu thuật. Ngoài ra cần tìm cả sự xâm lấn của u sang các cơ quan bên cạnh, hoặc di 

căn vào hạch
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Thăm khám siêu âm đường mật 

hoặc cắt ngang cuống gan thể hiện bằng hình ống rỗng âm hoặc tròn. ở gần 

ạch lách - cửa, ống mật chủ thường nằm phía sau tĩnh mạch cửa, lê 

đoạn

h sẽ bằng nhau tạo thành hình súng 

hai nòng. Thân và nhánh tĩnh mạch cửa có bờ đậm hơn bờ của ống mật. 

. Kích thước bình thường của túi mật thay đổi khá nhiều: trung bình chiều dài 

 chiều rộng từ 2cm - 4cm. Túi mật giãn khi kích thước trên 

5cm 

 

Siêu 

át 

uang). 

hân. Đôi khi 

 mật thường kèm 

i mật. Dấu hiệu siêu âm là túi mật giãn to một mình. Trong khi đường 

ật trong đều, trong trường hợp này phải cố 

 sỏi kẹt. Nếu lâu ngày sẽ có hình túi mật tích mủ (pyocholecyste): túi 

mật giãn to dịch mật không đều và có nhiều hình đậm của mủ, không kèm bóng cản 

âm. 

Đường mật bình thường gồm ống mật và túi mật ống mật trong gan bình thường 

không nhìn thấy trên màn hình siêu âm do khẩu kính quá nhỏ, chỉ nhìn thấy khi bị 

giãn. Có thể nhìn thấy đường mật chính gồm ống gan chung và ống mật chủ trên lớp 

cắt dọc 

hợp lưu tĩnh m

 trên ống mật chủ bắt chéo rồi nằm phía trước tĩnh mạch cửa. Đường kính bình 

thường của ống mật chủ khoảng 0,5 - 0,6cm ở người lớn và 0,2 - 0,4cm ở trẻ em. 

Khẩu kính của đường mật chính bình thường chỉ bằng 1/3 - l/4 khẩu kính của tĩnh 

mạch cửa. Khi đường mật chính giãn hai khẩu kín

Túi mật bình thường chứa dịch mật bên trong lòng rỗng âm, thành mỏng dưới 

0,3cm

khoảng 5cm đến 8cm và

x 10cm. 

 

Bệnh lý túi mật

âm giúp chẩn đoán khá nhiều bệnh lý túi mật: 

1. Sỏi túi mật: 

- Có thể gặp sỏi nhỏ thành hình nốt đậm âm, kèm bóng cản âm hoặc không.  

- Sỏi to: thể hiện bằng hình vòng cung đậm âm kèm bóng cản âm rõ (siêu âm ph

hiện được cả loại sỏi cản quang và không cản q

- Sỏi thường di động trong túi mật và vị trí thay đổi theo tư thế bệnh n

cũng gặp sỏi kẹt ở cổ túi mật hoặc đoạn cuối của ống túi mật. Sỏi túi

theo viêm túi mật. 

2. Túi mật tích nước: (Hydrocholecyste) thường là hậu quả của sỏi kẹt ở cổ túi mật 

hoặc ở ống tú

mật trong ngoài gan không giãn: dịch m

gắng tìm hình
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3. Bù

di chuyển trong túi mật tùy theo tư thế bệnh nhân. 

4. Vi

 lớp đậm âm cách nhau bởi một lớp giảm âm). Nếu có 

 thấy hình dịch rỗng âm quanh túi mật hoặc ở túi MORISSON giữa 

gan v đậm âm quanh túi 

mật.  thấy trên hình nốt đậm âm kèm 

bóng

ật thường rất dầy (0,8 - lcm) túi mật có thể 

bị bi

 túi mật xơ teo. Nhiều khi túi mật chứa đầy sỏi không 

còn thấy dịch mật nữa thể hiện một đám đậm âm không đều. Trong trường hợp túi 

mật hóa sứ (Vésiculêproceelaine) thành túi mật bị vôi hóa tạo thành hình một vòng 

cung đậm âm kèm bóng cản âm rộng (hình vỏ sò). 

h tính và ung thư. U lành tính của túi mật ít gặp đa 

số là

bóng cản âm. Ung thư túi 

1. Sỏi ống mật chủ: là hình ảnh một hay là nhiều nết đậm tròn hoặc bầu dục nằm 

trong lòng ống mật cắt dọc hoặc cắt ngang, bịt hoàn toàn hoặc một phần ống mật. 

Phía sau sỏi thường có bóng cản © bùn mật không có bóng cản âm. 

n mật: Trong túi mật dịch mật chia thành hai lớp: lớp trên là dịch mật trong 

rỗng âm, lớp dưới là dịch mật đặc đậm âm, giữa hai lớp có đường kính giới hạn thẳng 

ngang, bùn mật có thể 

êm túi mật: 

 Trong viêm túi mật cấp thấy các dấu hiệu siêu âm sau đây: có điểm đau rõ rệt 

khi ấn đầu dò vào túi mật (điểm Murphy siêu âm) thành túi mật dầy trên 0,3cm và 

nhiều khi thành hình hai bờ (hai

khí thũng thành túi mật sẽ thấy một vệt sáng của khí nằm trong thành. Nếu có thấm 

phúc mạc có thể

µ thận phải. Đám quánh túi mật thể hiện bằng hình một khối 

Trong trường hợp có cả sỏi và viêm túi mật sẽ

 cản âm trong túi mật. 

Trong viêm túi mật mạn thành túi m

ến dạng (hình hai túi, hình móc câu). Thể tích túi mật có thể bình thường hoặc 

thu nhỏ trong trường hợp viên

U túi mật gồm hai loại: u làn

 u nhú (Papillome) và polype thể hiện bằng khối đặc tròn nhỏ bờ đều chân rộng 

hoặc có cuống bám vào mặt trong thành túi mật, không có 

mật tạo thành hình một khối đặc bờ nham nhở không đều chân rộng không thèm theo 

bóng cản âm nằm ở mặt trong thành túi mật, ở giai đoạn muộn ung thư lan ra mặt 

ngoài thành túi mật và xâm lấn vào gan hoặc chèn ép ống mật chủ. Khác với sỏi túi 

mật u túi mật không có bóng cản âm và bám vào một vùng cố định của thành túi mật, 

không thay đổi vị trí theo tư thế bệnh nhân. 

 

Bệnh lý ống mật có thể chẩn đoán bằng siêu âm: 

m. Đối với sỏi nhỏ 
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ống mật phía thượng lưu của hòn sỏi bị giãn vừa (khoảng 1,5cm) đến giãn nhiều 

iệt đới sỏi túi mật ít gặp hơn sỏi ống mật ngoài gan và trong gan (Tại bệnh viện 

: 85 ca sỏi túi mật 

) sỏi ống mật gồm trong gan (31,4%) 80 ca, và 90 

). Trong viêm ống mật bờ ống mật dầy và đậm tạo 

lớp cắt dọc ống mật giãn ít (1 đến 1,2cm) 

eo số lượng giun không có bóng cản 

g mật. Khi cắt ngang ống mật hình giun là 

ét nốt đậm tròn trong lòng ống mật, không có bóng 

 ống túi mật và túi mật, khi giun còn sống có thể nhìn 

hi gặp ở ống Wirsung của tụy. 

COM được 

a thấy có một giun 

i rác nhiều chỗ. Vị 

 gan chung, 7,5% ở ống gan phải, 7,8% ở ống mật 

÷ 65,8%. 

nh tính của ống mật chủ ít gặp đa số là ung thư biểu mô ống 

g mật. Đoạn ống mật phía thượng lưu 

 

chủ: ống mật chủ giãn và phình to thành hình thoi hoặc hình túi. Đường kính u nang 

(khoảng 2,5cm) tùy mức độ tắc mật bởi sỏi gây nên, tùy vị trí của sỏi có thể phân chia 

ra sỏi đường mật trong gan và ngoài gan. 

ở các nước âu Mỹ sỏi túi mật gặp nhiều hơn sỏi ống mật. Việt Nam và các nước 

nh

Việt Đức trong năm 1990 có 255 ca sỏi mật phát hiện bằng siêu âm

(33,3%), 170 ca sỏi ống mật (66,7%

ca sỏi ống mật ngoài gan (35,3%

thành 2 đường đậm âm song song như đường ray tầu hoả. 

2. Giun chui  ống mật: 

Có dấu hiệu siêu âm như sau: Trên 

trong lòng hoặc nhiều đường đậm âm dài tùy th

âm như trong trường hợp có hơi trong ốn

một hình nhiều nốt đậm hoặc m

cản âm như sỏi mật. 

Giun thường nằm ở ống mật chủ và ống gan chung nhiều khi ở các ống mật 

trong gan phải và trái đôi khi cả

thấy nó ngọ nguậy. Đôi k

Trong 2 năm (1990-1991) tại bệnh viện Việt Đức có 214 bệnh nhân G

siêu âm phát hiện l08 ca (50,5%) có kèm cả sỏi mật, 156 c

(72,9%), 58 ca thấy nhiều giun (27,1%) tập chung một chỗ hoặc rả

trí: 83,5% ở ống mật chủ và ống

gan trái, 1,2% ở túi mật. Nam chiếm 3,6%, n

3. U ống mật chủ: u là

mật (cholangiocarcinoma) biểu hiện bằng một hình khối đặc âm không kèm bóng cản 

âm, bịt hoàn toàn hoặc một phần lòng của ốn

của u giãn vừa hoặc giãn to tùy mức độ tắc mật. ở giai đoạn muộn ung thư ống mật 

có thể lan ra túi mật một và di căn vào nhu mô gan.

4. U nang ống mật: thường gặp ở ống mật chủ. Dấu hiệu siêu âm của u nang ống mật 
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thường khoảng 5cm đôi khi lớn hơn (trên 10cm) dịch mật trong và rỗng âm. Tĩnh 

i có kèm cả u nang của ống mật trong 

ng với đường mật trong gan. 

a ống gan: phải hay trái chỉ giãn ống mật thuỳ hoặc phân thùy của 

ường mật chính (ngã ba đường mật, ống gan chung) chỉ giãn đường 

t chủ và túi mật không giãn. 

n cả đường mật trong, ngoài gan và túi mật. 

 bộ đường 

án nguyên nhân: 

ng mật chủ hẹp hình đầu bút chì. 

chủ bị hẹp hoặc cắt 

chèn ép ống mật chủ. 

siêu âm bị hạn chế khi ruột 

ng thăm dò được đoạn thấp của ống mật chủ. Trong 

qua ống nội soi. 

ch: 

 thế: Bệnh nhân thường nằm ngửa hoặc có thể đứng để đại tràng xuống thấp. 

n, tìm tĩnh mạch gánh rồi tĩnh mạch lách từ đó xác 

ác định động mạch chủ bụng, trên 

ường ngang 

ụy tròn nằm 

 Trước tĩnh mạch chủ dưới là đầu tụy. 

mạch cửa có thể bị đè ép ra phía sau. Nhiều kh

gan thành hình khối tròn rỗng âm có thô

5. Hội chứng tắc mật: chẩn đoán vị trí tắc mật 

- Tắc đoạn đầu củ

gan phải hoặc gan trái. 

- Tắc đoạn cao ®

mật trong gan còn ống mậ

- Tắc đoạn thấp của đường mật chính: giã

Tắc đoạn cuối ống mật chủ gần cơ oddi hoặc bóng vater ngoài giãn toàn

mật và túi mật còn giãn ống Wirsung của tụy. 

Góp phần chẩn đo

- Do sỏi do u hình siêu âm như trên đã mô tả. 

- Do viêm cơ oddi đoạn cuối ố

- Do u đầu tuỵ chèn ép: thấy đầu tụy to và có khối đặc ống mật 

cụt ở đoạn sau đầu tụy. Hạch ở rốn gan cũng có thể 

Trong chẩn đoán nguyên nhân tắc mật tác dụng của 

bị trướng hơi nên cản siêu âm khô

trường hợp đó cần dùng cắt lớp vi tính (vì tia không bị cản bởi khí) hoặc chụp mật 

ngược dòng 

III. Siêu âm tuỵ - lá

A. Chẩn đoán siêu âm tụy: 

1. Tư

Dùng đầu dò để xác định cuống ga

định tụy, (tụy nằm trước tĩnh mạch lách). Hoặc x

siêu âm phía trước động mạch chủ có thể xác định thân tụy. Nếu cắt ®

bụng qua điểm thượng vị động mạch có hình tròn đập nẩy còn thiết diện t

ngay trên đường động mạch.

2. Hình tụy bình thường trên màn siêu âm: 
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Trên siêu âm cắt ngang bụng: có thể thấy đầu tụy, thân tụy và đuôi tụy. Nhu mô 

 với nhu mô gan. Tụy ở sâu hơn ở quai ruột làm hình ảnh tụy bị 

h thước siêu âm đầu tụy 3cm, thân tụy 

). 

 u nang tụy, u tụy, sỏi tụy. Siêu âm cũng góp 

u mô tụy: VTC, VTM. 

 hình khối loãng âm nằm gần ngay tụy (ở đầu, thân hoặc 

 thể trong lòng khối cũng có chỗ đậm siêu âm. 

 cũng có thể mỏng hoặc dầy tùy theo nang và mức độ viêm 

− thường to, bờ không đều nhu mô của nó 

ạn rõ với vùng tụy bình thường. Ung thư tụy trên siêu âm khó 

nhu mô bị viêm nhiễm, vì vậy cần dựa dấu hiệu 

µ chưa rõ nguyên nhân của gan 

* Với viêm tụy mạn: 

+ Nhu mô đậm âm 

ảm âm  + ống Wirsung giãn rộng 

âm sinh thiết tụy. 

iêu âm: 

ải. Đầu dò cắt theo các hướng song 

c dọc theo các rãnh liên sườn bên trái. 

của lách bình thường: 

 

- Kích thước: dài 11 - 12cm dầy từ cuống lách đến cơ hoành: 4,5cm  

tụy kém đồng nhất so

mờ không rõ ranh giới như gan, lách. Kíc

2,5cm và đuôi tụy 2cm. Nếu máy có độ nhậy tốt có thể phát hiện được ống tụy chính 

(Wirsung

3. Siêu âm có giá trị trong phát hiện

phần chẩn đoán các bệnh của nh

- U nang tụy: 

Trên siêu âm phát hiện

đuôi). Tùy theo dịch của nang tụy có

Thành của các nang tụy

nhiễm. 

- Ung thư tụy: 

Hình siêu âm kích thước tụy bị ung th

bị giảm âm, có giới h

xác định vì khó phân biệt với tổ chức 

khác trên siêu âm để chẩn đoán ung thư tụy như: 

+ Các ống tụy, ống mật chủ bị lệch đi 

+ Các đường mật trong ngoài gan thấy giãn m

mật. 

- Viêm tụy: (ít áp dụng) 

* Với viêm tụy cấp:  

+ Tụy to hơn bình thường  

+ Nhu mô gi

Để chắc chắn hơn, với sự giúp đỡ của siêu 

B. Chẩn đoán bệnh lách bằng s

1. Tư thế: Bệnh nhân nằm ngửa hoặc nghiêng ph

song với bờ sườn, vuông góc với bờ sườn hoặ

2. Hình ảnh siêu âm 

- Nhu mô lách đồng nhất, mịn hơn nhu mô gan gần giống nhu mô thận.
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- Hình dáng lách thay đổi: có khi tròn, có khi cong thon thả, có thể thấy hình ảnh lách 

phụ gặp ở cuống lách, gianh giới rõ (Cần phân biệt lách phụ với hạch bạch huyết ở 

siêu âm biết được). Thường đa nang lách đi đôi với đa 

của lách: thành vôi hóa và nhiều nang nhỏ. 

ổ chức nhu mô của lách.Vì vậy rất dễ nhầm nang với nang 

 bụng gây nên vỡ lách, chảy máu nhu mô, chảy 

ổ bụng không. 

hình dáng như cái chôn chén. 

ổ

au nhồi máu lách): 

t, không thấy thành riêng khu 

ổ áp xe dưới sự hướng dẫn của siêu âm). 

ình đậm âm. Người ta phát 

− xơ gan, nhiễm trùng, bệnh máu ảnh hưởng tới nhu mô lách. 

Trên siêu âm ph hững hình ảnh 

u, ít giá trị chẩn đoán nguyên nhân. Muốn chắc chắn nhờ siêu âm 

cuống lách). 

3. Hình ảnh siêu âm của lách bệnh lý: 

- Nang lách: 

+ Nếu là nang bẩm sinh: hình siêu âm có thành nang mỏng và trong lòng rỗng 

âm (nang vỡ gây chảy máu, 

nang gan, tụy (hiếm). 

+ Nang sán chó 

+ Chú ý: nang tụy có thể hình thành nằm trong cuống lách bao quanh lách hoặc 

có thể xâm nhập vỡ vào t

tụy (cần xem xét về lâm sàng). 

- Khối máu tụ: (thường sau tổn thương

máu dưới bao). 

+ Lúc đầu khối máu tươi rất giầu siêu âm, sau nghèo siêu âm. 

+ Khi tụ máu đã tổ chức hóa: có hình đậm âm. 

+ Siêu âm còn cho ta biết có dịch trong 

- Nhồi máu lách: (do có bệnh tim mạch). 

+ ổ nhồi máu: loãng âm hơn so với nhu mô. Bề mặt chỗ nhồi máu hơi co lại 

+  nhồi máu bị viêm nhiễm: có hình đậm âm.  

+ Lâu dài có thể áp xe hóa: hình ảnh loãng âm. 

- áp xe lách: (s

+ Hình ảnh nang loãng siêu âm, không đồng nhấ

trú (có thể hút mủ 

- Ung thư lách: (Thường là Sarcome nhưng hiếm): các h

hiện các ung thư buồng trứng, dạ dày, ruột, ung thư tổ chức liên kết... di căn vào lách. 

- Một số bệnh khác: nh

át hiện lách to, có tăng hoặc giảm âm lan toả ở lách. N

này không đặc hiệ
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hướng dẫn dùng kim nhỏ hút lấy bệnh phẩm làm tổ chức học. Ngược với sinh thiết 

gan, sinh thiết lách đường hầm chọc càng nhỏ càng tốt, càng ít đi qua tổ chức bao 

nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 

 

1. Cơ sở lý thuyết  

ạch . 

1.1. Chỉ định với hai mục đích :

        

g , màng bụng hoặc khối u chưa rõ 

nguå

ng : 

        

ài dạ con vỡ . 

        

i mật , lấy sỏi túi mật . 

Soi ổ bụng  

    Soi ổ bụng là một thăm dò được quan sát trực tiếp bằng mắt các cơ quan nằm trong 

phúc mạc . Kỹ thuật này được áp dụng đầu thế kỷ 20 , cho đến nay nhờ có những tiến 

bộ về kỹ thuật , soi ổ bụng không những giúp chẩn đoán bệnh mà còn giúp về điều trị 

. 

    Soi ổ bụng có thể tiến hành soi cấp cứu hoặc soi theo kế ho

 

    a- Mục đích chẩn đoán bệnh  

 - Bao gồm tất cả các bệnh mạn tính , ác tính của các cơ quan nằm trong ổ bụng 

như gan , mật , lách tụy , tử cung , buồng trứn

n gốc , chưa có chẩn đoán xác định . 

         - Soi ổ bụng cấp cứu được xác định tro

      + Chấn thương kín của ổ bụng . 

              + Nghi viêm tụy cấp . 

              + Nghi chửa ngo

         Khi nghi ngờ bệnh lý các cơ quan có thể chọc hút dịch , chọc hút tế bào 

hoặc sinh thiết để xét nghiệm . 

    b- Mục đích điều trị : 

         - Chọc hút mủ , áp xe gan , chọc hút mủ áp xe khu trú trong ổ bụng . 

         - Cắt dày dính từ phúc mạc đến các cơ quan trong ổ bụng . 

         - Triệt sản bằng cắt hoặc thắt ống dẫn trứng qua soi ổ bụng . 

         - Cắt u nang buồng trứng . 

         - Nội soi cắt tú

1.2. Chống chỉ định : 
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         - Tình trạng bệnh nhân quá nặng không thể chịu đựng được thủ thuật soi ổ bụng 

, suy tim , tâm phế mạn tính , thoát vị hoành . 

         - Các bệnh gây rối loạn máu chảy, đông như bệnh mái , xơ gan làm tỷ lệ 

Prothrombin quá thấp dưới 40%. 

         - Viêm màng bụng cấp . 

         - Có nhiều lỗ dò ra thành bụng . 

1.3. Kỹ thuật soi ổ bụng được tiến hành theo các bước sau : 

         - Chọc vào thành bụng đưa kim bơm hơi sau đó bơm hơi vào ổ bụng . 

         - Chọc đưa troca và máy soi vào ổ bụng  

         - Xem các cơ quan trong ổ bụng  

         - Tiến hành các thủ thuật chẩn đoán hoặc can thiệp điều trị  

         - Khâu da . 

2. Qui trình kỹ thuật  

2.1. Chuẩn bị : 

    a- Hôm trước khi soi  

         - Giải thích để bệnh nhân yên tâm  

         - Hướng dẫn bệnh nhân : làm vệ sinh vùng bụng , nhịn ăn buổi sáng . 

         nhân . Nếu có lông ở vùng xung quanh rốn 

thì ph

        

    a-

         - Dây dẫn ánh sáng  

 - Làm vệ sinh vùng bụng cho bệnh

ải cạo sạch . 

         - Thụt tháo phân lần thứ nhất cho bệnh nhân vào tối hôm trước . 

    b- Sáng hôm soi ổ bụng : 

         - Cho bệnh nhân thụt tháo phân lần thứ hai vào 6 giờ sáng . 

         - Yêu cầu bệnh nhân phải mặc quần áo viện . 

 - Cho bệnh nhân đi tiểu hoặc đại tiện trước khi soi . 

         - Thử phản ứng Novocain . 

         - Đo mạch ,nhiệt độ , huyết áp trước khi soi báo cáo bác sỹ ( thủ thuật viên  làm 

thủ thuật ). 

2.2. Chuẩn bị dụng cụ  

 Phòng soi ổ bụng và những dụng cụ không thể hấp sấy được gồm :         - Đèn 

soi  
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         - Dây dẫn bơm hơi  

         - Găng cao su  

Phải được tiệt trùng bằng cách chiếu tia cực tím trong 1 giờ trong khi soi  

    b- Dụng cụ vô khuẩn  

         - Đồ vải được hấp ướt 2000C gồm : 

        

   + Khăn mổ  

        

  

ựng novocain 1% , bơm tiêm 5ml kim 

gây t

        

        

        

 Kim sinh thiết gan  

                        . Kim sinh thiết phúc mạc  

        

                      . Kẹp Kocher có răng  

                        . Kẹp Kocher không răng để cầm máu  

 Kẹ r bó  

                        . Kim chỉ khâu ẹp , a

    c- Dụng cụ sạch  

ay 

ó ộ  

 + Cồn 700 ồn iố

              + Bông  

      + áo mủ , khẩu trang phẫu thuật . 

           

      + Găng tay  

              + Bông gạc

                 Dụng cụ kim loại hấp khô 1200C 

              + Bộ phận dụng cụ gây tê gồm : bát ®

ª . 

      + Bộ dụng cụ bơm hơi gồm :  

                . Kim bơm hơi  

                        . Bơm tiêm 20ml thật kít để kiểm tra hơi  

                        . Dao chích  

      + Bộ dụng cụ máy soi gồm  

                        . Troca  

                        . Kim thăm dò đầu tù  

                        .

                . Kéo  

  

                       . p Koche c tách nhỏ 

hoặc kìm k rap  

              + Kh quả đậu  

              + Cốc c

             

 chia ®

C và c t  
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              + èng x dÞc g th−ên

              + Lọ đựng bệnh phẩm sinh thiết  

 k t n  tế bào 

ước tiến hành của điều dưỡng : 

         - Rửa tay sạch  

         - Trải khăn vuông vô khuẩn lên

        

a nguồn sáng và máy bơm hơi hoạt động bình thường . 

 bác sỹ thủ thuật . 

        iều chỉnh bàn 

í dụ : đầu thấp  hoặc 

nh trạng bệnh nhân trong khi  đang soi , nếu thấy bất thường báo 

        

Đèn soi và các dây dẫn lau sạch bằng cồn  

nước sạch và nước xà phòng                 

hú ý bơm nước thông 

oca bơm hơi phải tháo rời khi rửa . 

 nghiệm sinh hóa,tế bào học,mô bệnh học nếu có  

õi bệnh nhân sau soi ổ bụng  

         nhẹ nhàng từ cáng 

sang

 nếu có  

ét nghiệm h thôn g  

              + Lam ính làm xé ghiệm học  

2.3. Các b−

 bàn để dụng cụ  

 - Gắp từng dụng cụ để lên bàn theo trật tự đã qui định , đổ thuốc gây tê vào bát 

kền vô khuẩn . 

         - Kiểm tr

         - Phụ mặc áo mổ cho

 - Vệ sinh sát khuẩn vùng bụng của bệnh nhân để tiến hành soi , ®

soi bệnh nhân nằm các tư thế tùy theo yêu cầu của bác sỹ ( v

nghiêng phải , nghiêng trái ) 

         - Theo dõi tì

ngay để bác sỹ biết . 

         - Chuẩn bị lọ đựng bệnh phẩm sinh thiết ( nếu có ) và ghi họ tên , tuổi , số 

giường vào nhãn của lọ . 

2.4. Dọn dẹp và bảo quản dụng cụ : 

 - Quần áo mổ đem gửi nhà giặt  

         - 

         - Dụng cụ bằng kim loại được rửa bằng 

         - Bơm tiêm và kim bơn hơi , kim sinh thiết khi rửa phải c

rửa sạch , không để bẩn tắc trong lòng kim . 

         - Các dụng cụ như tr

         - Sau khi rửa phải để khô , lau dầu hoả để chống rỉ , để khô bay hết dầu và xếp 

vào hộp theo bộ soi ổ bụng và mang đi hấp  

         - Gửi các bệnh phẩm xét

2.5. Chăm sóc , theo d

 - Khiêng cáng bệnh nhân về giường , đỡ bệnh nhân dịch lưng

 giường . 

         - Thực hiện thuốc theo y lệnh của bác sỹ
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I. Đạ

ướng tuần hoàn bàng hệ và 

a tăng trên 10cm nước. 

- Tĩnh mạch cửa còn gọi là tĩnh mạch gánh,

- Khi tới gan tĩnh mạch cửa phân chia nhỏ dần: đầu tiêu là hai nhánh gan trái, gan 

các xoang gan, rồi từ xoang gan máu lại 

đổ vào các tĩnh mạch

uối cùng đổ vào tĩnh mạch chủ dưới và về tim. 

mạch cửa thì vòng nối này dễ vỡ. 

tius) nối giữa tĩnh mạch gan (hệ cửa) 

rực tràng: tĩnh mạch trực tràng trên (hệ cửa) với 

tĩnh mạch trực tràng d

mạch cửa chạy trong mạc treo tràng 

vùng có các tạng dính với thành bụng trong 

về chức năng. Trong tăng áp lực 

 - Theo dõi : 

              + Sắc mặt , mạch , nhiệt độ ,huyết áp , nhịp thở . 

              + Nếu có dấu hiệu : Ngất , đau bụng , nôn , bụng chướng hơi , khó thở phải 

mời bác sỹ đến ngay . 

HỘI CHỨNG TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA 

i cương: 

1. Định nghĩa: hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa (TALTMC) là hội chứng của 

nhiều nguyên nhân, trên lâm sàng biểu hiện: lách to, cổ tr

áp lực tĩnh mạch cử

2. Vài đặc điểm của tĩnh mạch cửa: 

 vì nó chia nhánh ở 2 đầu. Tĩnh mạch cửa 

được tạo nên bởi: tĩnh mạch lách, tĩnh mạch mạc treo tràng trên, tĩnh mạch mạc treo 

tràng dưới. Thân tĩnh mạch cửa dài 6 - l0cm, đường kính 10 - 12mm. 

phải, rồi các nhánh của tiểu thuỳ cho tới tận 

 trung tâm tiểu thuỳ, các tĩnh mạch này dần dần tụ lại thành các 

nhánh của tĩnh mạch trên gan, c

- Tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ có các vòng nối với nhau: 

+ Vòng nối tâm vị thực quản: nối tĩnh mạch vành vị (hệ cửa) với với tĩnh mạch 

thực quản dưới (hệ chủ). Khi tăng áp lực tĩnh 

+ Vòng nối quanh rốn: tĩnh mạch rốn (Aran

với nhánh tĩnh mạch thành bụng trước (hệ chủ). 

+ Vòng nối tĩnh mạch quanh t

ưới và giữa (hệ chủ). 

+ Vòng nối thành bụng sau: các nhánh tĩnh 

nối với tĩnh mạch thành bụng sau ở những 

mạc Told và mạc Treitz. 

Bình thường các vòng nối này không có giá trị 

tĩnh mạch cửa các tĩnh mạch vòng nối này cũng giãn to, có thể vỡ gây chảy máu. 
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- Tĩn

, máu dồn vào nên các nhánh cũng rộng ra. 

g máu về gan (máu chứa nhiều NH3), lưu lượng: 1,25 lít/phút 

ông thay đổi khi huyết áp động mạch từ 

ản ánh trung thành áp lực của hệ 

mạch cửa, tuy nhiên áp lực ở lách cao cũng phản ánh áp lực tĩnh mạch cửa 

dùng một kim to (1-1,2mm) và dài (10-12cm) chọc vào lách và hướng 

ược áp lực tĩnh mạch cửa. Phương 

ưng chưa qua phúc mạc vào trong 

mạch rốn, rồi luồn một ống 

ải đục thủng màng ngăn ở chỗ tiếp giáp giữa 

tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch rốn) ống thông sẽ vào nhánh trái của tĩnh mạch cửa, rồi 

 do áp lực ở ngay thân tĩnh mạch 

không chính xác vì ít khi đầu kim nằm ở xoang gan mà thường nằm ở một nhánh nào 

+ áp lực tĩnh mạch trên gan tự do. 

ống thật sâu, áp lực tĩnh 

 là thực hiện hai phương pháp đo 

 vào lách đo áp lực lách, thông tĩnh mạch 

trên gan để đo áp lực xoang. Nhưng thực tế rất khó thực hiện mà phải tiến hành làm 

hai lần liên tiếp nhau, do đó nên thông tĩnh mạch trên gan trước. 

h mạch cửa là tĩnh mạch không có van, thành dầy có nhiều thớ cơ chun giãn dễ 

dàng. Vì vậy khi có cản trở gây tăng áp lực ở phần dưới chỗ tắc thì tĩnh mạch giãn to 

ra, thân tĩnh mạch cửa giãn ra 2 - 3 cm

- Tĩnh mạch cửa man

(bằng 1/4 lưu lượng tim). Lưu lượng này kh

trên mức 80mmHg. 

3. Các phương pháp đo áp lực tĩnh mạch cửa: 

- Đo áp lực lách: thực ra do áp lực lách không ph

thống tĩnh 

cao. Người ta 

tới vòng cuống lách. Đo áp lực của lách là đo ®

pháp này dễ có biến chứng gây chảy máu. 

- Đo áp lực tĩnh mạch cửa qua tĩnh mạch rốn: do Ostavie Gonzales Carbalhaes mô tả 

năm 1959. Rạch da bụng ở đường trắng trên rốn nh

ổ bụng, rồi kéo dây chằng tròn ra cắt ngang một đoạn tĩnh 

catete bằng chất dẻo vào (tất nhiên ph

vào thân tĩnh mạch cửa. Phương pháp này có ưu điểm

cửa rất chính xác, để lâu được (7-10 ngày) và kết hợp chụp X quang tĩnh mạch cửa, 

nhưng nhược điểm là dễ nhiễm khuẩn. 

- Đo áp lực ở xoang gan: đơn giản là cho kim thẳng vào gan. Nhưng phương pháp này 

đó của tĩnh mạch cửa hoặc của tĩnh mạch trên gan. Do đó người ta dùng phương pháp 

thông tĩnh mạch trên gan để đo áp lực tĩnh mạch trên gan. Người ta đo hai loại áp lực: 

+ áp lực tĩnh mạch trên gan bít: đưa đầu ống thông xu

mạch trên gan bít chính là áp lực xoang gan. Tốt nhất

áp lực tĩnh mạch cửa cùng một lúc: chọc kim
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Kỹ thuật thông tĩnh mạch trên gan: bằng đường tĩnh mạch cánh tay hoặc tĩnh 

mạch cảnh đưa ống thông bằng chất dẻo vào nhĩ phải, rồi xuống ngay tĩnh mạch chủ 

dưới và vào tĩnh mạch trên gan, hoặc bằng đường tĩnh mạch đùi đi lên, rồi vào tĩnh 

mạch trên gan, không qua tim phải. Thông tĩnh mạch trên gan ít tai biến hơn chọc 

 ống thông 

là áp lực trên gan 

: theo kết quả đo áp lực chia thành 4 loại: 

an: do các nguyên nhân chèn ép từ các nhánh lớn tĩnh mạch cửa 

 nhánh nhỏ tĩnh mạch cửa 

g bị gan chèn ép. 

c tĩnh mạch cửa do tắc sau xoang: 

chèn ép tĩnh mạch trên gan trở lên. 

h cửa không tắc còn gọi là tăng áp lực tĩnh mạch cửa tiên 

ặc tăng áp lực tĩnh mạch 

 Banti. 

 còn chia ra: 

 cửa bị tắc. 

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa toàn bộ: tắc ở thân tĩnh mạch cửa trở lên hoặc do máu 

kim vào lách nhưng phải làm dưới sự hướng dẫn của màn huỳnh quang. 

Đo áp lực, khi dầu cathete vào tĩnh mạch trên gan và đầu ống thông còn tự do 

(bình thường áp lực tĩnh mạch trên gan tự do là 9cm nước). Tiếp tục đẩy

vào sâu đến khi không còn đẩy được nữa, lúc đó đo được áp lực gọi 

bít hay áp lực xoang (bình thường áp lực xoang là l0cm nước). 

4. Phân loại tăng áp lực tĩnh mạch cửa

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa theo kết quả đo áp lực chia thành 4 loại: 

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa do tắc trước xoang: 

+ Tắc ở ngoài g

trở ra. 

+ Tắc ở trong gan: do các nguyên nhân chèn ép từ các

(tiểu thuỳ) trở lên. 

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa do tắc tại xoang: xoan

- Tăng áp lự

+ Tắc ở trong gan: do chèn ép tĩnh mạch trên gan nhỏ (tiểu thuỳ) 

+ Tắc ở ngoài gan: do 

Tăng áp lực tĩnh mạc

phát, tăng áp lực tĩnh mạch cửa do luồng máu đến nhiều, ho

cửa không rõ nguyên nhân... trước đây quen gọi là bệnh

Ngoài 4 loại tăng áp lực tĩnh mạch cửa nêu trên người ta

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa cục bộ: chỉ một nhánh nào đó của tĩnh mạch

đến quá nhiều. 

 

Bảng thay đổi áp lực (P) của các loại tăng ALTMC 
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Nguyên nhân

    

 P.l¸ch P.tm trên P.tm trên 

n bít 

Chênh lệch 

P.tm trên gan 

bit/tù do 

 gan tự do ga

Bình thường 10cm H2O 9cm H2O 10cm H2O 0-1cm H2O 

Tắc trước 

xoang  

Tăng 

nhiều 

Bình 

thường 

Bình thường Bình thường 

Tắc tại xoang Tăng vừa Bình 

thường 

Tăng Tăng 

Tắc sau xoang Tăng vừa Giảm Tăng Tăng nhiều 

Không tắc Tăng vừa Tăng Tăng Bình thường 

 

II. Triệu chứng 

Bệnh cảnh lâm sàng của các trường hợp bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa rất khác 

nhau, vì không phải một bệnh, mà là hội chứng của nhiều bệnh. 

1. Lâm sàng: 

a. Triệu chứng cơ năng: 

Theo P. N. Napankov (1975), Harissons(1987) có những dấu hiệu: 

- Khó tiêu: dai dẳng xả

- Chư

bất kỳ thức ăn gì. 

- Cảm giác đầy căng ruột thường xuyên (cả khi không có táo bón). 

- Gầy mòn dần dần và bắt đầu có dấu hiệu thiếu vitamin (trong khi ăn uống vẫn đầy 

- ỉa chảy có chu kỳ không kèm theo đau bụng, sốt. 

µ những than phiền của bệnh 

nhân

y ra sau khi ăn (không có bệnh dạ dày). 

ướng bụng và cảm giác đầy bụng vùng thượng vị: xảy ra nhanh chóng sau khi ăn 

đủ) ăn vẫn ngon miệng. 

Các triệu chứng trên xảy ra dần dần. Sớm hơn l

: 

+ Giảm khả năng lao động (chân tay, trí óc). 

+ Cảm giác khó chịu, đau chu kỳ vùng thượng vị, hạ sườn phải. 

+ Chảy máu tái phát: miệng, lợi, nôn máu, ỉa máu. 
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b. Tr

, nhiều mức độ, sau khi nôn ra máu thì 

ong 

hội chứng Cruveilhier - Braumgarten thì tuần hoàn bàng hệ ở giữa bụng dọc đường 

goằn ngoèo như một búi 

cm, có một điểm trên tĩnh mạch giãn rất 

g thổi tâm thu hoặc liên tục ở vùng rốn. 

ệu muộn của tăng ALTMC. 

 bụng to bè, rốn lồi, mất nếp nhăn, gõ trong vùng 

a. Ch

 bằng baryte trong các tư thế chếch trước phải và trái thấy: Các 

vèo, các hình 

chakert, Prevot), các hình 

i nhép. 

b. So

c. Đo a (Xem phần đại cương). >12cm nước 

- Tĩnh mạch cửa giãn to. 

- Thấy chỗ tắc. 

ược thuốc cản quang lên tĩnh mạch vành vị. 

e. Soi ổ bụng:  

iệu chứng thực thể. 

- Lách to: gặp 80 - 90% các trường hợp, lách to

lách có thể nhỏ lại. Lách to lâu ngày, tổ chức xơ phát triển, có dấu hiệu cường lách 

(thiếu máu, vàng da, lách to). 

- Tuần hoàn bàng hệ: 

Nhìn thấy các tĩnh mạch dưới da bụng nổi lên rõ, màu xanh: 

+ Tuần hoàn bàng hệ trên rốn (nối cửa với chủ trên), tuần hoàn bàng hệ vùng rốn 

và hai bên mạng sườn (nối cửa với chủ dưới). 

+ Trong hội chứng Budd-chiarie: tuần hoàn bàng hệ dầy đặc vùng mũi ức, tr

thẳng từ rốn lên có khi lên tận ức, tĩnh mạch nổi lên rất to n

giun ở đường trắng trên rốn, cách rốn 1 - 2 

to, do đó có thể nghe thấy tiến

Dấu hiệu tuần hoàn bàng hệ là dấu hi

- Cổ trướng: là cổ trướng tự do (nhìn

rốn, đục vùng thấp). 

2. Cận lâm sàng. 

ụp thực quản: 

Chụp thực quản

nếp niêm mạc bị rối loạn, hình giãn tĩnh mạch có dạng các quai vòng 

khuyết vòng cung (dấu hiệu chuỗi vòng cổ của Bradiczka To

khuyết quanh co hoặc có hình quân bà

i thực quản bằng ống soi mềm: 

Nhìn thấy các hình giãn tĩnh mạch hoặc những búi tĩnh mạch giãn như những 

búi giun 

 áp lực tĩnh mạch cử

d. Chụp cản quang tĩnh mạch cửa, nếu có tăng áp lực tĩnh mạch cửa thấy: 

- Có hình ảnh trào ng
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Nếu có tăng áp lực tĩnh mạch cửa thấy hình ảnh: dây chằng tròn xung huyết, 

thấy dịch trong ổ bụng. 

P khi qua gan được tế bào gan giữ lại, do vậy khi tiêm BSP vào máu và đo 

ưu lượng máu qua gan. 

III. C

- Tuần hoàn bàng hệ. 

- Lách to. 

2. Thăm dò: 

- Nội soi thực quản: thấy giãn tĩnh mạch. 

- Soi ổ bụng: Dây chằng tròn xung huyết, có dịch trong ổ bụng. 

- X quang: chụp tĩnh mạch cửa, thực quản thấy hình ảnh: thân tĩnh mạch cửa giãn to 

(trên 2cm), vòng nối tĩnh mạch thực quản giãn. 

- Đo áp lực tĩnh mạch cửa: tăng trên l2 cm nước  

B. Chẩn đOán nguyên nhân: 

ắc trước xoang: 

 bên ngoài chèn ép) hình thành hệ tĩnh mạch phụ thay thế tĩnh mạch cửa tạo 

 hoá tĩnh mạch 

 xuất hiện từ 

ừ từ kéo dài. Cavenom 

g. Siêu âm tĩnh mạch cửa: 

- Cho biết tĩnh mạch cửa giãn to. 

- Huyết khối trong tĩnh mạch cửa. 

h. Đo lưu lượng tuần hoàn tĩnh mạch cửa bằng BSP: 

BS

nồng độ của BSP trong máu qua các thời điểm khác nhau thì có thể biết BSP qua gan, 

nghĩa là biết: l

hÈn đoán. 

A. Chẩn đoán xác định dựa vào: 

1. Dấu hiệu thực thể: 

- Cổ trướng tự do 

1. Tăng áp lực tĩnh mạch cửa do t

a. Do cản trở tuần hoàn ở thân tĩnh mạch cửa (cản trở trong lòng tĩnh mạch cửa 

hoặc

thành một khối mềm gọi là Cavenom. Cavenom có thể là bẩm sinh (xơ

rốn, ống Arantius quá mức tới tận các nhánh của tĩnh mạch cửa). Bệnh

khi còn nhỏ, bắt đầu lách to, gan bình thường, bệnh diễn biến t

do nguyên nhân mắc phải: viêm tĩnh mạch rốn, nung mủ vùng cuống gan, các khối u 

vùng cuống gan (ác tính, lành tính), xơ gan. 
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Chẩn đoán dựa vào: 

- Lâm sàng: nôn máu tươi, lách to, đôi khi có sốt, đau bụng. 

cửa: phát hiện chỗ tắc. 

ma - mansoni sống ký sinh trong tĩnh mạch lách 

µ lan đến tận nhánh nhỏ của tĩnh mạch cửa làm cho thành các nhánh này dầy lên, 

ẹp lại cuối cùng dẫn tới xơ gan. 

Chẩn đoán dựa vào: 

- Lâm sàng: lách rất to, thiếu máu, suy sụp, xuất huyết tiêu hoá, cổ trướng. 

- Dịch tễ: hay gặp ở Brasill, châu Phi, vùng Địa Trung Hải, Trung Quốc, Lào, Thái 

Lan, Campuchia, Việt Nam gần đây mới phát hiện 1 trường hợp ở trẻ em. 

- Tìm trứng sán trong phân, hoặc sinh thiết trực tràng tìm trứng sán. 

- Sinh thiết gan: thấy xơ gan khoảng cửa, xơ dầy tĩnh mạch cửa ở các nhánh nhỏ 

- Điều trị: Praziquantel có tác dụng tốt. 

c. Bệnh Cruveilhier - Braumgarten (còn tĩnh mạch rốn, tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

nhưng không có xơ gan, khác với hội chứng Cruveilhier - Braumgarten là có xơ gan). 

Chẩn đoán dựa vào: 

- Soi ổ bụng: dây chằng tròn xung huyết nhưng gan bình thường. 

- Siêu âm: thấy giãn tĩnh mạch cửa, nhu mô gan đồng đều. 

- Đo áp lực lách và chụp nh mạch rốn. 

h mạch cửa do tắc tại xoang: 

- Siêu nhu mô gan không đồng đều. 

dựa vào: 

- Lâm iếng thổi tâm thu. 

- Soi ổ bụng, chụp tĩnh mạch 

b. Bệnh xơ gan do sán máng (Kala-Azar): 

Bệnh do ký sinh trùng Schistoso

v

h

tĩnh mạch lách - cửa thấy xuất hiện tĩ

2. Tăng áp lực tĩn

a. Xơ gan: 

Xơ gan do bất kỳ nguyên nhân nào cũng dẫn tới bóp nghẹt các xoang gan, gây 

tăng áp lực tĩnh mạch cửa. 

Chẩn đoán dựa vào: 

- Hội chứng suy chức năng gan và hội chứng tăng ALTMC. 

- Soi ổ bụng và sinh thiết gan: thấy tổn thương xơ gan. 

 âm: tĩnh mạch cửa giãn, 

b. Hội chứng Cruveilhier - Braumgarten (xơ gan còn tĩnh mạch rốn). 

Chẩn đoán 

 sàng: tuần hoàn bàng hệ bụng nổi to, nghe có t
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- Soi  chằng tròn xung huyết. 

- Siêu  mô gan không đồng đều. 

3. Tăng áp lực tĩnh mạch cửa do tắc sau gan:  

a. Do

- Ng oặc ở ngoài đè vào, 

 thứ phát. Điển hình là hội chứng Budd-Chiari. Đầu tiên Lambron 

(184 ) xác 

nhận y quan niệm dó 

được

thường do: ung thư gan, nhiễm khuẩn mủ gan, nang nước gan, 

chấn nh, nhiễm khuẩn huyết, 

ị tật bẩm sinh của tĩnh mạch trên gan hay tĩnh mạch chủ dưới. 

hể: 

a lỏng 

(Park  xuất hiện nhanh, tuần hoàn bàng hệ rõ. 

Bệnh

 

g thấy tĩnh mạch trên gan xuất 

hiện. 

+ Soi ổ bụng: gan có hình xơ sáng, có vùng xung huyết đỏ xẫm. 

b. Bệnh viêm tắc tĩnh mạch trên gan nhỏ: 

 ổ bụng: gan có hình ảnh xơ, dây

 âm: tĩnh mạch cửa giãn, nhu

- Chụp tĩnh mạch lách - cửa thấy: còn tĩnh mạch rốn. 

Vấn đề xơ gan là nguyên nhân của còn tĩnh mạch rốn hay ngược lại đến nay vẫn 

chưa rõ ràng. 

 cản trở tuần hoàn ở tĩnh mạch trên gan: 

uyên nhân cản trở: có thể là trong lòng tĩnh mạch trên gan h

có thể tiên phát hoặc

2), Budd (1846) mô tả những trường hợp tắc trên gan, sau đó Chiari (1898

 và coi là một bệnh viêm tắc nội mạc tĩnh mạch trên gan; sau nà

 mở rộng ra đến cả tĩnh mạch chủ dưới. 

Nguyên nhân 

 thương gan, di căn ung thư nơi khác đến, bệnh máu ác tí

phẫu thuật; đôi khi do d

- Triệu chứng lâm sàng có 3 t

+ Thể cấp: đau ở vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải có kèm theo sốt, nôn, ỉ

e gặp 50%). Ngoài ra còn thấy: cổ trướng

 nhân có thể bị tử vong trong vòng 1 - 6 tháng. 

+ Thể bán cấp: phù 2 chân, vàng da. Bệnh tiến triển chậm. 

+ Thể mạn tính: bệnh cảnh giống như xơ gan, gan to

- Thăm dò: 

+ Đo áp lực lách: thấy tăng cao. 

+ Chụp tĩnh mạch lách - cửa: tĩnh mạch lách - cửa bị cong đi, tuần hoàn trong 

lách phát triển nhiều nhánh phục, không thấy xuất hiện hình gan, không thấy xuất 

hiện tĩnh mạc trên gan. 

+ Chụp tĩnh mạch trên gan ngược dòng: khôn
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Khác v  ở bệnh này các tĩnh mạch trên gan nhỏ và 

 sàng: đau bụng đột ngột, sốt, cổ trướng. 

- Sin g chất nhầy ở trung tâm tiểu thuỳ và huỷ hoại tế 

bào g  mạch trung tâm. 

4. Tăng áp lực tĩnh mạch cửa do tăng dòng máu đến: 

ng người ta thấy 

n nay người ta ít dùng 

danh

thấy đều tăng. 

bình thường. 

5. T¨

ên nhân cục bộ: huyết khối tĩnh mạch lách 

, do khối u chèn ép (u tụy...) 

h mạch trên gan tự do, bít: bình thường. 

- Chô

mạc treo hoặc ở thành ruột. Nguyên nhân khác như: dị dạng vắt 

khối u chèn ép... 

mạch lách: bình thường hoặc tăng ít. 

ới hội chứng Budd-Chiari là

tĩnh mạch trung tâm tiểu thuỳ bị tổn thương không có thrombose mà vách các tĩnh 

mạch dầy lên và lòng mạch bị hẹp lại. Bệnh mô tả đầu tiên ở Jamaica, trẻ em 2 - 5 

tuổi bị nhiều nhất, có liên quan đến Alcaloid của Senecees và Crotalaria. 

Chẩn đoán dựa vào: 

- Lâm

h thiết gan: gan bị hoạt tử, ứ đọn

an xung quanh tĩnh

ở những trường hợp này không có tắc hoặc cản trở lưu thông tuần hoàn của hệ 

thống tĩnh mạch cửa. Người đầu tiên mô tả bệnh này là Banti. Như

trong xơ gan Banti không có dấu hiệu nào đặc hiệu. Do đó hiệ

 từ xơ gan Banti, mà dùng danh từ tăng áp lực tĩnh mạch cửa tiên phát vô căn 

Chẩn đoán dựa vào: 

- Thông tĩnh mạch trên gan và đo áp lực lách 

- Chụp tĩnh mạch lách - cửa không thấy tắc. 

- Đo lưu lượng gan thấy tăng. 

- Sinh thiết gan: tổ chức gan 

ng áp lực tĩnh mạch cục bộ: 

a. Tăng áp lực tĩnh mạch lách do nguy

do di căn ung thư

Chẩn đoán dựa vào: 

- Lách to, nôn máu. 

- Đo áp lực lách: tăng áp lực tĩn

p tĩnh mạch cửa: bị tắc nghẽn, có các nhánh bàng hệ. 

b. Tăng áp lực tĩnh mạch mạc treo: 

Nguyên nhân chưa rõ; có người cho là dị tật bẩm sinh, có luồng thông động - 

tĩnh mạch ở hệ thống 

ngang qua tĩnh mạch, 

Chẩn đoán dựa vào: 

- áp lực tĩnh 
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IV. Điều trị 

1. Nội khoa  

+ Là ; ăn nhạt, nhiều đạm dùng thuốc lợi niệu, 

Coct

+ Ch

hanol 98 độ. Phương 

 giản, nhanh, ít tai biến nhưng kết quả cũng chỉ tạm thời, có thể tái 

y máu: truyền máu tươi cùng 

duitrin 20 - 40 đơn vị hoà với Glucoza 5% 300ml nhỏ 

út. Transamin 5ml (250mg); Transamins (25ml -10ml, 

250m

- Hút dịch dạ dày liên tục và tăng kháng sinh ®

tabloquant (ví dụ Propranolon) có 

tác dụng hạ áp lực TMC, có thể dùng liề

- Đặt sonde Sengstaken - Blackemor cải t

2. Ngoại khoa: 

- Khâu tĩnh mạch thực quản (Cril) 

- Thắt động u chảy nặng sau khi hồi sức 

tốt. 

b. Cắt lách đơn thuần (Banti 1894) ường lách. 

c. Phẫu thuật nối tĩnh mạch cửa - chủ (Talma): 

- Chỉ định: trong trường hợp tăng ALTMC do xơ gan. 

m giảm áp lực hệ thống tĩnh mạch cửa

icoid. 

ống suy tế bào gan: Glucoza, tinh chất gan, sinh tố. 

+ Chống thiếu máu và các rối loạn về máu. 

+ Làm xơ hoá tĩnh mạch (tiêm thuốc Polydocanol 1% hoặc Et

pháp này đơn

phát). 

+ Điều trị bảo tồn khi có vỡ tĩnh mạch thực quản chả

nhóm 300ml. 

Ngoài truyền máu còn có thể dùng: 

- Tinh chất sau tuyến yên: Glan

giọt tĩnh mạch 40 giọt/1 ph

g -1g) 250-500mg, 1-2 lÇn/ngµy, tiêm bắp. 

- Hemocaprol: 20 - 40 ml uống có tác dụng tốt.  

ường ruột, thụt tháo phân và dùng 

Lactuloza để đề phòng hôn mê não - cửa - chủ. 

- Gần đây người ta thấy các thuốc thuộc nhóm Be

u 80 - 160mg/24 giờ. Nhưng phải theo dõi kỹ 

những tai biến của thuốc này. 

iến của Leger hoặc sonde Linton, với mục 

đích chèn ép thực quản cầm máu tại chỗ tĩnh mạch vỡ. 

a. Các phẫu thuật tạm thời: 

mạch lách - gan (Reinhoff): chỉ làm khi má

: khi lách to, xơ và có c
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- Biến chứng vỡ tĩnh mạch thực quản gây chảy máu nặng nhưng tình trạng toàn thân 

 thuật nối tĩnh mạch lách - thận: 

h: 

- Tăn

iến chứng vỡ tĩnh mạch thực quản, nhưng tình trạng 

toàn 

 

 

và chức năng gan còn tốt. 

d. Phẫu

Chỉ địn

g áp lực tĩnh mạch cửa. 

- Tăng áp lực tĩnh mạch cửa có b

thân và chức năng gan còn tốt. 

 

 

ri. Chỉ một bệnh cảnh lâm sàng: 

ó cảm giác tê tê, bì bì phản xạ gân xương giảm hoặc mất 

n suy tim, đau bụng cấp, 

ua khỏi nhanh khi được dùng Vitamin B1 ngay với liều cao, nhưng cũng 

BỆNH TÊ PHÙ (BeRIBERI) 

I. Đại cương: 

1. Khái niệm: Bệnh tê phù còn có tên bệnh Beribe

mệt mỏi các cơ bắp, các chi c

kèm theo phù nề mặt trước xương chầy. Cũng có khi biểu hiệ

hôn mê. Bệnh có thể xảy ra lẻ tẻ một vài người nhưng cũng có thể thành vụ dịch lớn. 

Bệnh có thể q

có thể tử vong mà không cứu chữa kịp. Bệnh khá phổ biến trong quân đội. 

2. Điều kiện sinh bệnh: 
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- Gặp ở những nước có tập quán ăn gạo (gạo giã kỹ quá, gạo máy, gạo mốc, gạo hÈm, 

gạo vo kỹ quá). 

+ Châu á: Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam... 

+ Châu Phi: Togô, Cameroun... 

iếu rau tươi hoặc dùng nhiều loại rau chứa ít Vit.B1. 

nh thay đổi đột ngột. ở Việt Nam bệnh tê phù thường xảy 

ái cơ thể. 

ều mất Vit.B1. 

con bú, khi sinh quá kiêng khem. 

êm, ỉa lỏng, giun sán. 

6, PP... 

  

- Một vài nét về Vitamin B : 

từ men bia rượu: 1932. Tổng hợp được: 1936.  

12 16 4

 Tên khác: Aneurin, Thiamin, Vitamin antinvritique 

 toan, chóng mất trong môi 

oạn: 

1

hác Apoferment trở 

 vậy Vit.B1 có vai trò 

c chất thịt, mỡ. 

+

+ Châu Mỹ: Brasil, Cu Ba... 

- Chế độ ăn th

- Khí hậu quá nóng, quá lạ

ra vào mùa hè (Đ.V.Chung 1977) vì: 

+ Nóng cơ thể dùng nhiều Vit.B1 hơn 

+ Làm việc mau mệt ra mồ hôi nhiều mất Vit.B1 (50%) 

+ Cơ chế mất Vit.B1 sinh đi lỏng, đi lỏng lại làm mất Vit.B1. 

- Trạng th

+ Người lao động nặng trong môi trường nóng ra mồ hôi nhi

+ Nữ thời kỳ thai nghén, nuôi 

+ Mắc các bệnh đường ruột, vi

+ Sốt kéo dài. 

+ Do thiếu Protit, Lipit và các vitamin khác B12, B

3. Cơ chế sinh bệnh:

1

+ Tìm ra năm 1920. Lấy ra 

+ Công thức hoá học: C  - H  - N , OS. 

+

- Đặc tính: Tan trong nước. Giữ lâu trong môi trường

trường trung tính. Chịu nóng kém, khi đun mất 35 -70%. 

- Vai trò sinh lý: Trong chuyển hoá đường có 2 giai ®

+ Từ đường đến axit Pyruvic: cần vitamin B . 

+ Sinh tố B1 là Cocacboxylaza phối hợp với một số enzym k

thành Carboxylaza sử dụng trong chuyển hoá axit Pyruvic. Vì

duy nhất duy trì thăng bằng chất đạm trong cơ thể và chuyển hoá cá

 Nhu cầu Vit.B1 cho người nặng 50-80kg/24h  

* Trung bình: 1,5 - 2mg  
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* Công việc nặng, vừa: 2mg. 

* Công việc nặng: 2,5mg 

* Công việc rất nặng: 3mg 

h tố B1 theo thức ăn vào dạ dày tới ĐT hấp thu 

vào máu. Đến gan Vit.B

oxylaza. Vit.B1 tích luỹ trong gan đến một 

tim, não, gan, cơ 

+ Đào thải theo nước tiểu: 20% 

+ Theo phân: l0% 

+ Theo mồ hôi: 50% 

- Cơ chế bệnh sinh: Do thiếu Vit.B1 dưới 0,4mg/1kg/24giờ làm chuyển hoá mỡ, đạm 

rối loạn gây tê phù, phù nề gây hoại tử tổ chức gây chứng tê tê bì bì. 

- Vit.B  bị vô hiệu hoá do cơ thể nhiễm các chất kháng Vit.B1  

+ Pyrithiamin: chất này chiếm apofermemt làm Vit.B1 không thành Carboxylaza. 

+ Thiminaza: là một men tiêu hoá phá huỷ Vit.B1 chất này có trong cá, sò sống 

và một số cây, nếu nấu chín chất này mất đi. 

- Tương quan với PP: Vit.B  không thiếu như rị 

khỏi bệnh Bellagere, bệnh tê phù lại xuất hiện vì axit pyruvic sinh ra nhiều không 

thành CO  + H O hết được. 

Vit.B  ăn vào đủ nhưng bệnh đường ruột không hấp thu được Vit.B  do ỉa chảy, 

sốt cao mất Vit.B  gây ra chứng tê phù... 

4. Cơ thể bệnh: 

- Phù: Do thiếu Protit kèm theo trong tế bào thần kinh cơ và tổ chức đệm, rõ nhất là 

thần kinh ngoại vi, cơ vân. 

- Thoái hoá xuất hiện sau phù: 

+ Thần kinh ngoại vi trước hết là vỏ Myelin bị thoái hoá sau đó là trục dây thần 

kinh (Cylindraxe) teo lại đứt từng đoạn. 

ở n 

tượng phù thoái hóa. 

* Phụ nữ có thai: 2,3 -3mg 

- Chuyển hoá Vit.B1 trong cơ thể: sin

1 được phospho hoá (Phosphorlation) thành Cocarboxylaza, 

chất này hợp với Apofement thành Carb

mức độ nào đó tuỳ theo nhu cầu cơ thể phân phối đến các tổ chức: 

bắp. 

1

ng PP thiếu mắc bệnh Bellagere điều t1

2 2

1 1

1

+ tuỷ: sừng trước tuỷ cũng như vỏ xám hành tuỷ và não cầu cũng có hiệ
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II. Triệu chứng học 

A. Giai đoạn khởi phát: (Các triệu chứng không đặc hiệu) 

 nhọc yếu đi không rõ lý do  

c nối tiếp nhau xuất hiện 

c thở.  

g đỏ 

- Rè n, lỏng phân chán mỡ, thích ăn ngọt. 

Các t u hoá, thần kinh. 

. 
0 0

oạn toàn phát:  (Có 5 thể lâm sàng) 

- Dấu

g xuyên. 

pháp: ngồi xổm một lúc, bảo BN đứng nhanh lên, không làm 

ộng: liệt nhẹ 2 chân, đi lết (fauchev) đi bước một nhấc cao chân 

an bàn chân đau. 

+ Rối loạn dinh dưỡng: teo cơ chân, teo phía trước ngoài cẳng chân, bàn tay (mô 

cái, mô út) dẫn tới co rút chân (Piedbot) bàn tay rút thành vuốt. 

+ Rối loạn thần k

1. Cơ năng: 

- Toàn thân mệt

- Các cảm giá

+ Đánh trống ngực, đau ngực tứ

+ Đau các khớp xương không kèm theo sưng nón

+ Đứng lâu nặng chân, cảm giác kiến bò, chuột rút 2 chân. 

i loạn tiêu hoá: Đau bụng khó tiêu, táo bó

riệu chứng này dễ bỏ qua hoặc nghĩ do tiê

2. Thực thể: 

- Lưỡi to bù khó nói

- Thân nhiệt: 37 5 - 38 5 C cảm giác nóng bừng bừng. 

- Bắp chân to bè 2 bên, da dày bì bì, phản xạ gân xương giảm. 

B. Giai ®

1. Thể mạn tính: (tê phù khô) 

 hiệu mở đầu: (2 chân) 

+ Cảm giác nặng chân, bàn chân to bè đi khó, mau mỏi, tê ở đầu chi, cảm giác 

kiến bò, chuột rút thườn

+ Làm nghiệp 

được, phải chống 2 tay vào gối đứng từ từ lên như người già. 

- Giai đoạn toàn phát (do không được điều trị). 

+ Rối loạn vận ®

(Streppage) đi có nạng đỡ. 

+ Rối loạn cảm giác: mỏi tay, yếu tay (nhổ râu mau mỏi) cảm giác tê tê bì bì: từ 

đầu ngón tay, tới đùi, tới rốn, tới miệng. Bóp vào gân Achille g

inh sọ não: 

. Dây II: sợ ánh sáng, mờ mắt, gây lác mắt. 
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. Dây VIII: gây điếc, rối loạn nghe, ảo thính. 

m khó. 

p: (tim mạch) thường thiếu các vitamin khác nữa. 

+ L©

 năng: đánh trống ngực, tức ngực khi gắng sức. Có khi đau vùng thượng vị, nuốt 

vướn

130 - 140 nhịp /1 phút, T2 vang, mỏm tim: tiếng tim mờ, TTT ở 

 tăng, tối thiểu giảm (như IA) 

tĩnh mạch tăng: 16 - 25cm H2O 

thể có cổ trướng, tràn dịch màng 

hận) 

im có kích thước bình thường hoặc to toàn bộ. Hoặc tim phải to, ĐMP 

giãn. Khi soi thấy: tim và các ĐM đập mạnh: 

 P cao 2 đỉnh. QRS trục phải. QT 

n hoặc xuống dưới, có nghẽn nhánh. 

in (Shoshin): Triệu chứng khá đột ngột. Sau sốt nhẹ BN không đứng 

được

n, lờ đờ, đồng tử giãn. 

ng, nằm li bì không dậy được. 

m. 

 trụy tim mạch, tử vong trong vòng 48h. Nếu phát 

 

ặc biệt: 

: (Encephalopathie Carenielle Gayet - Wernicke) 

- Có  cơn động kinh, 

bán h

. Dây X: giọng khàn, giọng đôi, phát ©

2. Thể bán cấ

m sàng 

- Cơ

g. 

- Thực thể  

. Nghe tim: nhịp 

ổ van ĐMP. TTTr ở ổ van ĐMC. 

. Mạch: sờ thấy động mạch nẩy, HA tối đa

. Huyết áp 

. Các dấu hiệu khác: gan to, tức phản hồi gan T/m cổ (+) 

. Phù: ấn phía trước trong xương chày lõm: Có 

phổi, màng tim. Phù mặt (giống phù t

+ Cận lâm sàng. 

- X quang: t

- ĐTĐ: bình thường, hoặc sóng T dẹt, PR ngắn. Sóng

dài, ST chênh lê

3. Thể cấp: Sôs

 nữa, mềm nhũn. 

- Bắt đầu vật vã kêu la, giọng khà

- Khó thở nhanh nô

- Tiếng tim mờ, mạch nhanh nhỏ HA tối đa giảm, tối thiểu tăng. 

- X - quang: tim to toàn bộ, rốn phổi đậ

- Toàn trạng: nhanh chóng dẫn tới

hiện đúng dùng Vit.B1 liều cao có thể cứu sống BN.

4. Thể thần kinh ®

a. Thể não

triệu chứng thần kinh vỏ não: rối loạn tâm thần (mê sảng âu sầu)

ôn mê. 
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- Có khi viêm não xuất huyết: lờ đờ yếu đuối, cứng cơ khi gấp chi, liệt mặt nhẹ. Điều 

kinh mặt, viêm dây thần kinh mắt (nevriteretrobulbaire) bệnh 

ẻ bỏ bú đột ngột, nôn, mê mệt, thỉnh thoảng có tiếng rên rất đặc biệt, 

não, co cứng hoặc cơn 

đoán được nhờ khám mẹ phát hiện mẹ bị bệnh tê phù. 

b. Tê ẻ do ăn uống quá kiêng khem: chán ăn, đầy bụng, nôn, tê bì 

táo b

c. Th hưng thường nghĩ đến khi BN già kêu: 

ông chán ăn.  

- Táo

 

III. C

A. Chẩn đoán xác định: 

1. Tr ade Symptomatique) cổ 

điển: 

- Triệu chứng huyết quản: tim to, suy tim, mạch nhanh. 

p cơ teo nhỏ (bắt tay không chặt) 

- Phù: nặng chân, da dầy, bụng chân cứng, to bè ra. 

2. Tr

- Nh đơn vị bị bệnh giống nhau (ăn cùng chế độ).  

- Thự it.B1 (gạo ẩm mốc), ít rau tươi 

¶ xét nghiệm: Định lượng Vit.B1 và a-xít pyruvic: 

trị bằng Vit.B1 có kết quả tốt. 

b. Thể mặt: liệt thần 

nhân bị mù dần. 

c. Thể thần kinh sọ não: đặc biệt dây thần kinh X: làm rối loạn nhịp và nhịp tim rất 

nhanh. 

Ba thể kể trên chẩn đoán dễ bỏ qua, chỉ khi bệnh toàn phát mới chẩn đoán được là do 

thiếu Vit.B1. 

5. Thể theo tuổi và giới: 

a. Trẻ sơ sinh: tr

đó cũng là dấu hiệu chẩn đoán bệnh có khi có dấu hiệu màng 

co giật. Chẩn 

 phù sau sinh: Sau ®

ãn. 

ể người già: ít gặp n

- Bồn chồn, nóng ruột. 

- Nôn oẹ đầy b

 bón hoặc ỉa lỏng thường xuyên. 

Cho dùng Vit.B1 bệnh nhân thấy hết triệu chứng

hÈn đoán: 

ường hợp điển hình: người bệnh có đủ tam chứng (tri

- Triệu chứng thần kinh: tê bì, bắ

ường hợp không điển hình: khó chẩn đoán phải dựa thêm vào: 

iều người trong 

c phẩm kém chất lượng ít V

- Dựa vào kết qu
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. Vit.B1 trong máu bình thường: 3-14 microgram%, tê phù giảm nhiều. 

u bình thường: lmg%, tê phù Pyruvic tăng cao. 

 bình thường: 0,2-l,7mg%, tê phù tăng cao. 

ao và cải thiện chế độ ăn uống, theo dõi thấy tốt lên 

 tới tê phù. 

ân biệt: Chỉ đặt ra ở giai đoạn toàn phát 

 

 

2. Bệnh Tabet: 

Đặc điểm của bệnh này: 

- Dấu hiệu Romberg (+), mất điều chỉnh phương hướng 

- Dấu hiệu Argyll-robertson (+): phản xạ đồng tử mất ánh sáng, còn với nhìn gần, 

giác xấu rõ rệt (nóng, lạnh, nhận biết đồ vật) 

t chân 

3. Vi

mất cảm giác không hoàn toàn. 

¬ mặt, thần kinh thị giác (Nerfoptique) cơ chế do xơ động mạch 

n kinh kém. 

. Axit Pyruvic má

. Axit Py ruvic niệu

- Điều trị thử bằng Vit.B1 liều c

(Traitement depaeuve) nghĩ

B. Chẩn đoán ph

1. Bại liệt do vi rút (Polvomvolite):

Mới đầu khó phân biệt sau căn cứ vào đặc điểm của bệnh Beriberi:

-  Liệt nhẹ cả hai chân đối xứng. 

-  Có nhiều rối loạn cảm giác chủ quan, khách quan. 

nhìn xa. 

- Rối loạn cảm 

- Dáng đi nện gã

êm dây thần kinh do: 

- Nhiễm trùng: Bạch hầu, ngộ độc thịt: 

+ Liệt và 

+ Cả hai bên đối xứng ở đầu chi, chi dưới rõ hơn chi trên. 

+ Teo cơ nhanh không rối loạn cơ tròn. 

- Nhiễm độc rượu, chì. 

+ Thường viêm thần kinh chi trên, liệt thần kinh quay (Paralysie radial) 

+ Rối loạn cảm giác rất ít. 

- Chuyển hóa: Đái đường  

+ Viêm dây thần kinh chi dưới (TK hông to) 

+ Thần kinh c

nhỏ (microngiopathie) nuôi dưỡng thầ

- Kali máu giảm: 
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+ Liệt chu kỳ (Paralysieeperiodique) liệt mềm xảy ra ở chi dưới lan lên chi trên 

loạn cảm giác sau vài phút, vài giờ hồi phục hoàn toàn. 

có mất phản xạ gân xương, chết vì suy hô hấp. 

1 liều cao: l00mg cách 3-4h/24h, sau đó cách 6-8h/24h. 

giàu đạm: Huyết tương khô 

- Như thể cấp trên. 

dần mỗi ngày lên 1 ống cho tới khi đạt 

ống cho tới khi đạt 3mg/24h thì ngừng 

- Kết hợp tắm nước nóng, xoa bóp tập nhẹ. 

Với thể cấp hồi phục nhanh hơn thể mạn. Nếu sau điều trị bệnh nhân đái nhiều 

ường là tiên lượng tốt. Thể cấp 3-7 ngày. Thể 

mạn 3 tuần tới 1 tháng. 

 

m đủ sinh tố: Hạn chế gạo máy, nếu ăn gạo cũ thiếu Vit.B1 ăn thêm 1 

bát c ăn rau xanh, quả tươi cần đủ 

khẩu

2. Bả

 cung cấp Vit.B1 khi: Sốt cao, cảm cúm, sau đẻ. Người có bệnh đường ruột, ỉa 

 động, tập luyện ở nơi nóng mất nhiều mồ hôi. 

 

thân và cổ, không có rối 

- Kali máu tăng: có cảm giác kiến bò, bỏng đầu chi dưới liệt mềm lan từ cơ đầu chi 

lên thân, 

IV. Điều trị và phòng bệnh: 

A. Điều trị: 

1. Thể cấp: 

- Nghỉ ngơi tuyệt đối hạn chế đi lại. 

- Chế độ ăn giảm gluxite, tăng đạm, sinh tố các loại. 

- Thuốc: Tiêm Vit.B

      Các thuốc 

      Sinh tố các loại: Vit.B12, Vit.B6, PP... 

2. Thể mạn tính:  

- Thêm: Stricnin 1mg x 3 ống tiêm bắp tăng 

được l0mg/24h thì hạ xuống dần mỗi ngày 1 

liệu trình. 

giảm phù, tim nhỏ lại, mạch về bình th

B. Phòng bệnh:

1. Thực phẩ

ám (1 bữa: 1 đại đội ăn thêm 2 kg cám nõn), cần 

 phần đạm mỡ.  

o quản giữ gìn thực phẩm tốt. Chế biến hạn chế mất Vit.B1. 

3. Cần

lỏng nhiều, lao
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CÁC KHỐI U CỦA TỤY TẠNG 

ắc, dịch tụy bị ứ lại làm ống dẫn dịch tụy giãn to 

 tổ chức tụy và các cơ quan lân cận. 

2. Triệu chứng học: 

u to nhanh hoặc chảy máu) 

ượng vị hoặc hạ sườn trái. 

n: 

y (amylaza) 

ẩn đoán xác định. 

i tiết) 

a. Định nghĩa. 

phát (u nơi khác di căn tới) hoặc ung 

t gặp: chiếm 2% ung thư nói chung, 10% ung thư hệ tiêu hoá. 

 40 - 60 tuổi. 

c. Giải phẫu bệnh 

I. Các khối  u lành (Adenom, Cystadenome) 

1. Đại cương: 

- U lành tính của tụy: hiếm gặp là loại u nang tụy. 

- Có hai loại: 

+ U nang thực: do ống tụy bị t

ra. 

+ Giả nang: (hay gặp hơn): thành của nang là

Giả nang là hậu quả sau viêm tụy cấp, chấn thương. 

- Cơ năng: đau thượng vị âm ỉ, dữ dội (

- Khám: 1 u vùng th

3. Chẩn đoá

Lâm sàng có thể nhầm: u nang ống mật chủ, thận ứ nước. 

- Chọc hút dịch u nang tụy: giầu men tụ

- Dùng siêu âm ch

- Có khi chụp bơm hơi sau phúc mạc: loại trừ u nang thận. 

4. Điều trị: 

Phẫu thuật cắt bỏ u nang. 

II. Ung thư tụy (u tụy không bà

1. Đại cương: 

Ung thư tụy là một khối u ác tính có thể thứ 

thư của bản thân tụy (hiếm gặp). 

b. Sự thường gặp 

- Ý

- Nam gấp 2 - 3 lần nữ 

- Tuổi hay gặp:

- Viêm tụy mạn là yếu tố thuận lợi gây ung thư. 
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- Đại thể: 

+ U cứng, rất cứng, có thể mềm như não, có khả năng là u nang. 

hứng). 

ma xuất phát từ ống tụy. 

 tụy. 

2. Tr

a. Cơ

- Đa ên sau khi ăn, lan ra sau lưng. ấn điểm sườn 

- Ké

, sống phân. 

- Gầy

: ít triệu chứng cơ năng, có đau chỉ là đau âm ỉ. 

- Sờ thấy khối u, tuỳ vị trí: 

+ U thượng vị: nhầm với u

+ Tắc mật: vàng da, gan to, túi mật to 

+ Lách to (hiếm) u tụy to gây tăng ALTMC gây lách to, nôn máu. 

+ U nhỏ ít triệu chứng. U to xâm lấn (nhiều triệu c

- Vi thể: Epithelio

- Vị trí: 70% đầu tụy; 20% thân tụy; 10% đuôi

iệu chứng học: 

 năng: (tuỳ vị trí u). 

u thượng vị âm ỉ hoặc dữ dội tăng l

sống lưng hai bên đau. 

m ăn, ỉa lỏng: có khi ỉa lỏng nặng, nói chung ỉa chảy vừa phải, 3 lần/ngày, phân 

nát, sền sệt

 sút, có trường hợp gầy sút nhanh. 

- Sốt: ít khi gặp 

- Tuỳ theo vị trí khối u có một số dấu hiệu cơ năng khác nhau: 

+ U đầu tụy: 

. Nổi bật là tắc mật 

. ít đau, gầy sút ít. 

. Vàng da tăng dần. 

+ U đuôi tụy

+ U thân tụy: 

. Đau thượng vị nổi bật nhất, đau dữ dội 

. Gầy sút nhanh 

. Rối loạn tiêu hoá cũng thường gặp. 

b. Thực thể 

 dạ dày, gan mật. 

+ U hạ sườn trái: nhầm thận, lách, đại tràng 

Nghe các khối u đôi khi thấy có thổi tâm thu. 

- Ngoài tụy: 
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+ Hạch di căn 

+ Gầy, phù nề, thiếu máu. 

3. Chẩn đoán: 

Chủ yếu dựa và cận lâm sàng: 

- Chụp động mạch tụy 

ụy: xét nghiệm hội chứng tắc mật. Chụp khung tá tràng. 

-

- U đuôi tụy: chụp dạ dày thẳng, nghiêng 

 

tắc ống dẫn tụy (siêu âm, chụp tụy ngược dòng). 

. 

uá sản với các 

icroadenome dưới 500mcm. 

Ellison u xuất phát từ tế bào A 

ưa rõ xuất phát từ tế bào nào (có thể là tế 

 petide chất này kích thích ruột bài tiết 

nước và điện giải. 

- Siêu âm động mạch tụy 

- Siêu âm tụy kết hợp sinh thiết 

- Chụp cắt lớp vi tính (CT) 

- Ghi hình phóng xạ 

- Chụp đường tụy ngược dòng 

Tuỳ vị trí của khối u có xét nghiệm bổ sung. 

- Với u đầu t

 Với u thân tụy: chụp dạ dày nghiêng, SOB, xét nghiệm đường máu. 

Cần chẩn đoán phân biệt:

- U đầu tuy với viêm tụy mạn thể u (đái đường + suy mòn). 

- U thân tụy với viêm tụy mạn thể 

III. U tụy có bài tiết

1. Đại cương: 

a. Định nghĩa: 

U tụy có bài tiết là u xuất phát từ tế bào của đảo Langherhans. Lúc đầu là u lành 

sau thành u ác tính, kích thước u và triệu chứng bệnh không tương xứng với nhau. 

b. Phân loại: 

- U bài tiết Insulin (Insulinome) xuất phát từ tế bào A của đảo Langherhans: u đầu 

tụy, đuôi tụy có 1 u hoặc nhiều u, có khi không thấy u chỉ là q

M

- U bài tiết gastrin (Gastrinome): hội chứng Zollinger - 

hay D của đảo Langherhans chưa xác định rõ. 

- Hội chứng Vemer - Morrison: khối u ch

bào D). U tiết chất VII (Varoactive Intestinal
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2. Triệu chứng chẩn đo

* INSUL

án mỗi loại 

INOME 

Cơn hạ đường máu lúc đói 

b. Chẩn đoán dựa vào: 

- Đường máu lúc đói hoặc lúc có cơn hạ đường máu giảm (bình th ,9 - 6,6 

mmol/l) 

- Nghiệm pháp Conn: hạn chế ăn đường mỗi ngày dưới 50g theo dõi máu lúc 

đói trong 3 ngày liền. 

- Nghiệm pháp Tolbutamid: sau khi uống Tolbutamid đường huyết không hạ hoặc hạ 

không đáng kể, không quá 20%. 

- Định lượng Insulin trong máu tăng 

ệu chứng: 

- U này gặp ở thân và ® i  - 60%) là u ác tính di căn gan, hạch. Khối u này 

tiết ra Gastrin (chất này y uá sản niêm mạc dạ dày, tăng tiết dịch dạ dày HCl 

- Loét dạ dày tá tràng: loét tiến triển, tái phát điều trị bằng các thuốc chống loét 

không kết quả, có thể loét cả thực quản, ruột. 

- ỉa chảy với phân có mỡ. (Stéatorrhee) 

b. Chẩn đoán: 

- Chụp dạ dày tá tràng có nhiều ổ loét 

i DDTT: nhìn thÊ n

- Dịch vị tăng toan tăng t .

- Định lượng gastrin trong máu tăng 

c. Điều trị: 

- Nội khoa: 

g x 3 lÇn/ngµy 

+ Ranitidin 150mg x 3 lÇn/ngµy 

Điều trị liều trên trong 4 tuần giảm dần rồi dùng liều duy trì 1 lần/ngày x 1 - 2 

năm. 

a. Triệu chứng: 

ường: 3

đường 

* GASTRINOME 

a. Tri

uô  tụy (55

g©  nên q

và Pepsin). 

- Nội so y hiều ổ loét 

iÕt  

+ Tagamet (Cimetidin): 200 - 400m
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- Ngoại khoa: 

+ Cắt bỏ u tụy, cắt dạ dày. 

ường 

3,5 - 5 mEq, 3,5 - 5 mmol/l) 

g t¨ m ti

b. Chẩn đoán: 

ượng K máu giảm 

- Dịch vị giảm tiết, vô toan, thiểu toan 

. Điều trị: cắt bỏ u 

Bệnh sỏi tuỵ tạng 

1. Cấu tạo: 

- Sỏi tụy phần lớn do các muối canxi: Carbonat, Phosphát, Oxalat và Sulphate. 

- Thường có nhiều sỏi, sắc cạnh, xù xì 

2. Triệu chứng: 

- Đau dữ dội th

-

- Hoặc triệu chứng vi

- Hoặc triệu chứng đái tháo ®

- Hoặc không triệu chứng gì 

- Phát hiện bệnh tình cờ 

3. Chẩn đoán: 

Chụp bụng không chuẩn bị: thấy chuỗi hình sỏi cản quang nằm vắt ngang cột sống. 

* Hội chứng VERNER - MORRISON (1958). 

a. Triệu chứng: 

- ỉa chảy mạn tính, ỉa chảy nặng, phân toàn nước dẫn tới giảm Kali máu (bình th

- Khôn ng tiết dịch vị mà giả ết giảm toan, vô toan. 

- Lâm sàng ỉa chảy mạn, nặng 

- Định l

- Chụp động mạch tụy, SA, CT hoặc đồng vị phóng xạ 

c

IV. Các bệnh khác của tụy 

ượng vị (nhầm sỏi mật, loét dạ dày tá tràng) 

 Hoặc triệu chứng viêm tụy cấp 

êm tụy mạn 

ường (50%) 

- 

- Chụp tụy ngược dòng: biết tình trạng ống tụy 

4. Điều trị: mổ lấy sỏi 
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B

ặp ở người lớn 

-

u đờm có thể dẫn tới tắc 

phế

3. C

- Thấy mỡ trong phân, tỷ lệ mỡ trong phân tăng (bình thường mỡ trong phân bằng 5% 

l

-

-

bình: 32meq/l). Na cũng tăng (BT: 10 - 12meq/1; trung bình: 59meq/l). 

4

-

 125 mck, 

7

7

- Chống bội nhiễm nếu có. 

ỆNH XƠ NANG TỤY BẨM SINH 

1. Đại cương: 

- Xơ nang tụy còn gọi là hội chứng: Lanstéiner Fanconi Anderson (LFD). 

- Bệnh hiếm gặp, chủ yếu là ở trẻ mới đẻ hoặc trẻ nhỏ, hãn hữu có thể g

tuổi. 

- Tụy bị xơ, các ống tụy bị tắc và trở thành nang nước. 

2. Triệu chứng: 

- Suy hoặc mất dịch tụy dẫn tới kém tiêu hoá: 

+ Phân nhiều thức ăn chưa tiêu hết. 

+ Phân nhiều nhày dễ dính do đó hay gây tắc ruột 

+ Suy dinh dưỡng ngày càng nặng. 

 Triệu chứng hô hấp cũng rất rõ: 

+ Phế quản nhiều dịch nhày làm cho bệnh nhân ho, nhiề

 quản. 

+ Bệnh nhân thường chết vì bệnh bội nhiễm phổi. 

hÈn đoán: 

ượng mỡ ăn xấp xỉ 70g/24h). 

 Men tụy trong dịch tá tràng giảm đặc biệt Trypsin giảm nặng (bình thường l00mg%) 

 Test mồ hôi: là phương pháp chẩn đoán quyết định: Cl tăng (BT: 4 - 80meq/l; trung 

. Điều trị: 

 Liệu pháp thay thế: dùng men tụy cả đời 

+ Eurobiol (1 viên chứa: lipase: 100 mckatal, 6000 UE; amylase:

500UE; Chymotrypsin toàn phần: 40 mck, 2500 UE; Chymotrypsin tù do 15 mck, 

50 UE). Người lớn 2 viên trong mỗi bữa ăn, trẻ em 1 viên/bữa ăn. 

 

Viêm gan mạn 

                                          ( Chronic Viral Hepatitis ) 
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   Viêm gan mạn là một trong những hình thái bệnh lý thường gặp ở gan do nhiều 

nguyên nhân gây ra với biểu hiện viêm và hoại tử ở gan kéo dài ít nhất 6 tháng. Viêm 

gan mạn thường là hậu quả của viêm gan cấp, tuy nhiên ở nhiều trường hợp bệnh tiến 

triển âm thầm và chỉ thể hiện ở giai đoạn mạn tính mà thôi. 

   Tiến triển của viêm gan mạn có thể khỏi nhưng những trường hợp nặng thường dẫn 

tới xơ gan và ung thư tế bào gan ( đặc biệt là viêm gan mạn hoạt động do các virut 

viêm gan B, C ). 

 

v

   ạn 

 

   - 

cho phép chẩn đoán viêm gan do virut B, C và B + D ( không loại trừ còn có virut 

ười ta phân ra các 

oảng cửa ( Portal inflammation ). Nặng hơn là 

hoạt tính mô học ( Histologic 

ọc ( HAI ) 

  Nguyên nhân gây ra viêm gan mạn có nhiều nhưng 3 loại chính được công nhận là : 

iêm gan mạn do virut, viêm gan mạn do thuốc và viêm gan mạn do tự miễn. 

I. Phân loại viêm gan m

1. Phân loại theo nguyên nhân:  

 Viêm gan mạn do virut : Một số đặc điểm lâm sàng, đặc biệt là huyết thanh học 

khác nữa ). 

  -  Viêm gan mạn tự miễn : Dựa vào chẩn đoán huyết thanh, ng

typ 1,2,3. 

  -  Viêm gan mạn do thuốc  

   -  Viêm gan mạn không rõ nguyên nhân hay viêm gan mạn có nguồn gốc ẩn. 

 

2.  Phân loại theo mức độ 

     Dựa trên đánh giá về mô bệnh học qua chọc sinh thiết gan tức là dựa vào mức độ 

viêm và hoại tử. Nhẹ nhất là viêm kh

viêm xâm lấn cả vào tiểu thùy gan ( thâm nhiễm các tế bào viêm ) và hoại tử xung 

quanh khoảng cửa ( hoại tử mối gặm ). Nặng nhất là hoại tử từ khoảng cửa đến tĩnh 

mạch trung tâm tạo thành các cầu nối ( hoại tử cầu nối – bridging necrosis ). để có thể 

đánh giá một cách chi tiết hơn, người ta dùng chỉ số 

Activity index – HAI ) do Knodell – Ishak đề ra bằng cách cho điểm. 

 

                                 Chỉ số hoạt tính mô h
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            Hệ thống điểm của Knodell – Ishak ) trong viêm gan mạn 

 

 

hìNH ẢNH MÔ mứC Độ 

BỆNH 

ĐIỂM 

1

k

- Hoại tử kiểu mối gặm vừa  

- Mối gặm nặng + Hoại tử kiểu cầu nối  

       3 

. Hoại tử quanh 

hoảng cửa  

- Không có  

- Hoại tử kiểu mối gặm  
       0 

       1 

- Hoại tử kiểu mối gặm nặng  

- Mối gặm vừa + Hoại tử kiểu cầu nối  
       4 

       5 

- Hoại tử nhiều tiểu thùy  

 

       6 

      10 

 

2. Hoại tử trong tiểu - Không có 

- Nhẹ 
      0 

      1 thùy 

- Vừa   

- nặng 
      3 

      4 

3.   k        0 

          

Viêm khoảng cửa - hông có 

- Nhẹ 

- Vừa 

- nặng 

      1 

      3  

      4 

4. Xơ  - không có 

 iãn rộng khoảng cửa

- cầu xơ quanh khoảng cửa   

- xơ gan rõ  

      0 

      3 

      4 

- g        1 
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                                      số điểm tối đa       22 

 

  Căn cứ vào  HAI , người ta có thể chia viêm gan mạn ra các mức 

độ sau 

 

HAI Mức độ Thuật ngữ thường dùng 

1 – 3 Viêm gan mạn rất nhẹ Viêm gan phản ứng không đặc hiệu, viêm 

gan mạn tiểu thùy, viêm gan mạn tồn tại. 

4 – 8 Viêm gan mạn nhẹ Viêm gan mạn tiểu thùy, viêm gạn mạn tồn 

tại, viêm gạn mạn hoạt động. 

9 – 12 Viêm gan mạn vừa Viêm gạn mạn hoạt đông vừa  

13 –18 Viêm gan mạn nặng Viêm gan mạn hoạt động nặng có cầu nối  

3. Phân loại theo giai đoạn  

 

     Giai đoạn của viêm gan mạn là phản ánh mức độ tiến triển của bệnh. Mức độ tiến 

triển này dựa trên mức độ xơ hoá. 

 

Tổn thương xơ Điểm 

                              Hệ thống điểm theo Scheuer P.J. 

 

-  Không có xơ  

-  Xơ nhẹ ( Khoảng cửa giãn rộng, xơ hoá ) 

-  Xơ vừa ( Cầu xơ quanh khoảng cửa, cầu xơ cửa ) 

          1 

-  Xơ nặng ( Xơ hoá làm thay đổi cấu trúc nhẹ nhưng chưa rõ           3 

xơ gan ) 

-  Xơ gan rõ  

 

          0 

          2 

          4 

 

4. Phân loại viêm gan mạn ứng dụng trong thực hành lâm sàng : 
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    Căn cứ vào tổn thương mô học và tiến triển của bệnh, người ta chia viêm gan mạn 

ra các loại sau ( từ nhẹ đến nặng ) : Viêm gan mạn tồn tại, viêm gan mạn tiểu thùy và 

viêm gan mạn hoạt động. 

Viêm gan mạn tồn tại ( chronic persistent hepatitis ): 

m 

− bình thường. Khám chỉ thấy gan to mà ít thấy các triệu 

c há g nhẹ. 

 triển của viêm gan mạn tồn tại : thường diễn biến chậm, giảm dần và có 

triển nặng lên thành viêm gan mạn hoạt 

 ngoại t ut viª

    - Về mức độ : viêm gan 

b. Viêm gan mạn tiểu thùy ( chronic lobular hepatitis ) 

. 

Trước đây các tác giả chỉ phân chia viêm gan mạn 

tại và viêm gan mạn tấn công ), có nghĩa là viêm gan mạn tiểu thùy xếp vào viêm 

gạn mạn tồn tại. 

 ở khoảng cửa còn thấy viêm lan 

iểu thùy gan, có thể thấy ổ hoại tử gần như viêm 

   - Về lâm sàng : viêm gạn mạn tiểu thùy biểu hiện các triệu chứng rõ hơn viêm gan 

vừa. Nói chung là biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng tương đương nhau. 

   - Tiến triển của viêm gan mạn tiểu thùy : giống như viêm gan mạn tồn tại, tức là 

chuyển thành viêm gạn mạn hoạt động và xơ gan là hiếm ( trừ do nguyên nhân virut 

). 

   - Về mức độ : viêm gan mạn tiểu thùy là viêm gan mạn mức độ nhẹ hoặc vừa. 

a. 
    Thâm nhiễm tế bào viêm chỉ khu trú trong khoảng cửa, không xâm lấn vào tiểu 

thùy gan. Không có hoại tử mối gặm hoặc hoại tử cầu nối, nhưng có thể có xơ hoá 

nhẹ quanh khoảng cửa. Hình ảnh tái tạo các tế bào gan là thường thấy. 

        - Biểu hiện lâm sàng của viêm gan mạn tồn tại : Rất mờ nhạt, ít triệu chứng và 

triệu chứng thường nhẹ ( mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn ). Thể trạng bệnh nhân viê

gan mạn tồn tại hầu nh

hứng của viêm gan mạn k c. Men transaminase tăn

      -  Tiến

thể khỏi. ít khi viêm gan mạn tồn tại tiến 

động hoặc xơ gan ( rõ viêm gan mạn do vir m gan ). 

mạn tồn tại là viêm gan mạn nhẹ nhấ 

    Cũng có thể nói viêm gan mạn tiểu thùy là một dạng của viêm gan mạn tồn tại

làm 2 thể ( viêm gan mạn tồn 

   -  Về tổn thương mô học

cả vào trong tiểu thùy gan. Trong t

 : ngoài thâm nhiễm viêm

gan cấp mức độ nhẹ. Giới hạn các tiểu thùy còn nguyên vẹn. Có thể có xơ hoá nhẹ 

quanh khoảng cửa. 

mạn tồn tại, đôi khi có đợt bột phát giống như viêm gan cấp. Men transaminase tăng 
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c. Viêm gan mạn hoạt ® ng ( chronic active hepati s ) 

  Đặc điểm tổn thương mô học của viêm gan mạn hoạt động là sự thâm nhiễm dày 

hâ ở khoảng cửa và xâm lấn vào tiểu thùy gan ( ở viêm gan 

là hiện tượng tái tạo các đá th én tiểu thùy 

khi tổ chức xơ phát triển mạnh. Về tiêu chuẩn mô học của viêm gan mạn hoạt động ít 

có là hoại tử mối hể nhưng ở 

iệ iển đến xơ gan bởi vì 

 tử cầu nối sẽ phát triển thành cầu xơ chia cắt các tiểu thùy gan hình 

es ) và phát triển tới xơ gan

sàng : đa số có xu hướng có triệu chứng ( tuy rằng cũng có một tỷ lệ nhất 

ịnh không có triệu chứng ). Những triệu chứng hay gặp là mệt, men Transaminase 

ng xuyên và vàng

  - Về tiến triển của viêm gan mạn hoạt động : ở những trường hợp chỉ có hoại tử 

× khả năng dẫn ường hợp có 

hoại tử cầu nối thì đa số dẫ

  an mạn do

êm an mạn  

1.Viêm gan mạn B 

  Khả năng xuất hiện viêm gạn mạn B sau khi nhiễm virut viêm gan B thay đổi theo 

iêm gan B sau đẻ thường không có biểu hiện triệu chứng 

 hiện lâm sàng rõ rệt của viêm gan cấp 

ạn B : rât khác nhau từ nhẹ đến nặng. Đánh giá mức độ 

độ nhân lên của virut viêm gan B ( HBV ). Trong giai đoạn nhân lên 

ộ ti

  

đặc của các tế bào đơn n n 

mạn do tự miễn có nhiều plasmocyt xâm nhập ). Hoại 

m tế bào tạo nên các tiểu 

tử mối gặm và hoại tử cầu nối 

ùy giả hoặc đảo l

nhất phải  gặm. Hoại tử cầu nối có t  thấy ở viêm gan cấp 

viêm gan mạn hoạt động c

những vùng hoại

ó hoại tử cầu nối là biểu h n tiến tr

thành các cục tân tạo ( nodu

  - Về lâm 

l . 

®

tăng thườ  da. 

mối gặm th đến xơ gan là khó xác định,

n tới xơ gan. 

 nhưng ở những tr

 II. Viêm g  virut 

  Hầu như chỉ có virut vi  gan B, C và D mới gây viêm g

  

lứa tuổi. Trẻ nhiễm virut v

nhưng 90% sẽ trở thành người mang virut mạn tính. Trẻ lớn và những người lớn khi 

nhiễm virut viêm gan B lại thường có biểu

nhưng nguy cơ thành mạn chỉ khoảng 1%. Tuy vậy, viêm gan mạn B có thể xuất hiện 

ở bệnh nhân chưa có viêm gan B cấp. 

    -  Mức độ của viêm gan m

của viêm gan mạn B người ta cũng căn cứ vào mô bệnh học, nhưng quan trọng hơn là 

dựa vào mức 

mạnh của HBV ( HBeAg + , HBV – DNA +, HBcAg+ 
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trong tế bào gan ) thì mức độ nặng hơn. Ngược lại trong giai đoạn không nhân lên của 

HB

hoÆ

   -  mắc từ khi sinh sẽ tăng nguy cơ dẫn đến 

ung  đến xơ 

n mạn do virut Delta ) 

 ) với virut viêm gan B ( HBV ) hoặc 

hi 

 

thành 

− viêm gan 

C. 

triển thầm lặng, nhiều trường hợp không hề có triệu chứng và 

hạt hơn, hiếm gặp vàng da, tổn thường ngoài gan ít hơn, men 

M-1 

n C sẽ 

 viêm gan mạn C không có triệu chứng và không 

V ( HBeAg - , anti – HBe + , HBcAg – trong tế bào gan ) thì viêm gan mạn B nhẹ 

c chỉ là mang HBV không triệu chứng. 

Tiến triển : nhiễm HBV mạn, đặc biệt là

 thư tế bào gan. Viêm gan mạn B hoạt động thì nhiều khả năng tiến triển

gan và k tế bào gan. 

2. Viêm gan mạn D ( viêm ga

    Kể cả đồng nhiễm virut viêm gan D ( HDV

bội nhiễm HDV trên bệnh nhân HBV đều có thể dẫn tới viêm gan mạn. Nhưng k

đồng nhiễm thường làm nặng thêm viêm gan cấp và dÓ thành viêm gan ác tính, bội

nhiễm HDV trên người mang HBsAg mạn tính làm tăng khả năng tiến triển 

viêm gan mạn. 

   -  Biểu hiện lâm sàng của viêm gan mạn D hay viêm gan mạn B không phân biệt 

được hay nói khác đi là viêm gan mạn D cũng có biểu hiện lâm sàng nh

mạn B. 

  - Đặc điểm huyết thanh học của viêm gan mạn D là có sự hiện diện của kháng thể 

anti – LKM ( Liver  Kidney Microsomes – kháng thể kháng Microsome của gan, thận 

) lưu hành trong máu. ở bệnh nhân viêm gan mạn D có anti – LKM-3, khác với anti – 

LKM-1 có ở bệnh nhân viêm gan mạn tự miễn và viêm gan mạn 

3. Viêm gan mạn C 

 Là viêm gan mạn tiến 

ngay cả men Transaminase cũng bình thường. Chẩn đoán những trường hợp này chủ 

yếu dựa vào sinh thiết gan. 

   - Biểu hiện lâm sàng : viêm gan mạn C cũng giống như viêm gan mạn B nhưng nói 

chung triệu chứng mờ n

Transaminase dao động và thấp hơn. Triệu chứng thường thấy là mệt mỏi, xét nghiệm 

huyết thanh học một số trường hợp có thể thấy sự có mặt của kháng thể anti – LK

như  ở bệnh nhân viêm gan tự  miễn Typ 2.  

   - Về tiến triển : Có 50 – 70% số ca viêm gan mạn C tiến triển sau viêm gan C cấp, 

tiến triển tới xơ gan sau 10 năm là 20%. Khoảng 50% bệnh nhân viêm gan mạ

thành xơ gan kể cả những bệnh nhân
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có men Transminase tăng. Nhưng đáng chú ý là những bệnh nhân nhiễm HCV – RNA 

với nồng độ cao và thời gian nhiễm lâu. Viêm gan mạn C tiến triển tới xơ gan và un

thư tế bào gan nhưng thường là rất chậm sau vài năm. 

g 

III. Viêm gan mạn tự miễn  

    -  Là viêm gan mạn tiến triển do tự miễn  có đặc điểm tiến triển liên tục tới xơ gan 

t ngột ở những phụ nữ 

uy gan và hôn mê gan. Xơ gan 

 thể cơ trơn thường thấy nhưng ít đặc 

  

n C. 

lobulin máu 

ình thường, anti – LKM 1 thấp đáp ứng vơi điều trị Interferon (thường ở người lớn 

tổn thương mô học ở mức 

ến xơ gan là 

hạn chế. Trong viêm gan mạn tự miễn nặng, men gan Aminotransferase tăng > 10 lần, 

và suy gan, tỷ lệ tử vong cao tới 40% sau 6 tháng nếu không được điều trị  

    -  Về biểu hiện lâm sàng : khởi phát có thể âm thầm hoặc độ

trẻ tuổi hoặc trung niên. Những triệu chứng của viêm gan tương tự như viêm gan mạn 

do virut nhưng thường  thấy những biểu hiện tổn thương ngoài gan nặng nề hơn như : 

đau khớp, cường lách, viêm động, tĩnh mạch, viêm cầu thận, rối loạn đông máu ... 

   -  Những trường hợp nặng  thường dẫn tới xơ gan, s

và ung thư  gan là những triệu chứng muộn của viêm gan mạn tự miễn 

    -  Xét nghiệm máu ngoài men Transaminase và bilirubin tăng còn tháy Globulin 

tăng. Kháng thể kháng nhân ( ANA ) và kháng

hiệu. 

Viêm gan mạn tự miễn được chia làm 3 Typ : 

        *  Viêm gan mạn tự miễn typ 1 :  Globulin máu cao, ANA ( + ) , hay gặp ở  

phụ nữ trẻ  

     *  Viêm gan mạn tự miễn typ 2 :  ANA ( - )  nhưng anti – LKM ( + ) giống như 

viêm gan mạ

     *  Typ 2a :  có anti – LKM 1 cao và đáp ứng với điều trị cocticoid ( thường gặp ở 

phụ nữ trẻ Tây Âu. 

     * Typ 2b : là viêm gan mạn tự miễn kết hợp với viêm gan mạn C có G

b

tuổi vùng Địa Trung Hải ) 

     *  Viêm gan mạn tự miễn typ 3 : không có ANA và anti – LKM 1 nhưng có kháng 

thể với kháng nguyên gan hoà tan ( đa số là nữ ). 

   -  Về tiến triển : những bệnh nhân ở mức độ vừa và nhẹ, 

hạn chế ( chỉ có hoại tử mối gặm, chưa có hoại tử cầu nối ) thì tiến triển ®
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Globulin máu cao, Marker cao, tổn thương mô học nặng ( hoại tử cầu nối hoặc tổn 

thương đa tiểu thùy), tiến triển đến suy gan và tử vong tới 40% trong vòng 6 tháng 

 hợp khác có thể có biến chứng muộn :  xơ gan 

IV.Viêm gan mạn do thuốc và nhiễm độc  

 

và thậm chí là hoại tử gan lan tràn. Thuốc 

và chất độc có thể gây ra viêm gan ( VG ) cấp,  viêm gan mạn ( VGM ), xơ gan và 

ung thư tế bào gan. Theo Bluger có thể kể đến một số thuốc và chất độc sau : 

 

Loại thuốc và chất độc ương Tiến triển 

nếu không được điều trị. Những trường

và ung thư gan. 

     Là những tổn thương viêm gan do nhiễm độc hoặc do dị ứng, hoặc kết hợp cả hai

bởi các thuốc, các độc tố trong tự nhiên và công nghiệp ( hoá chất ). tổn thương gan 

do thuốc và chất độc có thể từ nhẹ đến nặng 

Hình thái tổn th

1.Thuốc : 

 

-  Thuốc chống lao 

 

 

VGM, VG ứ mật, Nhiễm 

mỡ gan. 

 

 

 chết vì hôn mê gan 

- VGM và xơ gan sauhoại tử 

VG cấp, VG bán cấp, - 10%

-  Thuốc điều trị tâm thần  VG cấp, VGM và loạn 

dưỡng gan 

- Có thể đãn đến xơ gan mậ

- Chết vì hôn

t 

 mê gan (10 – 

20%)  

- VGM và xơ gan sau hoại tử

-Thuốc diệt khuẩn ( một VGM, nhiễm mỡ gan và 

số kháng sinh và 

Sulfamid ) 

viêm gan ứ mật  

  Hôn mê gan, VGM, xơ 

gan. 

- Các hormon Loạn dưỡng gan mật   Xơ gan mật  

- Thuốc chống chuyển 

hoá ( anti – metabolis )  

Viêm gan hoại tử, trương  

các tế bào gan  

Thuốc ức chế chức năng Viêm gan, loạn d

tuyến giáp ( điều trị 

Basedow )  

ưỡng gan 

mật  

 VGM 
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- Thuốc gây mê Viêm gan           Xơ gan sau hoại tử  

2.Các chất độc CN 

 

- Hy

Nafta

 

, 

nhiễm mỡ gan, viêm gan .

 

 

 

- Liều cao : gây tử vongdo 

hôn mê gan cấp  

- Liều thấp :  gây xơ gan 

 

drocarbonchlorid :  

lin, Diphenylchlorid Hoại tử gan lan tràn cấp

- Benzon Viêm gan cấp hoặc mạn  Hôn mê gan, xơ gan. 

- Các kim loại ( nhất là L

kim loại nặng )  

oạn dưỡn gan, viêm gan Xơ gan 

3.Các chất độc thực 

  

- Ethanol 

 

 

 

 

 

 

phẩm 

Viêm gan, loạn dưỡng gan Hôn mê gan, xơ gan 

- Nấm độc Loạn dưỡng gan, hoại tử Tử vong, xơ gan 

tế bào gan lan tràn  

- Aflatoxin Loạn dưỡng gan Tử vong, xơ gan, k gan. 

- Các Alcaloid thực vật Tổn thương hệ thống  

mạch 

 

V.Điều trị viêm gan mạn  

  Đối với viêm gan mạn do thuốc và chất độc : chỉ cần ngừng thuốc hoặc cách  ly với 

i và viêm gan mạn tiểu thùy nếu được nghỉ ngơi và chế 

ý thì đa số cũng thường tiến triển đến khỏi hoàn toàn  

n thì chủ yếu là đối  với viêm gan mạn 

g  

uốc chính được sử dụng trong điều trị VGM là : 

chất độc, nghỉ ngơi là bệnh có thể  tự khỏi  

  Đối với viêm gan mạn tồn tạ

độ dinh dưỡng hợp l

( trừ nguyên nhân do virut ). 

   Do vậy nói đến thuốc điều trị viêm gan mạ

thể tấn côn

   Những nhóm th

   - Thuốc tác động tới tình trạng miễn dịch  
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  + Thuốc ức chế miễn dịch : corticoid 

cao nhất trong điều trị viêm gan mạn do HBV là loại trừ virut ra khỏi 

BsAg và HBV – DNA âm tính trong máu ), hồi phục những tổn thương 

miễn dịch : levamisol 

Þch : Thymogen, Thymodulin ( Thymocom ). 

 : Lamivudin, Ribavirin. 

lpha ( IFN α) 

µ do HBV nói riêng vẫn còn là vấn đề khó 

i kết quả điều trị khả quan, 

u thấy rằng nếu 

hỏi bệnh càng cao. nếu dùng thuốc thời gian 

nh thấp và tái phát sau khi ngừng thuốc tăng lên. 

ong điều trị là làm giảm hoặc ngừng quá trình phát 

 trong gan, ngăn chặn hoại tử tế bào 

gan, ngăn quá trình tiến triển đến xơ và ung thư hoá. Với mục tiêu này, sau điều trị 

thấy nồng độ HBsAg và HBV – DNA giảm trong máu, có sự chuyển đảo huyết thanh 

(HBeAg từ dương tính trở thành âm tính và anti HBe xuất hiện) 

thì được đánh giá là tiến triển điều trị tốt. 

 Intron A) là IFN 

g Roche, tên thương mại là Roferon) là IFNα 2a, lọ 

ng có men 

an hơn. 

 bắp thịt hoặc tiêm dưới da hàng ngày hoặc 3 lần/ tuần ( cách ngày ). 

  + Thuốc gan mạn do HBV 

     Mục tiêu 

cơ thể ( H

ở gan vàđiều biến 

  + Thuốc kích thích miễn d

   - Thuốc kháng virut

   -  Interferon a

   -  Thuốc có nguồn gốc thực vật ( thảo dược ) 

1.Điều trị viên hết các triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên cho tới nay, các biện pháp 

điều trị viêm gan mạn do virut nói chung v

khăn. Interferon và các thuốc chống virut đã mang lạ

những hiệu quả cũng chỉ không quá 50%. Hầu hết các nghiên cứu đề

thời gian dùng thuốc càng dài thì tỷ lệ k

ngắn thì tỷ lệ khỏi bệ

     Do vậy, mục tiêu cần đạt tr

triển, nhân lên của HBV, giảm quá trình viêm

     - Interferon ( IFN ) 

          Interferon α  của Mỹ ( hãng Schering Plough, tên thương mại

α  2b lọ 3 triệu, 5 triệu UI. 

          Interferon α của Pháp ( hãn

3 triệu và 4, 5 triệu UI. 

           +  Chỉ định điều trị cho bệnh nhân viêm gan mạn tấn cô

Transaminase tăng, HBV – DNA thấp và thời gian mắc bệnh ngắn ( < 1,5 năm ) 

Những trường hợp này thường cho kết quả điều trị khả qu

           +  Liều và thơi gian điều trị : thấp nhất là 3 triệu UI/ ngày đến 10 triệu UI/ 

ngày tiêm
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Thời gian điều trị ít nhất là 4 tháng. 

ng phụ : sốt, hội chứng “giả cúm”, ức chế tuỷ xương ( nhẹ ), rụng tóc, 

ể viêm tuyến giáp tự miễn ( hiếm )...Tác dụng phụ mất 

Thuốc phải bảo quản thường xuyên ở nhiệt độ 2 – 8*C và 

         nucleoside, có hoạt tính kháng virut do ức chế 

nên ức chế tổng hợp HBV – DNA. Lamivudin được sử dụng điều 

gười nhiễm HIV/ AIDS . 

h, dung nạp tốt, và rất ít tác dụng phụ. Thuốc làm làm giảm nhanh 

µm mất HBeAg, men Transaminase trở về bình thường. 

ét biến gen Polymerase của HBV ( gọi là đột biến YMDD ), 

Lamivudin thấy vẫn có tác dụng. 

 1 viên/ngày, uống hàng ngày, kéo dài ít nhất 1 năm. 

iều trị dài hơn ( hai, ba năm ) tác dụng tốt hơn. Có bệnh 

c vãn dung nạp tốt. 

 gốc thực vật : 

t đang được ứng dụng điều trị 

µ mạn do HBV... Tuy nhiên, để chứng minh các thuốc này có tác dụng 

do HBV cần được nghiên cứu một cách nghiêm túc, với số 

uốc đã được các tác giả Trung Quốc và Việt nam 

 được chiết xuất từ cây Diệp hạ châu đắng hay là cây 

hoa học : Phyllantus amarus schum ). 

iết xuất từ cây cà gai leo ( Solanum hainanese ). 

 tuần  (Prednisolon :  60 mg/ngày  x  2 tuần, sau giảm xuống  

p và 20 mg/ ngày  x  2 tuần cuối ), tiếp theo dùng IFN ( liều 

lượng và cách dùng như trên ) : Hiệu quả của IFN tang lên. 

 ( liều lượng và cách dùng mỗi thuốc như trên )  

           +  Tác dụ

mọc ban, ngứa, ỉa chảy, có th

nhanh sau khi ngừng thuốc. 

giá thành hiện nay là rất đắt. 

     -  Lamivudin  

 Lamivudin là chất đồng đẳng của

men sao mã ngược, 

trị viêm gan mạn do HBV và điều trị n

Thuốc hấp thu nhan

nồng độ HBV – DNA, l

Những trường hợp có sự ®

tiếp tục điều trị băng 

   Liều dùng : viên 100 mg, uống

đã có nghiên cứu cho thấy ®

nhân đã điều trị 4 năm thuố

     -  Thuốc nguồn

    Hiện nay có nhiều loại thuốc có nguồn gốc thực vậ

viêm gan cấp v

điều trị viêm gan mạn 

lượng bệnh nhân lớn hơn, Một số th

sử dụng là : 

        + Phyllantus ( Phyllantin...),

chó đẻ răng cưa ( tên k

        +  Haima : được ch

 

    -  Điều trị kết hợp thuốc : 

        + Corticoid  trong 6

40 mg/ ngày   x  2 tuần tiÕ

        +  IFN + lamivudin
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        + IFN ( như trên ) + thuốc kích thích miễn dịch ( Thymocom, 

. ) 80 mg  x  1 –2  viên/ ngày  x  6 – 12  tháng. 

triệu UI/ ngày  x  3 lần/ tuần.  Hiệu quả kém hơn và dễ tái phát khi 

c. 

 mạn do HCV : 

ốt hơn, liều 2 – 5 triệu UI/ ngày  x 3 lần/ tuần  x  6 tháng. 

n 200 mg  x 5 - 6 viên/ ngày x 1 năm ). 

n tự miễn : 

 Prednisolon 20 mg/ ngày, tăng lên cho tới liều tác dụng, 

uy trì, kéo dài 6 - 12 tháng. Khi ngừng thuốc lại tái phát và 

oprine ( 50 mg/ ngày ). 

Viêm đường dẫn mật 

I. Đại cương 

1. Định nghĩa 

 trạng viêm nhiễm xảy ra tại đường dẫn mật trong gan 

, trừ viêm túi mật là thể đặc biệt của viêm đường mật. 

2. Sự thường gặp 

- Tuổi hay gặp: 20-40 tuổi 

- Nữ gặp nhiều hơn nam (2,4 lần) 

- Gặp ở người có  

- tiền sử giun chui ống mật. 

- Người có sỏi mật. 

3. Nguyên nhân 

Nguyên nhân viêm đường mật chia thành hai nhóm lớn: 

- Do vi trùng có thể phân lập được: 

+ Coli: 70-80% 

+ Trực khuẩn Friedlander, thương hàn, liên cầu, tạp khuẩn... 

Thymomodulin..

2. Điều trị viêm gan mạn do HDV : 

    IFN liều cao : 9 

ngừng thuố

3. Điều trị viêm gan

    IFN có hiệu quả t

    IFN + Thuốc kháng virut ( Ribavirin, viª

4. Điều trị viêm gan mạ

    -  corticoid liệu pháp : 

sau đó giảm đến liều d

không ngăn được xơ gan. 

    -  Corticoid  +  Azathi

 

Viêm đường dẫn mật là tình

hoặc ngoài gan
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- Không do vi khuẩn: Các yếu tố thuận lợi gây tắc cơ giới đường mật từ đó gây ứ mật, 

viêm

i) 

ý 

- èn

umin tăng. 

- Gan ứ mật có các đốm mủ. 

o, thành dầy. 

A. Lâm sàng 

ườn phải (91,33%), đau dữ dội, lan lên ngực lên vai phải có khi vừa đau 

HSP 

66%) sốt bất chợt, nóng 39-400C, rét run vã mồ hôi. Sốt không theo một 

quy l

3. Và u vàng (98,33%) vàng da 

từng 

ên là tam chứng Charcot. 

4. To

mỏi, ăn không tiêu, ngứa toàn thân. 

- Gan  đau. 

- Điểm túi mật đau. Hoặc dấu hiệu Murphy (+). 

- Mạch chậm

B. Xét ngh

1. Bilirubin u là tăng bilirubin kết hợp (bt bilirubin toàn phần: 3,5-

17 m

 

- Phosphataza kiềm tăng (bt dưới 170 u/l ở 250) 

 nhiễm. 

 +  Sỏi mật (viên sỏi, cặn sỏ

 +  U (lành, ác) của bóng Vater. 

 +  Dị dạng đường mật, sau giun chui ống mật. 

4. Giải phẫu bệnh l

g mật chủ giãn từng đoạn thành dầy lên. 

- Dịch mật đục, màu xanh sẫm, trong có tế bào mủ, alb

- Túi mật giãn, răn reo, te

II. Triệu chứng 

1. Đau hạ s

vừa đau thượng vị. 

2. Sốt (81,

uật nào. 

ng da: (25,66%) da vàng, niêm mạc vàng, nước tiể

đợt. Khi vàng da vẫn sốt. 

Tam chứng trên được gọi t

àn thân và thực thể 

- Mệt 

 to mấp mé, ấn vào

: 60 nhÞp/l phót. 

iệm 

 máu tăng, chủ yế

icromol/l (Bi - kết hợp bằng dưới 1/3TP) 

- BC tăng

- Máu lắng tăng. 

  309



2. Nước tiểu 

- Muối mật (+). Phản ứng Hay + 

- Sắc

3. Dị

Màu xanh sẫm đục. 

- Albumin tăng, 

4. Soi ổ bụng 

p mật không chuẩn bị hoặc có chuẩn bị: phát hiện sỏi 

A. C nh 

1. Dự

àng da vẫn sốt. 

2. M

 hỗ trợ thêm làm rõ được nguyên nhân. 

B. Ch

1. Sốt rét: sốt có chu kỳ, không vàng da, BC không tăng KSTSR (+) 

ước tiểu vàng. 

3. Viêm gan mạn tấn công:

chứng s  g  đoán xác định. 

4. Viêm a i vàng da hết sốt.  BC  giảm    SGOT-SGPT 

tăng cao. 

 tố mật (+) 

ch mật 

- 

tế bào mủ (+) 

- Cấy vi khuẩn mọc. 

- Gan có màu xanh sẫm, có ổ mủ nhỏ, bờ gan tù trên mặt có giải fibrin 

- Túi mật căn giãn tăng tưới máu hoặc teo nhỏ nhẽo. 

5. SA: thành túi mật dày (bt: dưới 0,3cm) 

6. Các xét nghiệm khác: để xác định nguyên nhân 

- X quang chô

- Xạ đồ, axit mật huyết thanh thay đổi. 

III. Chẩn đoán 

hÈn đoán xác đị

a vào tam chứng Charcot 

- Đau HSP kiểu đau quặn gan 

- Sốt: nóng rét, vã mồ hôi. 

- Vàng da từng đợt khi v

áu: Bi - tăng, BC máu, máu lắng tăng 

3. Dịch mật: albumin tăng, tế bào mủ (+) đây là tiêu chuẩn “vàng” 

4. SOB, SA

ẩn đoán phân biệt: 

2. Huyết tán: thiếu máu - vàng da - lách to - phân vàng - n

 Gan to 2cm chắc nhẵn có sao mạch bàn tay son. Có hội 

uy an. SOB + sinh thiết để chẩn

 g n SVT: sốt - đau - vàng da kh
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IV. BiÕ  c

A. C

- Sèt cao 

- Đau dữ vùng HSP 

- Sờ túi mật căng to rất đau. 

ưu túi mật. 

2. Túi mật hoại tử 

- Tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc 

- Điểm túi mật đau 

- Có thể có truỵ tim mạch 

- Sốt

- Thiểu niệu vô niệu 

- Sốt cao rét run nhiều  

- Mạch nhanh, nhỏ khó bắt, huyết áp tụt 

- Chướng bụng, vô niệu. 

B. Biến chứng mạn 

1. áp xe đường mật 

n hứng 

ấp tính 

1. Túi mật tăng to dọa vỡ 

Phải mổ cấp cứu dẫn l

3. Thấm mật phúc mạc 

 cao, vàng da rõ 

- Phản ứng co cứng thành bụng 

- Mạch nhanh huyết áp tụt. 

4. Chảy máu đường mật 

- Đau sốt vàng da 

- Nôn máu, cục máu có hình dài nâu như ruột bút chì. 

5. Shock mật 

- Sốt cao, vàng da đậm 

- Mạch nhanh, huyết áp tụt rất thấp 

- Toàn trạng nặng nhanh chóng. 

6. Nhiễm trùng máu 

- Cấy máu thấy vi khuẩn mọc 
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- Sốt cao giao động 

- Gan to và đau 

- SOB

- Gan

3. Un  t

- Vàng da ngày càng tăng 

- Suy

- Chô ® thấy tổn thương. 

4. Viêm thận suy thận 

- Đái ,  có trụ hạt, HC, BC albumin 

- Phù

- Ure máu tăng, creatinin tăng... 

V. § u

A. Điều trị nội khoa 

1. Chế độ ăn 

- Kiêng mỡ (nhất là mỡ động vật) 

- Uống các nước khoáng: nhân trần, Actisô. 

2. Thuốc giải quyết nguyên nhân 

heo kháng sinh đồ: Nếu không có kháng sinh 

đồ thì dùng 1,2 hoặc 3 trong các thuốc sau: 

0kg x 7 ngày, khi cần liều cao có thể 

cho 12 triệu đơn vị/

u 125-250mg x 2-4 lÇn/24h x 7 ngày 

+ Apixilin (viên 0,25) liều 4-8/24h x 7 - 10 ngày 

+ Getamyxin (ống 80mg) liều 1-2 èng/24h x 5-10 ngày. 

: trên mặt gan có nhiều ổ áp xe nhỏ. 

2. Viêm gan mật 

- Da vàng 

 to chắc, nhẵn 

- Rối loạn tiêu hoá 

- Chảy máu cam và chảy máu chân răng... 

g hư đường mật 

 sụp cơ thể nhanh 

p ường mật 

 ít  nước tiểu

 mặt 

iề  trị 

- Nếu do nhiễm khuẩn dùng kháng sinh t

+ Colistin (viên nén 500.000UI) liều 1v/1

24h. 

+ Cephalosporin (viên nhộng 500mg) liều 2g/24h, nặng 2-3-4g/24h x 7 ngày. 

+ Aminocid (nang trụ 0,25) liề
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- Nếu

c tan sỏi: 

mg/kg/24h trong 6-18 tháng. Kết quả 80%. 

verin: 0,04 x 4 viên/24h hoặc cần cho Spasmaverin 0,10 tiêm bắp ngày 1 

ống (5ml). 

+ Meteospamyl (viên 300mg) ngày 1 viên x 2-3 lần 

- Lợi mật: 

+ Sorbitol 5g

+ Actis«: Cho

Liều mỗi lần 2 viên trước bữa ăn hoặc 20ml-40ml dạng syrup. 

4. Điều trị kết hợp

Sau điều trị nh thể dùng một đợt corticoid + kháng 

sinh. 

 6 viên x 8 ngày 

 4 viên x 15 ngày 

 2 viên x 1 tháng. 

Chú ý những chống chỉ định. Chỉ dùng 1 đợt 7-10 ngày,  liều  trung  bình  20 

mg/24h. 

5. Điều trị biến chứng nếu có 

 nguyên nhân do sỏi: 

+ Sỏi nhỏ dưới 2cm của gan, túi mật còn hoạt động có một lý do nào đó không 

mổ được thì dùng thuố

. Chenodesoxycholic (Chenodex 250mg, Chenar 200mg, Chenofalk chenolik 

250mg) liều dùng 15-22mg/kg/24h kéo dài 6 đến 24 tháng. Kết quả 50-70%. (2/3 mất 

sỏi, 1/3 sỏi nhỏ lại) 

. Urodesoxycholic (Delusan 250mg, Ursolvan 200mg, Destolite 150mg) liều 

dùng 8-12

Các thuốc có biến chứng: ỉa lỏng, tăng men SGOT, SGPT nhẹ. 

3. Điều trị triệu chứng 

- Giãn cơ giảm đau: 

+ Atropin 1/2mg x 1 ống dưới da 

+ Papa

 x 3 gãi/24h x 5-7 ngày 

phytol, Phytol (viên 0,20, ống 5ml). 

 corticoid  

− trên bệnh kéo dài vẫn sốt có 

Prednirolon: 5mg 

Bắt đầu: 8 viên x 6 ngày 
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B. §iÒ hoa 

C

.

2. hứ

n

 c a:

Với quan niệm mới, người ta hiểu viêm gan mạn tính bao gồm nhiều bệnh có 

nguyên nhân khác nhau nhưng đều dẫn đến quá trình viêm mạn tính ở gan. Các 

phương pháp sinh học phân tử và miễn dịch học trong những năm gần đây đã góp 

phần đáng kể vào việc chẩn đoán ph  l ại bệnh gan mạn tính. Nhiều bệnh 

viêm gan mạn tính đã được phân biệt nhờ những xét nghiệm huyết thanh học và sinh 

ọc ph

ịnh n  mạn tính là b nh gan có tổn thương hoại tử và viêm, có hoặc 

hông c x  hoá, diễn ra tr ng thời gian trên 6 thá g. 

II. Mô bệnh học 

Đặc điểm nổi bật về mặt mô bệnh học là sự phối hợp hai loại tổn thương: 

 Sự xâ iêm c ại một nhân. 

+ Tế b à hình thái khác nhau: hoại tử tế bào và 

hết tế 

te cùng nhiều kháng nguyên 

ng điển hình của tổn thương tế bào là hoại tử cầu nối và hoại tử 

mối 

 học trên đây 

người ta chia

Viª  d

- Viêm gan m tự

Viêm gan mạn tính do thuốc. 

u trị ngoại k

hỉ định: 

1  Viêm đường mật do sỏi 

 Viêm đường mật có biến c ng. 

 

Viêm gan mạ  tính và quan niệm mới 

I. Đại ương và định nghĩ  

ân biệt các o

h ân tử. 

§ ghĩa: Viêm gan ệ

k ã kÌm theo ¬ o n

+ m nhập v hủ yếu là tế bào viêm lo

ào gan bị tổn thương ở các mức độ v

c bào (apoptose). 

Sự xâm nhập viêm chủ yếu là lympho và plasmocy

khác nhau. Triệu chứ

gặm. 

Hậu quả của quá trình viêm mạn tính và của tổn thương tế bào gan là sự tái sinh 

liên tục tế bào gan và phát sinh các sợi colorgen ngoài tế bào, hậu quả cuối cùng là 

dẫn đến hình thành tổ chức xơ. Dựa trên những tiêu chuẩn mô bệnh

 ra 4 loại viêm gan mạn tính: 

- m gan mạn tính

ạn tính 

o vi rút. 

 miễn. 

- 
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- Viêm gan mạn tính tiềm tàng (Cryptogenétique). 

Tương ứng với từng loại viêm gan mạn tính trên đây, mô bệnh học có thể góp 

n rất quan t ng, gió ác địn

h  đoán. V  dụ: viê  gan B hoặc C mạn tính. 

- Mức độ hoạt động của viêm: chia làm 4 mức độ từ nhẹ đến nặng. 

- Gia oạn hì  thành  chức xơ: chi 5 giai đoạn, từ không có tổ chức xơ 

 xơ gan.

 phân l i viêm gan mạn tính t nh hai loại l và tồn tại 

không còn được dùng nữa. Thay vào đấy là những khái niệm về chia mức độ và chia 

n ển theo ời gia những khái niệm này giúp ích nhiều cho điều trị. 

Mô bệnh học đóng vai trò trung tâm trong chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh. 

III. L

ân: Rất không đặc hiệu: ví dụ mệt mỏi, kém ăn, 

sốt, ® u chứng này thường hay bị 

bỏ q nh nhân có thể cảm thấy đau nhẹ hoặc 

nặng hấy gan to hoặc lách to. 

Khôn mới phát hiện thấy các triệu 

chứng. Do đó cần phải chẩn đoán sớm. Ví dụ khi đã phát hiện viêm gan vi rút C, mà 

có tr  viêm gan C mạn tính rồi. Nếu được chẩn 

y thì những bệnh cảnh lâm sàng điển hình (nhưng đã quá muộn) sẽ 

ngày

u hiện tại chỗ hoặc triệu chứng về 

tiêu hoá. Ví dụ: đau khớp xương, đau lưng. Đau khớp xương có tính chất đối xứng, ít 

khi sưng, đau nhiều khớp, tái phát nhiều lần, nhưng không để lại di chứng, không làm 

biến dạng khớp. Những thay đổi ngoài da: da xạm, khô, dãn mạch, sao mạch, trứng 

cá, mÒ đay... cũng cần chú ý bệnh tuyến giáp, và những bệnh tự miễn khác, ví dụ 

viêm loét đại trực tràng chảy máu, viêm khớp dạng thấp, viêm gan mạn tính có thể 

xảy ra trên những bệnh nhân này, bệnh gan di truyền có trước cũng cần phải khai 

phÇ rọ p x h: 

- C Èn Ý m

i ® nh  tổ a 

đến  

Từ 1995 sự oạ hà à hoạt động 

giai đoạn tiế tri  th n, 

âm sàng 

Triệu chứng cơ năng và toàn th

ầy bụng, chậm tiêu, đi ngoài phân lỏng. Những triệ

ua hoặc chẩn đoán là một bệnh khác. Bệ

 vùng gan, nhưng khi khám bệnh không phát hiện t

g có phù hoặc cổ trướng. Chỉ khi bệnh đã nặng 

ansaminase tăng nhẹ là đã phải nghĩ đến

đoán sớm như vậ

 càng ít đi. 

Triệu chứng ngoài gan: Bên cạnh những triệu chứng không điển hình trên đây, 

cần phải chú ý đến những triệu chứng ngoài gan, nhất là đối với viêm gan mạn tính C 

và viêm gan tự miễn, vì những bệnh này rất ít biể
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thác. Cần chú  tễ học, 

sử dụng thuốc, tiêm truyề  máu, 

Những biểu hiện ngoài gan khác: viêm nút động mạch, viêm cầu thận, viêm mao 

mạch, viêm đa dây thần kinh. 

IV. Tiến triển và biến chứng 

Bệnh diễn biến kéo dài cuối cùng đi đến xơ gan và ung thư gan (sau 20-30 năm) 

nếu không được điều trị tích cực. Trước khi đi đến biến chứng cuối cùng và tử vong, 

có thể có một số biến chứng khác như sau: 

- Rối loạn chuyển hoá dinh dưỡng dẫn đến gầy, sút cân. 

- Cổ trướng. 

- Tuần hoàn bàng hệ và chảy máu tiêu hoá. 

- Vàng da

- Thiếu máu. 

- Sỏi mật. 

- Ung thư gan. 

- Đái đường. 

- t (vú to, rụng tã

-  

- Viêm, loét dạ dày. 

ông máu. 

hiệt độ

- ng gan-n·o. 

- Triệu chứng da (đỏ lòng bàn tay, nốt ruồi xám, lưỡi đỏ, móng tay trắng dễ 

gẫy...).

 chứng hay gặp nhất là: xơ g  bệnh não o gan, cổ ướng và chảy 

m

Khi không có những biến chứng trên đây và xơ gan được chứng minh bằng mô 

bệnh học, lúc đó gọi là xơ gan còn bù. Khi có những biến chứng trên thì gọi là xơ gan 

mất bù. 

ý hỏi những yếu tố nguy cơ của viêm gan vi rút như yếu tố dịch

n, truyền châm cứu... 

. 

Nội tiế c). 

Giảm tình dục (Hypogonadismus).

- Rối loạn ®

- Sốt tăng n . 

 Hội chứ

 

Những biến an,  d trư

áu tiêu hoá. 
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Cổ trướng xảy ra từ từ, liên tục cùng với sự tiến triển của xơ gan. Nước cổ trướng 

có thể bị nhiễm khuẩn. Cổ trướng nặng, to thì có thể chèn ép vào các tạng trong ổ 

bụng và gây khó thở. 

Vàng da là biểu hiện của tình trạng suy gan, của tình trạng bài tiết của tế bào 

gan, do đó bilirubine trực tiếp tăng là chủ yếu. Có nhiều yếu tố gây vàng da, trong đó 

nhiễm khuẩn là một yếu tố quan trọng góp phần gây vàng da (nhiễm trùng ổ bụng, 

viêm đường mật...) hội chứng gan thận, hoặc các thể huyết tán cũng góp phần gây 

vàng da. 

Bệnh não do gan: có nhiều  thíc ày, n n nhân 

chung nhất và quyết định nhất là ein má ein hoá ở 

gan. Một số nguyên nhân thuậ lợi để thúc đẩy bệnh não do gan dễ xảy ra: chảy máu 

tiêu hoá, nhiễm trùng, rối loạn cân bằng kiềm toan máu, một số thuốc, đưa nhiều đạm 

vào cơ

Phân độ hôn mê gan: 

 giả thiết giải

 lượng prot

h về bệnh n

u thấp, prot

hưng nguyê

 được chuyển 

n 

 thể. 

0: Bình thư g. ên

1: Giảm độ trung, quá vui, hộp lo sợ.  tập  hồi 

2: Buồn ngủ, rối loạn định hướng, thay đổi cá 

tính. 

3: Ngủ gà ngủ gật, lơ mơ. 

4: Hôn mê. 

Chảy máu tiêu hoá: hậu quả của tăng áp lực tĩnh mạch cửa gây dãn tĩnh mạch 

thực quản hoặc vùng đáy dạ dày. Đôi khi chảy máu do rối loạn đông máu. Xơ gan 

càng nặng thì biến chứng này càng nhiều. 

 

Viêm g

 

 Khỏi bệnh nhưng vẫn 

còn vi r

Khỏi hoàn toàn 

Bảng tóm tắt tiến triển của viêm gan 

an cấp virut 

Viêm gan mạn 

út 
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 %-90% VGC: 10% VGC: 10% VGC: 80

 VGB:   10% 

VGC HCV-RNA                    + HCV-RNA            + HCV-RNA         - 

 CV             + IgM-Anti HCV      -   IgM-Anti HCV   -IgM- Anti H

 SGPT                             tăng SGPT                     ⊥ SGPT                ⊥
 HBsAg                           + HBsAg                  +  HBsAg               - 

VGB HBvDNA                       + HBvDNA              -  HBvDNA           - 

 anti HBs                         -    anti HBs                -   anti HBs           ++ 

 anti HBe                         -  anti HBe                - anti HBe          +/- 

 HBeAg                           +    HBeAg                  -  HBeAg               - 

                                        

 

 ↓ ↓  

 VGC = 20-25 năm   

 VGB = 4 năm   

   ↓                      

                  Xơ gan Xơ gan?   

                 50-60% 

 Suy gan 

(20%)              

            K gan

            (20%)

K gan? 

(rất ít) 

 

                    Chết   

V. Chẩn đoán và chuẩn đoán phân biệt: 

A. chuẩn đoán: 

Dựa vào mô bệnh học có thể biết được viêm gan cấp hay mạn tính, tổn thương 

tồn tại trên 6 tháng. Để phân biệt các loại viêm gan mạn, các xét nghiệm huyết thanh 

học và sinh học phân tử đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là phân biệt giữa viêm 

gan mạn vi rút và tự miễn. Một phần nhỏ là dựa vào chẩn đoán loại trừ. 

Bảng tóm tắt những khác nhau giữa các nhóm viêm gan mạn. 

Loại VG HBsAg HBV-

DNA 

AntiHDV 

(HDV-RNA)

AntiHCV 

(HCV RNA)

Tự kháng thể 

VG Virut      
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B + +/- - - - 

D + - + - 10% anti LKM3 

C - - - + 2% anti LKM1 

VG tự miễn      

typ 1 - - - - ANA 

typ 2 - - - - LKM1 

typ 3 - - - - SLA/LP 

VG do thuốc - - - - rất hiếm có 

ANA, LKM, LM

VG tiềm ẩn - - - - - 

 

ANA: Kháng thể kháng nhân. 

SMA: Kháng thể chống cơ trơn 

LKM: Kháng thể chống microsome của gan và thận 

LM: Kháng thể chống màng tế bào gan 

ASGPR: Kháng thể chống thụ thể glycoprotein asiale 

SLA: Kháng thể chống kháng nguyên gan hoà tan 

LP: Kháng thể chống gan và tuỵ 

AMA: Kháng thể chống mitochondrie 

1. Viêm gan B: 

Khoảng 10% viêm gan B chuyển thành viêm gan mãn, chẩn đoán viêm gan B 

dựa vào xét nghiệm huyết thanh học: HBsAg và HBV-DNA, phát hiện HBsAg bằng 

ELISA, phát hiện HBV-DNA bằng PCR – xét nghiệm này ít thực hiện trong lâm sàng. 

Khi khỏi bệnh sẽ xuất hiện kháng thể chống HBs. 
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Các kháng nguyên kháng thể tìm thấy ở người viêm gan B. 

KN-KT Huyết thanh Gan 

HBcAg - + 

anti HBc + - 

HBsAg + + 

anti HBs + - 

HBcAg + + 

anti HBc + - 

HBV-DNA + + 

DNApolmerase  + + 

 

Dấu ấn vi rút viêm gan B ở giai đoạn cấp và mạn tính. 

Dấu ấn Viêm gan cấp Viêm gan mạn Viêm gan 

Khỏi 

  NK cao NK thấp  

HBsAg + + + - 

HBeAg + sớm, rồi - + - - 

anti HBcIgM +++ + rồi - - +/- 

anti HBcIgG ++ hoặc +++ +++ ++ ++ 

anti HBs - - - ++ 

anti HBe - rồi + - + +/- 

HBV DNA + + - - 

DNA – polymerase     

Chức năng gan 

(ALAT, ASAT) 

+++ ++ ⊥  ⊥  

 

2. Viêm gan mạn vi rút D: 
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Vi rút D là loại virut RNA không hoàn hảo, nhiễm khuẩn D riêng rẽ không xảy 

ra, nó cần phải có virut B hỗ trợ. Do đó viêm gan mạn D là đồng nhiễm hoặc bội 

nhiễm. Nếu là đồng nhiễm thì 90% trường hợp điều trị khỏi, nếu bội nhiễm thì phần 

lớn chuyển sang viêm gan mạn. Nếu chuyển sang viêm gan mạn thì luôn luôn tìm 

thấy các dấu ấn virut B (HBsAg, anti HBc, anti HBe, cũng có thể tìm thấy kháng thể 

chống virut D (anti HDV) IgM anti HDV có ý nghĩa quan trọng để phân biệt với viêm 

gan D  gan D mạn tính nên làm PCR tìm HDV-RNA. 

Các dấu ấn viêm gan D 

nhiễm 

VGB và D 

Bội nhiễm 

VGD và B 

Viêm gan 

D+B mạn tính

 cấp. Để chắc chắn là viêm

Dấu ấn Đồng 

HBsAg + + + 

anti HBcIgG, IgM -/+ +/- +/- 

HBeAg + +/- +/- 

anti HBe - +/- +/- 

anti HDV IgG, IgM -/+ -/+ +/- 

anti HBs - - - 

HBV DNA + + + 

HBV RNA  +  

3. Viêm gan mạn C: 80-90% viêm gan C chuyển thành mạn tính, bên cạnh bằng 

chứng kháng thể chống vi rút C (anti HCV) cần phải có bằng chứng của vi rút C-

c chắn. Tuy nhiên trong 

thực tế chỉ cần tìm HCV genotyp và định lượng HCV-RNA cũng được. 

Các dấu ấn của vi rút C 

ạn C 

VGB mạn 

VGB khỏi + VG 

cÊp/m¹n C 

RNA. Chỉ khi nào tìm thấy HCV RNA mới chẩn đoán chắ

Dấu ấn VG cấp VG cấp/m

HCV + + + 

HCV RNA + + + 
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anti HCV + + + 

HBsAg  + - 

anti HBcIgG IgM  +/- +/- 

HBeAg  +/- - 

ant - + i HBs  

anti HBe  +/- - 

 

4. Viêm gan

hát hiện gần đây ở bệnh nhân truyền máu. Chỉ PCR mới có thể 

phát hiện ®−  nay người ta chưa biết rõ nó có gây viêm gan mạn 

tính hay khô

5. Viêm gan

Là tình g thích ứng miễn dịch của gan đối với chính 

bản t ương của gan. Nguyên nhân và cơ chế cho đến hiện nay chưa rõ. Một 

nhóm ng cho điểm để chẩn đoán viêm gan tự miễn, bảng này giúp 

cho c

Tro h học, xác định các type kháng thể, các type 

của H

 vi rút G: 

Vi rút này mới p

ược vi rút này. Cho đến

ng. 

 tự miễn: 

 trạng mất hoặc giảm khả năn

hân tổn th

 tác giả đã đưa ra bả

hÈn đoán chính xác hơn. 

ng các xét nghiệm huyết than

LA và γ  globuline giúp rất nhiều cho loại trừ viêm gan vi rút. Các tự kháng thể 

không những giúp cho chẩn đoán viêm gan tự miễn mà còn giúp cho phân loại 3 typ 

của v

Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm gan tự miễn 

(Theo Johnson và Mc Farlane 1993). 

iêu chuẩn Điểm 

iêm gan tự miễn. 

T

- Tăng γ  globuline +3 

- Tự kháng thể:  

      ANA, SMA, LKM11 +3 

      SLA, ASGPR, LP +2 

      AMA -2 
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- Nữ giới +2 

- ALAT/ASAT < 3 +3 

- Đáp ứng tốt đối với thuốc giảm miễn dịch +2 

- Gien miễn dịch HLA B8, DR3 hay DR4 +1 

- Uống rượu < 35g/ngày (nam) 

    

+2 

                    < 25g/ngày (nữ)

- Mô bệnh học (viêm gan mạn hoạt động) +3 

- Các dấu ấn vi rút viêm gan.  

       Anti HAVIgM, HBsAg,             -3 

       Anti HBcIgM.      

       HCV RNA (PCR -3 

       Anti HCV   -2 

       Các vi rút khác -3 

       Âm tính +3 

 

Tổng điểm > 15 trước và > 17 sau điều trị: chắc chắn viêm gan tự miễn. 

u điều trị: nhiều khả năng viêm gan tự miễn.  

ững bệnh nhân này cơ chế 

 là chủ yếu. Tự kháng thể cũng xuất hiện ở một số thể 

ốn chẩn đoán cần phải hỏi kỹ tiền sử dùng thuốc, 

cũng iêm gan tự miễn. Trên nguyên tắc khi 

khôn  mất hoặc lui bệnh. 

 khả năng gây viêm gan mạn tính: 

ethyldopa Nitrofurantoine 

             10-15 trước, và 12-17 sa

6. Viêm gan mạn do thuốc: 

Nhiều loại thuốc có thể gây viêm gan mạn tính, ở nh

miễn dịch tham gia gây bệnh

của viêm gan mạn do thuốc. Mu

 như tiền sử viêm gan. Cần phân biệt với v

g dùng thuốc nữa thì viêm gan sẽ

Các thuốc có

M

Isoniazid Clometacine 

Halothan Benzarone 

Papaverine Aspirine 

Sulfonamid Propylthiouracine 

7. Viêm gan tiềm tàng: 
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Chẩn đoán viêm gan tiềm tàng là chẩn đoán cuối, sau khi đã chẩn đoán loại trừ. 

Tỷ lệ viêm gan tiềm ẩn vào khoảng 10-25% tổng số các loại viêm gan mạn tuỳ theo 

tác giả. Với các phương pháp chẩn đoán miễn dịch học và sinh học phân tử ngày càng 

chính xác thì viêm gan tiềm tàng ngày càng giảm. Vi rút viêm gan G không gây ra 

loại viêm gan này. 

B.Chẩn đoán phân biệt: 

Cần phải phân biệt với những bệnh làm tăng Transaminase mạn tính, những bệnh 

gan to có gây

Trong s  da phải kể đến các bệnh gây tắc mật. Đó 

là: xơ gan ứ mật tiên phát, viêm xơ đường mật. Các bệnh này tắc mật thứ phát như sỏi 

mật, hẹp đường mật, bệnh tuỵ. Để chẩn đoán phân biệt với xơ gan mật tiên phát phải 

dựa vào mô học, tìm kháng thể chống mito, nữ giới mắc nhiều. 

Để chẩn phải sinh thiết gan, chụp đường 

mật (ERCP), để chẩn đoán tắc mật thứ phát phải dựa vào siêu âm gan mật, chụp 

đường mật (E

Trong s ây vàng da phải kể đến các bệnh di truyền 

gÌne (hÐmoc n, thiÕu

 vàng da hoặc không gây vàng da. 

ố những bệnh gan có gây vàng

 đoán viêm xơ đường mật tiên phát cũng 

RCP). 

ố các bệnh gan mạn không g

 αhromatose, bệnh Wilso 1 antitrypsine) các bệnh gan do rượu, 

nhiễm mỡ ga  sarcoidose, lao gan… 

Để chẩn đoán Hémochromatose phải chú ý đến triệu chứng ngoài gan, định 

hanh, đường máu, định lượng chỉ số sắt và hàm lượng sắt trong 

gan. 

µ mắt, định 

lượng

n tính:

n, ung thư gan, sán lá gan,

lượng sắt trong huyết t

Để sàng lọc cần định lượng Ferritine trong máu. 

Để chẩn đoán bệnh Wilson phải chú ý đến triệu chứng thần kinh v

 đồng trong máu và trong gan, phải sinh thiết gan, định lượng Ceruloplasmine 

trong nước tiểu. 

Chẩn đoán phân biệt viêm gan mạ  

2. Các bệnh gan không vàng da: 

1. Các bệnh có vàng da ứ mật: 

Xơ gan mật tiên phát. 

Viêm xơ đường mật tiên phát (PSC). 

Viêm xơ đường mật thứ phát (sỏi...). 

Các bệnh gan mật khác (sán lá, Caroli) 
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- Các bệnh di truyền: 

HÐmochromatose. 

Wilson 

α 1 antitry psine. 

Mucoviscidose. 

- Nguyên nhân mạch máu: 

Hội chứng Budd Chiaria. 

Huyết khối tĩnh mạch cửa. 

Bất thường động tĩnh mạch gan. 

Xơ gan ứ máu. 

- Các nguyên nhân khác: 

Viêm gan do rượu. 

Thoái hoá mỡ gan (Đái đường, rối loạn chuyển hoá mỡ…) 

Sarcoidose, Lao. 

Ung thư gan, các u lành tính. 

VI. § Ò

 đây chỉ trình bày điều trị viêm gan mạn do vi rút và viêm gan tự miễn. Điều trị 

hai loại viêm gan mạn này cần phải chính xác, kiên trì. Đối với viêm gan mạn do 

thuốc thì chủ yếu là phải ngừng dùng thuốc khi phát hiện ra thuốc thủ phạm. Đối với 

viêm gan tiề ng là chủ yếu, điều trị căn nguyên rất khó vì 

không biết r ại viêm gan mạn này còn đang trong giai đoạn 

thử nghiệm. 

1. Interferon trong điều trị viêm gan mạn tính do vi rút: 

i u trị: 

ở

m tàng thì điều trị triệu chứ

õ căn nguyên, điều trị lo

Cho đến nay α  interferon là thuốc quan trọng nhất điều trị viêm gan vi rút B, 

B/D và C. Cầ  khác nhau của interferon: 

- Biểu hiện rõ rệt trên protein của màng tế bào. 

- Tác dụng c

- Tác dụng ®

- Tác dụng c

1.1. Chống c

n phân biệt những tác dụng

hống vi rút. 

iều hoà miễn dịch. 

hống ung thư. 

hỉ định:  
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Dựa trên cơ chế tác dụng khác nhau trên đây, một số chống chỉ định tương đối 

và tuyệt đối cần phải được chú ý: chống chỉ định tuyệt đối là các bệnh tự miễn. Ví dụ 

bệnh viêm gan tự miễn, viêm tuyến giáp, bệnh nhiễm khuẩn hoặc trầm cảm sảy ra 

trước đó. 

Chống chỉ định dung interferon trong điều trị viêm gan vi rút:

• Chống chỉ định tuyệt đối: 

- Xơ gan mất bù. 

- Bệnh tâm thần: 

+ Viêm khớp dạng thấp. 

+ Các bệnh viêm ruột. 

+ Bệnh tuyến giáp tự miễn. 

- Có thai. 

- Sốt, nhiễm khuẩn. 

(bất kỳ bệnh gì). 

• Chống chỉ định tương đối: 

- Ung thư tế bào gan. 

- Trẻ em < 6 tuổi. 

ng điều trị thuốc giảm miễn dịch. 

 theo dõi chặt chẽ bởi các thầy thuốc 

chuy triệu chứng giống như cúm, tác 

dụng

+ Trầm cảm. 

+ Có ý đồ tự tử, tự tử. 

- Bệnh tự miễn: 

+ Viêm gan tự miễn. 

- Những bệnh nặng đang mắc phải 

- Giảm bạch cầu và tiểu cầu. 

- Giảm miễn dịch: 

+ HIV 

+ Thẩm tách máu 

+ Đa

1.2.Tác dụng phụ của interferon: 

Có nhiều tác dụng phụ, do đó cần phải được

ên khoa. Tác dụng phụ hay gặp nhất là những 

 phụ này phụ thuộc vào liều dùng: Đau đầu, mệt mỏi, sốt, đau khớp đau xương. 

Những tác dụng phụ xảy ra chủ yếu lúc mới bắt đầu dùng thuốc. Nếu dùng vào buổi 
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chiều và dùng đồng thời với paracetamol thì các tác dụng phụ đó giảm nhiều. Tác 

dụng phụ nghiêm trọng nhất là: biến chứng tâm thần (trầm cảm, tự sát..) giảm sinh 

tuỷ và xuất hiện một bệnh tự miễn khác mới. Khi xuất hiện các tác dụng phụ trên đây, 

phải 

Viêm

m sau 3 tháng thì ngừng điều trị, nếu 

u hơn. 

Viêm

 vi rút B: 

2.1. I ng là thích hợp, nếu có dùng liều cao hơn thì 

tác dụng cũng không tốt hơn mà lại hay gây tác dụng phụ. 

a. Chỉ định dùng interferon: 

- Viêm gan mạn đang hoạt động: 

êm hoạt động. 

- Thê

- Kh

- Kh

ngừng thuốc ngay. 

1.3. Liều lượng:  

Phụ thuộc vào loại viêm gan vi rút. 

 gan mạn vi rút B: 

+ 1-5 triệu đơn vị/ngày hoặc 

+ 3x5-10 triệu đơn vị/tuần (dưới da) 

+ Dùng như thế trong 6 tháng. 

Viêm gan mạn C: 

+ 3x3-5 triệu đơn vị/tuần. 

+ Dùng trong 6 tháng, hoặc nếu đáp ứng ké

đáp ứng tốt thì tiếp tục điều trị 12 tháng hoặc lâ

 gan mạn D: 

+ 3x10 triệu đơn vị/tuần; dùng kéo dài ít nhất 12 tháng. 

2. Điều trị viêm gan mạn

nterferon: liều lượng như trong bả

Transaminase tăng 1,5-2 lần bình thường. 

Sinh thiết gan: vi

i điểm vi rút đang nhân đôi: 

HBeAg + 

HBV DNA + 

ông có xơ gan mất bù. 

ông có chống chỉ định. 

b.Những yếu tố có ảnh hưởng tốt đến tác dụng của interferon: 
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Đáp ứng tốt: thời gian bị bệnh ngắn, nữ giới, mức hoạt động viêm mạnh: 

Transaminase trên 200 đvị/l; không có xơ gan. Nhân đôi vi rút ở mức thấp hoặc trung 

bình: HBV-DNA < 200pg/ml. 

Đáp ứng kém: Nhiễm vi rút B ngay từ khi đẻ: Child B hoặc C. 

 

Những yếu tố tiên lượng đối với tác dụng của interferon. 

Đáp ứng tốt:

Transaminase tăng (GPT > 100 đơn vÞ/l) 

HBV-D

Người lớn 

). 

NA thấp (< 200pg/ml) 

Thời gian mắc bệnh ngắn (< 2 năm

Đáp ứng kém:   

Transaminase thấp (GPT < 100 đơn vÞ/l) 

nh kéo dài. 

năng thận dần dần hồi phục trong quá trình diễn biến của 

bệnh ×

ine: mới được dùng trong vài năm gần đây, khi 

Inter o

h chịu đựng thuốc tốt, 

ngay

HBV-DNA (> 200pg/ml) 

Nhiễm khuẩn ngay từ khi đẻ. 

Thời gian mắc bệ

Bệnh giảm miễn dịch. 

HDV, HCV đồng nhiễm. 

HIV. 

c. Đáp ứng với thuốc: 

Transaminase trở về bình thường, anti HBe trở nên (+), HBV-DNA mất. Tỷ lệ 

đáp ứng vào khoảng 40%, loại trừ HBsAg chiếm 10% bệnh nhân điểu trị. 

Nếu bệnh nhân có những biểu hiện ngoài gan như viêm cầu thận, thì phải ngừng 

điều trị, nhưng nếu chức 

 th  có thể tiếp tục dùng Interferon. 

2.2. Thuốc giống nucleoside thế hệ 2: 

Famciclovire và Lamivud

fer n không có kết quả. Nó có tác dụng tốt, nhiều hứa hẹn, làm kìm hãm sự nhân 

lên của vi rút. Hiệu quả phụ thuộc vào liều dùng. Người bện

 cả trường hợp có những biểu hiện ngoài gan như viêm nút động mạch, cũng có 
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kết quả. Tuy nhiên hiện nay người ta chưa biết rõ nó có khả năng loại trừ vi rút hay 

không, mức độ bao nhiêu. Do đó người ta cũng chưa biết rõ nên dùng kéo dài bao lâu. 

2.3. i g cũng như Interferon: 2x1,6mg/tuần, tiêm dưới 

da, c h

3. Đi  

, ngoài Interferon không dùng các thuốc khác. 

4. Điều trị viêm gan mạn vi rút C: 

4.1. Interferon: liều lượng như đã chỉ dẫn, không nên dùng liều cao hoặc thấp hơn, 

dùng liều cao tác dụng cũng không tốt hơn, liều thấp hơn thì tác dụng kém hơn. 

a. Chỉ định: HCV RNA tồn tại trên 6 tháng. Transaminase tăng ít nhất 1,5 lần hơn 

bình thường. Mô bệnh học chứng tỏ có viêm mạn đang hoạt động. 

b. Cá

Liều lượng Famciclovire: 3x500mg/ngày. 

Lamivudine: 100mg/ngµy. 

Th mosine (Zadazine) tác dôn

ác  nhau 3-4 ngày. Trong 6 tháng. 

ều trị viêm gan mạn vi rút D: 

Dùng Interferon như chỉ dẫn

c yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của Interferone: 

- Genotype của vi rút. 

- Độ nhân lên của vi rút cao. 

- Thời gian bị bệnh. 

c. Yếu tố tiên lượng kết quả của Interferone: 

Tiên lượng tốt:             

Độ nhiễm vi rút máu thấp. 

Thời gian bị bệnh ngắn. 

Transaminase thấp. 

Không phải là genotype 1. 

Tiên lượng xấu:

Độ nhiễm vi rút máu cao. 

Xơ gan. 

Genotype 1. 

Thời gian bị bệnh lâu. 

Transaminase tăng cao. 

Đồng nhiễm các vi rút khác (HIV, HBV) 

Gan lắng đọng nhiều sắt. 
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Tỷ lệ có đáp ứng cũng vào khoảng 40-50% bệnh nhân được điều trị Interferone, 

trong đó trên 1/2 bệnh nhân lui bệnh, đáp ứng hoàn toàn vào khoảng 10-20%. Có hai 

loại ®

hạn:

áp ứng: 

Đáp ứng ngắn  Cuối đợt điều trị, sau khi ngừng thuốc thì Transaminase lại 

tăng lại. 

Đáp ứng dài hạn: Transaminase tồn tại bình thường một thời gian dài, tuỳ theo 

từng  và thời gian bị 

ung t

Khác với viêm gan mạn B, trong viêm gan C có thể điều trị lại nếu điều trị lần 

trước 8 

áng thì tỷ lệ đạt kết quả hoàn toàn nhiều hơn điều trị 6 tháng khoảng 10-20%. 

4.2. Điều trị phối hợp Interf

, nếu dùng một mình thì không có tác dụng loại 

trừ vi rút C, nhưng nếu dùng phối hợp 

trường hợp. Tuy nhiên vẫn có ích lợi là tỷ lệ ung thư hoá ít hơn

hư hoá kéo dài hơn. 

 không có kết quả, trong lần điều trị lại này có thể có kết quả. Điều trị 12-1

th

erone + Ribavirine: 

Ribavirine là chất giống purine

α  Interferon và Ribavirine thì lại có tác dụng 

heo dõi tình trạng tan máu. 

Vai trò sinh bệnh học của viêm gan mạn GBV-C/G chưa được rõ. Cho đến hiện 

viêm gan này có dẫn đến xơ gan hay 

n về điều trị thích hợp. 

ch làm lui bệnh. Điều trị duy trì nhằm mục đích duy trì 

6.1. Điều trị tấn công: Điều trị đơn độc hay phối hợp. 

Azathioprin 50-100 mg/ngày hoặc 1 mg/kg/ngày. Dùng đến khi lui bệnh: [Hết 

triệu chứng lâm sàng. Transaminase trở về bình thường, cuối cùng là mô bệnh học 

tốt hơn so với chỉ dùng Interferon một mình. Ribivirine được dung nạp tốt. Tác dụng 

hay gặp là tan máu, nhưng không nặng và rất ít khi phải ngừng thuốc. Dù sao khi 

dùng Ribavirine thì cũng phải t

5. Điều trị viêm gan mạn GBV-C/G: 

nay chưa có nghiên cứu nào chứng minh loại 

không. Do đó không có chỉ dẫ

6. Điều trị viêm gan tự miễn:           

Phải dùng các thuốc giảm miễn dịch. Tất cả bệnh nhân được điều trị như nhau 

không phụ thuộc vào kháng thể tự miễn. Cần phải điều trị tấn công và điều trị duy trì. 

Điều trị tấn công nhằm mục đí

kết quả lui bệnh. 

Điều trị đơn độc: Prednisolone 50mg/ngày. 

Điều trị phối hợp: Prednisolone 20-30mg/ngày. 
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cũng hồi phục]. Nên điều trị đơn độc vì khả năng gây ung thư có thể xảy ra, nhất là ở 

phụ nữ trẻ và thiếu niên. ở phụ nữ trẻ được điều trị phối hợp thì phải thận trọng dùng 

các thuốc tránh thai vì khả năng sinh quái thai của Azathioprine. 

trị. Những yếu tố không thuận lợi đạt kết quả không tốt là: mắc bệnh 

sớm, có xơ gan, thời gian mắc bệnh đã lâu, HLA type B8 hay DR3. 

Cần giảm liều Prednisone sau 2-4 tuần; giảm liều từ từ, mỗi tuần giảm 5-10mg 

cho đến liều 20mg/ngày sau đó mỗi tuần giảm 2,5-5mg. Có thể dùng xen kẽ 

solone. Mặc dù Prednisolone được hình thành do gan chuyển 

/kg Azathioprine/ngµy. 

Bệnh nhân cần được theo dõi ngoại trú để kịp thời phát hiện tác dụng phụ cũng 

t của bệnh. 

ị viêm gan tự miễn            

Dùng 1 thuốc:

Tỷ lệ đáp ứng trong giai đoạn điều trị tấn công là vào khoảng 70-80% tổng số 

bệnh nhân điều 

Prednisone và Predni

hoá Prednison mà ra, nhưng ở người xơ gan, Prednisone không gây tác hại gì. 

6.2. Điều trị duy trì: Điều trị đơn độc hoặc phối hợp. 

+ Điều trị đơn độc: 10-20mg Prednison/ngày 

                       hoặc 2 mg/kg Azathioprine/ngµy. 

+ Điều trị phối hợp: 5-10mg Prednisone/ngày 

                   và 1 mg

như sự tái phá

Điều tr

Điều trị tấn công: 

 50mg Prednisone/ngµy 

Dùng 2 thuốc: 30-50mg Prednisone/ngày 

                    và 50-150mg Azathioprin/ngµy (1 mg/kgKG).   

Dùng 1 thuốc: 10-20mg Prednisone/ngày 

hoặc 2mg/kg Azathioprin/ngµy. 

Dùng 2 thuốc: 5-10mg Prednisone/ngày 

Thời gian dùng thuốc: Nói chung kéo dài 3-4 năm, ít nhất là 2 năm. Có khoảng 

60-70% bệnh nhân sau đợt điều trị bị tái phát trở lại, số còn lại vẫn ổn định. Nếu tái 

ần 

Điều trị duy trì: 

và 1mg/Kg Azathioprin/ngµy. 

phát thì lại tiếp tục điều trị từ đầu, bằng đợt tấn công, sau 3-4 năm điều trị duy trì l
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2, phải kiểm tra lại để hạn chế , đề phòng tiến triển thành ung thư, nếu sau điều trị lần 

phát thì phải điều trị và theo dõi suốt đời. 

không có kết quả thì 

u trị nào cho số 

bệnh nhân này. Một số tác giả dùng Cyclosporine A hoặc FK 506, kháng thể kháng 

CD4, UDCA hoặc Cyclophosphamid thấy có kết quả tốt. Budesonide được sử dụng 

gần đây, dùng xen kẽ với Prednisone cũng cho kết quả tốt. Với sự phối hợp hai thuốc 

này, tác dụng phụ giảm hẳn. 

Những hiểu biết mới về viêm gan 

 - Pha thanh thải virus. 

nh. Pha sau cùng không liên quan 

ạn xơ gan. 

Giai  đây không còn nữa, 

ế bào gây ra sự dung giải tế bào gan bị nhiễm. 

2. Si

ét quá trình miễn dịch tế bào. Kết cục của sự tác động 

i cơ thể tốt hay xấu, mạn tính hay không là do đáp ứng của cơ thể 

chứ không phải do virus. 

- Khi cơ thể không có một kháng nguyên nào giống như HBV thì sự xâm nhập 

của HBV tác động nh  thể sẽ đáp ứng mãnh liệt, hai 

 giống như một phần nào tự kháng nguyên có sẵn 

thứ hai này mà lại tái 

Đối với những bệnh nhân sau lần điều trị tấn công lần 2 mà 

phải điều trị xen kẽ, cho đến hiện nay không có một công thức điề

(bổ sung tháng 9/1996) 

1. Diễn biến tự nhiên của nhiễm BHV mạn: 

Có 3 pha: - Pha dung nạp virus. 

  

   - Pha BHV tồn dư tích hợp (tích nhập). 

Hai pha đầu xẩy ra khi HBV đang nhân đôi mạ

tới giai đoạn không nhân đôi. 

Pha thanh thải HBV lúc này gan đã có những tổn thương viêm gan m

đoạn thanh thải HBV xảy ra khi sự dung nạp miễn dịch trước

các đáp ứng miễn dịch t

nh bệnh học miễn dịch: 

Trên phương diện bệnh sinh virus không làm tổn thương tế bào gan vấn đề là loại 

trừ các tế bào bị nhiễm bởi m

qua lại giữa virus vớ

− một kháng nguyên lạ, lúc đó cơ

kết cục: khỏi hẳn hoặc tử vong. 

- Nếu kháng nguyên HBV

trong cơ thể thì tiến triển sẽ âm ỉ và thường chuyển sang mạn. 

- Nếu kháng nguyên HBV giống hoàn toàn tự kháng nguyên là người mang 

HBV không triệu chứng. 
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- Song nếu sự phân đôi của virus vẫn duy trì dai dẳng thì xơ gan vẫn tiếp tục 

. 

- Có nhiều thể Councilman. 

- Tế bào đa dạng (Mosaic part tern). 

- Xuất hiện tế bào gương (Ground glass cell). 

hình thái của tế bào bị biến đổi nhỏ lại, nhăn 

mất hết các hạt nên bắt màu đỏ đậm, nhân bị 

 bào bên cạnh, bị tế bào kupffer vây quanh để 

µ Coucilman mô tả trong bệnh số vàng nên 

o ra các cầu nối giữa 

Tế bào gương: thường (+) với HBsAg(+) là do lưới nội nguyên sinh chất phát 

có chứa những thành phần 20-30mm có hình ống và hình tròn được 

m khoảng cửa (khoảng cửa rộng ra) tế bào viêm xâm nhập gồm: 

không có tổn thương hoại tử 

kiểu mối gậm, có thể có hiện tượng xơ hoá ít, không có biểu hiện xơ gan. 

Chẩn đoán căn nguyên: dựa vào 5 tổn thương đặc trưng của HBV và miễn dịch 

huỳnh quang tế bào hay huyết thanh học để phát hiện HBsAg trên màng tế bào gan, 

HBcAg trong nhân tế bào gan. 

+ Viêm gan mạn tiến triển: 

- Tổn thương khoảng cửa, phát triển vào trong tiểu thuỳ gan sự xâm nhiễm các tế 

bào viêm, tế bào lympho, tương bào. Đường mật nhỏ tăng sinh, khoảng cửa rộng ra. 

- Hoại tử các tế bào gan ở rìa khoảng cửa của lớp tế bào giới hạn ở rìa khoảng 

cửa bị phá huỷ từng chỗ tạo thành hình ảnh như mối gặm (piece meal necroisis). 

hoạt động, tiên lượng xấu

3. Tổn thương vi thể ở gan người mắc HBV: có 5 hình thái: 

- Viêm nhiễm khoảng cửa. 

- Tế bào kupfer tăng sinh. 

Thể Coulilman: do hoại tử axit 

nhóm, nguyên sinh chất thoái hoá kính 

đông rồi mất đi, tế bào bị tách khỏi tế

thực bào hình thái này giống tổn thương m

gọi là thể C (Councilman). 

Tế bào đa dạng: có những tế bào phình to, có những tế bào tổn thương axit, thoái 

hoá axit tiến đến tự tiêu để lại tổ chức liên kết nên xẹp lại tạ

khoảng cửa và tĩnh mạch trung tâm. 

triển trong đó 

xem là thành phần của HBsAg. 

+ Viêm gan mạn tồn tại: 

Chủ yếu là viê

đơn nhân, lớp tế bào giới hạn của khoảng cửa vẫn còn 
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- Nội thuỳ gan có hoại tử từng ổ quanh tĩnh mạch trung tâm biểu hiện tái tạo của 

nội thuỳ gan. 

- Có thể trên cùng mẫu sinh thiết thấy hình ảnh VGMTT và cả xơ gan tuy nhiên 

inh. 

 

ật cấp là một bệnh cấp cứu về tiêu hóa, thường là do sỏi mật gây nên. 

c chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời để phòng những biến chứng có thể 

ường gặp: 40 - 60 tuổi 

   .  Do

   . Do  ruột sau đó là liên cầu tụ cầu phế cầu, 

hiếm h huẩn yếm khí. Thương hàn cũng có biến chứng gây 

3. Giải phẫu bệnh lý:  

Những hình ảnh bệnh lý của viêm túi mật cấp có nhiều mức độ khác nhau: 

   . Tro túi mật bị xưng huyết, phù 

nề và chỉ có thâm nhiễm đơn thuần của tế bào viêm. 

gan xếp thành hình hoa hồng hay giả tuyến. 

- Các vách ngăn mô liên kết lan toả như các ngón tay từ khoảng cửa vào sâu 

trong 

chưa có xơ vòng và nhân tái s

+ Xơ gan thường xảy ra sau 12-18 tháng kể từ khi bị viêm gan B.

- Xơ gan có hòn tái tạo không đều. 

. Có xơ vòng và cục tái tạo. 

. Có 5 tổn thương đặc trưng của HBV trong đó đặc trưng nhất là tế bào gương. 

 

viêm Túi MẬT CẤP 

I. Đại cương 

Bệnh viêm túi m

Bệnh cần đượ

dẫn tới tử vong. 

1. Sự thường gặp 

   . Nữ gặp nhiều hơn nam 

   . Tuổi thư

2. Nguyên nhân 

 sỏi: 90 - 95% (N.H.Lộc 1992)  

 nhiễm trùng: Eschérichia coli, cầu khuẩn

ơn là Eberth Pfeiffer và vi k

viêm túi mật cấp. 

ng những giờ đầu hoặc trong những thể nhẹ: thành 

  334



   . Trong những thể nặng hơn, thể mưng mủ: có những ổ loét ở lớp niêm mạc và ổ áp 

xe vi thể ở thành túi mật, dịch mật trong túi mật trở nên đục ít hoặc nhiều, có thể 

   . Trong thể hoại tử: thành túi mật bị mỏng đi, có nhiều đám hoại thư màu xám đen 

và dễ bị thủng. 

anh túi mật (dạ dày, tá tràng, mạc nối lớn, mạc treo đại tràng...) 

cũng bị viêm teo nên những đám dính nhiều hoặc ít bao quanh túi mật, thành một 

đám quánh. 

- Với sỏi mật: sỏi gây ứ mật, tác dụng kích thích của muối mật làm tổn thương thành 

túi mật, sau đó nhiễm khuẩn mật và thành túi mật dẫn tới viêm túi mật cấp do vi 

trùng: vi trùng đến túi mật bằng nhiều đường khác nhau (đường mật từ tá tràng lên 

ống mật chủ hoặc từ gan xuống, đường máu, bạch mạch). 

- Cơ chế khác: viêm túi mật cấp sau mổ, sau chấn thương, bỏng nặng hồi lưu dịch tụy 

ào đường mật, túi mật. 

II. Triệu chứng 

A. Lâm sàng 

- Cơn đau quặn gan tăng dần 

- Chỉ đau âm ỉ (Gặp ở bệnh nhân cao tuổi) 

b. Buồn nôn hoặc nôn rất hay gặp 

c. Nước tiểu vàng khi có tổn thương ống mật chủ phối hợp. 

a. Sốt: Bao giờ cũng có sốt (khoảng 390 - 400C) 

b. Vàng da niêm mạc nhẹ (l0%) khi có tổn thương ống mật kèm theo. 

c. ấn hạ sườn phải có phản ứng co cứng và đau. 

d. Sờ thấy túi mật to và đau. 

e. Có khi đau cứng khắp bụng (phải nghĩ tới thủng túi mật gây viêm phúc mạc). 

thành mủ thực sự. 

   . Các cơ quan qu

4. Cơ chế sinh bệnh 

v

1. Cơ năng 

a. Đau vùng hạ sườn phải: 

 

2. Thực thể 

  335



B. Xét nghiệm 

1. Xét nghiệm máu 

- Bạch cầu tăng cao: 10.000 - 20.000, BC đa nhân trung tính cao. 

- Amylaza bình thường (nếu cao phải nghĩ đến viêm tụy cấp kết hợp) 

2. Siêu âm: cho biết có hình sỏi túi mật, ống mật, tình trạng thành đường mật, túi 

mật. Hình ảnh siêu âm túi mật viêm như sau: 

- Có điểm đau rõ rệt khi ấn dầu dò siêu âm vào, túi mật (dấu hiệu Murphy siêu âm 

hoặc điểm Murphy siêu âm) 

- Thành túi mật dầy trên 0,3cm (bình thường dưới 0,3cm) 

- Nhiều khi túi mật có hình hai bờ (hai lớp đậm âm cách nhau bởi lớp giảm âm) 

- Nếu có sỏi và viêm túi mật sẽ thấy trên hình nốt đậm âm kèm bóng cản âm trong túi 

mật. 

- Chụp bụng không chuẩn bị (1 phim thẳng, 1 phim nghiêng phải) nếu có sỏi mật sẽ 

thấy hình cản quang bên phái, phía trước cột sống.  

- Chụp đường mật bằng tiêm thuốc cản quang: 

+ Không nghĩ tới viêm túi mật cấp nếu hình ảnh túi mật rõ. 

4. Soi ổ bụng cấp cứu 

Là phương pháp chẩn đoán có ích: nhìn thấy túi mật to và căng xung huyết 

mạnh, phù nề, túi mật có thể dính với gan, mạc nối. Vùng gan gần túi mật cũng có 

phản ứng viêm màu đỏ tươi. 

III. Chẩn đoán 

a. Dựa vào lâm sàng: đau HSP, sốt, sờ thấy túi mật to. 

. Xét nghiệm ezym 

gan tăng (SGPT và SCOT tăng gấp 5 đến 10 lần). 

3. X - quang 

+ Túi mật bị viêm: ống mật chủ ngấm thuốc, còn túi mật không thấy. 

1. Chẩn đoán xác định 

b. Dựa vào các xét nghiệm: X quang, siêu âm, soi ổ bụng. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

a. áp xe gan: đau, sốt, gan to và đau, rung gan (+) Ludlow (+) 

b. Viêm gan siêu vi trùng: sốt, đau, vàng da, khi vàng da hết sốt
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c. Viêm đường dẫn mật: Đau, sốt, vàng da, khi vàng da vẫn sốt. 

3. Chẩn đoán thể bệnh 

a. Thể viêm túi mật cấp ứ nước thứ phát sau tắc hoàn toàn ống túi mật: sờ thấy túi 

mật căng và đau, dọa vỡ cần phải mổ cấp cứu. 

 

b. Thể viêm túi mật cấp mưng mủ: sốt cao 390- 400C, buồn nôn và nôn bụng hay 

chướng hơi. 

c. Viêm túi mật cấp hoại tử: bệnh nhân có tình trạng choáng, mạch nhanh, huyết áp 

tụt, lơ mơ, sốt cao (phải mổ cấp cứu) 

d. Viêm túi mật cấp có sỏi cholesterol: 

- Việt Nam ít gặp, hay gặp ở Châu Âu 

- Nữ hay gặp, tuổi thường là 40 - 50 tuổi. 

- Chẩn đoán dựa vào siêu âm. 

e. Viêm túi mật cấp không có sỏi: Có thể sau nhiễm khuẩn máu, thương hàn, hồi lưu 

dịch tụy vào đường mật, phụ nữ có thai thứ 6 - 7 (nhưng ít gặp) 

IV. Tiến triển và biến chứng 

A. Tiến triển 

Thể nhẹ chưa có biến chứng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời bằng nội khoa, có thể 

khỏi sau 7 ngày, nhưng bệnh dễ tái phát. 

B. Biến chứng 

1. Viêm ống mật: (đau, sốt, vàng da) 

Gan to mềm và đau, có thể tạo nên các ổ áp xe nhỏ trong gan, khó điều trị, có 

thể đưa tới nhiễm khuẩn máu nguy hiểm. 

2. Viêm màng bụng toàn thể:  

Cần mổ cấp cứu, khi mổ thấy: 

- Túi mật bị thủng. 

- Hoặc túi mật không bị thủng nhưng căng to, thành mỏng có nhiều đốm mật thấm 

mật gây nên viêm màng bụng mật. Tiên lượng nặng mặc dù dùng kháng sinh liệu 

pháp và mổ sớm. 
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3. Viêm màng bụng khu trú 

- Sờ thấy một đám quánh vùng túi mật, sốt cao. 

- Hoặc một áp xe dưới cơ hoành: bệnh cảnh của ổ mủ sâu và phản ứng của màng phổi 

phải. 

 

4. Rò mật với ống tiêu hoá 

Có thể rò vào hành tá tràng, đại tràng dạ dày (nhưng hiếm gặp). 

- Lỗ rò có thể tiềm tàng, không biểu hiện rõ rệt. 

- Có thể phát hiện do chụp dạ dày tá tràng thấy baryt chảy cả vào đường mật. 

- Lỗ rò túi mật tá tràng có thể gây nên tắc ruột do hòn sỏi mật to ở túi mật di chuyển 

xuống tá tràng. 

- Lỗ rò túi mật - đại tràng có nguy cơ gây nhiễm khuẩn nặng (Viêm ống mật áp xe 

gan), có thể gây suy dinh dưỡng. 

V. Điều trị 

1. Nội khoa 

a. Nghỉ ngơi hoàn toàn, chườm nước đá vùng túi mật. 

b. Chế độ ăn uống: Những ngày đầu uống nước cháo, chè đường, sữa về sau chế độ 

ăn lỏng, súp, cháo, nước quả. 

c. Thuốc: 

- Chống co thắt giảm đau: 

+ Atropin l/2mg x 1 ống tiêm dưới da/24 giờ. 

+ Papaverin 0,l x 1 ống tiêm bắp/24 giờ. 

+ Tránh dùng thuốc phiện. 

- Thuốc kháng sinh: Nên dùng loại kháng sinh phổ rộng: 

+ Teramyxin (lọ 0,25) tiêm tĩnh mạch chậm 2 - 4 lọ/24 giờ 

+ Ampixilin (lọ 500mg) tiêm tĩnh mạch chậm 2 - 4 lọ/24 giờ 

+ Cephaloridin (lọ 500mg) tiêm bắp  2 - 4 lọ/24 giờ 

Phối hợp một trong những kháng sinh sau: 

+ Chloramphenicol (lọ lg) tiêm bắp, nhỏ giọt tĩnh mạch 1 - 41ọ/24h 

+ Colimtixin (lọ 1 triệu Đv) tiêm bắp 2 - 4 lọ/24 giờ. 
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+ Gentamyxin (ống 40mg) tiêm bắp 2 - 4 ống/24 giờ 

Nếu có suy thận phải giảm liều 1/2 colimixin, gentamixin. 

-Điều chỉnh nước, điện giải bằng truyền dịch: Mặn, ngọt đẳng trương. 

2. Điều trị ngoại khoa 

a. Mổ cấp cứu 

- Viêm phúc mạc 

- Dọa vỡ, thủng túi mật 

- Túi mật hoại tử, mưng mủ. 

b. Các trường hợp khác có nhiều trường phái khác nhau 

ác định rõ hết triệu chứng cấp mới tiến hành 

mổ. 

 

Viêm túi mật mạn 

I. Đại cương 

Bệnh viêm túi mật mạn là sự viêm nhiễm mạn tính của thành túi mật thứ phát hoặc 

không phải thứ phát sau viêm túi mật cấp tính. 

1. Sự thường gặp 

- Bệnh hay gặp ở tuổi 20 - 45 phần !ớn là 25 - 35 tuổi 

- Nữ gặp nhiều hơn nam, tỷ lệ nam/nữ: 1/2 

2. Bệnh nguyên, bệnh sinh 

- Sau viêm túi mật cấp. 

- Thức ăn không phù hợp. 

Ăn thức ăn quay, rán quá nhiều làm xuất hiện viêm túi mật mạn. Cơ chế giải 

thích khó, người ta cho rằng ăn thức ăn quay và rán kích thích niêm mạc dạ dày và 

môn vị; lập thành phản xạ nội tạng - nội tạng và lúc này đường dẫn mật và túi mật là 

- Có quan điểm mổ sớm tất cả các trường hợp viêm túi mật cấp. (nguy cơ có khi viêm 

túi mật không sỏi cũng bị cắt túi mật) 

- Có quan điểm mổ vào ngày thứ 3 - 7 vì để theo dõi. (Nguy cơ viêm túi mật hoại tử 

âm ỉ do kháng sinh gây dính), sau khi x

nơi dễ bị kích thích nhất, gây rối loạn thần kinh diễn bài tiết của túi mật. 
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- Sau các bệnh như loét dạ dày, viêm dạ dày tá tràng mạn, viêm đại tràng mạn,... các 

phản xạ nội tạng - nội tạng gây cường trương lực, co thắt trên cơ oddi, cơ Lutchkens 

làm túi mật luôn luôn ở trạng thái ứ đọng do cường co thắt. Trong điều kiện như vậy 

dễ nhiễm trùng, viêm. 

- Vai trò của nội tiết: tỷ lệ mắc bệnh ở nữ nhiều hơn ở nam cắt nghĩa hiện tượng co 

thắt do nhiều oestrogcn (trong một vài rối loạn của buồng trứng) gây rối loạn hoạt 

động bài tiết túi mật. 

3. Giải phẫu bệnh lý 

- Túi mật bị xơ cứng, có khi bị dính chắc vào các tạng lân cận 

- Thành túi mật: xung huyết, dầy lên, có trường hợp nhạt màu. 

II. Triệu chứng học 

1. Lâm sàng 

a. Dấu hiệu cơ năng: 

- Đau vùng HSP thành cơn, cơn đau kéo dài vài ngày, nhưng cũng có trường hợp kéo 

dài hàng tuần, hàng tháng. 

- Có thể kèm theo co thắt đại tràng, ỉa phân lỏng có nhầy 

- Sốt nhẹ có khi không sốt chỉ thấy gai rét. 

b. Dấu hiệu toàn thân: 

- Mệt mỏi nhiều. 

- Suy nhược thần kinh: dễ kích thích mất ngủ 

- Gầy sút dần (có trường hợp đáng lo ngại) 

- Rối loạn kinh nguyệt 

- Rối loạn tuần hoàn: đánh trống ngực, khó thở 

- Có trường hợp vàng da nhẹ. 

2. Triệu chứng xét nghiệm 

oặc túi mật chỉ hơi ngấm, 

b. Lấy dịch mật:  

- Mật B: đặc quánh, đục, màu xanh (do bilirubin chịu tác dụng của axit tăng do viêm) 

- Mật B: có Albumin tăng (bình thường dưới 0,8g/l) có tế bào mủ  

c. Soi ổ bụng: 

a. X - quang: Chụp đường mật có cản quang thấy túi mật h

không thay đổi hình thể, hình ảnh co thắt, thành túi mật dầy. 
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- Túi mật viêm dính với tổ chức xung quanh. 

- Túi mật màu trắng đục (do viêm mạn thành túi mật dầy lên) những tổ chức dính dầy 

hơn và chắc hơn. 

d. Siêu âm: Siêu âm trong viêm túi mật mạn có hình ảnh: 

- Thành túi mật dầy 0,8 - lcm, hình túi mật có thể bình thường, nhưng phần lớn là biến 

dạng (hình hai túi, hình móc câu) 

 su hướng khỏi đột ngột 

b. Hội chứng nhiễm trùng không rõ rệt. 

c. Rối loạn tiêu hóa không đặc hiệu. 

d. Dịch mật: mật B cấy vi trùng, hoặc thay đổi thành phần mật là dấu hiệu cơ bản nhất 

cho chẩn đoán. 

e. Ch

a. Rối loạn chức năng vận động mật: không có hội chứng nhiễm trùng không có hội 

chứng tắc mật. 

b. Loét môn vị hành tá tràng: đau bụng lúc đói, ăn vào đỡ đau. Chụp dạ dày thấy biến 

dạng HTT. 

3. Các thể lâm sàng: 

a. Viêm túi mật mạn tính trong thương hàn: thường kèm theo đau đại tràng lên, 

và vùng hồi manh tràng, sau đó hơi tăng cảm vùng gan và túi mật, đồng 

- Thể tích túi mật có thể thu nhỏ (viêm xơ teo) 

- Thành túi mật bị vôi hóa tạo thành hình một vòng cung rậm rạp kèm theo hình bóng 

cản âm rộng (hình vỏ sò) gặp trong viêm túi mật hóa sứ (Vericullepprocelaine). 

III. Tiến triển 

1. Bệnh viêm túi mật mạn tiến triển chậm, từng đợt, không có

2. Viêm túi mật mạn có thể bắt đầu từ lúc còn trẻ, sớm hơn so với viêm túi mật do sỏi  

3. Viêm túi mật mạn thỉnh thoảng có những đợt tiến triển cấp. 

IV. Chẩn đoán 

1. Chẩn đoán xác định 

a. Đau vùng túi mật không rõ cơn đau. 

ụp túi mật bằng thuốc cản quang: thành túi mật dầy. 

f. Dựa vào kết quả siêu âm, soi ổ bụng. 

2. Chẩn đoán phân biệt 

trong khi đau túi mật thì dấu hiệu đầu tiên thường là co thắt. Đầu tiên đau vùng đám 

rối dương 
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thời vàng da nhẹ. Đôi khi giai đoạn này, khi ăn một bữa ăn thịnh soạn hoặc thức ăn 

lao được Chiray và Triboulet mô tả: lúc đầu bệnh như một bệnh 

 chứng toàn thân chung như: ho khan, khó thở khi gắng sức, có 

nh÷n

i một thời gian mới 

thấy 

ước , hình thái của gan mật . 

ng bài tiết của mật , chức năng gan . 

khó tiêu là có cơn đau ngay. ở giai đoạn toàn phát có 2 triệu chứng chính: vàng da 

kín đáo - đau HSP và túi mật. 

b. Viêm túi mật giả 

lao, ngoài những triệu

g triệu chứng hô hấp như đau mỏi bả vai mà không đau vùng túi mật. Nghe phổi 

rì rào phế nang giảm, có khi cọ sát phế mạc, mà sau này theo rõ

các triệu chứng của viêm túi mật. 

V. Dự phòng và điều trị 

1. Dự phòng 

a. Ăn giảm mỡ, giảm thức ăn quay, rán  

b. Khi viêm túi mật cấp cần được điều trị tích cực khi khỏi cần được điều dưỡng kéo 

dài. 

2. Điều trị 

a. Ăn chế độ nhiều rau. 

b. Chườm đá và chườm nóng vào giai đoạn đầu. 

 

X quang gan mật  

I- Mục đích : 

    1. Hỗ trợ đắc lực cho chẩn đoán bệnh gan mật mà bằng phương pháp khám lâm 

sàng còn chưa chắc chắn kích thư

    2. Cho biết bản chất bên trong của gan : u , áp xe , nang ... 

    3. Cho biết hệ thống mật : có dị dạng , có sỏi , u, túi thừa không ? 

    4. Góp một phần biết khả nă

II- Các phương pháp x quang về hình thái gan : 

    1. Chụp gan xa : ( Teleradiographie Hepatique ) 

Đặt bệnh nhân cách xa máy một khoảng nhất định (1m) chụp gan , trên phim x quang 

gan có độ lớn gần như gan thật , nhờ vậy : 

         - Biết được gan to hay gan teo  

         - Biết được gan to theo chiều nào  

  342



    2. Chụp gan sau bơm hơi vào ổ bụng : 

Bơm vào khoang màng bụng độ một ít ô xy để gây liềm hơi tách mặt trên gan khỏi sát 

với c

m 3 thì : 

nh mạch cửa : ( khi thuốc cản quang còn đang ở tĩnh mạch cửa )  giúp 

 tĩnh mạch cửa xuất hiện thành một vệt rộng 

 nhỏ , lớn ) . 

ho ta 

 gan bị cắt đoạn nếu nhu mô gan chỗ đó là u . 

        

ạch :Thuốc cản quang vào mao mạch của gan làm xuất hiện toàn 

o  

khuyết trong nhu mô gan nếu nơi đó có u . 

oặc động mạch thận tạng : 

¬ hoành . Có thể làm đơn thuần như trên , nhưng cũng có thể làm kết hợp với 

bơm hơi vào đại tràng để có được một lớp hơi làm rõ rệt bờ dưới của gan , nhờ vậy ta 

biết : 

         - Chiều cao trên dưới của gan ( Bt : 10 -12 cm ) 

         - Biết hình dáng mặt trên gan , bờ dưới gan , đại tràng có bị đẩy xuống dưới 

không ? 

    3. Chụp hệ thống tĩnh mạch cửa : 

Chụp bụng của người bệnh ở vùng ngang qua gan - lách sau khi đã bơm ( tiêm ) vào 

hệ thống tĩnh mạch cửa một loại thuốc cản quang có ít iod qua một kim chọc vào lách 

. Thuốc cản quang sẽ làm xuất hiện rõ vùng rốn lách - tĩnh mạch cửa cùng với toàn bộ 

tuần hoàn bàng hệ nếu có và bóng gan . 

   * Phim chụp hệ thống cửa gồ

         a) Thì tĩ

ta nhận định tình hình tĩnh mạch cửa ( Bt

độ 1cm , lúc đầu đi từ lách xuống và hướng về bên phải , sau đó chếch lên trên đổ về 

gan , không thấy thuốc cản quang đi ngược vào nhánh khác của tĩnh mạch cửa ( tĩnh 

mạch mạc treo

         b) Thì tĩnh mạch trong gan :(thuốc cản quang vào các nhánh trong gan ) Các 

nhánh tĩnh mạch trong gan xuất hiện phân chia đều khắp các vùng trong gan c

thấy hình ảnh toàn bộ hình dáng kích thước của gan giúp ta nhận định được hình thái 

nhu mô gan : 

              - Các nhánh T/mc trong

      - Các nhánh TMG bị xơ hoá ( xơ xác không đều ) biểu hiện của xơ gan  

         c) Thì mao m

bộ bóng gan giúp ta : 

              - Biết kích thước gan to hoặc te

              - Có hình 

    4. Chụp động mạch chủ bụng h
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Bơm thuốc cản quang vào động mạch chủ bụng qua một ống thông đưa vào động 

 hiện giúp :   

        u mao mạch trong khối u)(nhân nóng) 

        

 mật , túi mật : 

    1. 

Sau 

uang . 

trên phim thẳng ) , phía trước cột sống (trên phim nghiêng 

              -  bên phải ( trên phim thẳng ) sau cột sống ( phim nghiêng ): sỏi thận      

    2. Chụp đường mật , túi mật có thuốc cản quang : 

         a) Uống , tiêm tĩnh mạch : 

Chuẩn bị cho vùng bụng sạch cho uống thuốc cản quang bột Binitrast đúng qui cách 

và giờ giấc . Chia 5g thành 2 lần uống sau bữa ăn chiều cách nhau 1 giờ . Ghi giờ 

nghiệm x quang và liên hệ được chụp vào giờ thứ 14 

sau khi uống . 

n để thuốc hấp thu qua ruột về máu về gan 

tiết qua ®

iện có thể : 

 không đủ liều hoặc kém phẩm chất . 

huốc cản quang ( do uống ) thải hết theo phân . 

        

         bên sườn phải : 

        ình qủa lê . 

        p  Boyden ( ăn 2 lòng đỏ trứng trộn đường ) 

Cứ 30 phút chụp 1 lần ( 4 lần / 24 giờ ) 

        den , túi mật co bóp ngay , bóng 

lại dần dần và sau 2 giờ,thậm chí 4-5 giờ vẫn còn bóng túi mật       

mạch chủ bụng , các nhánh của động mạch gan xuất

      - Biết được u ác tính gan (có nhiề

      - Nếu là u lành ( u xơ,áp xe,nang ) không thấy mao mạch ( nhân lạnh ) 

III- Chụp hệ thống đường

Chụp túi mật không thuốc cản quang : 

khi thụt tháo phân ( có khi không ) chụp bụng 2 tư thế : Chụp thẳng và chụp 

nghiêng phải : nêú thấy hình cản q

              - ở bên phải ( 

phải ) : đó là sỏi túi mật . 

ở

uống thuốc xong vào giấy xét 

( Uống Bilitrast bột hoặc Pheniodol ) viê

ường mật rồi 14 giờ sau dồn đầy túi mật ). 

Sau khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch kết quả cho thấy : 

         - Túi mật không xuất h

              + Thuốc

              + T

      + Gan suy nên không thải cản quang theo mật . 

 - Túi mật xuất hiện như quả lê

      + Nếu có sỏi thấy bóng khuyết trong h

      + Cần làm thêm nghiệp phá

           . Nếu co bóp túi mật tốt : sau bữa ăn Boy

túi mật nhỏ 
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Đưa một kim qua thành bụng vào túi mật ( làm khi soi ổ bụng ). Phương pháp này có 

nguy cơ gây viêm phúc mạc nên ít làm . Thường chụp đường mật trong gan , ống dẫn 

mật khi phẫu thuật bằng cách tiêm thuốc cản quang vào trực tiếp đường mật , hoặc 

u mổ qua ống Kehr , thuốc cản quang đi vào các nhánh trong gan , 

 là u, sỏi . 

        olangiographie 

Tran ng thành ngực điểm trước gan trên đường nách 

trước để đi thẳng vào mật quản trong gan ( hút thử có mật ra ) qua kim đó bơm chất 

ngẽn là có cản trở cơ giới . 

Retrographie) CPR qua 

 loại nhìn bên , khi soi đến tá tràng đoạn II , tìm bóng Vaterqua máy 

soi lu

t , tụy tạng . 

Bệnh xơ gan (Cirrhosis) 

. 

 là bệnh mạn tính gây thương tổn nặng lan toả ở các thuỳ gan. Đặc điểm 

thươn

n bị đảo lộn một cách không hồi phục được (irreversible). 

ình đồng thời hoặc nối tiếp: 

- Tổn an. 

h của mô xơ. 

- Sự tạ uỳ giả (pseudo lobule). 

2. Ngu

a. Ngu

- Viêm  virut C (không A, 

không

 b) Đưa thuốc cản quang vào túi mật : 

chụp đường mật sa

nếu có hình cắt đoạn trên đường đi của đường mật

 c) Đưa thuốc cản quang vào mật quản qua da : ( ch

cultanee ): dùng1kim chọc qua vù

cản quang vào mật quản trong gan , chất cản quang sẽ đi đều vào các mật quản xuống 

mật quản chủ về túi mật. Nếu có 

         d) Chụp đường mật ngược dòng (Cholangio - Pancrea- 

ống soi tá tràng

ồn một ống nhựa nhỏ bơm thuốc cản quang vào ống tụy sau đó đẩy ống nhựa lên 

đường mật bơm thuốc cản quang , sau đó đưa bệnh nhân đi chụp x quang. Qua đó 

thấy hình ảnh sỏi trong gan , mậ

I. Đại cương

1. Khái niệm. 

Xơ gan

g tổn là mô xơ phát triển mạnh, đồng thời cấu trúc các tiểu thuỳ và mạch máu 

của ga

Hình thái học của xơ gan là kết quả của 3 quá tr

 thương hoại tử của các tế bào nhu mô g

- Sự tăng sin

o thành những hòn, cục tái tạo và những tiểu th

yên nhân và cơ chế bệnh sinh: 

yên nhân: 

 gan do virut: virut B, virut B bội nhiễm virut D (Delta),

 B). 
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- Ngh . 

 phát do tắc mật không hoàn toàn kéo dài, thường kèm theo viêm 

 sỏi mật, dính hẹp ở ống gan, ống mật chủ, viêm 

đườn

- Thu

 thương gan: oxyphenisatin (chữa táo bón) 

clopr

 mộc độc hại cho gan, 

uốc bằng lá cây dùng ở 

ưỡng: ăn quá thiếu chất đạm, thiếu Vitamin, thiếu các chất hướng mỡ 

 trùng: sán máng (schistosomia mansoni) sán lá nhỏ (clonorchis sinensis). 

- Xơ gan do mạch máu hoặc xơ gan gây xung huyết: xơ gan tim (rất hiếm). Xơ gan 

ừ 35 - 55 tuổi. Bệnh này còn có tên “viêm đường mật 

công vào các tiểu quản mật gan. 

- Xơ gan lách to kiểu Banti: là bệnh do Banti mô tả năm 1894, xơ gan bắt nguồn từ 

lách to không rõ nguyên nhân và nếu cắt lách khi gan chưa xơ hoặc xơ nhẹ, sẽ cắt đứt 

được sự tiến triển đến xơ gan. 

- Xơ gan do những rối loạn chuyển hoá di truyền: bệnh nhiễm sắc tố sắt, bệnh 

Willson (rối loạn chuyển hoá đồng). Bệnh galactoza huyết bẩm sinh (do không 

chuyển được galactoza trong sữa thành glucoza). Bệnh tính glycogen. Bệnh đặc ứng di 

truyền với fructoza (không chịu được đường fructoza và saccaroza). Chứng thiếu hụt 

Bệnh rối loạn chuyển hoá pocphyrin. 

- Xơ gan sacoit: gặp trong bệnh sarcoidosis. 

iện rượu: uống nhiều và kéo dài nhiều năm

- Xơ gan mật thứ

nhiễm khuẩn đường mật như: trong

g mật tái phát. 

ốc và hoá chất: 

+ Thuốc chữa bệnh gây tổn

omazin (chữa bệnh tâm thần), INH, Rifampycin (chữa lao). 

+ Hoá chất độc hại gan: aflatoxin, dioxin... chất độc thảo

cây có hạt thuộc họ Senecio và các alcaloit của nó, một số th

các nước Nam Phi. Ai Cập đã tạo ra bệnh tắc tĩnh mạch gan, dẫn đến xơ gan. 

- Sự thiếu dinh d

(lipotrope) như cholin, lexithin, methionin gây tình trạng gan nhiễm mỡ, sau đó dẫn 

đến xơ gan. 

- Ký sinh

hậu quả của những hội chứng viêm tắc tĩnh mạch trên gan và tĩnh mạch chủ dưới (hội 

chứng Budd Chiari), bệnh tắc tĩnh mạch gan. 

- Xơ gan mật nguyên phát (cirrhose biliaire primitve): là một bệnh hiếm, hay xảy ra ở 

phụ nữ (90% số trường hợp) t

mạn tính phá huỷ không mưng mủ” (Cholangite chronique destructive non 

supurative). Tên cũ nay không dùng nữa là xơ gan Hnot. Có lẽ là bệnh tự miễn tấn 

an pha-1-antitrypsin. Bệnh nhầy nhớt. 
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- Xơ n ẩn: có  lệ không ít, hông biết ng  nhân. 

 

Các yếu tố gây hại tác động lâu dài đối với gan dẫn tới nhu mô gan bị hoại tử, 

tăng cường tái sinh tế bào và tăng sinh các sợi xơ. Tổ chức xơ 

tạo ra những vách xơ nối khoảng cửa với các vùng trung tâm của tiểu thuỳ gan, chia 

cắt các tiểu thuỳ. Các cục, hòn tân tạo do các tế bào gan tái sinh gây ra sự chèn ép, 

ngân mạch cửa và gan, dẫn đến tăng áp lực tĩnh 

id) tồn tại ở chu vi các cục tái tạo trở thành những mao 

× chức năng và nuôi 

Ôn cho đến khi bệnh nhân tử vong vì các biến chứng của tăng áp 

aennec: các hòn cục tái tạo lại kích thước đều đặn, nhỏ, đường kính 

 đều, nhiều hòn cục to xen kẽ với những vùng xẹp. 

 tái tạo và mô xơ không rõ như 2 loại xơ gan 

òn phân chia thành các loại: xơ gan phì đại, xơ gan teo, 

ch to. 

- Xơ gan mật: tiên phát - thứ phát. 

- Xơ gan do hoá chất và thuốc. 

 gan căn nguyê một tỷ  xơ gan k uyên

b. Cơ chế bệnh sinh:

gan phản ứng lại bằng 

 cản làm rối loạn sự lưu thông của tĩnh 

mạch cửa. Các xoang (sinuso

quản, dẫn tắt tĩnh mạch vào thẳng tĩnh mạch gan, tạo ra những đường rò (fistule 

d'Eck) bên trong, làm cho tế bào gan còn hoạt động bị thiếu máu tĩnh mạch cửa. Khi 

cấu trúc của hệ thống mạch máu ở gan bị đảo lộn như vậy th

dưỡng tế bào gan ngày càng giảm, tình trạng hoại tử và xơ hoá ngày càng tăng. Quá 

trình này cứ tiếp di

lực tĩnh mạch cửa và suy gan. 

3. Phân loại: 

a. Theo hình thái học: có 3 loại xơ gan: 

- Xơ gan cục tái tạo nhỏ (micro-nodular), còn có tên là xơ gan cửa (portal cirrhosis), 

tên cũ là xơ gan L

bé hơn 5mm. 

- Xơ gan cục tái tạo to (macro-nodular) còn gọi là xơ gan sau hoại tử (postnecrotic). 

Các cục tái tạo to, nhỏ không

- Xơ gan mật (biliary): gan thường màu xanh do ứ mật, có nhiều đám mật ứ trong tiểu 

quản mật và xoang (sinusoid). Các cục

trên, các cục tái tạo nhỏ và đều. 

Về hình thái người ta c

xơ gan có lá

b. Phân loại theo nguyên nhân: 

- Xơ gan sau viêm gan virut B hoặc C. 

- Xơ gan do rượu. 
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- Xơ gan do thiểu dưỡng. 

- Xơ gan do bệnh tim mạch (cirrhoses vasculaires): 

+ Xơ gan thực sự do tim (rất hiếm). 

+ Nghẽn các tĩnh mạch trên gan (hội chứng Budd Chiari, bệnh tắc tĩnh mạch -

 lá gan). 

+  bệnh Wilson, các 

bệnh c

- Xơ g

uyên ẩn (cryptogenetic). 

II. CÁ

 biệt 3 thể: 

C àng. Phát hiện này chỉ là sự tình cờ 

- Cơ năng: 

 Chảy máu cam không rõ nguyên nhân. 

+ Nước tiểu thường vàng xẫm. 

+ Suy giảm tình dục.  

Nam giới: liệt dương, nữ giới vô kinh, vô sinh. 

+ Có thể gan hơi to và chắc, lách to quá bờ sườn. 

VOD: Veino Occlusive Disease). 

+ Xơ gan do ký sinh trùng (sán máng, sán

 Xơ gan do những rối loạn di truyền (chứng nhiễm sắc tố sắt,

huyển hoá ở trẻ sơ sinh...). 

- Xơ gan sacoit (u hạt). 

an lách to kiểu Banti. 

- Xơ gan do tăng áp lực tĩnh mạch cửa vô căn (hypertension poltale essentielle). 

- Xơ gan căn ng

c biểu hiện lâm sàng 

Về mặt lâm sàng có thể phân

- Xơ gan tiềm tàng. 

- Xơ gan còn bù tốt. 

- Xơ gan tiến triển và mất bù. 

1. Thể xơ gan tiềm tàng 

ó xơ gan nhưng không có triệu chứng lâm s

phẫu thuật bụng vì một nguyên nhân khác, quan sát gan thấy có hình ảnh xơ. 

2. Thể xơ gan còn bù tốt: 

2.1. Lâm sàng: 

+ Rối loạn tiêu hoá: ăn không tiêu, đầy bụng, chướng hơi. 

+ Tức nhẹ vùng hạ sườn phải. 

+

- Thực thể: 
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+ Có mao mạch ở lưng và ngực, mẩn đỏ ở lòng bàn tay. 

đơn vị. 

ất. 

khiu, huyết áp thấp. 

hường xuyên, chán ăn, ăn không tiêu, ỉa phân lỏng, sống 

gủ, giảm trí nhớ. 

+ Da mặt xạm (do sắc tố melanin lắng đọng). 

+ Nhiều đám xuất hu c. 

ân. 

+ Lông ở nách, ở bộ phận sinh dục thưa thớt. 

+ Móng tay khô trắng. 

+ ở nam giới: tinh hoàn teo nhẽo, vú to. 

2.2. Xét nghiệm: 

- Xét nghiệm hoá sinh về gan có một số rối loạn: 

+ Điện di protein: albumin giảm, gama globulin tăng. (A/G < 1) 

+ Maclagan tăng trên 10 

+ Nghiệm pháp BSP (+). 

- Siêu âm: có sự thay đổi kích thước gan và vang âm của nhu mô gan thô, không 

thuần nh

- Soi ổ bụng và sinh thiết: cho thấy hình ảnh gan xơ. 

2.3. Tiến triển 

Thể xơ này có thể ổn định lâu dài trong nhiều năm, nhưng thường tiến triển nặng 

dần từng đợt, nhất là khi tác nhân gây hại bội nhiễm thêm làm cho bệnh xơ gan trở 

thành mất bù hoặc biến chứng. 

3. Thể xơ gan mất bù: 

3.1. Lâm sàng: 

- Toàn thân: gầy sút nhiều, chân tay khẳng 

- Cơ năng: 

+ Rối loạn tiêu hoá t

phân. 

+ Mệt mỏi thường xuyên, ít n

+ Chảy máu cam, chảy máu chân răng. 

- Thực thể: 

yết ở da bàn chân, bàn tay, vai và ngự

+ Phù hai ch

+ Gan teo (hoặc to), mật độ chắc, bờ sắc trên mặt có u cục. 

+ Có cổ trướng, tuần hoàn bàng hệ bụng. 
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+ Lách thường to hơn bình thường, chắc. 

3.2 Xét nghiệm: 

- Các xét nghiệm hoá sinh về gan: 

+ Điện di protein: albumin giảm, gamma globulin tăng cao. 

 với test kohler âm tính. 

iệm pháp BSP (+) rõ rệt. 

ệm máu: hồng cầu, bạch cầu. tiểu cầu thường giảm. 

Chụp ch thực quản. 

ách to, có dịch 

ượng chung của xơ gan 

ượng dè dặt. Thời gian sống thêm thường khoảng 4 năm đối với xơ 

hoảng 7 năm. 

ớm và tìm ra được nguyên nhân để loại bỏ hoặc điều trị thì 

 lại thời kỳ ổn định hoặc làm chậm sự tiến triển của bệnh. 

3 

+ Tỷ lệ prothrombin giảm

+ Ngh

+ Bilirubin máu, men transaminaza tăng trong các đợt tiến triến. 

- Xét nghi

 và soi thực quản: có thể thấy giãn tĩnh mạ

- Siêu âm: trên mặt gan có nhiều nốt đậm âm, có hình ảnh giãn tĩnh mạch cửa, giãn 

tĩnh mạch lách. 

- Soi ổ bụng: khối lượng gan có thể to, có thể teo. nhạt màu. trên mặt gan có những 

hòn nhỏ đều, hoặc hòn to nhỏ không đều, dây chằng tròn xung huyết, l

ổ bụng. 

III. Tiến triển, biến chứng và tiên l

- Xơ gan khi đã đến thời kỳ các triệu chứng lâm sàng rõ rệt, đã có biểu hiện mất bù, 

thường có tiên lư

gan do rượu và do viêm gan virut, đối với xơ gan mật thứ phát: khoảng 6 năm và tiên 

phát k

- Nếu chẩn đoán được s

khả năng làm cho xơ gan trở

- Bản tiêu chuẩn của Child hay được sử dụng trong đánh giá tiên lượng của xơ gan: 

Cho điểm 1, 2, 3 theo mức độ cửa bilirubin, albumin huyết thanh, cổ trướng, rối loạn 

tâm thần kinh và sức khoẻ toàn thân. 

Child - Pugh (1982) 

Các chỉ số 1 2 

 Bệnh não gan Không có Thoáng qua hoặc nhẹ Hôn mê 

 Cổ trướng Không có Có ít Có nhiều 

 Bilirubin µmol/l <26 26 - 51 >51 
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 Albumin g/l >35 28 - 35 <28 

 Tỷ l >65 40 - 65 <40 ệ Protrombin % 

 

+ Đá

ặp, rất 

ôn mê gan. 

uần hoàn nuôi 

+ Lá

i loạn về đông máu do giảm sản xuất fibringen (yếu tố I), prothrombin (yếu tố 

II, IX. 

ét dạ dày- hành tá tràng, thoát vị thành bụng 

(ở bệnh nhân bị cổ tr

+ Ung thư gan trên nền xơ (coi xơ gan là một trạng thái tiền ung thư). 

IV. Điều trị và dự phòng 

i, 

nh giá giai đoạn: 

Child A: 5 - 7 điểm, tiên lượng tốt. 

Child B: 8 -12 điểm, tiên lượng dè dặt. 

Child C: 13 - 15 điểm, tiên lượng xấu. 

Các biến chứng của xơ gan:  

+ Chảy máu tiêu hoá do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, là một biến chứng hay g

nguy hiểm, đe doạ tính mạng bệnh nhân. Do chảy máu nặng thiếu máu cấp tính gây 

sốc thiếu máu càng làm suy gan nặng hơn dẫn đến hôn mê gan.  

+ Cổ trướng: do tăng áp lực tĩnh mạch cửa và suy gan làm cho các đợt viêm càng 

nặng và khó chữa. 

+ Rối loạn não - gan dẫn đến h

+ Hội chứng gan - thận (Hepato-renal syndrome): do trong xơ gan sự t

dưỡng thận giảm sút, dẫn đến suy thận cùng với suy gan. 

+ Các nguy cơ nhiễm khuẩn: viêm phúc mạc tự phát do nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn 

huyết, lao phổi.  

ch to và cường tính lách dẫn đến hạ bạch cầu, tiểu cầu, HC 

+ Rè

II) và các yếu tố V, V

 + Những bệnh hay đi cùng với xơ gan: lo

ướng to), sỏi mật. 

1. Điều trị 

a. Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi 

- Trong đợt tiến triển, cổ trướng xuất hiện: bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tuyệt đố

nhất là nằm viện. 
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- Chế

ẩu phần thức ăn. 

y, một đợt 10 ngày tiêm bắp thịt hoặc 

, mỗi lần 1 viên. 

corticoid (chỉ dùng trong đợt tiến triển của xơ gan do viêm gan virut, 

. Prednizolon 20-25mg/ngày trong 1-2 tuần sau đó dùng liều duy trì 5-

10mg/ngày, kéo dài hàng tháng. 

-  Testosteron (tăng cường chuyển hoá đạm, khi dùng phải theo dõi kiểm tra): tiêm 

bắp 100mg Propionat Testosteron, cho cách nhật trong vòng 4 tuần đầu, sau đó cứ 14 

ngày cho 300mg kéo dài hàng năm. 

-  Flavonoit Sylimarin (biệt d

- Y h ần, Actiso, 

tam thất, mật gấu... có tác dụng điều trị tốt đối với bệnh gan, cần được nghiên cứu, 

đánh

+ Tiêm truyền dịch: 

-  Đối với bệnh nhân có tỷ lệ prothrom ưới da, niêm 

mạc, xuất huyết tiêu hoá... có thể truyền máu tươi cùng nhóm tuỳ theo mức độ mất 

máu. 

n bị giảm nhiều protein máu, đặc biệt albumin thì nên dùng 

h albumin 20% hoặc truyền các loại đạm tổng hợp: 

moriamin tuần hoặc hai tuần 1 lần. 

ị cổ trướng: 

 độ ăn: đủ chất, hợp khẩu vị bệnh nhân, đủ calo (2500 - 3000 calo trong ngày), 

nhiều đạm (100g/ngày), nhiều sinh tố, hạn chế mỡ, chỉ ăn nhạt khi có phù nề. Khi có 

dấu hiệu tiền hôn mê gan phải hạn chế lượng đạm trong kh

b. Chế độ thuốc men: 

+ Thuốc làm cải thiện chuyển hoá tế bào gan và các hocmon glucococticoit: 

-  Thuốc làm cải thiện chuyển hoá tế bào gan: 

. Vitamin C: 0,50 x 2 ống tiêm tĩnh mạch, 1 đợt 7 - 10 ngày. 

. Vitamin B12:  200microgam/ngµ

Lipochol: ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 2 viên. 

. Cyanidanol: viên 500 mg, ngày uống 3 lần

- Thuốc Gluco

xơ gan ứ mật): 

−îc Carcyl, Legalon): 

. Legalon: viên 70mg, ngày uống 2 - 3 lần. 

ọc dân tộc: theo kinh nghiệm của dân gian có các bài thuốc: nhân tr

 giá đầy đủ hơn. . 

bin giảm, lâm sàng có chảy máu d

-  Đối với bệnh nhân xơ ga

plasma đậm đặc và dung dịc

alvezin, 

+ Điều tr
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- Dùng thuốc lợi tiểu chống thải kali: 

 giờ trong 1 tuần. Sau hạ xuống  100 -

ổ trướng giảm ít thì có thể chuyển sang 

hơn nhưng mất kali như: Furocemid (Lasix): 20 - 

0 -14 ngày, khi cần cho thêm Kali 2 - 6g/ngày. 

ẳng với thuốc như trên không có kết quả thì phải 

 trướng nhiều lần (thậm chí rút hết nước cổ trướng), kết hợp truyền 

¬ gan khi có vỡ giãn tĩnh mạch thực quản gây xuất huyết tiêu hoá: 

ch Glanduitrin 20 - 40 đơn vị hoà trong Glucoza 50% 

300m

-  Nộ chảy máu (polidocanol).  

n cuối của nhiều bệnh viêm và thoái hoá gan, thương tổn 

khôn đó dự phòng bệnh xơ gan là vấn đề quan trọng. Những biện 

pháp ngăn chặn, loại trừ các nguyên nhân xơ gan như: 

- Phò  biện pháp vệ sinh, tiêm phòng virut B cho trẻ 

em v  trùng và khử khuẩn thật tốt trong tiêm chọc, 

châm cứu, loại bỏ nguồn máu có virut B... 

- Chống thói quen nghiện rượn. 

 chất. 

- Phò

- §iÒ

- Thận trọng khi dùng các thuốc có thể gây hại cho gan. 

- Dự phòng phòng điều trị tốt các bệnh viêm gan cấp, mạn tính. 

 

XƠ GAN MẬT NGUYÊN PHÁT 

¬ng. 

ật nguyên phát còn có tên: viêm vi quản mật mạn tính phá huỷ 

langgite chronique destructive non suppurative). Có tên cũ là xơ 

. Aldacton: viên 25mg cho 150 - 200mg/24

150 mg/24 giờ. Nếu dùng nhóm thuốc này c

dùng nhóm thuốc lợi tiểu mạnh 

40mg/24 giờ, cho một đợt 1

-  Đối với trường hợp cổ trướng dai d

chọc hút nước cổ

Albumin, Dextran tĩnh mạch. 

+ Điều trị x

-  Truyền nhỏ giọt tĩnh mạ

l. 

i soi cầm máu bằng cách tiêm thuốc gây xơ hoá ở chỗ 

2. Dự Phòng: 

Xơ gan là - giai đoạ

g hồi phục được, do 

ng viêm gan virut B và C bằng các

µ những người lớn chưa bị bệnh, vô

- Chế độ ăn uống đủ

ng nhiễm sán lá gan nhỏ: không ăn cá sống. 

u trị tốt các bệnh đường mật. 

I. Đại cư

Bệnh xơ gan m

không mưng mủ (Cho

  353



gan Hanot-macmahon. Bệnh này có đặc điểm: ứ mật kéo dài và sự phá huỷ tuần tự 

h−a rõ, có thể là một bệnh tự miễn tấn 

g mật trong gan. 

p ở nữ (90%), tuổi từ 20 - 55. 

ể 

o màu xanh lá cây nhạt, mặt gan tương đối nhẵn, chỉ hơi lợn cợn. 

oạn khác nhau: 

ng mật ở giữa các tiểu thuỳ gan bị tổn thương viêm 

m tế bào lympho, đơn nhân, tương bào. 

 các ống mật mất đi và được thay 

ới song song với sự phát triển của các dải xơ (trong 

hu mô hoại tử cùng với hiện tượng ứ mật xuất hiện 

 thương viêm nhiễm giảm dần, hiện tượng xơ hoá quanh khoảng cửa 

phát 

- Giai đoạn 4: xuất hiện các cục tân tạo và chính thức chuyển sang xơ gan mật tiên 

phát. 

ứng:  

1. Tr

- Trạ ệnh nhân ở thời kỳ đầu vẫn tốt, sút cân ít và chậm, không 

có hộ an và tăng áp lực tĩnh mạch cửa trừ giai đoạn cuối của 

ệnh khi đã chuyển thành xơ gan thực thụ. 

- Da vàng, niêm mạc vàn ài). 

). 

thường. 

- Các triệu chứng khác: 

các ống mật giữa các tiểu thuỳ. Nguyên nhân c

công đặc  hiệu vào ốn

Bệnh thường gặ

II. Giải phẫu bệnh lý: 

1. Đại th

Gan t

2. Vi thể 

Tổn thương ở nhiều giai ®

- Giai đoạn 1: biểu mô các ố

nhiễm, thâm nhiễ

- Giai đoạn 2: tổn thương các ống mật giảm dần, rồi

thế bằng các ống m

khoảng cửa), lác đác có tế bào n

trong tế bào gan và vi quản mật quanh tiểu thuỳ. 

- Giai đoạn 3: tổn

triển mạnh. 

III. Triệu ch

iệu chứng lâm sàng: 

ng thái toàn thân của b

i chứng suy chức năng g

b

g, thường vàng xạm (do vàng da kéo d

- Nước tiểu xẫm màu, phân bạc màu (không bạc rõ

- Đôi khi thấy các u vàng (xanthoma) ở ngoài da. 

- Gan to, chắc, mặt nhẵn, bờ mỏng, ấn vào đau tức. Túi mật bình thường. Cũng có 

trường hợp trong thời gian đầu kích thước gan bình thường. 

- Lách thường to, hạch ngoại vi bình 
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+ Ngứa nhi ¬ng da. 

+

g bì, hội chứng Raynaud, đau đa khớp ban đa 

- Bilirubin máu tăng ở những mức độ khác nhau (bình thường 3,5 -17µmol/l).  

- Phosphataza kiềm tăng gấp 3 - 10 lần trị số bình thường. Sự tăng của phosphataza 

kiềm rất có giá trị chẩn đoán xác định xơ gan mật nguyên phát.  

hường lipit máu 4-7g/l 

cholesterol 3,9 -5,2

SGPT SGOT SGPT 

miễn dịch: các globulin miễn dịch đều tăng trước hết IgM.  

ể kháng ti lạp thể (nếu xét 

 này âm tính, rất ít khả năng là xơ gan mật nguyên phát). 

oá sinh về chức năng gan đều dương 

ẩn đoán: 

 kiềm tăng, các globulin miễn dịch tăng, men SGOT và SGPT tăng nhẹ... 

thì b  này cần thăm khám thêm: 

ợp phải mổ bụng thăm dò. 

): 

ều, vì ngứa bệnh nhân gãi có thể gây ra những tổn thư

 Nhịp tim đập chậm. 

+ Xuất huyết dưới da và niêm mạc. 

+ Suy nhược thần kinh. 

+ Thường thấy xuất hiện một số triệu chứng của bệnh hệ thống như: giảm tiết 

nước bọt, nước mắt, nước mũi, xơ cứn

dạng ngoài da, bệnh cầu thận, tuyến giáp, màng phổi... 

2. Triệu chứng xét nghiệm 

- Lipit huyết thanh, nhất là Cholesterol thường cao (bình t

µmol/l). 

- Tăng beta và gama globulin. 

- SGOT, tăng vừa (bình thường dưới 40u/l, 30u/l). 

- Xét nghiệm 

- 95% các trường hợp trong huyết thanh có kháng th

nghiệm

Giai đoạn xơ gan đã rõ thì các xét nghiệm h

tính. 

IV. Ch

1. ở giai đoạn tiềm tàng (giai đoạn I):  

Kéo dài vài năm, chỉ do vô tình phát hiện gan, lách to, máu lắng tăng, 

phosphataza

ệnh mới được nghĩ tới. Để chẩn đoán ở giai đoạn

- Sinh thiết gan. 

- Chụp mật ngược dòng qua nội soi hoặc chụp mật bằng tiêm thuốc cản quang qua da 

vào gan để kiểm tra tình trạng ống mật chủ, loại bỏ trường hợp ứ mật ngoài gan. 

- Có trường h

2. Trường hợp ở giai đoạn xơ gan đã rõ (giai đoạn 4
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Căn cứ vào lâm sàng, xét nghiệm như đã trình bày ở trên. Cần chú ý tình trạng: 

a kéo dài 6-12 tháng, đồng thời xét nghiệm 

 có kháng thể kháng ti lạp thể (+). 

1.  Tiến triển rất khác nhau tuỳ từng trường hợp nhưng cuối cùng đều dẫn tới tử 

nh sau khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên 5 năm 

 11 năm). Bệnh nhân chết thường do suy chức năng gan hoặc chảy 

máu tiêu hoá vì tăng áp lực tĩnh mạch cửa. 

ngày) có tác dụng ở một số trường hợp. 

ng hay gây 

+ Phenobacbital có thể làm giảm ngứa và giảm vàng da (vi thuốc làm 

NHỮNG KIẾN THỨC MỚI BỆNH Lý GAN MẬT 

BỆNH GAN 

1. Về nguyên nhân bệnh 

: B, C, G, D 

Chưa rõ nguyên nhân: vấn đề miễn dịch 

vàng da tăng dần, ngứa ngoài d

phosphataza kiềm tăng,

V. Tiến triển và tiên lượng 

vong. Thời gian sống trung bì

(dao động từ 1 -

2. Các biến chứng khác có thể gặp là: loét dạ dày- tá tràng, các rối loạn về xương 

khớp, rối loạn chảy máu do hạ prothrombin máu. 

VI. Điều trị 

- Chưa có phương pháp điều trị đạt hiệu quả chắc chắn. 

- Các tổn thương xương. 

- Azathioprin (50 - 75mg/

- Dpenicillamin (50 - 75mg/ngày) làm giảm ứ mật, giảm hoại tử tế bào gan, được coi 

là thuốc có tác dụng hơn cả với bệnh này. 

- Điều trị triệu chứng: 

+ Cholestyramin (8 - 12g/ ngày) làm giảm chứng ngứa, như

rối loạn tiêu hoá. 

tăng đào thải bilirubin). 

+ Tiêm thêm các vitamin tan trong dầu: A, D, K. 

 

- Hàng đầu: virut

- Rượu 

- Thuốc 
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2. Diễn biến của bệnh 

- Viêm gan mạn dẫn đến xơ gan dẫn đến K gan 

- Cũng có thể: viêm gan mạn dẫn đến K gan 

- Viêm gan mạn dẫn đến ổn định 

- Tiêm vacxin phòng viêm gan virut 

- Khi phải dùng các thuốc kéo dà

4. Điều trị 

- Diệt nguyên nhân rất khó: 

+ Hút dịch siêu lọc vào tĩnh mạch 

+ Tăng cường, hỗ trợ cho TB gan 

Legalon - Fortec. . . Liv52, Live94 

Gacavit 

+ Tiêu diệt TB gan ác tính: tiêm cồn 90 , gây tắc mạch 

oàn phần. 

- Tăng đường máu 

3. Phòng bệnh và điều trị 

- Kiêng rượu bia 

i: chống lao, chống bệnh tâm thần. 

+ Vì không xác định rõ nguyên nhân 

+ Nếu biết nguyên nhân virut chưa có thuốc đặc hiệu 

- Điều trị triệu chứng: 

+ Cổ trướng: lợi tiểu 

+ Hút dịch - lợi tiểu 

 0

- Điều trị tích cực: 

+ Chẩn đoán sớm (SÂ,CT, các marker, virut, tumor) 

+ Tiên lượng sớm theo child 

+ Thay gan 1 phần hoặc t

 

BỆNH MẬT 

I. Chú ý các tạng cơ thể 

- Béo quá 

- Bệnh nhân xơ gan.  
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II. Chẩn đoán bệnh sỏi mật 

1. Kinh điển dựa lâm sàng: tam chứng Charcot 

- Hội chứng tắc mật 

- Tái diễn trên 2 lần 

- Chẩn đoán đúng sỏi là 70 - 75% (chưa chắc chắn vị trí, số lượng) 

2. Mới : 

                + bụng có chuẩn bị 

- Lấy sỏi qua soi ổ bụng 

 

effix? 

ang tính sáng 

điều trị viêm gan siêu vi B mạn tính. 

- Siêu âm 

- Xquang + bụng không chuẩn bị 

                + chụp ngược dòng 

                + CT  

- Lấy dịch mật (kinh điển còn giá trị) khó thực hiện 

3. Nội soi siêu âm 

III. Phòng bệnh điều trị 

1. Hạn  chế tăng  cân - tập  thể  dục - uống nhiều nước 

2. Thuốc tan sỏi 

- Chenodex 0,25 x 4v/24h x 3 tháng + 1 năm 

- Kim tiền thảo 

- Kháng sinh, giãn cơ, lợi mật 

3. Làm tan sỏi 

- Qua nội soi: gắp sỏi 

- Qua da: làm tan sỏi 

Hướng dẫn sử dụng zeffix 

Tại sao cần có phác đồ hướng dẫn sử dụng Z

 Zeffix TM (Lamivudine) là một điều trị mới bằng đường uống, m

tạo, hiệu quả, dung nạp tốt trong điều trị viêm gan siêu vi B mạn tính. Trong khi chờ 

đợi Zeffix được sự chấp thuận rộng rãi, thì một phác đồ hướng dẫn hợp lý, tối ưu trong 
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Phác đồ hướng dẫn điều trị Zeffix cung cấp thông tin gì? 

 Phác đồ điều trị được trình bày sau đây phản ánh quan điểm của những chuyên 

gia khoa học của công ty Glaxowellcome, và cũng là quan điểm của những chuyên gia 

gày 1 - 2 tháng 4 

. Phác đồ điều trị này có thể được thảo luận với những 

 trị Zeffix cung cấp những thông tin sau: 

 cho điều trị Zeffix. 

o dõi - quản lý bệnh nhân sử dụng Zeffix. 

CHẨN ĐOÁN ViêM GAN SiêU VI B MÃN TÍNH 

ủa nhiễm virus viêm gan B 

sinh thường trở thành mạn tính, 

nhưng nhiễm virus sau 2 tuổi thường tiến triển cấp tính, ngoại trừ những bệnh nhân suy giảm 

miễn dịch như ghép cơ quan, nhiễm HIV... những bệnh nhân này có nguy cơ nhiễm virus 

n ứng 

ách gián tiếp bằng cách đo 

Việc đánh giá tình trạng mô học của gan 

µ xơ gan. Tình trạng xơ gan cũng có thể được đánh giá qua 

siêu âm gan. 

Chức năng gan được đánh giá qua những xét nghiệm sau: 

đầu ngành trong Nhóm Tham vấn Viêm gan Quốc tế, nhóm họp vào n

năm 1999 (xin xem phụ lục 1)

chuyên gia đầu ngành tại địa phương. 

 Phác đồ điều

 * Chọn lọc bệnh nhân

 * The

 * Tiêu chuẩn ngưng điều trị Zeffix.  

Hậu quả có thể có c

Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B trở thành bệnh viêm gan siêu vi B mạn tính 

thay đổi tùy theo tuổi mắc phải virus (1). Nhiễm virus chu 

mạn tính cao. 

Các bệnh lý kèm theo nhiễm virus viêm gan B (HBV) (2) 

(hình) 

Làm thế nào để chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B? 

Xét nghiệm huyết thanh học giúp chẩn đoán nhiêm virus viêm gan B (3) 

(bảng) 

* = dương tính trong ít nhất 6 tháng -> chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B mãn tính 

** Đáp ứng huyết thanh HBeAg (HbeAg seroconversion), hay còn gọi là chuyển phả

huyết thanh 

Làm thế nào để đánh giá tình trạng bệnh gan? 

Mức độ viêm - hoại tử tế bào gan có thể được đánh giá một c

nồng độ men alanin transaminase (ALT) hoặc aspartate transaminase (AST) trong máu, hoặc 

đánh giá một cách trực tiếp qua sinh thiết gan (3). 

giúp ta biết được mức độ xơ hoá v
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- Bilirubine máu 

se kiÒm/m¸u 

i: 

Bệnh sử - khám lâm sàng 

Xét nghiệm máu: 

- Cần thiết: HBsAg, HBeAg, ALT, Albumine, đếm tiểu cầu 

- Nên làm: HBV - DNA (đặc biệt khi HBeAg âm tính), AST (hữu ích trong giai đoạn muộn 

của bệnh hoặc trên những bệnh nhân nghiện rượu), bilirubine, phosphatase kiềm, globulins, 

thời gian prothrombin, công thức máu. 

(horizontal transmission). nên làm thêm các xét nghiệm khác để tìm HIV, HCV, HDV. 

ường (trừ khi có những bằng chứng khác về bệnh 

- Được chỉ định khi cần đánh giá giai đoạn bệnh gan trong những trường hợp sau: 

+ Tăng men ALT hoặc có những bằng chứng của bệnh gan tiến triển 

+ Có những bằng chứng mô học hoặc lâm sàng hoặc xét nghiệm gợi ý những nguyên nhân 

khác của bệnh gan. 

- Khi việc điều trị sắp được thực hiện 

Vai trò của siêu âm: 

g lọc ung thư tế bào gan 

ầu tiên có liên quan đến những 

vấn đề sau đây: 

- Albumine và phosphata

- Thời gian prothrombin 

Đánh giá một bệnh nhân mớ

Việc đánh giá sau đây được đề nghị bởi các chuyên gia trong Nhóm Tham Vấn Viêm Gan 

Quốc Tế họp tại Singapore ngày 1-2/4/1999: 

- Đối với những bệnh nhân nghi ngờ lây nhiễm HBV theo kiệu truyền bệnh ngang 

Vai trò của sinh thiết gan:  

- Không thực hiện nếu men ALT bình th

gan tiềm tàng) hoặc trong trường hợp xơ gan mất bù. 

- Là một phần trong xét nghiệm sàn

- Có vai trò hỗ trợ trong việc đánh giá xơ gan tiềm tàng 

Sàng lọc ung thư 

- Điều này nhắc nhở thầy thuốc cũng như bệnh nhân rằng viêm gan siêu vi B mãn tính có thể 

đưa đến ung thư tế bào gan 

- Việc sàng lọc ung thư được áp dụng theo hướng dẫn của địa phương 

'Tham vấn 

- Việc giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân trong lấn đánh giá ®

  360



- Giải thích về nguy cơ lây nhiễm và vì vậy khuyến cáo thân nhân bệnh nhân nên chủng 

ngừa 

- Tránh uống rượu. 

- Nên chủng ngừa viêm gan siêu vi A 

- Giải thích về yếu tố nguy cơ và cách phòng tránh để không bị nhiễm thêm HLV,  HCV, 

HEV. 

- Tầm quan trọng của việc theo dõi sức khỏe lâu dài. 

- Nhiễm HBV sau khi ghép gan . 

ừa liên triến bệnh gan - Nhiều bệnh 

ó virus sao chép liên tục thì việc điều trị 

ĐIỀU TRỊ ViêM GAN SiêU VI B MÃN TÍNH 

Những bệnh nhân nào cần được điều trị? 

Bệnh nhân có viêm gan siêu vi B mãn tính với những tiêu chuẩn sau đây cần được điều trị: 

- Có bằng chứng của bệnh gan 

- Có nguy cơ bệnh tiến triển (có bằng chứng sao chép virus) 

- Nhiễm HBV với biểu hiện ngoài gan (hội chứng thận hư, bệnh viêm mạch máu) 

- Bệnh sử có những đợt viêm gan bùng phát 

- Bệnh gan tiến triển (bệnh gan mất bù hoặc xơ gan) 

Mục đích điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính: 

Những mục đích điều trị của viêm gan siêu vi B mãn tính còn bù gồm: 

- Cải hiện tình trạng viêm hoại tử tê' bào gan, ngăn ng

nhân phát triển biến chứng hoặc tử vong vì hậu quả của bệnh gan do nhiễm virus viêm gan B 

mãn tính, vì vậy, tầm quan trọng hàng đầu trong điều trị là cải thiện hậu quả của bệnh gan 

- Đạt được kiếm soát về mặt miễn dịch thông qua phản ứng chuyển huyết thanh 

HBeAg và/hoặc HBsAg - Đối với những bệnh nhân c

sẽ là phương tiện kiểm soát được bệnh gan mặc dù điều này chỉ đạt được ở một thiểu số 

bệnh nhân với điều trị hiện nay. 

- ức chê' sao chép virus - Bởi vì bệnh gan xảy ra là do hậu quả của sao chép virus trong gan, 

vì vậy ức chế sao chép virus sẽ đem lại cơ hội cải thiện bệnh gan, kiểm soát miễn dịch và có 

thể giảm nguy cơ lây truyền. 

- Cải thiện chất lượng cuộc sống qua việc giảm các triệu chứng, đặc biệt đối với những bệnh 

nhân có biểu hiện ngoài gan. 

Các phương pháp điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính hiện nay: 
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Hiện nay, thuốc điều trị đang được sử dụng rộng rãi trong viêm gan siêu vi B mãn tính là 

alpha-interferon được trình bày dưới dạng sản phẩm tái tổ hợp (lntron A và Roferon) hoặc 

ên bào lympho (Wellferon). Những loại thuốc khác bao gồm Thymosin 

chỉ có ở vài quốc gia (4), các thuốc đông y đặc biệt sử dụng rộng rãi ở Trung Hoa. 

Lamivudine (ZeffixTM) là một điều trị mới, có mặt tại nhiều quốc gia và sẽ được sử dụng tại 

t quả điều trị (5): 

rferon thường hiệu quả hơn trên bệnh nhân 

iều ngang) hoặc lây 

 virus ở tuổi trưởng thành thường có men 

p ứng điều trị với Lamivudine: là như nhau trên mọi chủng tộc, trong khi đó 

ương tây. 

- Nhiễm đồng thới: HIV - alpha-interferon bị chống chỉ định trên bệnh nhân suy giảm miễn 

dịch trong khi Lamivudinel với liều cao hơn (150mg x 2 lần/ngày) được chỉ định sử dụng 

cho bệnh nhân có nhiễm HIV đồng thời với HBV. 

- Tình trạng HBeAg ban đầu - Cả hai tình trạng HBeAg ban đầu dương tính hoặc âm tính 

(biến chủng pre-core) đều đáp ứng với điều trị. Lamivudine: trong khi alpha-interferon cho 

đáp ứng tốt nh nhân có HBeAg (+) 

terferon đều cho tỷ lệ chuyến phản ứng huyết thanh 

 với những bệnh nhân có men ALT ban đầu bình thường. Tuy nhiên, 

Lamivudine làm cải thiện mô học của gan không phụ thuộc vào men ALT ban đầu. 

interferon từ nguy

nhiều nước nữa trong hai thập kỷ tới. 

Những yếu tố xem xét việc chọn lựa thuốc điều trị: 

Nhiều yếu tố cần được xem xét khi quyết định chọn lựa thuốc điều trị cho bệnh nhân những 

yếu tố này gồm: 

1./ Tính thuận tiện của việc điều trị - Lamivudine được dùng qua đường uống chỉ với 1 

viên1ngày trong khi alpha-interferon cần phải tiêm ít nhất 3 lần/tuần trong suốt thời gian 

điều trị. 

2./ Đặc điểm của bệnh nhân - có thể tác động lên kế

- Phái tính - Nam và nữ đều đáp ứng điều trị với Lamivudine, tương đương nhau, trong khi 

alpha-inte

- Tuổi mắc bệnh - Nhiễm bệnh ở tuổi trưởng thành (lây nhiễm theo ch

nhiễm chu sinh (lây nhiễm theo chiều dọc) đều đáp ứng tốt với điều trị Lamivudine, trong 

khi alpha-interferon cho kết quả tốt hơn (xét về phản ứng chuyển huyết thanh HBeAg) trên 

bệnh nhân nhiễm virus ở tuổi trưởng thành. Nhiễm

ALT tăng cao. 

- Chủng tộc - Đá

người Châu á thường đáp ứng điều trị với alpha-interteron kém hơn so với người ph

 hơn với bệ

- Nồng độ men ALT ban đầu - ở những bệnh nhân có men ALT bạn đầu tăng 

cao thì điều trị Lamivudine và alpha-in

HBeAg cao hơn so
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3. Tác dụng phụ của thuốc – Tác dụng phụ của Lamivudine được ghi nhận có tần suất tương 

đương giả dược, trong khi điều trị alpha-interferon thường có những triệu chứng giả cúm và 

 chỉ định với điều trị - Chống chỉ định của alpha-interferon gồm: 

 gan mất bù 

oặc suy gan nặng 

- Độn

- Điều trị thuốc ức chế miễn dịch gần đây (ngoại trừ corticoid ngắn hạn) 

Trái lại, chống chỉ định đối với Lamivdine chỉ gồm những bệnh nhân bị mẫn cảm với thành 

 thuốc cho bệnh nhân. 

amivudine) 

 sàng 

) và những bệnh nhân có mang biến chủng pre-core 

vudine cũng được đánh giá trong những thử nghiệm không kiểm soát trên những 

ông Lamivudine cho những bệnh nhân bị suy giảm miễn 

Hiệu q rên n

Trên nhóm bệ viêm gan siêu ằng chứng sao chép virus và có bệnh 

lý gan, Lami hiệu quả đáng 

- ức chế HB ết thanh 

- Tăng tỷ lệ b eAg và chuyển ết thanh HBeA

nhiều tác dụng không mong muốn khác. 

4. Chống

- Xơ gan hoặc bệnh

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của chế phẩm 

- Có bệnh tim nặng 

- Suy thận h

g kinh 

- Bệnh sử có bệnh tự miễn 

phần của chế phẩm 

5. Chi phí điều trị - Chi phí điều trị trực tiếp và những chi phí cho việc chăm sóc lâu dài 

cũng cần được cân nhắc khi lựa chọn

 

Chọn lọc bệnh nhân  điều trị zeffixtm (l

Hiệu quả lâm sàng của Lamlvudine đã được đánh giá trên nhóm bệnh nhân nào? 

Nhiều thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn III đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả lâm

của Lamivudine trên những bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính có bằng chứng sao chép 

virus (7-10). Những bệnh nhân này bao gồm những người có HBeAg (+) chưa từng điều trị 

hoặc đã thất bại alpha-interferon (11

(12). Lami

bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính với bệnh gan mất bù (13), trước và sau khi ghép gan 

(14), nhiễm đồng thời HLV, và những bệnh nhi với thời gian theo dõi là 12 tuần (15). 

Ngoài ra cũng có chương trình sử d

dịch do điều trị (ghép thận, hóa trị liệu) và những bệnh nhân có biểu hiện ngoài gan. 

uả của Lamivudine t

nh nhân 

những bệnh nhân nêu trê

vi B mãn tính có b

? 

vudine cho kể như sau: 

V DNA huy

iến mất HB phản ứng huy g 
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- Cải thiện tình trạng viêm hoại tử tế bào

Giảm tiến triển xơ hóa 

nhân có men ALT ban đầu tăng cao. Không có sự khác biệt về tỷ lệ chuyển phản ứng huyết 

Chỉ định điều trị Lamlvudine: 

mivudine được chỉ định ở những bệnh nhân nhiễm 

 mãn tính (có HBsAg (+) >= 6 tháng), có bằng không sao chép virus 

sơ đồ 1). 

biểu hiện bệnh lý gan cần được khảo sát thêm 

 có chỉ định 

in xem sơ đồ 2) 

siêu vi B mãn tính có bệnh gan mất bù hoặc 

en ALT hàng 

tháng trong vòng 3 tháng đầu và sau đó một lần mỗi 3 tháng có thể giúp bệnh nhân tuân thủ 

điều trị. Khi men ALT đã trở về bình thường mà HBeAg vẫn còn dương tính thì vẫn tiếp tục 

điều trị Lamivudine (xin xem sơ đồ 3). 

Quản lý bệnh nhân HBeAg (-) (có biến chủng pre-core): 

 gan 

- 

- Giảm tiến triển đến xơ gan 

- Bình thường hóa men ALT 

Những số liệu còn cho thấy sự cải thiện mô học gan không phụ thuộc vào nồng độ HBV 

DNA hoặc ALT ban đầu. Tỷ lệ chuyển phản ứng huyết thanh HBeAg cao hơn ở những bệnh 

thanh HBeAg giữa các nhóm chủng tộc. 

Dựa trên những cơ sở khoa học sẵn có, La

virus viêm gan B

(HBeAg (+) và hoặc HBV DNA (+) và có biểu hiện bệnh lý gan (tăng men ALT và / hoặc có 

bằng chứng mô học) (Xin xem 

Ngoài ra, những bệnh nhân có HBeAg (-) có 

để xác định có mang biến chủng pre-core hay không, những bệnh nhân này cũng

điều trị Lamivudine (x

Hơn nữa, những số liệu từ những thử nghiệm lâm sàng không kiểm soát cũng hỗ trợ cho việc 

sử dụng Lamivudine trên bệnh nhân viêm gan 

bệnh nhân ghép gan. Cũng có thể xem xét điều trị Lamivudine cho những bệnh nhân viêm 

gan siêu vi B mãn tính có suy giảm miễn dịch và những bệnh nhãn có biểu hiện ngoài gan. 

 

Quản lý bệnh nhân điều trị zeffixtm (lamivudine) 

Quản lý bệnh nhân HBeAg (+): 

Việc định thời gian theo dõi định kỳ tùy thuộc vào thói quen thực hành của từng địa phương. 

Tuy nhiên, đối với bệnh nhân bệnh gan, nên kiểm tra men ALT mỗi 1 - 3 tháng, đáp ứng 

huyết thanh (HBeAg) mỗi 3 - 6 tháng sau 6 tháng đầu của điều trị. Kiểm tra m
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Đối với những bệnh nhân này, HSeAg không thể dùng để theo dõi kết quả điều trị. Tuy 

nhiên, có thể sử dụng các xét nghiệm khác để theo dõi như là: men ALT, HBV, DNA nếu 

có. (xin xem sơ đồ 4) 

Xử trí bệnh nhân có men ALT tăng trong thời gian điều tí' Ze~ffix: 

Nếu men ALT tăng cao đến mức lo ngại về mặt lâm sàng thì điều quan trọng là phải xác 

định xem bệnh nhân có uống Lamivudine theo đúng chỉ dẫn của thầy thuốc hay không (1 

viên 100mg 1 lần / ngà

Biến chủng thường xuất hiện ở bệnh nhân điều trị lamivudine trên 6 tháng, vì vậy, 

ALT 

ắp xảy ra. Trong trường hợp men ALT 

n 1,3 lần so 

với giá trị trên của bình thường, đồng thời phát hiện có HBV DNA trong huyết thanh (chẩn 

đoán bằng thủ nghiệm lai ghép trong môi trường lỏng - solution hybridisation assay), tuy 

nhiên, những nguyên nhân khác làm tăng men gan cũng cần được loại trừ. Hướng xử trí sau 

đây phụ thuộc vào mức độ và thời gian tăng men ALT: 

+ Nếu men ALT tăng kéo dài đến mức bằng hoặc cao hơn trước khi điều trị có nghĩa là 

không đạt được kiểm soát lâm sàng, như vậy cần xem xét đến việc ngưng Lamivudine, hoặc 

i bệnh nhân khi 

o tăng men ALT (và xuất hiện lại HBV DNA trong 

 sau đó men gan dần dần trở về bình thường trong vòng 4 - 6 tháng sau 

khi tiếp tục điều trị Lamivudine (xin xem sơ đồ 5). Những số liệu theo dõi lâu dài, mặc dù 

còn hạn chế, đã cho thấy những bệnh nhân này vẫn đạt được phản ứng chuyển huyết thanh 

HBeAg và / hoặc cải thiện mô học gan khi tiếp tục điều trị Lamivudine dù có xuất hiện biến 

chủng YMDD. Tuy nhiên, người thầy thuốc vẫn có thể chọn lựa việc ngưng điều trị 

y). 

Nếu đã xác nhận bệnh nhân có tuân thủ điều trị rồi thì cần xem xét đến thời gian điều trị. 

YMDD  

men tăng lên trước 6 tháng có nghã là do những nguyên nhân khác như là uống rượu, 

nhiễm thêm virus viêm gan A... cần được khảo sát thêm. 

Nếu bệnh nhân điều trị Lamivudine trên 6 tháng, có men gan tăng đáng kể nhưng không kéo 

dài có thể do phản ứng chuyển huyết thanh HBeAg s

tăng không đáng kể nhưng kéo dài thì có thể do xuất hiện biến chủng YMDD của HBV 

(16). Trên lâm sàng có thể hướng tới biến chủng YMDD khi men ALT tăng trê

thêm một thuốc thứ hai như alpha-interferon, hoặc chuyển sang thuốc khác. Mặc dù không 

có bằng chứng hỗ trợ cho hai hướng hợp xử trí sau. 

+ Nếu men gan ALT tăng nhưng dưới mức trước khi điều trị có nghĩa là nên tiếp tục điều trị 

Lamivudine để ngăn ngừa sự xuất hiện lại của chủng virus hoang dại. Và

xuất hiện biến chủng YMDD thì kèm the

huyết thanh), nhưng
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Lamivudine trong trường hợp xuất hiện biến chủng YMDD mặc dù hiện nay chưa có những 

số liệu về hậu quả lâu dài của việc ngưng điều trị này. 

(xin xem sơ đồ 5) 

 

TiêU CHUẨN NGƯNG ĐiềU TRỊ ZEFFLXtm (LAMiVUDiNE) 

Khi nào ng

ường 

ng điều trị 

eAg mất trong huyết thanh mà chưa xuất hiện kháng thể anti-HBe thì 

ân trên cơ sở những kết 

- Phản ứng chuyển huyết thanh HBeAg được xác nhận – ngưng điều trị 

g để chủng virus hoang dại xuất hiện lại, hoặc thêm thuốc 

thứ h c. 

g 25% trwờng hợp sau khi ngwng Lamivudine. Điều này 

thwờng xảy ra trong vòng 4 tháng đầu tiên, có lẽ do chủng virus hoang dại xuất hiện lại, 

men gan thường trở về bình thường mà không cần can thiệp điều trị, nhưng có thể xem xét 

việc điều trị lại Lamivudine (xin xem sơ đồ 6) . 

zeffixtm tables 

Trình bày 

Viên nén màu kem, bao màng, hình nang hai mặt lồi, cố khắc chữ "GX CG5" ở một mặt. 

Mỗi viên nén chứa l00mg lamivudine. 

Chỉ định điều trị 

ưng điều trị Lsmivudine? 

Chuyển phản ứng huyết thanh HBeAg đạt được trong thời gian điều trị Lamivudine th

bền vững sau khi ngưng điều trị (17). Vì vậy, khi phản ứng chuyển huyết thanh đã được xác 

nhận, đặc biệt khi không thực hiện được xét nghiệm HBV DNA, thì có thể ng

Lamivudine. Khi HB

cũng có thể xem xét ngưng điều trị Lamivudine mặc dù số liệu theo dõi lâu dài còn hạn chế. 

Những lý do khác để ngưng Lamivudine gồm: xuất hiện phản ứng phụ (hiếm gặp), bệnh 

nhân mong muốn có thai, không đáp ứng lâm sàng. 

Thời gian điều trị Lamivudine cần được xác định cho từng bệnh nh

quả sau: 

- Nghi ngờ nhiễm biến chủng YMDD - hoặc tiếp tục điều trị và theo dõi men ALT đều đặn, 

hoặc ngưng điều trị trong 3 thán

ai, hoặc thay thế bằng thuốc khá

HBeAg vẫn còn dương tính, men ALT trở về bình thường và mất HBV DNA huyết thanh - 

tiếp tục điều trị. 

Bệnh nhân có cần đwợc theo dõi sau khi ngwng điều trị Lamivudine không? 

Tăng men ALT có thể xảy ra khoản
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Zeffix được chỉ định cho điều trị những bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên bị viêm gan B mãn và 

có bằng chứng nhân lên của virus viêm gan B (HBV), với một hoặc nhiều tình trạng: 

- tổn n dịch (immunocompromise) 

h đối với HBeAg và/hoặc HBsAg được khẳng định ở bệnh nhân hệ 

 trị 

do thanh thải qua thận giảm xuống. Do đó ph những bệnh nhân có độ 

thanh thải creatinine < 50ml/phút. 

Khi cần dùng liều dưới l00mg, có thể dùng Zeffi0x dung dịch uống (xem bảng dưới đây). 

Thanh thải cretinine Liều khởi đầu của Zeffix Liều duy trì, một lần/ngày

- alanine aminotransferable (ALT) huyết thanh tăng >= 2 lần so với bình thường  

- xơ gan 

- bệnh gan mất bù 

- bệnh gan dạng viêm – hoại tử thể hiện trên sinh thiết 

thương hệ miễ

- ghép gan 

Liều và cách dùng 

Liều dùng đê nghi có Zeffix là l00mg, một lần / ngày 

Có thể uống Zeffix cùng với thức ăn hoặc không. 

Chưa thiết lập được thời gian điều trị tối ưu. 

Có thể cân nhắc ngừng Zeffix trong trường hợp: 

- đảo ngược huyết than

miễn dịch bình thường. 

- bệnh nhân nữ có thai trong thời gian điều trị. 

- bệnh nhân có dấu hiệu không dung nạp Zeffix khi đang điều

- theo đánh giá của bác sĩ điều trị, Zeffĩx không có hiệu quả ví dụ khi nồng độ ALT huyết 

thanh trở về giá trị trước điều trị, hoặc tình trạng bệnh xấu đi thể hiện trên mô học gan. 

Nên theo dõi tính tuân thủ của bệnh nhân khi đang điều tri bằng Zeffix. Nếu ngừng Zeffix 

phải theo dõi định kỳ để phát hiện bằng chứng của viêm gan tái phát (xem phần Những thận 

trọng và chú ý đặc biệt khi sử dụng). 

Suy thận: 

Nồng độ lamivudine huyết thanh (AUC) tăng ở bệnh nhân suy thận mức độ từ vừa tới nặng 

ải giảm liều dùng cho 

ml/phút dung dịch uống* 

30 tới <50 20ml(100mg) 10ml(50mg) 

15 tới <30 20ml(100mg) 5ml(25mg) 

5 tới <15 7ml(35mg) 3ml(15mg) 
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<5 7ml(35mg) 2ml(10mg) 

 

Dung dịch Zeffix uống chứa 5mg/ml lamivudine. 

Tài liệu hiện có về sử dụng Zeffix ở bệnh nhân đang lọc máu không liên tục (=4 giờ lọc 

máu, 2-3 lần mỗi tuần), cho thấy sau khi giảm liều ban đầu của Zeffix để phù hợp với độ 

thanh thải creatinine không cần điều chỉnh liều dùng thêm nữa khi đang lọc máu. 

Tài liệu thu được ở bệnh nhâ  bệnh gan giai đoạn cuối đang chờ ghép gan, 

cho thấy dược động học của lamivudine không bị ảnh hưởng đáng kể bởi rối loạn chức năng 

gan. Dựa trên những số liệu này, không cần điều chỉnh liều dùng ở bệnh nhân suy gan nếu 

ởi một bác sĩ có kinh 

amivudine, một số người có thể có 

ược khi bắt đầu điều trị lại bằng Zeffix. 

Nếu bệnh nhân bị suy thận từ vừa tới nặng, nồng độ lamivudine huyết thanh (AUC) tăng do 

bằng EpivirTM (lamivudine) hoặc CombivirTM (lamivudine/zidovudine), nên duy trì liều 

lamivudine được kê cho chỉ định nhiễm HIV (thường là 150mg, hai lần/ngày). 

Suy gan 

n suy gan, kể cả

không có suy thận kèm theo. 

Chống chỉ định: 

Chống chỉ định dùng Zeffix cho bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với lamivudine hoặc với bất 

kỳ thành phần nào của thuốc. 

Thận trọng và chú ý đặc biệt khi sử dụng: 

Chú ý đặc biệt: Không có chú ý đặc biệt nào phải lu− ý khi điều trị bằng Zeffix. 

Thận trọng đặc biệt: 

Trong thời gian điều trị, bệnh nhân cần được theo dõi thường xuyên b

nghiệm về điều tri bệnh viêm gan B mãn tính. 

Khi bệnh nhân viêm gan B mãn tính ngừng sử dụng l

bằng chứng trên lâm sàng hoặc xét nghiệm của viêm gan tái phát, điều này có thể gây hậu 

quả nặng hơn nếu bệnh nhân đó bị bệnh gan mất bù. 

Nếu ngừng Zeffix, bệnh nhân phải được theo dõi định kỳ trên lâm sàng và đánh giá xét 

nghiệm huyết thanh chức năng gan (nồng độ ALT và bilirubin huyết thanh), trong ít nhất 4 

tháng để phát hiện bằng chứng viêm gan tái phát; khi đó bệnh nhân phải được theo dôi đúng 

theo chỉ định trên lâm sàng. Đối với những người có bằng chứng viêm gan tái phát sau điều 

trị, không có đủ số liệu về lợi ích thu ®

thanh thải qua thận giảm, do đó phải giảm liều nếu thanh thải creatinine < 50 ml/phút (xem 

phần Liều và phương pháp dùng) 

Để điều trị bệnh nhân bị nhiễm HIV đồng thời, hiện đang điều trị hoặc có kế hoạch điều trị 
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Không có thông tin về sự lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con trong trường hợp bệnh 

nhân đang mang thai được điều trị bằng Zeffix. Cần tuân theo phương pháp tiêm phòng virus 

Bệnh nhân phải được biết rằng điều trị bằng Zeffix chưa được chứng minh là làm giảm nguy 

cơ lây truyền virus viêm gan B cho người khác và do đó vẫn phải áp dụng những thận trọng 

thích hợp. 

àn toàn qua thận dưới dạng không đổi. 

u theo cơ chế bài tiết chủ động cation hữu cơ. Nên xem xét khả 

năng tương tác với thuốc khác dùng đồng thời, đặc biệt khi đường thải trừ chính của những 

thuốc này là bài tiết chủ động qua thận thông qua hệ thống vận chuyển cation hữu cơ, ví dụ 

trimethoprim. Những thuốc khác (ví dụ ranitidin, cimetidine) chi thải trừ một phần bằng cơ 

chế này và cho thấy không tương tác với lamivudine. 

Những thuốc thải trừ chủ yếu qua đường hoạt hóa anion hữu cơ, hoặc bởi lọc tiểu cầu thận 

không chắc có những tương tác mang ý nghĩa lâm sàng đáng kể với lamivudine. 

Khi dùng trimethopnm/sulphamethoxazole l60mg/800mg làm tăng mức độ tiếp xúc toàn 

thân của lamivudine lên khoảng 40%. Lamivudine không ảnh hưởng động học của 

n, nếu bệnh nhân không bị suy thận, không 

cần điều chỉnh liều lamivudine. 

C  của zidovudine tăng vừa phải (28%) khi uống cùng với lamivudine, tuy nhiên mức độ 

tiếp xúc toàn thân (AUC) thay đổi không đáng kể. Zidovudine không ảnh hưởng tới dược 

động học của lamivudine (xem Đặc điểm dược động học). 

Lamivudine không tương tác dược động học với alpha-interferon khi uống đồng thời hai 

thuốc. Không có tác dụng phụ nào mang ý nghĩa lâm sàng đáng kể do tương tác gây nên ở 

bệnh nhân uống Zeffix đồng thời với thuốc ức chế miễn dịch (ví dụ cyclosponn A). Tuy 

a tiến hành những nghiên cứu chính thức về tương tác thuốc. 

Sử dụng khi mang thai và cho con bú 

Phụ nữ mang thai: 

Chỉ có một số ít tài liệu về tính an toàn của lalmvudine đối với phụ nữ mang thai. Những 

nghiên cứu trên người đã khẳng định rằng lamivudine qua được rau thai. Nồng độ 

lamivudine trong huyết thanh của trẻ sơ sinh lúc mới sinh tương tự như trong huyết tương 

viêm gan B thông thường đã được khuyến cáo cho trẻ nhũ nhi. 

Tương tác thuốc 

Khả năng tương tác chuyển hóa thấp do chuyển hóa và gần với protein huyết tương hạn chế 

và hầu như thải trừ ho

Lamivudine thải trừ chủ yế

trimethopin hoặc sulphamethoxazole. Tuy nhiª

max

nhiên, vẫn chư

của mẹ và dây rốn khi đẻ. 
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Không thấy bằng chứng thuốc gây quái thai trong những nghiên cứu sinh sản ở động vật 

thai, không thấy thuốc ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của con đực và con cái. Lamivudine 

gây tăng nhẹ tỷ lệ chết phôi sớm khi cho thỏ đang mang thai uống, với nồng độ tiếp xúc t-

ương tự như ở người. Tuy nhiên, không có bằng chứng chết phôi ở chuột cống với nồng độ 

lượng khoảng 60 lần so với nồng độ lâm sàng (dựa trên Cmax) 

Chỉ cân nhắc việc sử dụng cho phụ nữ mang thai khi lợi ích thu được cao hơn nguy cơ. Mặc 

rong huyết thanh 

(trong khoảng 1-8µg/ml). Số liệu thu được từ các nghiên cứu trên chuột cống sơ sinh dùng 

lamivudine với liều cao hơn nhiều so với nồng độ trong sữa mẹ cho thấy nồng độ larnivudine 

trong sữa mẹ có vẻ như không gây độc cho trẻ. 

Tác dụng tới khả năng lái xe và sử dụng máy móc 

điểm dược lý học của thuốc, cũng không dự đoán được tác hại của 

thuốc lên những hoạt động này. 

Tấc dụng không mong muốn 

Trong các nghiên cứu lâm sàng của bệnh nhân viêm gan B mạn tính, Zeffix được dung nạp 

t. Tỷ lệ tác dụng phụ là tương tự nhau giữa hai nhóm placebo và nhóm điều trị Zeffix. Tác 

dụng phụ hay gặp nhất là mệt mỏi, khó chịu, nhiễm trùng hô hấp, đau đầu, đau và khó chịu 

 bụng, buồn nôn, nôn và ỉa chảy. 

ỷ lệ bất thường xét nghiệm ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính tương tự giữa nhóm placebo 

µ nhóm Zeffix, ngoại trừ tăng ALT thường xuất hiện sau điều trị Zeffix Tuy nhiên, trong 

ử nghiệm có đối chứng, sau thời gian điều tri bằng Zeffix hoặc placebo, không có sự khác 

hau rõ rệt nào về tăng ALT nghiêm trọng trên lâm sàng, đi kèm với tăng bilirubin và/hoặc 

dấu hiệu thiểu năng gan. Mối quan hệ của các trường hợp viêm gan tái phát này với điều trị 

efflx hoặc với bệnh có từ trước là không chắc chăn (xem phần thận trọng và chú ý đặc biệt 

hi sử dụng). 

 bệnh nhân nhiễm HIV, có báo cáo về viêm tụy và bệnh thần kinh ngoại biên (hoặc di 

cảm), mặc dù không thiết lập được mối liên quan rõ ràng với điều trị lamivudine (EpivirTM). 

dù kết quả ở nghiên cứu trên động vật không phải lúc nào cũng dự đoán được đáp ứng ở ng-

ời, nhưng những phát hiện ở thỏ gợi cho thấy nguy cơ có thể mất phôi sớm. 

Đối với bệnh nhân đang điều tri Zeffix mà lại mang thai, phải cân nhắc khả năng viêm gan 

tái phát khi ngừng Zeffix (xem Những thận trọng và chú ý đặc biệt khi sử dụng). 

Phụ nữ cho con bú: 

Sau khi uống, lamivudine vào được sữa mẹ với nồng độ tương tự nồng độ t

Không có nghiên cứu điều tra về ảnh hưởng của lamivudine tới khả năng lái xe hoặc điều 

khiển máy móc. Từ đặc 

tố

ở

T

v

th

n

Z

k

ở
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ở bệnh nhân viêm gan B mãn tính không thấy có sự khác nhau về tỷ lệ xuất hiện những hiện 

tượng này giữa bệnh nhân dùng placebo và Zeffix 

Khi dùng phương pháp điều trị kết hợp bằng chất đồng đẳng nucleoside cho bệnh nhân HIV, 

có báo cáo về trường hợp toan lactic, thường đi kèm với to gan và gan nhiễm mỡ mức độ 

nặng. Đôi khi có báo cáo về những tác dụng phụ này ở bệnh nhân viêm gan B kèm theo 

bệnh gan mất bù, tuy nhiên không chứng minh được tác dụng phụ này liên quan với Zeffix. 

Quá liều 

Trong các nghiên cứu cấp tính trên động vật, lamivudine với liều rất cao không gây bất cứ 

độc ảnh nào cho cơ quan. Có một với số liệu hạn chế về hậu quả của uống quá liều cấp tính 

ở người. Không trường hợp nào tử vong, bệnh nhân đều hồi phục. Không có dấu hiệu hoặc 

triệu chứng đặc hiệu nào sau những trường hợp quá liều như vậy. 

Nếu bị quá liều, phả ỗ trợ thông thường 

nếu cần. Do lamivud áu mặc dù điều này 

chưa được nghiên cứu. 

ặc điểm dược lực học 

amivudine là một thuốc chống virus, có hoạt tính cao đối với virus viêm gan B ở mọi dòng 

 bào thử nghiệm và ở những động vật thí nghiệm bị nhiễm. 

Lamivudine bị chuyển hóa bởi cả những tế bào nhiễm và không nhiễm thành dẫn xuất 

µ dạng hoạt động của hợp chất gốc. Thời gian bán hủy nội tế bào của 

triphosphate trong tế bào gan là 17-19 giờ in vitro. Lamivudine-TP đóng vai trò như chất nền 

Sự hình thành tiếp theo của DNA của virus bi chặn lại do sự 

t nhập lamivudine-TP vào chuỗi và dẫn tới kết thúc chuỗi. 

amivudine-TP không can thiệp vào chuyển hóa deoxynucleotide ở tế bào bình thường. Nó 

hỉ là yếu tố ức chế yếu polymerase DNA alpha và beta của động vật có vú. Và như vậy, 

Lamivudine-TP có ít tác dụng tới thành phần DNA tế bào của động vật có vú. 

Trong thử nghiệm về khả năng thuốc tác dụng tới cấu trúc ty lạp thể, thành phần và chức 

năng DNA, lamivudine không có tác dụng gây độc đáng kể. Thuốc chỉ có khả năng rất thấp 

m giảm thành phần DNA, không sát nhập vĩnh viễn vào DNA ty lạp thể, và không đóng 

ai trò chất ức chế pelymerase DNA gamma của ty lạp thể. 

Kinh nghiệm lâm sàng 

n vivo Zeffix có tác dụng chống virus mạnh, nhanh chóng ức chế sao chép của HBV sau 

khi bắt đầu điều trị. Trong các nghiên cứu lâm sàng, khi cho bệnh nhân viêm gan B mãn tính 

i theo dõi bệnh nhân và áp dụng biện pháp điều trị h

ine có thể thẩm phân được, nên có thể áp dụng lọc m

§

L

tế

triphosphate (TP), đây l

cho polymerase của virus HIV. 

sá

L

c

là

v
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uống Zeffix trong thời gian cho tới hai năm, thấy rằng thuốc ức chế liên tục HBV, làm bình 

thường hóa nồng độ aminotransferase huyết thanh, giảm đáng kể quá trình viêm hoại tử gan, 

giảm tiến triển xơ và tăng tỷ lệ đảo ngược huyết thanh HBeAg so với nhóm placebo; tác 

ương tự nhau giữa các bệnh nhân thuộc các dân tộc khác nhau. Hiệu quả 

ét biến trước nhân tương tự với nhóm nhiễm 

 nhữ

trong và sau ghép gan nhằm ức chế đang tồn tại hoặc phòng khả trong tái phát. Đã 

chứng minh được rằng Zeffix ức chế HBV và làm bình thường hóa aminotransferase huyết 

thanh ở những bệnh nhân này. 

Những nghiên cứu về đơn trị liệu bằng Zeffix so sánh arpha-interferon dùng đơn độc hoặc 

kết hợp để điều trị bệnh nhân viêm gan mãn tính, cho thấy không có sự khác nhau đáng kể 

thể hiện đáp ứng mô học hoặc tỷ lệ đảo ngược huyết thanh HBeAg giữa các nhóm điều trị. 

ậy cảm với lamivudine in 

giảm đi. Những biến thể 

nhân viêm gan B mà có sự quay trở lại của HBV DNA huyết thanh ở mức có thể phát hiện 

ược tro YMDD HBV  

ần. Bệnh nhân bị ức chế miễn dịch có tỷ lệ đột biến 

dụng của thuốc tư

của Zeffix đối với bệnh nhân nhiễm HBV có ®

HBV thể hoang dại. 

ở ng bệnh nhân không đạt được đảo ngược huyết thanh HBeAg trong quá trình điều trị, 

khi ngừng Zeffix sẽ làm HBV sao chép trở lại với cả hai thông số HBV DNA và 

aminotransferases trở về giá trị trước điều trị trong vòng 2-6 tháng. 

ở những bệnh nhân bị bệnh gan mất bù do viêm gan B mãn tính, cho uống Zeffix trước, 

HBV 

B 

Zeffix an toàn hơn hẳn so với chế độ điều trị có chứa alpha-interferon. 

Không có tài liệu lâm sàng về hiệu quả của Zeffix ở bệnh nhân dưới 16 tuổi hoặc bệnh nhân 

đồng thời bị viêm gan Delta. 

Cũng đã xác định được những phân nhóm virus HBV mà tính nh

vitro HBV này (HBV đột biến YMDD) cũng được phát hiện ở bệnh 

® ng thời gian điều tri Zeffix. Đột biến của được phát hiện ở một tỷ lệ 

nhỏ bệnh nhân viêm gan B mãn tính, không kèm theo bệnh gan mất bù, được điều trị bằng 

Zeffix l00mg mét lÇn/ngµy trong 52 tu

YMDD HBV cao hơn trong khi điều trị viêm gan B tái phát sau ghép gan. Mặc dù có sự 

xuất hiện của biến thể YMDD HBV, bệnh nhân được điều trị trong 1 năm có nồng độ HBV 

DNA và ALT thấp hơn đáng kể. mô học gan cũng cải thiện đáng kể so với bệnh nhân nhóm 

placebo. Sau hai năm điều tri Zeffix bệnh nhân có biến thể YMDD HBV vẫn duy trì được 
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nồng độ HBV DNA và ALT thấp hơn giá trị trước điều trị. Mô hình tác dụng phụ tương tự 

µm xuất hiện HBV thể hoang 

 và Thận trọng đặc biệt khi sử dụng). Do 

sẽ ức chế phần HBV thể 

ững bệnh nhân này. Biến thể YMDD 

thể hoang dại. 

Đặc diểm dược động học 

Hấp thu: 

max

max

là 1,1-1,5 g/ml và nồng độ ổn định là 015-0,020 g/ml. 

Khi uống lamivudine cùng với thức ăn, kết quả là làm kéo dài t   và làm giảm C  xuống 

ó  thể uống cùng thức ăn hoặc không. 

udine có dược động học hình đường thẳng trong khoảng liều điều trị và cho thấy sự 

h 2-4 giờ sau 

i trừ chỗ yếu qua thận dưới dạng không đổi. Khả năng tương tác thuốc 

udine thấp do chuyển hóa qua gan thấp (5-10%) và gắn với protein 

ương thấp. 

Thải trừ: 

nhau giữa hai nhóm có và không có biến thể YMDD HBV. 

Sau khi xuất hiện biến thể YMDD HBV, nếu ngừng Zeffix sẽ l

dại, thể này nhạy cảm với Zeffix (xem phần Chú ý

đó, mặc dù có biến thể YMDD, việc tiếp tục điều trị bằng Zeffix 

hoang dại còn lại và cố thể tiếp tục giúp ích cho nh

HBV cố vẻ như ít sao chép hơn trên in vitro và in vivo và do đó có thể độc hại ít hơn so với 

HBV 

Lamivudine được hấp thu tốt từ hệ tiêu hoá, sinh khả dụng của lamivudine khi uống ở người 

lớn thường là từ 80-85%. Sau khi uống, thời gian trung bình (t ) để đạt được nồng độ tối đa 

trong huyết thanh (Cmax) là khoảng 1 giờ. ở liều điều trị, nghĩa là l00mg một lần/ngầy, C  

µ 0, µ

max max

(giảm tới 47%). Tuy nhiên, mức độ (dựa trên AUC) hấp thu lamivudine không bị ảnh hưởng, 

do đó Zeffix c

Phân bố: 

Trong các nghiên cứu về thuốc tiêm tĩnh mạch: thể tích phân bố trung bình là l,3àg. 

Lamiv

kết hợp với protein huyết tương thấp đối với albumin. 

Số liệu tuy còn hạn chế, cho thấy lamivudine vào được hệ thần kinh trung ương và tới được 

dịch não tủy. Tỷ suất nồng độ lamivudine dịch não tủy/huyết thanh trung bìn

khi uống là khoảng 0,12. 

Chuyển hóa: 

Lamivudine thả

chuyển hóa với lamiv

huyết t

Thanh thải toàn thân trung bình của lamivudine là khoảng 0,31/giờ/kg. Thời gian bán thải 

quan sát được là 5-7giờ. Phần lớn lamivudine thải trừ ở dạng không đổi qua nước tiểu thông 
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qua lọc cầu thận và bài tiết tích cực (hệ thống vận chuyển cation hữu cơ). Thanh thải qua 

thận chiếm khoảng 70% thải trừ của lamivudine. 

Những quần thể đặc biệt 

Những nghiên cứu ở bệnh nhân suy thận cho thấy thải trừ lamivudine bị ảnh hưởng bởi chức 

năng thận. Cần phải giảm liều nếu thanh thải creatintne < 50ml/phút (xem phần Liều dừng 

và phương pháp dùng). 

Một nghiên cứu tiến hành trên bệnh nhân suy gan (không nhiễm HIV và HBV) cho thấy 

nghiệm hoặc tác dụng phụ của lamivudine. Dược động học của lamivudine không bị ảnh hư-

ưởng bởi tình trạng suy gan. Số liệu thu được ở những bệnh nhân được ghép gan, tuy còn hạn 

chế, nhưng cũng cho tbấy tình trạng suy chức năng gan ảnh hưởng không đáng kể tới dược 

động học của lamivudine nếu như không có mất chức năng thận kèm theo. 

ở bệnh nhân lớn tuổi. mô hình dược động học của lamivudine cho thấy quá trình lão hóa 

bình thường đi kèm giảm chức năng thận không có ảnh hưởng đáng bề trên lâm sàng tới 

mức độ tiếp xúc lamivudine trừ trường hợp bệnh nhân có thanh thải creatinine < 50ml/phút 

(xem phần Liều và cách dùng) 

Sau khi uống dược động học của lamivudine ở phụ nữ mang thai thời kỳ cuối tương tự như ở

Thận trọng đặc biệt khi bảo quản. 

lamivudine được dung nạp tốt ở nhóm bệnh nhân này, không thấy có thay đổi thông số xét 

  

người không mang thai. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo quản dưới 300C 

Zeffix là nhãn hiệu thương mại của Glaxo Wellcome Group of companies. 
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Bệnh học ống tiêu hoá 
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bệnh học thực quản 

Phần I 

I. đại cương 

1.1. Sơ lược giải phẫu, sinh lý thực quản: 

1.1.1. Giải phẫu học: 

 Thực quản là đoạn đầu của ống tiêu hoá. Đó là một ống cơ dài 25-30cm đi từ 

miệng thực quản (cách cung răng khoảng 15cm) đến tâm vị (cách cung răng khoảng 

ược gọi là miệng Kilian được bao bọc bởi các cơ co 

thắt hầu nên tạo thành một khe, hai đầu khe là những xoang lê của hầu. Phần lớn thực 

quản nằm trong lồng ngực, còn 2-4cm cuối nằm dưới van Gubaroff, góc His chống lại 

sự trào ngược của dịch dạ dày lên thực quản. 

 Thực quản có 4 chỗ hẹp sinh lý tương ứng với: sụn nhẫn, quai động mạch chủ, 

phế quản trái, cơ hoành. 

 Người ta chia thực quản thành 4 đoạn: 

, từ lỗ cơ hoành đến lỗ tâm vị dạ dày. 

i đổ vào tĩnh 

iữa và hạch sao ngực để tới thực quản, 

  

40cm). Miệng thực quản còn ®

- Đoạn cổ: từ ngang sụn nhẫn đến bờ trên hõm ức, dài 5-6cm. 

- Đoạn ngực: dài 16-25cm, tiếp theo đoạn trên đến ngang cơ hoành. 

- Đoạn hoành: dài 1-1,5cm, tiếp theo đoạn trên. Thực quản chui qua lỗ thực quản của 

cơ hoành, được gắn chặt vào cơ hoành bởi các sợi và mô liên kết. 

- Đoạn bụng: dài 2-3cm

 Thực quản được tưới máu động mạch từ các nhánh nhỏ của động mạch chủ 

ngực: các nhánh của động mạch hoành dưới, động mạch vành vị, động mạch giáp 

dưới và động mạch thực quản giữa. 

 Máu tĩnh mạch của 1/3 thực quản trên đổ vào tĩnh mạch chủ trên, máu của 1/3 

thực quản giữa đổ vào tĩnh mạch Azygos, còn máu của 1/3 thực quản dướ

mạch cửa qua các tĩnh mạch dạ dày. 

 Thần kinh phó giao cảm của thực quản bắt đầu từ dây X và các nhánh của nó, 

tiếp nối với đám rối thần kinh Auerbach. Thần kinh giao cảm bắt nguồn từ các rễ cổ 

lưng, có những tiếp nối ở đoạn hạch cổ trên, g

cũng theo các đường như nhánh dây X. Hệ thống giao cảm không tham gia vào chức 

năng vận động của thực quản, chỉ có tác động dẫn truyền cảm giác. 

 Trên thực tế người ta chia thực quản làm 3 đoạn tính từ cung răng:
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- 1/3 trên nằm trong khoảng từ 15-25cm. 

. 

ến cơ thắt tâm vị.   

quản: 

4 lớp tính từ trong ra: 

 lớp nhỏ: 

Lớp iểu m  mô lát tầng không sừng hoá, phía dưới là mô 

ên k  thưa ía trên tạo thành nhú. Dưới mô liên kết là tổ 

n, tế bào sợi, tuyến thực quản, tế bào lympho rải rác, 

Lớp  niê thành lớp mỏng. Phía trên tâm vị 1,5-2cm 

ạc dạ dày, được ngăn cách với biểu mô 

cưa không đều gọi là đường , diềm răng 

ưa dài <5mm, rộng <3mm, các tuyến nhỏ đôi khi không nhìn thấy. Nói chung nó có 

ai trò ăng c

ược tạo bởi mô liên kết thưa, bên trong có các tuyến thực 

u¶n c Ýnh. 

m, gồm có lớp cơ vòng ở trong và lớp cơ 

n thuộc loại cơ vân, 2/3 dưới thuộc loại cơ 

n thực quản trên cơ hoành được bao bọc bên ngoài bởi tổ chức lên 

 bảo vệ niêm mạc một phần và làm trơn 

- 1/3 giữa nằm trong khoảng từ 26-32cm

- 1/3 dưới nằm trong khoảng từ 33cm ®

1.1.2. Cấu trúc mô học của thành thực 

 Thành thực quản được chia thành 

+ Lớp niêm mạc: dày 0,5-0,8mm gồm 2

- b ô phủ: ở trên, là lớp biểu

li ết  có những vùng lồi lên ph

chức đệm có sợi tạo keo, sợi chu

các nang bạch huyết nhỏ vây quanh đường bài xuất tuyến. 

- cơ m: là những tế bào cơ trơn xếp 

biểu mô thực quản hoàn toàn giống với niêm m

phía trên của thực quản bằng một đường răng 

c

v  t ường cho cơ thắt dưới. 

+ Lớp dưới niêm mạc: ®

q h

+ Lớp cơ: là lớp dày nhất, khoảng 0,5-2,2m

dọc ở ngoài. Lớp cơ của thực quản ở 1/3 trê

trơn. 

+ Lớp vỏ bọc: phầ

kết tạo thành cân, có tác dụng giữ thực quản tại chỗ và liên kết với các tổ chức lân 

cận. ở phần dưới cơ hoành, lớp vỏ và lớp thanh mạc giống như ở dạ dày. 

+ Lớp cơ của thực quản thuộc loại cơ vân ở 1/3 trên và thuộc loại cơ trơn ở 1/3 dưới. 

Niêm mạc thực quản chỉ tiết ít chất nhầy để

thêm thức ăn. 

1.1.3. Sinh lý học:   

 Hai chức năng chính của thực quản là vận chuyển viên nuốt từ thực quản đến 

dạ dày và ngăn dòng chảy ngược của các chất chứa trong dạ dày ruột. Chức năng vận 

chuyển được hoàn thành bởi các cơ nhu động của thực quản. Dòng vhảy được ngăn lại 

bởi hai cơ thắt của thực quản, vẫn đóng giữa các lần nuốt. Cơ thắt thực quản trên vẫn 
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đóng là nhờ tính đàn hồi của thành của nó và có trương lực của cơ nhẫn hầu và các cơ 

hầu dưới. Sự cơ thắt trên là do ức chế sự co của cơ nhãn hầu và sự co khít cơ hầu dưới 

và sự di chuyển ra phía trước của thanh quản do các cơ trên móng. Ngược lại, cơ thắt 

thực quản dưới vẫn đóng phần lớn là vì trương lực cơ sinh nội tại của nó. Các sự đối 

giao cảm trước hạch trong dây thần kinh phế vị và các nơron ức chế và kích thích sau 

hạch trong thành của thực quản đã phân bố vào cơ thắt thực quản dưới và đã gây ra 

g ứng. Chất hoá học trung gian của dây thần kinh ức chế 

hản xạ trong thời gian phản xạ ợ hơi và căng dạ dày. Các 

P và Prostaglandin F2x gây co; ngược lại, Nicôtin, chất 

ược lý hơn là sinh lý. 

ngược dạ dày thực quản (Gastroesphageal reflux disease) là bệnh lý phổ 

1 lần trong 1 tháng là 15% dân số. Thomson và cộng sự 

ười có ợ nóng ít nhất 1 lần trong 1 ngày là 4% dân số, 

1 lần trong 1 tuần là 30% dân số. ở châu Âu có 10,3% dân số có ợ nóng ít nhất 1 lần 

trong 1 tuần, 30% dân số có ợ nóng ít nhất 1 lần trong 1 tháng. Một số nghiên cứu 

bằng nội soi cho thấy ở các nước châu Mỹ tỷ lệ viêm thực quản do trào ngược chiếm 

15-20% tổng số bệnh nhân được nội soi. Tỷ lệ này ở Trung Quốc là 5% và ở Nhật Bản 

là 15,3%. 

thư giãn và co một cách tươn

là Peptic ruột hoạt mạch và Oxit nitric. Chức năng chống hồi lưu của cơ thắt thực 

quản dưới được bổ sung bằng các cột cơ hoành đã bao quanh cơ thắt. áp lực trong cơ 

thắt dưới giảm một cách p

bữa ăn nhiều mỡ, uống chè, uống cà phê... cũng làm giảm áp lực của cơ thắt dưới. Các 

chất chủ vận tiết cholin tác dụng Muscarin, các chất chủ vận tiết Alpha-adrenalin, 

Gastrin, Polypeptid tuỵ, chất 

chủ vận tiết β-Adrelanin, Dopamin, Cholecystokinin, Secretin, Peptid liên kết với gen 

Calcitonin, Adenosin và axit Nitric như nitrat, gây thư giãn cơ thắt. Tác dụng của 

chúng qua trung gian tác động lên các nơron ức chế nằm trong thành hoặc trực tiếp 

lên cơ thắt. Tác dụng của nhiều trong số đó có tính chất d

2. Trào ngược dạ dày, thực quản:  

2.1. Tình hình mắc trào ngược dạ dày - thực quản trên thế giới và ở Việt nam: 

 Trào 

biến, ở Tây Âu ước tính có 10% dân số bị trào ngược dạ dày thực quản (TNDD-TQ). 

Các điều tra dịch tễ học ở Mỹ gần đây cho biết có khoảng 3-4% dân số nước Mỹ mắc 

hội chứng TNDD-TQ, đa số ở mức độ nhẹ và vừa. Qua việc hỏi bệnh, Nebel và cộng 

sự nhận thấy ở Mỹ số người có ợ nóng ít nhất 1 lần trong 1 ngày là 7% dân số, 1 lần 

trong 1 tuần là 14% dân số, 

nghiên cứu ở Canada thấy số ng
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 ở Việt nam, khoảng 20-30% bệnh nhân đến khám nội soi bị trào ngược thực 

 tăng gấp 10 lần. Lý do chưa rõ 

tỷ lệ bệnh như: uống 

Q giai đoạn đầu thường không có triệu chứng. Dấu 

 và ợ các thức ăn. Các thuốc điều trị chủ yếu hiện nay 

2 histamin, các thuốc ức chế bơm proton. Hiện nay, phẫu thuật 

ng dụng 

n thực quản, có biểu 

hợp với các tổn thương thực thể. 

 thường thực quản được ngăn cách với tâm vị dạ dày bởi cơ thắt 

nter). Cơ này có chiều dài từ 2-4cm, nằm giữa thực quản và dạ 

h X, và một số yếu tố như áp lực dạ dày, axit dạ 

ược: chất chứa 

 

hồi lưu khi: 

- Thể tích dạ dày tăng lên (sau bữa ăn, tắc môn vị hoặc hội chứng ứ đọng dạ dày và 

- thực quản (do nằm 

 áp trong dạ dày hoặc giảm nhất 

quản. Gần 20 năm qua người ta thấy tỷ lệ TNDD-TQ

ràng song người ta cho rằng có một số yếu tố có thể làm tăng 

rượu, hút thuốc lá, ăn nhiều calo... tỷ lệ nam bị tổn thương do TNDD-TQ thường 

nhiều hơn nữ. Nói chung TNDD-T

hiệu lâm sàng chủ yếu là ợ chua

là các thuốc ức chế H

qua nội soi để điều trị trào ngược dạ dày được coi là phương pháp điều trị thô

cho những trường hợp điều trị nội khoa thất bại, TNDD-TQ kéo dài, có biến chứng. 

2.2. Định nghĩa, giải phẫu, sinh lý bệnh: 

∗ Định nghĩa: TNDD-TQ là khi các thành phần trong dạ dày đi lê

hiện bằng các triệu chứng lâm sàng điển hình hoặc không, tái đi tái lại hoặc kéo dài 

phối 

∗ Giải phẫu: Bình

dưới thực quản (cơ Sphi

dày. Chịu sự chi phối của dây thần kin

dày, hocmon, Pentagastrin, Secretin, Glucagon, Gastrin... 

∗ Sinh lý bệnh: Hai điều kiện phải được thoả mãn để có một đợt trào ng

trong dạ dày ruột phải “sẵn sàng” để hồi lưu, và cơ chế chống hồi lưu ở đầu dưới của 

thực quản phải bị tổn thương. Các chất chứa trong dạ dày ruột có nhiều khả năng để

trong tình trạng tăng tiết axit). 

- Khi chất chứa trong dạ dày khu trú gần chỗ nối thông dạ dày 

hoặc cúi xuống). 

- Khi áp lực dạ dày tăng (do béo phì, có thai, cổ trướng hoặc dây thắt hay thắt lưng 

chặt). 

 Cơ chế bình thường chống hồi lưu gồm có cơ thắt thực quản và hình thể giải 

phẫu của chỗ nối thông dạ dày - thực quản. Hồi lưu chỉ xảy ra khi mất gradien áp lực 

cơ thắt thực quản dưới - dạ dày. Nó có thể do tăng

thời hay kéo dài trương lực của bản thân cơ thắt. Giảm trương lực cơ thắt có thể do 
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yếu cơ hoặc có thể do thư giãn không thích hợpcơ thắt qua trung gian thần kinh. 

×, kiểu nhược của cơ hội chứng giả tắc ruột mạn, có thai, hút thuốc 

 (như các thuốc giải phóng adrenalin thụ thể β-

:  

 hấp (ho, hen phế quản, viêm phế quản), đau ngực không đặc hiệu và các 

ng. 

iệng sau khi ợ hay xuất hiện sau bữa ăn, khi 

hế. Dịch axit trong hầu họng, đôi khi kèm theo nôn, 

 chua xảy ra sau 

, sau ăn hoặc thay đổi tư thế. Vào ban đêm, có thể có những cơn ho, 

 xương ức khi nuốt. Kết hợp với các triệu chứng khác của 

viêm loét thực quản nặng. 

 với thức ăn đặc, sau 

 nuốt khó với các thức bán lỏng, sau đó nuốt khó với cả thức ăn lỏng hoặc 

h bất thường. 

àng TNDD-TQ có thể chỉ có những triệu chứng nhẹ nhàng, thoáng 

t rầm rộ ảnh hưởng tới sức khoẻ và sinh hoạt của người bệnh. 

 Houcke Ph và cộng sự thấy tần suất gặp các triệu chứng như sau: 

Nguyên nhân thứ phát của sự mất khả năng của cơ thắt thực quản dưới gồm các bệnh 

giống bệnh cứng b

lá, các thuốc làm giãn cơ trơn

aminophyllin, Nitrat và các thuốc chẹn dòng Calci), phá huỷ cơ thắt bằng thủ thuật 

cắt bỏ hoặc nong bằng bóng và viêm thực quản. Hoạt động bất thường của cột cơ 

hoành bao quanh khe thực quản dạ dày, như trong thoát vị hoành, cũng dẫn đến hồi 

lưu dạ dày thực quản. 

2.3. Triệu chứng

 Những triệu chứng lâm sàng chính của TNDD-TQ bao gồm những triệu chứng 

tiêu hoá: ợ chua, ợ thức ăn, ứa nước miếng, đau thượng vị, khó nuốt... và những triệu 

chứng hô

triệu chứng tai mũi họ

 Một số triệu chứng chính thường gặp: 

- ợ chua: bệnh nhân thấy chua ở trong m

nằm, về đêm, khi thay đổi tư t

phản ánh khối lượng lớn dịch trào ngược vào thực quản. Thường ợ

cảm giác ợ nóng

khó thở và rồi ợ chua. 

- Đau ngực: đôi khi biểu hiện như một cảm giác đè ép, thắt ở ngực xuyên ra lưng, 

cánh tay, khó phân biệt với cơn đau do mạch vành. Đau là do trào ngược axit lên kích 

thích vào đầu mút các sợi thần kinh trên bề mặt niêm mạc hoặc do co thắt thực quản. 

- Nuốt đau: là hiện đau sau

TNDD-TQ thì có thể nghi ngờ các tổn thương 

- Nuốt khó:  cảm giác vướng, nghẹn sau nuốt thức ăn độ 15 giây, do phù nề, co thắt 

do hẹp thực quản. Trong viêm thực quản có hẹp, lúc đầu nuốt khó

dần dần

thức ăn đi qua thực quản một các

 Trên lâm s

qua, có khi lại rÊ
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- Dấu hiệu tiêu hoá: 

  - ợ chua                  67,7% 

  - Đau thượng vị       52% 

  - ợ thức ăn              34,8% 

    18,1% 

- Khó nuốt               7,7% 

 mũi họng (viêm thanh quản, khàn tiếng...)  9,4% 

  - Đau thắt ngực                  5,5% 

  - Viêm phế quản           2,6% 

  - Hen phế quản             2,3% 

             33,7% 

2.4. Các phương pháp chẩn đoán: 

2.4.1. Lâm sàng: 

 Dấu hiệu đặc trưng là ợ chua và ợ thức ăn. Dấu hiệu ợ chua đạt độ nhạy 35-

49% và độ đặc hiệu 83% trong chuẩn đoán TNDD-TQ. Có tác giả cho rằng ở những 

người dưới 45 tuổi dấu hiệu lâm sàng thường ít, không đặc hiệu và không tương quan 

với mức độ tổn thương niêm mạc thực quản. 

2.4.2. X- quang:  

 Là phương pháp cổ điển để chẩn đoán TNDD-TQ, thường sử dụng phương pháp 

chiếu chụp, quay phim với uống ống Baryte. Có thể tiến hành ở một số tư thế khác 

nhau như: thẳng, nghiêng, đầu dốc, kết hợp với hít vào sâu, ho, làm nghiệm pháp 

Valsalva... Theo một số tác giả thì phương pháp chiếu X- quang đạt tỷ lệ 25% và 

p quay phim đạt tỷ lệ 75% trong chẩn đoán TNDD-TQ. Chụp X-quang có 

  - Buồn nôn          

  

  - Nuốt đau               6,3% 

  - Nấc cụt                  3,4% 

- Dấu hiệu không phải tiêu hoá: 

  - Tai

  - Ho nhiều ban ngày          8% 

  - Ho về đêm                       6,2% 

- Đặc điểm triệu chứng: 

  - Xảy ra sau ăn             45,4% 

  - Về ban đêm  

  - Liên quan đến tư thế  29,2% 

phương phá
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thể thấy hình ảnh tổn thương của viêm thực quản: bờ không nhẵn, có những răng cưa 

nhỏ có thể do niêm mạc bị trợt xước, các nếp niêm mạc thô to thưa không có phương 

hướng rõ ràng, có khi bị gián đoạn mờ. Tuy nhiên TNDD-TQ thường gây tổn thương 

ở niêm mạc nên cần chụp cản quang kép để phát hiện. Chụp X-quang thực quản dạ 

h trạng: co thắt thực quản, độ giãn thực quản không đều, 

g nhỏ có trổ lỗ bên và bơm bơm nước vào với lưu lượng 

u vận động của thực quản, xác định trương lực và sức kháng 

dịch bơm vào có liên quan đến những thay đổi áp lực trong 

ghỉ và sau nuốt, 

TNDD-TQ và cũng rất 

 dung dịch HCl 0,1N với tốc độ 100-200 

ất hiện đau rát sau xương ức 

thích các 

a biểu mô ngăn cản axit 

ược, lớp nhày mỏng đi làm mất 

c quản, đánh giá được tình trạng 

ương và sinh thiết tổn thương 

dày có thể đánh giá các tìn

loét, u, bệnh lý dạ dày tá trngf kèm theo. 

2.4.3. Đo áp lực thực quản: 

 Sử dụng các ống thôn

thấp và đều, để nghiên cứ

của các cơ thắt trên dưới . 

 Thay đổi áp lực của 

lòng thực quản. Để nghiên cứu, phân tích các hoạt động co dãn lúc n

cần ghi áp lực ở nhiều mức . 

 Phương pháp này nói chung ít có giá trị trong chẩn đoán 

khó xác định hiện tượng trào ngược trừ khi áp lực cơ thắt thực quản dưới thấp hơn 

6mmHg. Bình thường áp lực cơ vòng thực quản dưới từ 10-35 mmHg. 

2.4.4. Test bơm dung dịch axit của Berstein: 

 Bệnh nhân ở tư thế ngồi, đặt sond vào khoảng giữa thực quản. Bơm dung dịch 

NaCl 0,9% trong vòng 15 phút, sau đó bơm

giät/phót. 

 Kết quả được coi là dương tính khi bệnh nhân xu

và giảm đi khi bơm dung dịch nước muối 0,9%. Đau gây ra có thể là do kích 

đầu mút thần kinh ở lớp cơ niêm. Bình thường lớp nhầy củ

xâm nhập vào. Trường hợp có viêm thực quản trào ng

hiệu quả bảo vệ. 

2.4.5. Nội soi: 

 Có thể quan sát dịch dạ dày trào ngược lên thự

cơ thắt , tâm vị, các biến chứng, có thể phân loại tổn th

để chẩn đoán, giải phẫu bệnh. Tuy nhiên có tới 1/3 bệnh nhân có TNDD-TQ nhưng 

không thấy tổn thương thực quản nội soi. 

 Phân loại viêm thực quản: 
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- Phân loại của Boyce H (1987): 

hiếm hết chu vi lòng thực quản. 

tả giống như độ I, độ II kèm theo các vết loét sâu, hẹp thực 

 dập. 

ó hoặc không có những xuất tiết màu trắng theo 

dưới 10% của 5cm cuối cùng niêm mạc Malpighi. 

 Độ 3 % chu vi của niêm mạc Malpighi. 

oặc xuất tiết, tổn thương xuất tiết ở vùng 

ối. 

96): 

 hoặc nhiều chỗ tổn thương niêm mạc không dài quá 5mm, trong đó 

tổn thương niêm mạc dài quá 5mm, trong đó không 

ét hoặc nhiều tổn thương lan qua đỉnh của 2 hay nhiều nếp niêm mạc 

áp có giá trị trong việc đánh giá những tổn thương ở 

mô bệnh học là tìm những tổn thương mà xem đại thể 

ực quản được xác định theo tiêu chuẩn của Beigi 

I, phân độ theo Isaac Martin: 

- Độ 0 (bình thường): lớp tế bào đáy <40%, lớp nhú <60% tổng bề dày của biểu mô. 

+ Độ I: các vết trợt hình tròn hoặc nét đứng riêng rẽ. 

+ Độ II: các vết trợt tụ họp lại, c

+ Độ III: trợt được mô 

quản hoặc có đường biểu mô trụ. 

- Phân loại của Tytgat (1990): 

+ Độ 0: bình thường. 

+ Độ 1: nốt ban đỏ, các tổ chức liên kết dễ vỡ, niêm mạc không bị bầm

+ Độ 2: ban nông không rõ ràng, đỏ, c

chiều dọc chiếm 

+ : nốt ban sâu chiếm <50

+ Độ 4: những nốt ban chiếm hết chu vi h

n

+ Độ 5: loét sâu. 

+ Độ 6: hẹp thực quản 

- Phân loại theo LosAngeles (19

+ Độ A: có một

không có tổn thương nào kéo dài giữa đỉnh của 2 nếp niêm mạc. 

+ Độ B: có một hoặc nhiều chỗ 

có tổn thương nào kéo dài giữa đỉnh của 2 nếp niêm mạc. 

+ Độ C: có m

nhưng không kéo dài quá 3/4 chu vi vòng thực quản. 

+ Độ D: có một hoặc nhiều tổn thương kéo dài quá 3/4 chu vi vòng thực quản. 

2.4.6. Phương pháp chẩn đoán mô bệnh học: 

 Mô bệnh học là phương ph

thực quản. Lợi ích chính của 

không thể phát hiện được hoặc đánh giá chưa đúng, ngoài ra còn có thể phát hiện 

được những biến chứng, nhất là ung thư để có biện pháp điều trị kịp thời.  

 Nhận định của mực độ viêm th
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- Độ 1 (nhẹ): lớp tế bào đáy từ 40-60%, lớp nhú từ 60-70% bề dày của biểu mô. 

- Độ 2 (vừa): lớp tế bào đáy dày 60%, lớp nhú 70% tổng bề dày biểu mô, có mặt vài 

bạch cầu đa nhân. 

2.4.7. Đo pH thực quản 24 giờ:  

 Ngày nay có thể đo pH thực quản 4, 12, 24 giờ bằng Monitoring. Đây là tiêu 

chuẩn vàng để chuẩn đoán TNDD-TQ. Bình thường pH thực quản >4. Phương pháp 

đo pH thực quản đạt độ nhạy 92% và đạt độ đặc hiệu 90-100% trong chẩn đoán 

TNDD-TQ. Tuy nhiên, có tới 1/4 bệnh nhân có pH thực quản bình thường mà vẫn có 

viêm thực quản. 

 Có tác giả còn đo nồng độ Bilirubin ở thực quản (Inauen thấy ở những người có 

TNDD-TQ có nồng độ Bilirubin 27,7 trong khi ở những người không trào ngược chỉ 

Q hay gặp các biến chứng sau: 

Viêm thực quản: tỷ lệ thường gặp khoảng 2% dân số (chiếm 10-20% bệnh nhân đến 

soi). Tuổi hay có biến chứng viêm thực quản 60-70. Người ta thấy có 81% bệnh nhân 

trên 60 tuổi có triệ 7% số người dưới 

rong số viêm thực quản. 

 một số yếu tố tăng nguy cơ chít hẹp thực quản như nghiện 

ường, sử dụng thuốc kháng viêm NASD. 

có 3,1). 

2.4.8. Điều trị thử:    

 Nhiều tác giả sử dụng thuốc ức chế bơm proton để điều trị TNDD-TQ khi các 

phương pháp chẩn đoán không rõ ràng. 

2.4.9. Các phương pháp khác: 

 Siêu âm, chụp xạ hình... cũng có giá trị chẩn đoán nhất định. 

3. Biến chứng: 

 TNDD-T

- 

u chứng lâm sàng TNDD-TQ, trong đó chỉ có 4

60 tuổi có triệu chứng này. 

- Chảy máu: 6-24% t

- Chít hẹp: 1,21-2,5%, có

rượu, hút thuốc lá, đái ®

- Loét. 

- Viêm thanh quản thành trước. 

- Hen phế quản. 

- Bệnh phổi hít. 
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- Dị sản Barrett’s: hay gặp ở người trên 60 tuổi (34% so với 12%), ở nam nhiều hơn 

nữ (3,5/1). Người ta cho rằng 10-15% bệnh nhân dị sản sẽ phát triển thành loạn sản và 

cho nên với bệnh nhân dị sản thực quản cần kiểm tra bằng nội soi 

n lược điều trị bao gồm cải thiện triệu chứng, phòng tổn thương niêm mạc, 

ng và điều trị chống trào ngược. 

ốc chống viêm, giảm đau... 

 axit dịch vị: các muối Hydrocid nhôm, Magie... 

axit dịch vị: nhiều công trình đã chứng minh được lợi 

ng điều trị TNDD-TQ. 

hanh thức ăn qua dạ dày: Cisapride. 

uật. 

c phương pháp chẩn đoán: 

ăng co bóp của thực quản). Nơi cảm giác nghẹn không tương ứng với tổn 

ường ở phía trên. 

au đi với nóng rát sau xương ức, khi cảm giác nóng từ thượng vị lan 

 nóng (pyrosis). Đôi khi gây đau cảm như đè ép, đau thắt ở ngực 

p này khó phân biệt với cơn đau do co thắt mạch vành tim). Đau có thể cảm 

giác thấy ở sau xương ức, ở vùng liên bả. 

1.3. Trí:   

ung thư thực quản, 

và sinh thiết liên tục trong 2 năm. 

- Ung thư thực quản đoạn xa. 

4. Điều trị: 

 ChiÕ

biến chứ

- Chế độ sinh hoạt hợp lý, không hút thuốc, không uống rượu bia, không sử dụng các 

chất kích thích... 

- Loại trừ các yếu tố nguy cơ: thoát vị khe thực quản, thu

- Thuốc trung hoà

- Thuốc chống ức chế bài tiết 

ích của việc dùng thuốc ức chế bài tiết axit dịch vị tro

- Thuốc ức chế thụ thể H2-Histamin. 

- Thuốc ức chế bơm Proton. 

- Thuốc làm lưu thông n

- Điều trị bằng phẫu th

II. triệu chứng học và cá

1. Triệu chứng: 

1.1. Nuốt khó: 

 Nuốt vẫn được không đau nhưng nghẹn ở cổ ngay sau khi ăn vào hoặc cảm giác 

nghẹn sau xương ức, vùng thượng vị (dấu hiệu này gặp trong tắc cơ giới hoặc rối loạn 

chức n

thương, tổn thương th

1.2. Đau: 

 Cảm giác ®

lên họng thì gọi là ợ

(trường hợ
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 Chất chứa trong thực quản trào lên họng hoặc miệng mà không nôn. Chất trớ có 

vị hơi ngọt, hoặc chua, hoặc đắng (khi dịch vị có mật). Chất trớ có mùi hôi thối (nếu 

là thức ăn đã đọng lâu trong thực quản đã nhiễm khuẩn). Khi trớ xuất hiện ở tư thế 

ước (do cơ thắt dưới yếu). 

 thương thực quản, nhưng không đặc hiệu vì còn có thể gặp: 

 độc kim loại nặng. 

háp chẩn đoán cận lâm sàng: 

 chụp không uống baryte, sau đó chụp có uống baryte. 

+ ở trẻ em: thấy có không khí trong thực quản là bình thường. 

+ ở người lớn: thấy có không khí trong thực quản là nghi ngờ tình trạng bệnh lý, cần 

hắt tâm vị teo thực quản 

 Đánh giá sự lan rộng của tổn thương thực quảm trong 

định tốt trong thủng, nhiễm khuẩn và các 

khối u thực quản. 

nằm hay cúi về phía trư

1.4. Chảy nước dãi nhiều: 

 Thường có tổn

- Viêm nhiễm, u trong miệng. 

- Nhiễm

- Tổn thương thần kinh. 

2. Các phương p

2.1. X-quang thực quản: 

 Lúc đầu

* Trên phim chụp thực quản không uống baryte có thể thấy: 

chụp thực quản ở tư thế nghiêng (tách thực quản với bóng tim phổi) có thể phát hiện: 

- Thấy không khí trong trung thất: gặp trong viêm hoặc thủng trung thất. 

- Giãn rộng thực quản, trung thất mở rộng: gặp trong co t

đoạn dưới. 

- Túi hơi dạ dày bất thường: 

 Không thấy túi hơi dạ dày (biến dạng do u) 

 Túi hơi dạ dày ở phía sau tim (thoát vị dạ dày lớn qua khe thực quản). 

* Trên phim chụp thực quản có uống baryte thấy hình ảnh: 

- Giãn trên hẹp dưới (hẹp tâm vị). 

- Hình khuyết, nham nhở (K thực quản). 

 Cần chú ý những trường hợp sau không chụp thực quảm có baryte: 

+ Nghi ngờ thủng thực quản hoặc thủng dạ dày ruột 

+ Nghi ngờ rò thực quản - khí quản - phế quản. 

* Chụp cắt lớp (CT Scanner):

trung thất và xem có hạch hay không. Chỉ 
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2.2. Nội soi thực quản: 

 Soi thực quản bằng ống soi mềm nhìn thẳng, nhìn nghiêng hoặc bên 

 ảnh khi soi: 

nh mạch, u, viêm. 

 + Đánh giá mức độ chảy máu. 

- Soi để điều trị: 

 + Lấy dị vật, cắt Polyp. 

ủ, nhồi máu cơ tim. 

ặc suy hô hấp nặng 

 sáng, dùng thuốc an thần, gây tê họng bằng Lidocain. 

 thắt: tiêm Atropin 

i cho bệnh nhân ăn uống. 

: sau nhiều giờ thấy bệnh nhân đau, sốt, tràn khí dưới da vùng cổ 

hế quản: do đưa sai vị trí ống soi, sốt, dấu hiệu viêm phế quản - phế 

y máu do sinh thiết: ít gặp. 

lỗ bên và bơm 

ước v

* Chỉ định và hình

- Phát hiện tổn thương: 

 + Thấy hình viêm, loét, phù nề. 

 + Hình u sùi (K thực quản) 

- Trong chảy máu tiêu hoá trên: 

 + Thấy rõ nguyên nhân chảy máu: giãn vỡ tĩ

 + Cầm máu: tiêm xơ, đốt điện, lazer 

 + Nong thực quản... 

* Chống chỉ định: 

- Có phồng động mạch ch

- Suy tim ho

* Kỹ thuật soi: 

- Bệnh nhân nhịn ăn

- Để tránh co

- Tiến hành soi bằng ống soi mềm, sau 2 giờ soi mớ

* Tai biến:  

- Thủng thực quản

- Bệnh phổi - p

nang khu trú ở phổi trái (vì bệnh nhân nằm nghiêng trái khi soi) 

- Chả

2.3. Các phương pháp khác: 

- Đo áp lực thực quản: nhằm nghiên cứu vận động của thực quản xác định trương lực, 

cơ lực của các cơ thắt trên và dưới (sử dụng các ống thông nhỏ có trổ 

n ào với lưu lượng thấp và đều). 
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 Thay đổi áp lực của dịch bơm vào có liên quan đến những thay đổi áp lực trong 

lòng thực quản (để nghiên cứu phân tích các hoạt động co giãn lúc nghỉ và sau nuốt) 

 độ. 

thực quản hay không? Tiến 

l bệnh 

óng rát rõ rệt, nhưng khi nhỏ dung dịch NaCl 0,09% 

erstein (+) gặp trong viêm thực quản 

(giải thích: ở người bình thường lớp nhầy của biểu mô ngăn không cho HCl xâm nhập 

vào lớp Laminna Propria nơi có nhiều đoạn cuối dây thần kinh khi bị HCl kích thích 

sẽ gây đau, khi thực quản viêm trào ngược lớp nhầy mỏng đi không còn hàng rào bảo 

vệ có hiệu quả nữa). 

ản: nhằm làm rõ có trào ngược HCl dịch vị lên thực quản không, 

ưới 4. Dùng một vi điện cực đưa vào lòng thực quản 5cm ở phía 

t pH kế. Có thể đo liên tục pH trong vòng 24 giờ, các thông 

vào một cassette sau đó được giải mã và in vào giấy . 

 pháp chụp phóng xạ để xem sự trào ngược dịch vị vào thực quản (theo 

các bệnh thực quản thường gặp 

- Tổn 

- Co thắt cơ hoành (đoạn thực quản qua cơ hoành). 

cần ghi áp lực ở nhiều mức

- Test Berstein: nhằm xác định cảm giác đau có phải của 

hành nhỏ HCl 0,1N vào lòng thực quản, nghiệm pháp dương tính khi nhỏ HC

nhân thấy cảm giác đau và n

bệnh nhân không đau, nóng. Nghiệm pháp B

- Đo độ pH thực qu

nếu có thì độ pH d

trên tâm vị và nối với mộ

số đo được sẽ ghi 

- Dùng phương

dõi độ phóng xạ của thực quản sau khi bơm vào dạ dày dung dịch Sunfuacolloidal 

đánh dấu 99m technetium. Phương pháp cho ta biết khối lượng và thời gian trào 

ngược dịch vị) 

 

Phần II 

1. Bệnh tâm vị không giãn (Achalasie): 

1.1. Nguyên nhân: 

- Chấn thương tâm thần. 

- Bỏng nhiệt, hoá chất. 

- Viêm niêm mạc thực quản, loét thực quản, xước thực quản. 

- Các bệnh nhiễm trùng: cúm, sởi, bạch, hầu. 

1.2. Bệnh sinh: 

thương hệ thần kinh thực vật. 

  388



- Achalasie: khi nuốt thì bị mất phản xạ mở của cơ tâm vị, gây ra tắc nghẽn. Nguyên 

 rối hạch Auerbach. 

, về sau nuốt thức ăn lỏng cũng khó) 

u dưới mũi ức, lan ra sau lưng. 

ợ, tr

thực 

 

 được đoạn hẹp của thực quản. 

oán phân biệt: 

hối. 

p thực quản không thấy hình ảnh trên 

hình chuỳ, túi to bằng hạt đậu hoặc quả 

rong đó có thể thấy các nếp niêm mạc chui 

ua). 

nhân do thoái hoá các tế bào thần kinh của đám

1.3. Triệu chứng: 

- Nuốt khó (lúc đầu với thức ăn cứng

- Đau ngực: đa

- Cảm giác đè ép, tức ngực. 

- ớ.   

- Nôn. 

- X-quang: có hình ảnh giãn to thực quản và hẹp tâm vị nhất thời làm đầu dưới 

quản nhọn như hình thoi.

- Soi thực quản: phát hiện

1.4. Chẩn đoán: 

- Dựa vào lâm sàng: khó nuốt. 

- Dựa vào X-quang: có hình ảnh trên giãn, dưới hẹp. 

- Dựa vào nội soi: phát hiện được đoạn hẹp của thực quản. 

1.5. ChÈn ®

+ Túi thừa thực quản: 

- Khó nuốt, ho khan. 

- Cảm giác khó chịu vùng họng. 

- Khó thở, hơi thở t

- Chẩn đoán quyết định dựa vào X-quang chô

giãn, dưới hẹp mà thấy hình túi thừa (đó là 

táo nối với thực quản bởi một cái cuống t

q

+ Viêm thực quản:  

- Nuốt đau và khó. 

- Chảy nước bọt. 

- Nôn máu đỏ tươi. 

- Có sốt. 
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- Chẩn đoán xác định dựa vào X-quang chụp thực quản không thấy hình chít hẹp, túi 

ình răng cưa nhỏ hoặc hình 

ực quản: 

ướng họng. 

huyết nham nhở, khúc 

 xác định: soi và sinh thiết thấy tế bào ung thư. 

iều trị, bệnh nhân kém ăn, suy kiệt và chết. 

iê. 

:  0,04 x 4 viên/24 giờ. 

n: 1/2mg x 1 ống tiêm dưới da/24 giờ. 

uzepid metiodid và 0,3mg Haloperidol)  

ày uống 3 lần x 1 viên vào trước bữa ăn. 

: 5mg x 1 viên/24 giờ uống vào buổi tối. 

ạc 

ên quá chỗ hẹp và 

 niêm mạc, không làm rách niêm mạc). 

thừa mà thấy hình thực quản bờ không nhẵn, có những h

các nếp niêm mạc thô, không có phương hướng rõ ràng, có khi bị gián đoạn, mờ. 

+ Ung thư th

- Cảm giác nặng tức trong ngực. 

- Thấy v

- X-quang thấy hình khuyết ở bờ ngoài thực quản, bờ vùng k

khuỷu. 

- Chẩn đoán

1.6. Tiến triển: 

 Bệnh kéo dài nếu không ®

1.7. Điều trị: 

- Chế độ ăn lỏng dễ tiêu, tránh thức ăn kích thích mạnh về cơ học, hoá học, nhiệt học. 

- Thuốc: 

 + Vitamin B1: 0,01 x 5 viên/24 g

 + Papaverin

 + Nospa, Spasmaverin, Debridat. 

 + Atropi

 + Vesadol: (viên bọc đường 3mg B

     ng

 + Seduxen

- Tâm lý liệu pháp: giải thích, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị. 

- Lý liệu pháp. 

- Nếu điều trị nội khoa không kết quả thì điều trị ngoại khoa. 

 + Nong thực quản. 

 + Hoặc phẫu thuật theo phương pháp Heller (mở đường bụng, cắt lá phúc m

trước thực quản và kéo thực quản xuống. Rạch dọc đứt hết lớp cơ l

dưới tâm vị đến

2. Viêm thực quản: 

2.1. Khái niệm chung: 
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 Viêm thực quản thường bệnh xảy ra song song với một bệnh khác, nên thường 

 thực quản ngắn, thoát vị hoành) 

 họng cấp có viêm thực quản cấp. 

ª bằng hít. 

hề nghiệp. 

C) sau khi dùng nhiều kháng sinh (Srteptomyxin, 

Teramixin...) 

uản do: lao, giang mai, nấm Actinomyces, bệnh xơ cứng bì. 

g giải phẫu bệnh lý: 

 niêm mạc. 

ù lớp sâu. 

 

- Co thắt cổ họng làm cho khó thở vào. 

- Chảy nước bọt. 

- Nôn ra máu. 

- Có khi viêm nặng gây rối loạn tim mạch, loạn nhịp tim, loạn nhịp thở, suy kiệt cơ 

p thực quản thấy hình ảnh: 

 không nhẵn có những hình răng cưa nhỏ. Các nếp niêm mạc 

ng có phương hướng rõ ràng, có khi bị gián đoạn, mờ. 

ối diện ổ đọng thuốc có hình co 

thắt. 

chú ý bệnh chính mà bỏ qua bệnh viêm thực quản. 

+ Nguyên nhân: 

- Sau dị tật thực quản (túi thừa,

- Trào ngược thức ăn sau viêm dạ dày cấp. 

- Viêm

- Viêm thực quản cấp sau gây m

- Tác động cơ học, hoá chất, độc hại ng

- Dị vật thực quản. 

- Thiếu Vitamin (A, B1, B6, B12, 

Biomixin, Tetraxilin, 

- Viêm thực q

+ Tổn thươn

- Xung huyết, phù nề

- Hoại tử và ph

- Có ổ loét. 

- Phát triển tổ chức hạt. 

2.2. Triệu chứng: 

- Khó nuốt. 

- Đau ngay khi nuốt, nóng rát, đau lan ra sau lưng.

thể. 

- X-quang chô

 + Viêm: bờ thực

thô, to, thưa, khô

 + Loét thực quản: thành thực quản có hình đọng thuốc tròn, có quầng phù nề ở 

phía nền và hình quy tụ niêm mạc. Về phía thành ®
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- Soi thực quản: thấy niêm mạc đỏ, mạch máu cương tụ, có những mảng biểu mô 

bong ra, thấy những ổ loét, ổ hoại tử. 

2.3. Chẩn đoán dựa vào: 

- Sau các nguyên nhân nêu trên bệnh nhân thấy khó nuốt. 

- Hội chứng Plummer-Vinson: khó nuốt kèm theo cảm giác đè nén ở cổ họng. 

 vùng giữa ức. 

ở, nhiệt độ cao 

u¶n 

+  HTN 5% 300-600ml nhỏ giọt tĩnh mạch 40 giọt/1 phút/24 giờ. 

 + HTM 0,9% 300ml nhỏ giọt tĩnh mạch 40 giọt/1 phút/24 giờ. 

- Đau, nóng rát

- X-quang, nội soi thấy thực quản tổn thương. 

2.4. Biến chứng: 

- Thủng: đau dữ dội khu trú ở cổ (thủng đoạn thực quản cổ), đau khu vùng lưng, sau 

xương ức, thượng vị (thủng đoạn thực quản ngực). Mạch nhanh, khó th

38-390C. 

- Viêm màng phổi 

- Viêm màng tim. 

- Viêm thanh thực q

- Hẹp thực quản. 

2.5. Điều trị: 

 Điều trị viêm thực quản khác nhau tuỳ theo nguyên nhân. Riêng đối với loại 

viêm do nguyên nhân uống phải axit, kiềm mạnh tiến triển thường nặng nên cần phải:  

- Rửa miệng, thực quản, dạ dày để loại trừ tác nhân (axit, kiềm) gây bỏng (dùng sond 

dạ dày bôi trơn bằng dầu thực vật hay Vaselin). 

 + Nếu bỏng kiềm mạnh thì dùng dung dịch axit lactic loãng hoặc với nước 

limonat. 

 + Nếu bỏng do axit thì dùng dung dịch Bicarbonat 2%, cho bệnh nhân uống 

sữa. Cần phóng bế quanh thận khi ngộ độc axit axetic vì axit gây tan máu. 

- Viêm dạ dày do bỏng nặng cần mở thông dạ dày để nuôi dưỡng. 

- Thuốc chống co thắt:  

 + Atropin 1/2mg x 1 ống cho 3 lần trong ngày, tiêm dưới da 

 + Papaverin 0,01 x 3 lần/24 giờ, mỗi lần 1 ống tiêm bắp. 

- Truyền huyết thanh: 
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 + HTN 30% 300ml nhỏ giọt tĩnh mạch 40 giọt/1 phút/24 giờ. 

- Dùng kháng sinh khi có viêm thực quản cấp: 

 + Gentamyxin 80mg x 2 ống/24 giờ, tiêm bắp. 

- 15 ngày sau phải nong thực quản. 

- Thuốc mới: 

 + Losec: 20mg x 1 viên uống vào sáng sớm 

 + Topaal: 2 viên x 3 lần/ngày, uống sau bữa ăn và 1 viên vào tối. 

 + Lanzor: 30mg (H.m. Roussel) 1 viên x 4 tuần. 

 + Quamatel (Famotidin) 20, 40mg : 20mg x 2 viên, 1 viên sáng 1 viên tối. 

+ Cimetidin 

3. Ung thư thực quản:  

3.1. Khái niệm chung: 

- Ung thư thực quản là bệnh thường gặp, tỷ lệ mắc bệnh thay đổi tuỳ theo mỗi nước. 

Bệnh khá phổ biến ở một số nước như: Chilê, Nhật, Pháp..., ở Mỹ khoảng 4% số dân 

chết vì bệnh ung thư thực quản và khoảng 2,5% số bệnh nhân nằm viện là do ung thư 

thực quản. 

 Bệnh viện Việt - Đức theo dõi 12 năm (1955-1966) trong 12404 bệnh nhân ung 

thư nằm điều trị thì có 252 trường hợp ung thư thực quản, tỷ lệ là 1,88%. 

- Ung thư thực quản là 1 bệnh rất nặng, khoảng 10-20% số bệnh nhân được mổ sống 

thêm được 5 năm. 

Yếu tố thuận lợi dẫn đến ung thư thực quản: 

ốc lá. 

¸. 

 trong một thời gian dài. 

thương thực quản. 

c quản, co thắt thực quản. 

ý: 

thương ung thư: hay gặp ở đoạn dưới 1/3 thực quản (40%). Nơi di 

inh 

quặt ngược. 

 

- 

 + Nghiện rượu, thu

 + Các bệnh mãn tính ống tiêu ho

 + Ăn thức ăn quá nóng, quá lạnh

 + Sau bỏng hoặc chấn 

 + Sau bệnh túi thừa thự

 + Sau nhiễm trùng  mạn: lao, giang mai thực quản. 

- Giải phẫu bệnh l

 + Vị trí tổn 

căn của ung thư thực quản: hạch cổ, trung thất, động mạch chủ, khí quản, thần k
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 + Giai đoạn phát triển: ung thư thực quản được chia làm 4 giai đoạn: 

 hGiai đoạn 1: ung thư còn ở niêm mạc thực quản. 

ệnh diễn ra từ từ với các triệu chứng sau: 

iác vướng ở trong cổ họng. 

u khó nuốt kèm theo đau, lúc 

về sau khó nuốt với cả thức ăn lỏng. 

 cơ quan lân cận có thể có: 

n, ho như ếch kêu. 

 lẫn máu, mủ. 

m giác chèn ép sau xương ức 

áu. 

h cầu chuyển trái. 

 hGiai đoạn 2: ung thư ăn sâu vào lớp cơ của thành thực quản có di căn tới 

hạch ở gần. 

 h Giai đoạn 3: ung thư lan ra ngoài thực quản có di căn tới các tổ chức xung 

quanh. 

   h Giai đoạn 4: di căn tới các cơ quan dễ gây tử vong.  

3.2. Triệu chứng: 

a. Tại chỗ: 

 B

- Cảm giác nặng và tức ở ngực. 

- Cảm g

- Khó nuốt: lúc đầu khó nuốt nhưng không đau, về sa

đầu khó nuốt với thức ăn rắn, 

- Đau âm ỉ đè nén dọc theo xương ức. 

- Miệng hôi thối. 

Giọng khàn (do u chèn ép và thần kinh quặt ngược) 

b. Toàn thân: 

- Mệt mỏi, kém ăn, khát nước, nôn máu. 

- Sút cân. 

- Da xanh nhợt. 

Về sau tuỳ theo di căn của ung thư thực quản tới các

- Dấu hiệu thanh- khí quản: giọng khà

- Các dấu hiệu phổi- phế quản: sốt, ho, khạc đờm

- Các dấu hiệu màng phổi: đau ngực, sốt, ho khan. 

- Biểu hiện hẹp tâm vị: cảm giác khó thở ngột ngạt, cả

- Biểu hiện dạ dày: đau thượng vị, buồn nôn, nóng rát, ợ, nôn m

c. Xét nghiệm: 

- Máu lắng tăng cao. 

- Hồng cầu giảm, huyết sắc tố giảm. 

- Bạch cầu tăng, công thức bạc
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d. X-quang thực quản: 

- Có hình khuyết ở bờ ngoài thực quản, bờ vùng khuyết nham nhở, khúc khuỷu. 

- Thành thực quản cứng đờ, lòng thực quản hẹp hình phễu, mất các sóng nhu động. 

y có hình xâm nhiễm, xung huyết niêm mạc, loét, xước, dễ chảy 

iết có hình ảnh: 

g thư tổ chức liên kết. 

3.3. C

ng. 

ong 1 phút. 

ạch 40 giọt trong 1 phút. 

min C liều cao, 

 trị liệu. 

 tái tạo thực quản bằng 1 đoạn ruột đặt 

e. Soi thực quản và sinh thiết: 

- Hình ảnh soi thÊ

máu. 

- Mảnh sinh th

 + Hình ảnh ung thư biểu mô lát. 

 + Ung thư thể trụ. 

 + Un

hÈn đoán (+): 

- Lâm sà

- X-quang. 

- Nội soi sinh thiết. 

3.4. Điều trị: 

a. Điều trị nội khoa: 

- Chống mất nước: Glucoza 5% 600ml nhỏ giọt tĩnh mạch 40 giọt tr

HTM 0,9% 300ml nhỏ giọt tĩnh m

- Chống co thắt thực quản: 

 + Papaverin: 0,10 x 1 ống tiêm bắp/24 giờ. 

 + Atropin: 1/2mg x 1 ống tiêm dưới da/24 giờ . 

 + Nâng đỡ cơ thể: tiêm Vitamin B1, Vitamin C nhất là Vita

không dùng Vitamin B12, truyền máu tươi cùng nhóm 300-600ml nhỏ giọt tĩnh mạch 

40 giọt/1 phút, tuần cho 1-2 lần. 

b. Điều trị bảo tồn: 

- Hoá trị liệu. 

- Quang tuyến

c. Ngoại khoa: 

- Phẫu thuật Thorek: cắt hết thực quản, sau

trước hoặc sau xương ức ở giai đoạn 2 của thủ thuật. 
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- Thủ thuật cắt hết thực quản đồng thời tái tạo thực quản trong lồng ngực bằng 1 bộ 

¬ng: 

như Chilê, Nhật, Pháp..., ở Mỹ khoảng 4% số dân chết vì bệnh ung thư thực 

quản và khoảng 2,5% số bệnh nhân nằm viện là do ung thư thực quản. 

- Bệnh viện Việt - Đức theo dõi 12 năm (1955 - 1966) trong 12.404 bệnh nhân ung 

ách cung răng khoảng 15cm) đến tâm vị (cách cung răng khoảng 40cm). 

 nên tạo 

c quản dưới, van Gubarobb, góc His chống trào ngược của dịch dạ 

: niêm mạc thực quản, chủ yếu thuộc loại biểu mô lát tầng không sừng 

iểu mô này phủ niêm mạc suốt từ họng đến nơi tiếp với tâm vị của dạ dày. 

tâm vị của dạ dày có sự chuyển tiếp đột ngột từ 

ụ đơn. Quan sát đại thể thấy ranh giới giữa niêm mạc 

 nhạt của thực quản với niêm mạc hồng của dạ dày là một đường lồi 

lõm như răng cưa (đường Z) (xem hình). 

 Lớp cơ của thực quản thuộc loại cơ vân ở 1/3 trên và thuộc loại cơ trơn ở 2/3 

phận giả tạo khác loại (A.A Vinsonhepxki, Moore G.A., V.P Mennicova). 

Triển vọng nối trong lồng ngực khi ung thư thực quản ở thấp. 

 

ung thư thực quản 

1. Đại cư

- Ung thư thực quản là bệnh ác tính, đứng hàng thứ tư sau ung thư dạ dày, ug thư gan, 

ung thư ruột. Tỷ lệ mắc bệnh thay đổi tuỳ theo mỗi nước. Bệnh khá phổ biến ở một số 

nước 

thư nằm điều trị thì có 252 trường hợp ung thư thực quản, tỷ lệ là 1,88%. 

- Ung thư thực quản là 1 bệnh rất nặng, khoảng 10-20% số bệnh nhân được mổ sống 

thêm được 5 năm. 

2. Nhắc lại những nét chính về giải phẫu sinh lý: 

- Thực quản là đoạn đầu của ống tiêu hoá. Đó là một ống cơ dài 25-30cm đi từ miệng 

thực quản (c

Miệng thực quản còn gọi là miệng Lilian được bao bọc bởi các cơ co thắt hầu

thành một khe, hai đầu khe là những xoang lê của hầu. Phần lớn thực quản nằm trong 

lồng ngực, còn 2-4cm cuối nằm dưới cơ hoành. Sự đóng kín của dạ dày thực quản phụ 

thuộc cơ thắt thự

dày lên thực quản. 

- Về mô học

hoá. Loại b

ở vùng nối tiếp giáp thực quản và 

biểu mô lát tầng sang biểu mô tr

nhẵn màu nhợt

dưới. 
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 Niêm mạc thực quản chỉ tiết ít chất nhày để bảo vệ niêm mạc, một phần làm 

trơn thêm thức ăn khi đi qua thực quản. Thần kinh vận động thực quản chủ yếu do 

dâyphó giao cảm (X) cung cấp trực tiếp đến các thớ cơ vân và qua trung gian đám rối 

Auebach đối với thớ cơ trơn. Hệ thống giao cảm (∑) không tham gia vào các chức 

năng vận động của thực quản, chỉ có tác dụng dẫn truyền cảm giác. 

 qua các tĩnh mạch dạ dày. 

 Thực quản được tưới máu động mạch từ các nhánh nhỏ của động mạch chủ 

ngực. Máu tĩnh mạch của 1/3 thực quản trên đổ vào tĩnh mạch chủ trên, máu của 1/3 

thực quản giữa đổ vào tĩnh mạch Azygos, còn máu của 1/3 thực quản dưới đổ  vào 

tĩnh mạch cửa

 

 

Các lớp cơ, đường Z và góc HIS thực quản 

 

3. Giải phẫu bệnh học: 

ương ung thư thực quản: 

trên thực quản 

 1/3 giữa. 

 + 35-43% ở 1/3 dưới. 

- Nơi di căn của ung thư thực quản: hạch cổ, trung thất, động mạch chủ khí quản, thần 

ux (68%), ung thư tuyến (30%) 

- Vị trí tổn thư

 + 15-21% ở 1/3 

 + 36-50% ở

kinh quặt ngược. 

- Về tổ chức học:  

 + Thông thường nhất là sau ung thư Squame
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 + Thể ung thư Squameux thường ở 1/3 giữa (50%), số còn lại phân bố đều cho 

1/3 trên và 1/3 dưới (25-27%). 

 + ở đoạn cuối thực quản hơn 50% là ung thư tuyến , điều này làm cho người ta 

ghĩ r

 là ung thư 

 

+ Giai đoạn 1: ung thư còn ở niêm mạc thực quản. 

 + Giai đoạ  di căn tới hạch 

ở gần. 

 + Giai đoạn 3: ung thư lan ra ngoài thực quản, di căn tới các tổ chức xung 

quanh. 

 

i gian dài. 

  - Sau bệnh túi thừa thực 

5. Triệu chứng: 

5.1. Triệu chứng lâm sàng: 

+ Tại chỗ: bệnh diễn biến từ từ với các triệu chứng sau: 

- Cảm giác nặng và tức ngực. 

n ằng khá nhiều ung thư thực quản ở vùng này có nguyên thuỷ từ dạ dày, thực tế 

qua phẫu thuật những trường hợp mà lúc đầu trên phim X-quang tưởng như

thực quản đơn thuần (N.X.Huyên 1989). 

- Giai đoạn phát triển: ung thư thực quản chia thành 4 giai đoạn.

 

n 2: ung thư ăn sâu vào lớp cơ của thành thực quản có

 + Giai đoạn 4: di căn xa tới các cơ quan lân cận. 

4. Nguyên nhân bệnh sinh: 

- Cũng như các ung thư khác, ung thư thực quản chưa làm rõ nguyên nhân bệnh sinh 

một cách chắc chắn. 

- Một số yếu tố thuận lợi dẫn tới ung thư thực quản: 

 + Bệnh thường xảy ra ở nam giới (85% là bệnh nhân nam), ung thư thực quản 

tử vong ở nam giới 11% (ở nữ chỉ là 1,5%). 

 + 80% ở các lứa tuổi 40-70, khi tử vong phần lớn các thống kê cho biết ít tuổi

nhất là 30 tuổi, có vài trường hợp 10-20 tuổi được công bố. 

 + Các hoàn cảnh thuận lợi dễ gây ung thư là: 

  - Nghiện rượu, thuốc lá. 

  - Các bệnh mãn tính ống tiêu hoá. 

  - Ăn thức ăn quá nóng, quá lạnh trong một thờ

  - Sau bỏng hoặc chấn thương thực quản. 

quản, co thắt thực quản. 
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- Cảm giác vướng trong cổ họng. 

- Khó nuốt: lúc đầu khó nuốt nhưng không đau, về sau khó nuốt kèm theo đau, lú

đầu khó nuốt với thức ăn rắn, về sau khó nuốt với cả thức ăn lỏng. 

- Đau âm

c 

 ỉ đè nén dọc theo xương ức. 

thanh- khí quản: giọng khàn, ho như ếch kêu. 

- Các dấu hiệu phổi - phế quản: sốt, ho, khạc đờm lẫn máu, mủ. 

- Các dấu hiệu màng phổi: đau ngực, sốt, ho khan. 

- Biểu hiện hẹp tâm vị: cảm giác khó thở ngột ngạt, cảm giác chèn ép sau xương ức 

- Biểu hiện dạ dày: đau thượng vị, buồn nôn, nóng rát, ợ, nôn máu. 

5.2. Triệu chứng cận lâm sàng: 

+ X-quang có Baryt: cần chụp thẳng, nghiêng và chếch. Có hai loại hình ảnh: 

- Hình cân đối 2 bên: thường thể hiện của ung thâm nhiễm đã ăn vòng hết thực quản. 

Đoạn tổn thương thể hiện một ống cứng hẹp bờ không đều, nham nhở. 

- Hình ảnh bệnh lý chỉ ở một bên: thường thể hiện của ung thư thể u. 

Hình ảnh của nó thường là một hình khuyết, bờ nham nhở có khi thành 2, 3 múi. 

Không ít trường hợp lại có bờ nhẵn nhụi, hình bầu dục, rất khó phân biệt với một u 

lành tính hoặc một khối u ngoài thực quản đè vào. Có khi có những hình loét không 

sâu lắm và cứng thường nghĩ đến các ổ loét ác tính. 

+ Cần l−u ý: 

- Có khoảng 6% âm tính giả (hình ảnh X-quang bình thường) trên những bệnh nhân 

đã được nội soi xác định ung thư thực quản. 

- Có khoảng 2% X-quang vẫn bình thường khi bệnh nhân đã sắp từ trần (N.X.Huyên). 

+ Nội soi thực quản có 4 hình ảnh: 

- Miệng hôi thối. 

- Giọng khàn (do u chèn ép vào thần kinh quặt ngược) 

+ Toàn thân: 

- Mệt mỏi, kém ăn, khát nước, nôn máu. 

- Sút cân nhanh (khoảng 5kg/1 tháng). 

- Da xanh. 

 Về sau tuỳ theo vị trí di căn của ung thư thực quản tới các cơ quan lân cận có 

thể có: 

- Dấu hiệu 
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 - Dạnh polyp: ít có và thường là ung thư tuyến. 

 - Thể loét: ổ loét, bờ nham nhở, cứng, đáy bẩn có thể có xuất huyết trên bờ 

oặc đáy ổ loét. Thể này hiếm gặp và thường là ung thư Squamux. 

 - Thể thâm nhi  động của thực quản 

bị hạn chế. Thể này thường có hơn và có khuynh hướng lan hết vòng thực quản gây 

ực 

i: có khoảng 6% không đưa được ống soi vào thực quản 

ng thời để phân loại có thể bệnh học, thể ung 

 ít xấu hơn thể 

iêm mạc, mẩu sinh thiết chưa đủ sâu. 

 - ống thực quản bị hẹp do đó oi đến sát nơi ung thư để sinh 

thiết được. 

 - Kim sinh thiết không cắt trúng ổ ung thư mà cắt phải tổ chức lân cận. 

+ ế quản, lấy nước rửa thực quản 

sau khi ly tâm, phết lam kính soi có thể thấy 75-95% tế bào ung thư thực quản (theo 

m t 

5 . 

-

- Nội soi sinh thiết, nội soi siêu âm. 

5.4. Biến chứng và tiên lượng: 

a. Tiên lượng: 

 Tiên đoán muộn chủ yếu do sự 

x

b. Biến chứng của ung thư thực quản: 

h

Ôm: niêm mạc hơi dày lên, nhợt nhạt và nhu

tắc dần. 

 - Thể u (thông thường nhất): u loét, sùi, rớm máu thường lan hết vòng tròn th

quản rất nhanh dễ gây tắc, rất mủn, dễ hoại tử và bội nhiễm gây dò sang cơ quan lân 

cận. 

 Hạn chế của nội so

hoặc không đưa được đến đoạn bị ung thư. 

+ Sinh thiết: để xác định chẩn đoán đồ

thư tuyến và thể ung thư Squamux. Về tiên lượng thể ung thư tuyến

Squamux. Khoảng 10% sinh thiết lần đầu không thấy được tổ chức ung thư vì: 

 - Ung thư còn ở dưới n

không đưa ống s

 T  bào học: nếu không có điều kiện sinh thiết thực 

ộ số tác giả). 

.3 Chẩn đoán dựa vào: 

 Lâm sàng  

- X-quang 

lượng rất xấu của ung thư thực quản khi đã chẩn 

âm lấn ung thư sang các cơ quan lân cận gây các biến chứng. 
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- i

cấp à ngực có khi cả 2 tay. 

- ò o hô hấp gây ho sặc sụa, có khi 

ngạt thở và thường là nguyên nhân của viêm phổi, apxe phổi ở bệnh nhân ung thư 

thực quản. 

- Di căn: chủ yếu theo đường bạch mạch và một phần nào theo máu. Thông thường 

nhất vào hạch địa phương (53%-75% trường hợp), vào phổi (23%-34%), vào gan 

6. Điều trị: 

6.1. Điều trị nội khoa: 

- Chống mất nước: 

 

h 40 giät/phót. 

- Chống co thắt thực quản: 

- Nâng đỡ cơ thể: 

 - Tiêm Vitamin B1, VitaminC (nhất là Vit.C liều cao), không dùng Vit.B12. 

 - Truyền máu tươi cùng nhóm 300-600ml nhỏ gọit tĩnh mạch 40 giọt/phút, một 

tu n

6.2. Điều trị bảo tồn: 

6.3. Ngoại khoa: 

 thực quản bằng một đoạn ruột đặt 

ộ 

 khác loại (A.A Vinsonhepxki, Moore G.A, V.P Mennicova) triển vọng 

nối trong lồng ngực khi ung thư thực quản ở thấp. 

7. Tóm lại: 

 V êm trung thất hoặc thủng thực quản vào trung thất (4%) gây tình trạng khó thở 

kèm theo tràn khí dưới da, cổ v

 D  thực quản vào khí phế quản (18%) làm thức ăn và

(21%-33%) ngoài ra có thể di căn vào xương nhất là các đốt sống lưng, vào thượng 

thận và thận. 

- Glucoza 5%: 600ml nhỏ giọt tĩnh mạch 40 giọt/phút. 

 - HTM 0,9%: 300ml nhỏ giọt tĩnh mạc

 - Papaverin 0,10 x 1 ống tiêm bắp/24 giờ. 

 - Atropin 1/2mg tiêm dưới da 1 ống/24 giờ 

ầ  truyền 1-2 lần. 

-  Hoá trị liệu 

- Quang tuyến trị liệu 

- Phẫu thuật Thorek: cắt hết thực quản, sau tái tạo

trước hoặc sau xương ức ở giai đoạn 2 của thủ thuật. 

- Thủ thuật cắt hết thực quản đồng thời tái tạo thực quản trong lồng ngực bằng một b

phận giả tạo
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 Ung thư thực quản đứng hàng thứ tư sau ung thư dạ dày, ung thư gan và ung th

ruột. Ngày nay nhờ có nộ

− 

i soi thực quản thường hoặc nội soi siêu âm giúp chẩn đoán 

ối tốt, 

kéo dài thêm đời sống sau 5 năm cho những bệnh nhân ung thư thực quản. 

n truyền những yếu tố nguy cơ để mọi người biết, tránh những yếu tố 

Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản 

µ phương cách điều trị hiện hành 

  I.  Dịch tễ học : 

 B n RD ) là một vấn đề lâm sàng rất thường gặp, 

chiếm một tỷ lệ lớn trong những bệnh nhân đi khám bệnh vì những triệu chứng rối 

lo ực quản vì trào ngược dạ dày - thực quản 

( bao gồm trít hẹp và dị sản thực quản Barrett ) đã được phát hiện ở những bệnh nhân 

không có triệu chứng gợi ý trào ngược dạ dày - thực quản. Bệnh trào ngược dạ dày - 

th c có những trầm trọng và kéo dài suốt đời, có thể dẫn đến sự suy 

g

bệnh trào ngược dạ dày - thực quản có ảnh hưởng xấu lên chất lượng sống của bệnh 

nhân nhiều hơn loét tá tràng, cao huyết áp, suy tim ứ huyết, đau thắt ngực, và ngay cả 

rối l

giảm ệnh 

nhân

quan

II.  Chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày thực quản ở Châu ¸ 

      Ngoài một bệnh sử rõ ràng và 

khác ® ¸ 

ứng với thuốc ức chế bơm proton dễ thực hiện và khá hiệu quả so với chi phí. 

III.  Điều trị  

ung thư thực quản giai đoạn sớm. 

 Điều trị ngoại khoa ung thư thực quản giai đoạn sớm là cứu cánh tương ®

 Cần tuyê

nguy cơ là cách tích cực nhất phòng chống ung thư thực quản.  

 

v

ệ h trào ngược dạ dày thực quản ( GE

ạn đường tiêu hoá.Tổn thương niêm mạc th

ù  quản thường 

iảm đáng kể chức năng bình thường và tình trạng an vui của bệnh nhân. Thật vậy, 

oạn khi mãn kinh, là những bệnh vốn đã được cộng đồng và y giới công nhận làm 

 rõ chất lượng  sống. Tuy nhiên sự quan tâm của các thày thuốc đối với các b

 bị trào ngược dạ dày - thực quản không phải luôn luôn phản ánh đầy đủ tầm 

 trọng của vấn đề. 

khám lâm sàng chu đáo, các phương tiện chẩn đoán 

ược sử dụng ở các nước Châu gồm có x quang và nội soi. Thử nghiệm đáp 
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  ¸ ét bệnh nhân bị trào ngược dạ dày – thực quản là : 

( l lành tình trạng viêm thực quản nếu 

có; (3) ngăn ngừa trít hẹp, sước trợt niêm mạc và loét tái phát;  (4) duy trì hiệu quả 

điều trị. 

Trong khi  mục tiêu đầu tiên, làm mất các triệu chứng của bệnh nhân, được nhân thức 

rõ từ cả thày thuốc lẫn bệnh nhân, thì 3 mục tiêu kia chưa được đánh giá một cách 

đúng mức. Người ta nhận thấy đa số bệnh nhân bị trào ngược dạ dày – thực quản, dù 

có tổn thương niêm mạc hay không, thường dẫn đến một tình trạng bệnh mạn tính mà 

nó hầu như sẽ tái phát nếu không được tiếp tục điều trị. Vì vậy, việc duy trì chất lượng 

sống của bệnh nhân và phòng ngừa biến chứng đòi hỏi bệnh nhân phải được củng cố 

hiệu quả điều trị, là một mục tiêu mà ở đa số bệnh nhân chỉ có thể đạt được bằng cách 

ử dụng thuốc hoặc phải được phẫu thuật. 

iÓu 

hiện lâm sàng . Bệnh nhân 

 và /hoặc có s ược điều trị bằng liều đầy đủ 

thuốc kháng thụ thể H ở

( dù có tình trạng sước trợt trên nội soi hay không ), ở bệnh nhân có viêm thực quản, 

h

dùng một thuốc ức chế bơm proton để chữa 

Trong hầu hết những bệnh nhân này việc điều trị duy trì là cần thiết, nhưng một số ít 

bệnh nhân có thể giảm dần điều trị nội khoa và duy trì được tình trạng không triệu 

chứng. Đa số bệnh nhân cần điều trị liên tục, với liều kháng tiết acid thấp nhất có hiệu 

quả, ục tiêu của việc 

điều m proton đạt thành công 

nhất, trong đó có khoảng nửa số bệnh nhân có thể duy trì sự thành công chỉ cần điều 

 thụ thể H2 ; 

kết q thêm về phương 

diện phí tổn điều trị. Đối với những bệnh nhân phải điều trị nội khoa mạn tính và cho 

thấy đáp ứng tốt với điều trị nội khoa, không nhất thiết phải áp dụng phẫu thuật chống 

 C c mục tiêu của việc điều trị m

1) µm mất triệu chứng của bệnh nhân; (2) chữa 

duy trì việc s

 Tóm tắt : 

   Việc điều trị bệnh trào ngược dạ dày – thực quản cần được thay đổi tuỳ theo b

có triệu chứng nhẹ và không thường xuyên 

ước trợt nhẹ trên nội soi thường có thể ®

2 .  bệnh nhân có triệu chứng từ trung bình đến nặng  

oặc ở bệnh nhân có biến chứng ( trít hẹp hoặc dị sản thực quản Barrett ), cần phải 

lành vết loét và làm giảm triệu chứng. 

 để có thể duy trì một tình trạng không triệu chứng, đó chính là m

 trị. Theo định hướng này, điều trị với thuốc ức chế bơ

trị bằng thuốc ức chế bơm proton cách ngày hoặc dùng một loại kháng

uả từ nhóm bệnh nhân không nhỏ này rất cần được xác định rõ 
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tr phẫu thuật Nissen tạo nếp gấp đáy 

dạ dày qua nội soi ), đặc biệt ở bệnh nhân trẻ.  

 

g  

ực quản là hiện tượng trào ngược dịch vị từ dạ dày lên thực 

quản, 

 ngược này là gây viêm thực quản và loét thực quản, cả 2 

hậu quả này đều có thể hẹp thực quản. 

Cơ ch iảm trương lực cơ vòng dưới thực quản. 

Nguyên nhân gây giảm trương lực cơ vòng này cho đến nay người ta mới biết được là 

do 

II.  Điều trị  

Phải giải quyết các vấn đề sau : 

a trào ngược là viêm và loét thực quản . 

không nên ăn quá nhiều, nên ăn làm nhiều bữa, 4 – 5 bữa mỗi ngày, mỗi 

ào ngược ( do phẫu thuật viên có kinh nghiệm với 

Trào ngược dạ dày thực quản 

I.  Đại cươn

   Trào ngược dạ dày th

có khi lên tận miệng mà người bình thường không có. Nếu sự trào ngược không 

lên đến miệng thì người bệnh dễ bỏ qua không nhận thấy, chỉ đến khi có hậu quả 

viêm thực quản mới biết. 

Hậu quả của hiện tượng trào

ế gây trào ngược là do g

một số thuốc và thức ăn. 

- Làm tăng trương lực dưới cơ vòng dưới thực quản  

- Giảm bớt áp lực trong dạ dày  

- Giảm bớt áp lực trong ổ bụng  

- Dự phòng hậu quả củ

để giải quyết 4 vấn đề trên đây, cần sử dụng mấy biện pháp sau đây : 

1. Chế độ ăn uống  

Mỗi bữa 

bữa ăn ít một. 

- Không nên ăn chất lỏng, nên ăn đặc, khô. 

- sau khi ăn không nên nằm nhiều, ngồi ở tư  thế cúi ra phía trước ... nằm ngủ ở tư 

thế đầu dốc cao. 
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- Bỏ hẳn một số thức ăn làm giảm trương lực cơ vòng : Socola, thuốc lá, cà phê, 

- Sisaprid ( prepulsid ) viên 10 mg  

liều lượng :  2 – 4 viên /ngày chia nhiều lần ( 3 – 4 lần ) trong ngày, uống trước khi ăn 

LiÒ  

khi

Trẻ em bằng nửa liều người lớn, có thể dùng đường hậu môn bằng các viên đạn với 

liều lượng 0,5 mg/ kg cho trẻ em trên 20 kg. 

- Domperidon ( Motilium ) viên 10 mg. 

liều lượng :  3 – 6 viên/ ngày, uống trước khi ăn, chia 3 lần trong ngày. 

Đối với trẻ em : nên dùng loại nhũ dịch với liều 1,25 – 2,5 mg/kg/ngày. 

3. Các chống bài tiết dịch vị và tạo màng bọc, chống axit : 

- Chống H2, ức chế bơm proton... 

dạ dày – hành tá 

 nhỏ mới đẻ nên dùng : 

            Gelopectose :   lọ 100g, mỗi cùi thìa cà phê chứa 2g. 

            Liều lượng :   2 thìa cà phê/ ngày sau khi ăn. 

4. Các thuốc tạo màng ngăn dạ dày - thực quản  

 dịch, sau mỗi bữa ăn uống 1 – 2 viên  

ều lượng, cách dùng như trên, nên nhớ cần nhai thật kỹ 

5. Làm giảm áp lực ổ bụng 

chất mỡ, nước khoáng có hơi. 

- Ăn chậm, nhai nát kỹ, tránh nuốt hơi vào dạ dày. 

2. Các thuốc có tác dụng làm tăng trương lực cơ vòng dưới thực quản và tiêu hoá bóp 

dạ dày  

và trước khi ngủ. 

- Metoclopramid ( Primperan )viên 10 mg hoặc siro. 

u lượng :  người lớn 1 –3 viên/ ngày chia nhiều lần ( 2 – 3 lần ) trong ngày, trước

 ăn  

- Gastropulgit, Smecta, Gelde polysilan...( xem bài điều trị loét 

tràng ). 

   Riêng đối với trẻ

   Gaviscon : viên, nhũ

   Topaal : viên, nhũ dịch. Li

viên thuốc. 
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    Táo bón, chướng bụng, đầy hơi, thắt chặt dây lưng... là những yếu tố làm tăng áp 

lực ổ bụng, cần hạn chế. 

6. Không được dùng một số thuốc làm giảm trương lực cơ vòng dưới thực quản 

    Có rất nhiều thuốc, nhưng chỉ nên dùng một số loại : Estrogen, Progesteron,  

Anticholinergic, Barbituric, ức chế calci, Diazepan, Theophylin 

7. Phẫu thuật 

   Chỉ phẫu thuật khi điều trị nội khoa không khỏi và khi có biến chứng nặng nề  

 

Bệnh viêm thực quản 

                              

1. Triệu chứng : 

- Khó nuốt                                       

- 

- Nôn ra máu. 

- Có khi viêm nặng gây rối loạn tim mạch, loạn nhịp tim, loạn nhịp thở, suy kiệt cơ 

thể. 

- X quang chụp thực quản thấy hình ảnh : 

+  Viêm : bờ thực quản không nhẵn, có những hình răng c−a nhỏ. Các nếp niêm 

mạc thô, to, thưa, không có phương hướng rõ ràng, có khi bị gián đoạn, mờ. 

+  Loét thực quản : thành thực quản có hình đọng thuốc tròn, có quầng phù nề ở 

phía nền và hình qui tụ niêm mạc. Về phía thành đối diện ổ đọng thuốc có hình 

co thắt. 

- Soi thực quản : thấy niêm mạc đỏ, mạch máu cương tụ, có mảng biểu mô 

      bong ra, thấy những ổ loét, ổ hoại tử. 

2. Chẩn đoán : dựa vào : 

- Sau các nguyên nhân nói trên, bệnh nhân thấy khó nuốt. 

- Hội chứng Plummer – Vinson : Khó nuốt kèm theo cảm giác đè nén ở họng  

Đau ngay khi nuốt, nóng rát, đau lan ra sau lưng. 

- Đau thắt cổ họng làm cho khó thở vào. 

- Chảy nước bọt. 
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- Đau, nóng rát vùng giữa ức. 

- X quang nội soi thực quản thấy tổn thương. 

3. Biến chứng : 

- Thủng : đau dữ dội khu trú ở cổ ( thủng đoạn thực quản cổ ) đau khu trú vùng 

lưng sau xương ức, thượng vị ( thủng đoạn thực quản ngực ). Mạch nhanh, khó 

thở, nhiệt độ cao 38 – 39 C. 

- Viêm màng phổi . 

- Viêm màng tim. 

- 

hải : 

- Rửa miệng, thực quản, dạ dày để, loại trừ   tác nhân ( axit, kiềm ) gây bỏng  

ưỡng. 

  1/2 mg  x  1 ống, cho 3 lần trong ngày tiêm dưới da  

erin 0,10  x  3 lần / giờ, mỗi lần 1 ống tiêm bắp 

- Truyền dịch : 

         HTN     5%  300 – 600 ml nhỏ giọt tĩnh mạch 40 giọt/ phút/ 24giờ. 

  HTM    0,9%  300 ml nhỏ giọt tĩnh mạch 40 giọt/ phút/ 24 giờ. 

- Dùng kháng sinh khi có viêm thực quản cấp :  

0

Viêm quanh thực quản. 

- Hẹp thực quản . 

4. Điều trị : 

   Điều trị viêm thực quản khác nhau tuỳ theo nguyên nhân. Riêng đối với loại viêm 

do nguyên nhân uống phải axit, kiềm mạnh tiến triển thường nặng, nên cần p

dùng sonde dạ dày bôi dầu thực vật hay đâu vselin ).  

     + Nếu bỏng kiềm mạnh thì dùng dung dịch axit lactic loãng hoặc với nước 

limonat. 

     + Nếu bỏng do axit thì dùng dung dịch Bicarbonat 2%, cho bệnh nhân uống sữa. 

Cần phóng bế quanh thận khi ngộ độc axit axetic vì axit gây tan máu. 

- Viêm dạ dày do bỏng nặng cần mở thông dạ dày để nuôi d

- Thuốc  chống co thắt : 

+ Atropin

+ Papav

  HTN    30%   300 ml nhỏ gọt tĩnh mạch 40 giọt/ phút/ 24 giờ. 

  407



      Gentamyxin 80 mg x 2 ống/ 24 giờ tiêm bắp . 

- 15 ngày sau phải nong thực quản. 

  

1. Khái niệm chung 

 sự phá hoại tại chỗ niêm mạc DD hoặc TT gây ra do axit và Pepsin. ở 

ọi là “Peptic ulcer”. Loét xuyên sâu qua lớp cơ niêm 

và có thể sâu hơn nữa. Còn trợt chỉ là một tổ chức ở nông hơn. Trong bệnh loét DDTT 

có thể thấy loét ở các vị trí: 

T hoặc ở cả hai nơi. 

2. Dịch tễ học 

Bệnh loét DDTT là bệnh phổ biến trong nhân dân và trở thành vấn đề y tế lớn ở 

nhiều nước và cả ở nước ta. Cho tới nay chưa biết rõ nguyên nhân chính của bệnh, 

cũng không có số liệu chính xác và tỉ lệ mắc bệnh cho dù ở một nước tiên tiến vì khó 

tổ chức việc xác định bệnh trong quần thể nhân dân rộng lớn. 

   - ở các nước tỉ lệ ước tính từ 3,5 đến 12% dân số bị loét (Maragas 1973). 

   -

c điều tra khám sức khoẻ nhân dân một số 

ủ yếu dựa trên tiêu chuẩn lâm sàng cho thấy tỉ lệ khoảng 5% dân số bị 

loé

 và 2/1 đối với LTT. 

   - Tỉ lệ mới phát hiện hàng năm của LTT tăng lên theo tuổi, ở các nước tỉ lệ bệnh cao 

nhất ở tuổi 60 đối với nam. Còn đối với nữ, tỉ lệ tăng rõ sau khi mãn kinh và tiếp tục ở 

tuæ

 

Bệnh loét dạ dày tá tràng 

 I. Đại cương 

Loét là

các nước nói tiếng Anh thường g

- Hành tá tràng, tá tràng. 

- Tiền môn vị, môn vị. 

- Hang vị, thân vị 

Số lượng ổ loét có thể nhiều tại DD hoặc T

 ở Mỹ: ước tính 10% 

   - ở Việt Nam từ 1962 – 1985 có các cuộ

địa phương ch

t DDTT. 

   - Trong quân đội (theo điều tra của GS Tạ Long) tỉ lệ LDDTT ước tính 6%. 

   - Tỉ lệ mắc giữa nam và nữ là 1/1 đối với LDD

i cao.   
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3. Giải phẫu bệnh 

Loét mạn tính thường tròn hoặc bầu dục, bờ cao dốc, kích thước thường từ 1-2cm, 

son  ổ loét phẳng, phủ nhầy 

 đều đặn, xung quanh niêm mạc phù nề, xung huyết, các nếp niêm mạc 

quy tụ vào ổ loét. 

Xem vi thể, đáy ổ loét là một tổ chức hạt, viêm và xơ dày đặc, có nhiều tổ chức 

dạng Lympho thâm nhiễm. ở bờ lớp cơ kéo dính vào lớp cơ niêm vì bi xơ co kéo. Khi 

loét liền sẹo các nếp quy tụ vào, loét cấp khác loét mãn ở chỗ không có phản ứng 

viêm và cơ co kéo. Thường phát hiện khi có biến chứng chảy máu, thủng. 

4. Bệnh sinh 

µ pepsin là hai yếu tố tấn công niêm mạc DD sinh ra loét. 

Còn vì sao hai yếu tố này tăng cao thì chưa rõ. 

Song lý thuyết axit – pepsin đã là nguyên tắc cơ bản trong các nghiên cứu sinh lý 

và điều trị bệnh loét. Quá trình loét là do sự khuếch tán ngược và thâm nhập các ion 

H+ vào trong niêm mạc, gây nên bào mòn tổ chức và tiếp tục là sự tiêu huỷ Protein do 

Pepsin. Bình thường, lớp biểu mô và chất nhầy phủ niêm mạc có tác dụng bảo vệ loét 

xuất hiện do hậu quả mất cân bằng giữa lực tấn công (axit – Pepsin) và lực bảo vệ 

 dung 2 loại nguyên nhân: 

   -

   - Vai trò của môi trường. 

   - Yếu tố tâm lý 

   - Đặc biệt gần đây người ta đã tìm thấy vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP) yếu tố 

xếp trong nhóm 1 là nguyên nhân gây viêm loét DDTT và ung thư DD  

g cũng có thể nhỏ từ vài mm đến rất to 5cm hoặc hơn. Đáy

vàng nhạt, bờ

“Không có axit thì không có loét” Câu nói của Schwarst bao hàm ý nghĩa là trong 

dịch vị có axit v

(sức chống đỡ của niêm mạc). Người ta có thể hình

 Cơ chế tăng cường tấn công mà không củng cố được lực bảo vệ. 

   - Có sự suy yếu lực bảo vệ mà không giảm được tương ứng lực tấn công. 

5. Nguyên nhân 

Cho tới nay chưa thể xác định được một nguyên nhân nào là chung cho tất cả mọi 

thể loét, nhưng người ta nhận thấy có một số yếu tố nguyên nhân đôi khi cùng tác 

động đồng thời như: 

   - Yếu tố di truyền. 
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   - Thuốc lá: Loét DDTT hay gặp ở những người nghiện thuốc lá làm giảm 50% tác 

dụng điều trị của các thuốc chữa loét. Tỉ lệ khỏi cũng chậm hơn. 

Có nhiều giả thuyết nêu mối quan hệ giữa thuốc lá với loét kích thích dây X gây 

tiết

- Aspirin là thuốc sinh loét và gây chảy máu DDTT tác động tới DD nhiều hơn là 

tới T hân của axit acetylsalicilic ở DD có pH axit, nó 

và bào mòn biểu 

µm giảm sự chống đỡ của niêm mạc DD và TT. 

- Indometacine và thuốc chống viêm giảm đau không phải Steroid thường gây loét 

 máu các thuốc này cũng gây ức chế tổng hợp Prostaglandine, làm 

êm mạc. 

ặc có thể địa loét. 

     * Yếu tố vi khuẩn: 

Gần đây nhiều tác giả đã nhấn mạnh vai trò của Helicobacter Pylori, một xoắn 

khuẩn chỉ mọc trong niêm mạc DD, trong niêm mạc DD lạc chỗ gây viêm DD hang 

vị, viêm TT (khi có dị sản niêm mạc DD và TT). Sự phối hợp giữa viêm DD hang vị 

và loét TT rất phổ biến. Viêm TT lại thường xuyên có mặt trong loét TT. Trong hơn 

10 năm nay đã có nhiều công trình xác nhận sự hiện diện của H. Pylori trong các biến 

thể DDTT với tỉ lệ nhiễm cao 80 – 100% trong loét TT, 60 – 80% trong loét DD, viêm 

DD

người ta cho rằng H. Pylori gây 

viêm DDTT rồi loét TT. Điều trị kết hợp thuốc diệt H. Pylori sẽ làm chúng liền sẹo 

loét và ít tái phát. Tuy nhiên người ta vẫn còn nghi ngờ rằng có thuốc chống H2, 

Omeprazole không có tác dụng diệt H. Pylori sao vẫn đạt tỉ lệ liền sẹo cao trong một 

thời gian ngắn. Tuy nhiên cũng có tác giả cho rằng, cũng chưa rõ ràng là liệu những 

vi khuẩn này có là nguyên nhân của viêm dạ dày tip B hay chỉ là khách vãng lai trên 

một niêm mạc đã tổn thương sẵn? Trái lại mới đây một nhóm nghiên cứu do Staffman 

 axit, gây trào ngược dịch tá tràng, gây phá huỷ nhầy, giảm tiết Bicarconat từ tuỵ. 

*Các thuốc: 

T là do tác hại tại chỗ và toàn t

không bị tách ra và dễ hoà tan trong mỡ, thâm nhập vào chất nhầy 

mô. Tác động toàn thân: Aspyrin ức chế tiết tổng hợp Prostaglandine (có vai trò phục 

hồi tế bào và sản sinh nhầy). Nó l

và biến chứng chảy

giảm sức chống đỡ ni

- Corticoides: chưa rõ có trực tiếp gây loét không, song có thể gây ra đợt tái phát 

và dễ gây biến chứng ở một người loét cũ ho

 hoạt động. 

     * Bệnh sinh của HP trong loét DDTT: 

ở DD người bình thường, tỉ lệ nhiễm từ 0 - 40%, 
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Wormak trường đại học tổng hợp Washington đã báo cáo rằng H. Pylori gắn chủ yếu 

với kháng nguyên Lewis b nằm trên bề mặt tế bào biểu mô DD nó là một phần của 

các kháng nguyên nhóm máu quyết định nhóm máu O. 

Dolores Evans và Doyle Evans (1993) lại xác định một gen của H. Pylori, gen này 

mã hóa một Protein gắn đặc biệt với axit sialic Monosaecharides cũng tìm thấy trên 

bề mặt của tế bào biểu mô dạ dày. 

Protin này có lẽ làm cho vi khuẩn có thể bám vào tế bào. Bám được vào tế bào là 

bước đầu làm cho vi khuẩn có thể gây viêm DD, thậm chí ung thư DD. Sau khi vượt 

qua lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc DD khỏi tác động của axit. 

 chắc hơn 

nữa

một điều bí ẩn từ lâu. Người ta đã biết rằng có 

nhã

µ nghiên cứu đang nghĩ về một biện pháp điều trị 

nhằm vào việc làm mất chỗ bám của vi khuẩn vào các phân tử Glycoprotin có chứa 

Carbonhydrat trên bề mặt dạ dày.    

   II.

a, 

ính chất đau: đau theo giờ nhất định trong ngày. 

  - Loét DD đau xuất hiện sau ăn 1-2 giờ (gọi là đau khi no). 

Các vi khuẩn hình xoắn này bám vào chính niêm mạc. Điều gì có thể xẩy ra sau đó 

chưa được rõ nhưng có thể là hệ thống miễn dịch phát động một cuộc tấn công chống 

vi khuẩn, nó có thể gây tổn thương các niêm mạc cho phép H. Pylori bám

 vào niêm mạc. Qua nhiều năm, tổn thương này có thể nặng thêm gây loét DD 

hoặc có thể còn kiểm soát được chỉ gây nên viêm DD (Joseph Alper, 1993). 

Việc phát hiện ra việc gắn kháng nguyên Lewis b đã gây một niềm phấn khởi đặc 

biệt vì rằng nó có thể giúp hiểu được 

m máu O có nguy cơ phát sinh loét DD hay ung thư DD từ 1,5 đến 2 lần nhiều 

hơn người có nhóm máu A hoặc B. Theo Boren, H. Pylori lúc đầu gắn với Lewis b với 

phân tử Fueose Carbonhydrat chuỗi định dấu của nhóm máu O. Với sự phát hiện của 

hai vị trí bám này, hiện nay nhiều nh

 Phương pháp chẩn đoán loét DDTT 

A. Lâm sàng 

1. Cơ năng 

Đau: Vị trí đau khu trú ở vùng thượng vị. Loét DD thì vị trí đau lệch về bên trái 

đường trắng giữa lan lên ngực sau mũi ức. 

Loét HTT vị trí đau lệnh về bên phải đường trắng giữa lan ra sau lưng. 

    * Mức độ đau: thường âm ỉ, nhưng cũng có khi cơn đau trội lên. 

    * T
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  - Loét TT đau thường xuất hiện sau khi ăn 4-6 giờ còn gọi là “đau khi đói” mỗi đợt 

kéo dài vài tuần. 

  - Cũng có trường hợp loét nhưng không đau gọi là “loét câm”. Thể này phát hiện 

được là do thủng hoặc do chảy máu. 

b. Rối loạn tiêu hóa: đầy bụng, chậm tiêu, ăn kém, buồn nôn hoặc nôn, ợ hơi, ợ chua. 

Táo, lỏng thất thường (loét HTT thường hay táo bón). 

c. Suy nhược thần kinh: hay cáu gắt, nhức đầu, mất ngủ, trí nhớ giảm. 

2. Thực thể 

   -

ng ngoài cơn đau không có gì đặc biệt. 

B. 

 “non trẻ”, HTT phình to ra và ổ loét trung tâm, xung quanh 

có bóng mờ (chỉ đè nén hoặc chụp đối quang kép mới thấy). Trong các tổn thương 

“cũ o ổ loét (niche) co 

kéo ép” các cánh của hình nhép này không 

đều nhau. Giữa các đợt đau, ổ loét mất đi nhưng biến dạng vẫn tồn tại do xơ co kéo. 

Những biến dạng này chứng tỏ sự tồn tại của bệnh loét. 

Nhược điểm của phương pháp này: không thấy ổ loét nhỏ, ổ loét ở cao (tâm vị) 

hoặc nhiều hình ảnh giả thường nhầm lẫn. 

C. Nội soi 

Loét dễ nhận thấy, đáy xám phủ Fibrin, đôi khi các nếp phù nề, phì đại che lấp 

mất ổ loét. Hình dạng của các ổ loét qua soi thường gặp là loét tròn (60%), ổ loét bờ 

khô

ỏ đến to. Có khi chiếm gần hết HTT, 

có thể 2-3 ổ loét. 

Để phân biệt sẹo loét với sẹo dài, hẹp hoặc Salani người ta nhỏ Xanhmethylene 

vào, nó sẽ thấm và nhuộm Fibrin phủ lên và cho thấy có mất tổ chức. 

a. Khám bụng trong cơn đau : 

 Điểm thượng vị đau (gặp trong LDD) 

   - Điểm môn vị đau (gặp trong LTT) 

b. Khám bô

Phương pháp chẩn đoán 

Xác định bằng chụp X-quang tìm ổ loét – có thể HTT bị biến dạng tùy thâm niên 

của tổn thương và giai đoạn có đợt tiến triển. 

Trong các tổn thương

” phù nề co thắt, xơ hóa làm biến dạng HTT, các nếp quy tụ và

 môn vị làm biến dạng HTT thành hình “nh

ng đều, ổ loét dạng súc xích, loét dài, hẹp. 

Kích thước của các ổ loét HTT có thể rất nh
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Nội soi có sinh thiết thường làm trong loét DD để làm xét nghiệm tế bào và tìm H. 

Pylori. 

Nội soi chính xác hơn X quang vì nhìn hình ảnh trực tiếp. 

D. 

 

g cần làm trước 

phÉ

+ §

lori bằng huyết thanh học: 

 bệnh lý. Hiện nay một thử 

ược thử tại phòng khám bác sỹ sẽ phát hiện được kháng thể đối 

-). 

ng hơi thở 

y dạ dày bị 

nhiễm H.P. Bệnh nhân được uống C 13_Urea (được đánh đấu với C13 hoặc C14) và sau 

Dịch vị 

Để chuẩn độ axit, nếu cần thì đo Pepsin, XN gastrin trong máu: cần có phương

tiện cho hai loại. 

Xét nghiệm này cần làm khi có nghi ngờ có tiết axit nhiều do hội chứng Zollinger 

Ellison, tăng sản ở hang vị, cường tuyến cận giáp hoặc suy thận cũn

u thuật để loại trừ các chứng bệnh kể trên. 

E. Chẩn đoán Helicobacter Pylori 

1. Clo - Test: Khi làm nội soi, cách đơn giản nhất để tìm H. Pylori là dùng thử 

nghiệm Clo -Test. 

ưa vào mẫu chất nhầy của dạ dày một giọt thạch, trong đó đã chứa Urea và một 

chất chỉ thị. 

+ Nếu (+) Clo - Test sẽ đổi màu vàng sang đỏ trong 15 phút, 30 phút hoặc chậm nhất 

24 giờ. 

+ Nhuộm Giêmsa: Trên chất nhầy của dạ dày sẽ được sự hiện diện của H.P dưới kính 

hiển vi. 

2. Chẩn đoán H. Py

Đa số các thử nghiệm huyết thanh đòi hỏi xét nghiệm

nghiệm đơn giản chỉ 5 phút với độ nhậy 90% đã trở thành một yêu cầu thích đáng. 

Với một giọt máu ®

với H.P thử nghiệm này có tên là HELISAL, RAPID BLOOD Test. Giọt máu được 

trộn với 1ml dung dịch đệm trong một ống cho sẵn, dung dịch được trữ thấm qua 

màng đặc biệt. Khi thêm một giọt dung dịch thứ hai, mầu sẽ chuyển sang hai chấm đỏ 

nghĩa là dương tính (+) trong khi nếu một chấm đỏ là âm tính (

3. Chẩn đoán Urea tro

Thử nghiệm này dựa vào sự hiện diện của men Urease trong màng nhầ
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đó hơi thở của bệnh nhân được kiểm tra bằng cách sử dụng một máy chuyên dùng để 

phát hiện CO2. 

Sự hiện diện của CO2 chứng tỏ rằng Urease và H.P hiện đang có mặt trong dạ dày. 

tiêu diệt. 

ong phòng thí nghiệm. 

óm bảo vệ niêm mạc. Hiệu quả các thuốc 

được x

+ Liền sẹo nhanh 

+ Dự phòng tái phát 

Nhóm I: Gồm các thuốc làm giảm axit bằng cách ức chế tiết axit từ tế bào thành, hoặc 

trung hòa axit đã được tiết vào lòng dạ dày. 

Nhóm II: Gồm các thuốc bảo vệ n

1.1. Các thuốc Antacid: 

Có tác dụng trung hòa axít clohydric. Hiện nay xu hướng là điều chế các thuốc 

i hợp nhiều loại muối chống axit bổ sung tác dụng cho nhau, 

 các thuốc có một thành phần muối như Nabicarbonat và 

 Các muối được sử dụng hàng 

ăng làm liền sẹo loét tá tràng và loét dạ 

ảo vệ tế bào, kích thích tiết 

ối mật. 

 (viên), Mylanta (nhũ dịch hoặc viên), Phosphalugel, Almaca... 

0-200mmol axit/ngày có tác dụng làm liền 

Ưu điểm của phương pháp này là có thể dùng nhiều tuần sau khi chắc chắn bệnh 

đã bị 

4. Nuôi cấy vi khuẩn H. Pylori tr

III. Điều trị bệnh loét 

1. Điều trị nội khoa: các thuốc chống loét chia thành hai nhóm lớn: 

- Nhóm làm giảm hoặc loại trừ axit và nh

em xét theo ba mục tiêu : 

+ Giảm đau hẳn 

iêm mạc.  

chống axit bằng phố

khuyên không dùng

Canxicarbonat vì gây nhiễm kiềm và tăng canxi máu.

đầu là Alumin hydroxit và Magie hydroxit. 

Các Antacid làm dịu đau song có khả n

đày. Trong thực nghiệm thấy có ảnh hưởng b

Prostaglandin, hút các Lysolecithin và các mu

Biệt dược là Maalox

thông thường liều dùng trung hòa được 10

sẹo được 75-80% trong một tháng điều trị. Thuốc uống 4-5 lần/ngày, uống sau bữa ăn 

một giờ và vào lúc đi ngủ. 
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Có thể phối hợp với Belladon (uống trước bữa ăn 15 phút) để làm tăng hiệu lực 

giảm đau và kéo dài tác dụng của thuốc, song chỉ nên dùng ít ngày. Liều dùng duy trì 

dài hạn bằng nửa liều tấn công. 

Có tác dụng dự phòng loét do Stress trong chảy máu dạ dày, tá tràng, hiện có thể 

dùng các thuốc antacid tác dụng cũng tương tự như tiêm Cimetidin. 

 ức chế các thụ thể histanim, cholin và gastrin 

oặc ức chế vòi bơm Proton H+K+ATPase ở giai đoạn tiết axit cuối 

ây X làm giảm tiết axit bằng tác động trực tiếp lên tế bào thành 

iảm đau của thuốc giảm cholin đã rõ, song tác dụng làm liền sẹo và 

u tiết, rối loạn thần kinh, đái khó. Chống chỉ định trong 

 phì đại. Không dùng cho người già, hẹp môn vị 

 dày lên thực quản. 

ế chọn lọc các thụ thể Muscarin ở tế bào thành không có tác dụng 

ặc tiết nước bọt. Có tác dụng làm tăng liền sẹo loét tá tràng hay dạ 

 hợp Cimetidin - Pirenzepin làm giảm 

ng Cimetidin 

ụ thể H2 của Histamin ( Chống H2) - ức chế tiết axit: 

motidin, Nizatidin. 

ngày (hoặc chia ra 2 lần buổi sáng và tối) 

t lần 800mg buổi tối. Liều điều trị trong 30 - 45 ngày sau đó duy trì liều 

bằng n

ưng đã có nêu: rối loạn tinh thần (đặc biệt sau khi tiêm cho 

người già, người suy thận, gan nặng), tim đập chậm, hạ huyết áp, viêm gan nhẹ. 

Tránh dùng phối hợp với các thuốc Diazepam, Coumarin, Theophyllin, Propranolo 

 gan, vú to, làm giảm tiểu cầu, bạch 

cầu.  

ơn và ít tác dụng phụ hơn Cimetidin. 

1.2. Các thuốc ức chế tiết axit 

Có thể làm giảm tiết axit bằng cách

của tế bào thành h

cùng. 

Các thuốc kháng Cholin: từ lâu vẫn dùng trong đợt loét tiến triển, có tác dụng ức 

chế hoạt động của d

hoặc gián tiếp ức chế sản sinh gastrin, tiết pepsin cũng bị giảm đồng thời. 

Tác dụng g

chống tái phát còn bị liệt điề

bệnh thiên đầu thống, tiền liệt tuyến

trào ngược dịch dạ

Pirenzepin ức ch

đến các cơ trơn ho

dày. Trong hội chứng Zollinger - Ellison phối

tiết axit tốt hơn chỉ dù

1.3. Các thuốc ức chế th

Cimetidin, Ranitidin, Fa

* Cimetidin: liều dùng 800 -1000mg/

hoặc uống mộ

ửa (400mg/ngày) 

Tác dụng phụ ít, nh

vì làm chậm chuyển hóa các chất này có trong

* Ranitidin: Tác dụng mạnh hơn, kéo dài h
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* Biệt dược Azantac, Zantac: liều dùng 300mg/ngày uống 30-45 ngày. 

* T t axit cuối cùng. 

PRAL viên 20mg. 

làm liền sẹo loét 80-100% trong 

iết axit trong 24 giờ. 

 Gastrin, có tác dụng làm ức chế 

.4. Các thuốc bảo vệ niêm mạc 

* Bismu t hợp với 

 hoại tử của ổ loét tạo thành một phức hợp không cho axit -Pepsin 

xâm nhập. 

p 

khác vẫn dùng rộng rãi). Song 

thuốc n

ày uống 2 lần trong thời gian 4 - 8 tuần. 

* Sucralfat: là một muối Suerose Octasulfat có tác dụng bọc vết loét, bảo vệ niêm 

 dùng 1g/ngày 

 

ian 

 30 ngày hoặc hơn. 

, arbaprostil) đều có tính chất 

i trong 80-100% số bệnh nhân loét đặt ra vấn 

 khuẩn này bằng các thuốc kháng sinh để sớm làm liền sẹo loét 

và giảm tái phát. 

huốc ức chế H+K+ATPase ở tế bào thành vào giai đoạn tiế

* Biệt dược MO

Liều dùng 20mg/ngày trong 30-40 ngày (tác dụng 

loét tá tràng. Còn trong LDD hiệu quả thấp hơn). Tác dụng ức chế tiết axit mạnh và 

kéo dài. Liều 40mg/ngày ức chế hẳn t

Các Antigastrin: Proglimide là một đối kháng của 

tiết axit. Song ít được sử dụng rộng rãi trong điều trị. 

1

th dạng keo (Bismuth Colloidal) trong môi trường axit, thuốc kế

Protein của tổ chức

Lượng Bismuth trong viên thuốc thấp nên không có nguy cơ gây bệnh não (ở Phá

cấm dùng các chế phẩm có Bismuth nhưng ở các nước 

ước có mùi Amoniac và làm đen lưỡi, răng, phân đen, nên bào chế dạng viên 

bao film cho đỡ có mùi. 

* Biệt dược Trymo viên 120mg 

Liều dùng 2 viên uống 1 giờ trước bữa ăn. 

Ng

mạc, bảo vệ chống tổn thương gây ra do rượu, axit mật. Aspyrin. Liều

chia 4 lần trước mỗi bữa ăn uống 1 gam và vào lúc đi ngủ, có thể chỉ dùng 2

gam/ngày (1g buổi sáng và 1g buổi tối) cũng có tác dụng (Marks 1986). Thời g

điều trị

* Prostagandin E1 (misoprotol) hoặc E2 (enprosti

chống tiết axit và bảo vệ niêm mạc. 

Hiện các thuốc này còn chưa dùng phổ thông 

1.5. Kết hợp các thuốc cổ điển với kháng sinh 

Sự hiện diện của Helicobacter pylor

đề kết hợp diệt các vi
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Các thuốc chống H2 OmePrazole không có tác dụng diệt HP. Các Antacid, 

oidal có hiệu quả làm giảm vi khuẩn so với Placebo song cần 

ác vi khuẩn khi phối hợp là Ampycillin, 

g/ngày trong 15 ngày. 

Qua ống dẫn sinh thiết 

 Neodymium - Yag) 

ằng dung dịch 

lidocanol 15, cồn éthanol 98% (tiêm 3-4 mũi quanh ổ loét 

y, mỗi mũi tiêm 0,1-0,2 ml cồn 98%) 

 trị nội khoa 

 đề dinh dưỡng, tâm lý 

hỉ ngơi, tránh lao động nặng, căng thẳng xúc động, có 

m chậm liền sẹo giảm 50% tác dụng 

át từ 60-90% sau 

điều trị cơ bản lâu dài, về lý thuyết phải điều trị 

suốt đời. Song trên thực tế khó theo đuổi liên tục nhiều năm mà phải lựa chọn cho các 

trường hợp sau đây: 

- Người có loét tá tràng hoạt động có trên 2 đợt đau năm. 

nghiên cứu cách sử dụng thời hạn điều trị. 

Sucralfat, Bismuth Coll

được nghiên cứu thêm. 

Các thuốc có tác dụng diệt c

Metronidazole, Tetracylin, Tinidazol, Furaolidon. Liều dùng 1

1.6. Điều trị nội soi trong loét chảy máu 

Cần có máy soi DDTT để xác định ổ loét đang chảy máu. 

có thể dùng tia Laser làm quang đông (với Laser

Tiêm làm xơ vào quanh bờ ổ loét chảy máu dưới niêm mạc b

épinéphrin 1/10000 hoặc Po

hoặc vào thẳng mạch máu đang chả

1.7. Thái độ chung trong điều

Điều trị bệnh loét không chỉ giới hạn ở thuốc men, các vấn

cần được chú ý từng người: ng

chế độ ăn thích hợp, đều đặn. Thuốc lá thường là

của thuốc. 

Sau đợt điều trị tấn công, nếu ngừng thuốc thì bệnh loét tái ph

năm đầu. Xu hướng hiện nay là cần 

- Khi có nguy cơ đe dọa tính mạng trong trường hợp biến chứng do suy tim, suy hô 

hấp hoặc suy thận. 

- Khi có biến chứng không thể mổ được, biến chứng này có nguy cơ tái phát trong 1-2 

năm tiếp theo với liều lượng hàng ngày giảm một nửa, thuốc lựa chọn hiện nay là 

Ranitidin 150mg/ngày, uống lúc đi ngủ. Có thể dùng các thuốc antacid liều thấp. Tuy 

nhiên hiện còn cần 

2. Điều trị ngoại khoa 

Mục tiêu là can thiệp vào các yếu tố nguyên nhân bệnh sinh của bệnh. 
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- Chỉ định mổ trong các trường hợp biến chứng, loét hay tái phát điều trị nội khoa 

không kết quả cần xem xét đến các yếu tố tâm lý, xã hội, kinh tế cũng như các nguy 

cơ liên quan đến phẫu thuật. 

để ngăn ngừa ung thư di 

i chứng quai đến (sau mổ kiểu Billroth II hoặc Polya 

ưỡng do nhiều nguyên nhân, thiếu máu, viêm miệng nối. 

3.2. 

 tá tràng hay hỗng tràng ngay dưới miệng nối, sau cắt dây X loét 

ữa được bệnh loét. 

 

 

Bệnh Dạ dày tá tràng 

g (HCl + Pepsin) 

ảo vệ (mucus + hàng rào TB niêm mạc) 

 gọi: Helicobacter Pylori 

hỉ sống được ở niêm dịch dạ dày. Nếu dạ dày, vùng nào bị dị sản 

niêm mạc ruột thì HP không sống được. Vậy tại sao HP lại gây viêm loét tá tràng? 

- Đối với loét ác tính thì phẫu thuật là biện pháp duy nhất 

căn. 

3. Các hội chứng sau cắt dạ dày 

3.1. Hội chứng Duping, hộ

Finsterer), suy dinh d

Loét tái phát sau mổ, sau cắt dạ dày. 

Loét tái phát ở

thường tái phát chỗ cũ. Tóm lại chỉ chữa được ổ loét chứ không ch

Kiến thức mới 

I. Cơ chế bệnh sinh 

+ Bảo l−u kinh điển 

- Viêm loét do: - Tăng yếu tố tấn côn

                          - Giảm yếu tố b

+ Yếu tố mới (vào thập kỷ 80 - thế kỷ XX) 

- Tìm ra xoắn khuẩn có tên

- Gây độc cho tế bào niêm mạc - tổn thương  

- Làm tăng tiết HCl 

Mới đầu gây viêm dạ dày sau loét dạ dày 

- Một đặc điểm: c
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Cho đến nay người ta công nhận HP đứng trong nhóm một gây ra

tá tràng. Điều đó cũng nói lên HP không phải là nguyên nhân tất cả (có người HP

mà không loét - ngườ

 viêm loét dạ dày - 

 (+) 

i có loét mà HP (-) 

- HP rất mau kháng thuốc - điều trị ít nhất phải hai kháng sinh 

- Thuốc băng se niêm mạc có Bismuth 

- Sự ra đời của máy nội soi ống mềm hoàn thiện nên chẩn đoán chắc chắn, số lượng, 

bệnh 

 

     

     

                 - Une test 

+ Không xâm phạm (không nội soi sinh thiết) 

                 - Test hơi thở 

     

               

uốc điều trị viêm loét dạ dày tá 

tràng nh

- Nhóm thuốc ức chế thụ cảm H2 Histamin 

          

          

Chú ý:  

- Cần kết hợp với thuốc giảm HCl 

II. Về chẩn đoán 

vị trí tính chất ổ loét ngoài ra còn sinh thiết làm mô bệnh học, chẩn đoán HP lấy 

phẩm nuôi cấy HP. 

- Sự ra đời nội soi, siêu âm: giúp chẩn đoán sớm. K thành dạ dày sớm, chẩn đoán di

căn K dạ dày. 

- Chẩn đoán HP 2 nhóm lớn 

+ Có xâm phạm (nội soi sinh thiết) 

            - Nhuộm  

            - Nuôi cấy 

            - Test huyết thanh 

  - Test nước tiểu 

Việc nghiên cứu về HP còn đang tiếp tục 

III. Điều trị 

Có thể nói chưa bao giờ có nhiều chủng loại th

− hiện nay: 

+ Thuốc chống tiết axit HCl 

   Ví dụ: Cimetidin, Famotidin, Ranitidin 

- Nhóm ức chế bơm Proton 

   Ví dụ: Losec, Omez, Lomac, Lokis... 
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+ Thu

              Maalox 0,5 x 4v/24h (có nhiều chủng loại) 

+ Đặc biệt dùng kháng sinh vào phác đồ thuốc chống viêm loét dạ dày tá tràng (có thể 

gọi là thuốc chống nguyên nhân HP) 

    Ví dụ: Amoxicillin 0,5 x 2v/24h x10 ngày - lúc no 

     Metronidazol 0,25 x 4v/24h x 10 ngày - lóc no 

iểu biết mới trong bệnh loét DD-TT 

I. §

ong lĩnh vực y học nói 

riª

có hiệu quả hơn. 

i nội dung trình bày bài này chỉ nói những hiểu biết mới về bệnh loét dạ 

dày-tá tràng trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX. 

 

nh điển về bệnh loét dạ dày-tá tràng (DD-

TT

II.

1. Từ t DD-TT. Chính ông và 

nhiều 

ôy 

ấn thương... 

- Những stress mạnh 

ốc băng se niêm mạc (sử dụng lại Bismuth) 

-  Trymo 120mg x 4v/24h, chia 2 lần, trước bữa ăn 1 giờ. 

+ Trung hòa axit 

 

Những h

ặt vấn đề: 

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ nghệ nói chung, tr

ng cũng đạt được nhiều thành tựu mới về cơ chế bệnh sinh, về phương pháp chẩn 

đoán và về điều trị bệnh nhanh chóng 

Phạm v

Để sự nghiên cứu theo một mạch có hệ thống trước khi nói những hiểu biết mới

cần hệ thống khái quát những hiểu biết ki

). 

 Những kiến thức kinh điển về bệnh loét DD-TT 

1892 nhà y học Pháp Cruveilhier đã mô tả bệnh loé

tác giả đương thời đã công nhận HCl + Pepsin có vai trò sinh loét dạ dày tá 

tràng. 

2. Phân loại theo kinh điển: 2 loại loét dạ dày đó là: 

- Bệnh loét của Cruveilhier chưa rõ nguyên nhân (khó điều trị khỏi) 

- Bệnh loét Curling: loét nông, trợt thứ phát sau bỏng, Ure máu cao ,ung thư đầu t

dẫn tới hội chứng Zolliner-Ellison, ch

3. Những yếu tố thuận lợi gây bệnh: 
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- Ăn u

- Yếu 

các bệnh khác: Aspinrin, Corticoid, Reserpin. 

4. Điểm lại những giả thuyết về cơ chế sinh loét kinh điển: 

- Thuyết tăng axit HCl của Guttmann Dragstedt 

- Thuy ng của Bưcốp và Cuốcxin: nội tạng-vỏ não - NT 

- Thuyết thần kinh nội tiết 

- Thuyết huyết quản của Wirchov 

- Thuyết cơ giới của Aschoff 

- Thuyết “tiêu mòn “ bởi HCl + Pepsin của B Claude Bernard 

t quá ít 

ạc DDTT lâu dẫn tới loét  

n. 

- Thuyết rối loạn chuyển hóa: giảm histidin tăng histamin gây loét. 

 nhất là PGE2 giảm. 

- Vai trò của ion H+ khuếch tán ngược: Histamin-tăng HCl - khuếch tán ngược H+ - 

tăn

- T iêm dịch(mucus) có pH: 2 ở lớp nông và chuyển dần 

đến pH: 7,4 ở sát niê m 

mạc trở ra) là một hằng số sinh lý nếu Gradient thay đổi gây loét. Nhờ máy vi điện 

cực mà Davenport đo các độ pH này. Hàng 

Tóm tắt lại: Theo lý luận kinh điển trong dạ dày luôn có hai hệ thống: yếu tố”bảo 

vệ” và yếu tố “tấn công” nếu mất cân đối hai yếu tố trên sẽ phát sinh loét. Cho đến 

5. Về triệu chứng kinh điển: 

ống không hợp lý 

- Nam bị nhiều hơn nữ 

- Tuổi hay gặp: 20-40 tuổi 

tố gia đình, phả hệ, nhóm  máu 

- Vai trò các bệnh khác: viêm dạ dày, viêm túi mật, xơ gan... 

 Do uống thuốc điều trị 

ết vỏ não-nội tạ

- Thuyết niêm dịch tiế

- Thuyết viêm niêm m

- Thuyết nội tiết rối loạ

- Thuyết rối loạn thần kinh thực vật. 

- Thuyết vai trò của prostaglandin (pG)

g sản xuất histamin. 

huyết hàng rào bảo vệ gồm: n

m mạc dạ dày. Gradient pH từ 7,4 xuống pH: 2(tính từ sát niê

rào bảo vệ thứ hai là: Bicarbonate trong 

niêm dịch-duy trì hằng số gradient của pH. Thành phần thứ 3 là tế bào biểu mô phủ 

bề mặt niêm mạc.  

nay điều này vẫn đúng. 
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- Lâm sàng của loét dấu hiệu cơ năng: đau thượng vị có chu kỳ vẫn là triệu chứng 

quan trọng, nhưng không quyết định bởi lẽ: đau sẽ không có mà vẫn loét - đó là loét 

“câm”  

15-30%. Đau khi mất tính chu kỳ khi loét đã có biến chứng. 

ng cho tới nay vẫn là thăm khám có giá trị - nhưng những nơi có máy nội soi 

- Từ 1900-1980 tình cờ phát hiện ở niêm mạc dạ dày của người bị loét một loại vi 

khuẩn hình xoắn. 

- Năm 1983 Marshan và Warren chính thức xác minh sự có mặt của xoắn khuẩn này ở 

niêm mạc vùng hang vị dạ dày và đặt tên: Campylo bacter Pylori. Nhiều công trình 

- Dịch vị: ít có giá trị chẩn đoán bệnh có làm phục vụ cho điều trị. 

- X- qua

thì không cần X quang nữa. 

6. Chẩn đoán loét: 

Cần phối hợp thăm khám kỹ lâm sàng, X quang vẫn được ứng dụng ở các tuyến 

nhất là tuyến trước. 

7. Điều trị bệnh loét vẫn tôn trọng những nguyên tắc cổ điển: 

- Điều trị toàn diện: ăn, nghỉ, thuốc 

- Điều trị có hệ thống: đúng thuốc, đúng liều, đúng thời gian. 

- Cần chú ý đến yếu tố cơ địa. 

Có chăng ngày nay có nhiều nhóm thuốc với các biệt dược của nó giúp cho kết quả 

điều trị nhanh liền ổ loét hơn. Xong vấn đề khi ngừng thuốc bệnh lại tái phát còn là 

vấn đề nan giải. 

III. Những hiểu biết mới về loét dạ dày - tá tràng 

1. Nét mới về cơ chế bệnh sinh 

2. Các phương pháp chẩn đoán mới 

3. Các nhóm thuốc mới 

4. Vấn đề điều trị biến chứng xuất huyết tiêu hóa, ung thư dạ dày giai đoạn sớm. 

5. Điều trị chống tái phát. 

A. Nét mới về cơ chế bệnh sinh loét: 

1. Phát hiện xoắn khuẩn HP (HelicobacterPylori) 
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nghiên cứu thấy vai trò gây loét của nó. Căn cứ vào đặc điểm của 

CampylobacterPylori cơ quan của tổ chức vi khuẩn thế giới quyết định đổi tên là 

Helicobacter Pylori. 

2. Đặc điểm sinh học của H.PYLORI: 

- HP là khuẩn gram(-) nuôi cấy trong môi trường gelose socolat hoặc gelose máu. HP 

2,5mc

 dịch chủ yếu vùng hang vị (B) nó phát triển ở 

 dày nhưng không bao giờ xuyên thủng niêm mạc và cũng không bao giờ 

vào tậ

có các tính chất sinh hóa và enzym như sau: catalase(+), Urease(+), phosphatase 

kiềm(+), grammaglobulin T(+), Hippuricase(-), Nitratereductase(-). Ngoài ra HP còn 

có các enzyn Lipase và protease có vai trò quan trọng trong sinh bệnh loét DDTT. 

- HP dưới ống kính hiển vi (điện tử) có dạng chữ S, dấu phẩy hoặc hình cung dài 

m, ngang 0,5mcm, một đầu có túm roi (3-5 roi). 

- Người là ký chủ thường nhất của HP, sự hiện diện của HP ở khỉ Phesus chỉ là ngoại 

lệ. ở người chỉ tìm thấy HP trong niêm

niêm mạc dạ

n tế bào. HP hiện diện ở thực quản, hành tá tràng khi có dị sản niêm mạc dạ dày 

(gastricmetaplasia)(A). Ngược lại HP không thể hiện diện ở vùng dạ dày có dị sản 

niêm mạc ruột (Intestina metaplasia)(C). Xem hình minh họa dưới. 

 

Hình 1: Minh hoạ dị sản DD dị sản ruột 

 hồi tràng, manh tràng và ĐT. FR còn gây nhiễm ở động vật có vú: 

chó, m

- Về hình dáng HP có thể nhầm với một số xoắn khuẩn không gây loét 

 + Flexispira rappini: chỉ phân biệt dưới kính hiển vi điện tử và sự phân tích 

DNA, RNA của vi khuẩn. F.Rappini cũng có urease (+) nhưng nó không chỉ có ở dạ 

dày mà còn có ở

èo, cừu..., nhiễm FR có thể gây sẩy thai ở cừu. 
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+ Campylobacterjéjuni cũng giống HP về hình dạng nhưng khác các tính chất 

enzyn: Urease(-), hydrolase(+), Hippuricase(+). 

+ Campylobacter consisus: có Urease(-), catalase(-) 

+ Ưa khí mức độ thấp, chỉ đòi hỏi oxy với mức độ rất ít. 

+ Nó sản xuất ra nhiều urease. Urease sẽ chuyển Ure thành am

- HP sống được trong môi trường axit ở dạ dày nhờ: 

oniac làm cho 

môi tr

 độc tố, các chất này gây bệnh cho niêm 

2

 50% (+) với HP, tỷ lệ này 

tăng lên với tuổi. Hình như nhiễm HP mà không mắc bệnh.  

+O’Zairo: nhiễm HP từ nhỏ, ở trẻ em dưới 10 tuổi tỷ lệ 50% huyết thanh nhiễm 

HP(+), phải chăng có yếu tố vệ sinh? 

- ổ bệnh: 

+Người ta phân lập được HP ở niêm mạc dạ dày người, khỉ Rhesus và khỉ đầu chó 

Babonin. 

+Xác định ở người qua phản ứng huyết thanh (+) với HP 

+ ổ chứa tự nhiên và cách lây truyền HP đang có nhiều giả thuyết; 

. Không thấy HP trong nước uống, thức ăn, chất thải. 

. Có giả thuyết cho răng; do lây giữa người với người không? Đường lây có là 

miệng-miệng hay phân-miệng? và như vậy có thể lây bằng trực tiếp miệng-miệng 

hoặc miệng-bàn tay-miệng. Có thể lây do các dụng cụ lấy dịch vị, nội soi dạ dày. 

ường sinh sống của HP trở thành kiềm,  vì vậy HP thích nghi với môi trường 

acid của dạ dày người lành. 

- HP còn sản xuất ra catalase, protease, ngoại

mạc dạ dày. 

- In vitro HP: Dễ nhạy cảm với nhiều kháng sinh như: Penicilin, Tetraciclin, 

erythomycin, gentamycin, metronidazon, các thuốc kháng H , kháng acid, sucrafate... 

3. Dịch tễ học của HP: 

- Tình hình nhiễm HP: 

+J.Megraud (Pháp): trên những người cho máu thấy
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Nghiên cứu của Ramay trên những người lành tự nguyện để lấy dịch vị, nửa số người 

này sau đó bị viêm dạ dày cấp do được nội soi và sinh thiết dạ dày và thấy HP. 

4. Các phương pháp phát hiện HP 

- Phương pháp nhuộm: nhuộm mảnh sinh thiết nhuộm bởi: 

+ Hoặc nhuộm bạcWha Warthin-Starry, hoặc nhuộm huỳnh quang 

Acridineorange: xoắn khuẩn hiện lên rõ nét rất dễ nhận thấy dưới kính hiển vi. 

Phươn

- HP v

- HP với rối loạn tiêu hóa không loét 

Cá

nhiều bệnh trong đó rõ rệt và chắc chắn

g pháp này tốn kém đòi hỏi kỹ thuật cao. 

+ Phương pháp đơn giản hơn nhuộm bằng Haematoxylin-Eosin, bằng Giemsa 

rồi quan sát dưới kính hiển vi. Nhuộm giemsa là phương pháp nhanh và rẻ tiền phát 

hiện sự có mặt của HP. 

+ Phương pháp nuôi cấy khuẩn. 

+ Test Urease 

+ Phương pháp huyết thanh. 

+ Test thở CO2 phóng xạ 

5. HP với bệnh lý dạ dày tá tràng 

- HP với viên dạ dày 

ới loét dạ dày 

- HP với loét tá tràng. 

6. Các phác đồ điều trị tiêu diệt HP 

 

c kiến nghị chính thức của hội nghị thỏa thuận quốc tế và lục địa châu âu, châu 

mỹ, châu á gần đây về xử lý  

điều trị vi khuẩn helicobacter pylori 

Vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP) nay đã được thừa nhận là nguyên nhân của 

 nhất là bệnh loét dạ dày-tá tràng và thanh 
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toán d

ó nhiễm HP hay 

không. Có nhiều phuơng pháp (Test) để chẩn đoán, có thể chia ra hai nhóm: Nhóm 

test làm nội soi dạ dày và nhóm test không cần nội soi. Tuy không có test nào là hoàn 

mỹ 100%, nhưng có nhiều test rất tốt về độ nhạy cũng như đặc hiệu và trong những 

năm gần đây chất lượng đã được cải thiện thêm nhiều. Chẩn đoán HP nhằm 2 mục 

đích: 

- Xác 

0%), cho kết quả trong thời 

m proton (PPI) thì HP có thể bị tạm thời ức chế sự phát triển và do đó 

 điều trị kháng sinh là không đáng tin cậy. 

- Mô h

chung 92%) Kết quả rõ hơn nếu 

nhuộm

 giảm sự chính xác của Test này. 

- Cầu khuẩn HP: về lý t yết  Test ật cao phức tạp nên 

chưa ng. T y nh ng những trường hợp 

điều t bại hì cấ nh giá độ nhậy với kháng sinh là rất có lợi. 

- Polymerase Chain Reaction(PCR) là 1 test hiện đại rất hấp dẫn vì có độ nhạy cao 

c chất liệu sinh thiết đã dùng 

m Test BUT, có giá trị trong cả các trường hợp mà tỷ trọng HP thấp, và cho phép 

 Nhược 

iệt sạch vi khuẩn này (eradication) hầu như sẽ chữa lành các ổ loét, làm giảm 

một cách rất đáng kể tỷ lệ tái phát của bệnh loét. 

1. Chẩn đoán: 

          Trước khi điều trị, cần phải chẩn đoán chính xác bệnh nhân c

- Xác định sự hiện diện của HP trước khi tiến hành điều trị hoặc để nghiên cứu dịch tễ 

về HP. 

định kết quả diệt HP sau đợt điều trị. 

1.1. Các Test làm nội soi gồm: 

-Test Urease trên mảnh sinh thiết (Biopsy Urease Test BUT): Là test thông dụng nhất, 

có độ nhạy khá cao (89%-98%) và độ đặc hiệu rất cao (10

gian ngắn (mươi phút đến vài giờ). Nếu bệnh nhân mới sử dụng kháng sinh hoặc 

thuốc ức chế bơ

làm sai lạc kết quả của test, vì vậy kết quả của BUT trong vòng 6 tháng (ít nhất là 4 

tuần) sau đợt

ọc: Quan sát mô học của mảnh mô sinh thiết nhuộm H & E là một Test có giá 

trị về HP (độ nhạy 93%, đặc hiệu 87%, độ chính xác 

 đặc biệt như Giemsa, WarthinStarry và Genta. Điều trị kháng sinh hoặc PPI 

trong thời gian gần cũng làm

hu là  tốt, nhưng đòi hỏi kỹ thu

 phải là Test áp dụng thường quy ở lâm sà u iên, tro

trị HP thÊ  t y HP để đá

(94%-100%), độ đặc hiệu rất cao (100%), sử dụng đượ

là

phát hiện một số gen của HP như cag A.PCR cũng thực hiện được với dịch vị.
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điểm thể 

g 

n 

ña 

HP, tỷ số IgG chỉ giảm dần, phải 6-12 tháng sau mới hết, do đó không nên sử dụng 

Test huyết thanh để xác định kết quả điều trị HP. 

- Test urea t ) và đặc 

hiệu cao(88% ủa rẻ 

và nhanh hơn

UBT được xem xét là test tốt nhất để xác nhận sự diệt HP 4 tuần lễ sau điều trị (độ 

nhạy s

Hiện nay ở C ng trong nghiên cứu. 

xác như các test trong nội 

tuỳ điều kiện cụ thể của 

tõng ®

ng phí tổn gián tiếp như giảm sút thời gian lao động và 

chất lượng lao động. 

Có nhiều cách chữa bệnh loét. Trước đây người ta chữa loét có thể bằng phẩu 

thuật cắt bỏ dạ dày, về sau thường chữa chủ yếu bằng các thuốc ức chế tiết dịch acid 

để đạt liền sẹo và tiếp tục liều thuốc duy trì thời gian rất dài để giảm tái phát. Từ ngày 

vai trò gây bệnh loét và gây tái phát của HP được chứng minh, các nhà khoa học trên 

thế giới đều thống nhất là cách điều trị tốt nhất và kinh tế nhất là chữa làm lành liền 

sẹo nhanh ổ loét kết hợp với thanh toán nhanh có hiệu quả vi khuẩn HP. ở Mỹ người 

là ống nội soi rửa và khử trùng không kỹ và sự hiện diện HP ở cao răng có 

làm sai lạc kết quả của PCR. 

1.2. Các Test không cần nội soi: 

- Huyết thanh: Các xét nghiệm huyết thanh đo các kháng thể IgG đối với HP là nhữn

xét nghiệm rẻ tiền và đáng tin cậy. Kết quả rất tốt với huyết thanh hoặc máu toà

phần, nhưng IgG nước bọt không tốt bằng. Rất có giá trị để xác định sự hiện diện c

HP trước khi điều trị cũng như nghiên cứu dịch tễ. Nhược điểm là sau khi điều trị diệt 

rong hơi thở(urea breath test, UBT) có độ nhạy cao(90%-100%

-100%). Sử dụng C13 đắt tiền, nên hiện đang cải tiến với C14, kết q

. 

au điều trị là 95%, độ đặc hiệu 96%). Có thể xảy ra âm tính giả nếu điều trị ức 

chế tiết dịch vị kéo dài hoặc mới gần đấy (PPI, bismuth hoặc kháng sinh). 

hâu ¸ - Thái Bình Dương, UBT mới được sử dụ

Nhìn chung lại các test không cần nội soi cũng chính 

soi. Do đó sự lựa chọn test nào để xác định tình trạng HP là 

ịa phương và từng trường hợp. 

2. Điều trị: 

Bệnh loét dạ dày tá tràng là một bệnh phổ biến  của nhân loại, gây ra những 

biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng và những phí tổn to lớn về chăm sóc sức 

khoẻ. Có những phí tổn trực tiếp như tiền khám thầy thuốc, tiền thuốc men, tiền xét 

nghiệm, ngày nằm viện. Nhữ
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ta đã tính toán chi phí của các  phương pháp điều trị trong thời gian 15 năm và rút ra 

kết luận rằng cách chữa cổ điển dùng thuốc ức chế tiết axit và điều trị duy trì dài ngày 

đắt gấp 10 lần so với điều trị loét nhanh bằng dùng thuốc làm liền sẹo nhanh ổ loét và 

thanh toán HP. 

Tuy nhiên các nhà khoa học ở các nước đã đưa ra quá nhiều phác đồ điều trị 

khác nhau, nhiều nghiên cứu chưa chặt chẽ số lượng bệnh nhân ít, không ngẫu nhiên 

hoá, không kiểm tra. Vì vậy gần đây nhiều nước và nhiều lục địa đã có những hội 

nghị thoả thuận (Consensus Conference) lớn, gồm  những nhà khoa học có uy tín 

thẩm quyền nhất trong lĩnh vực này tập hợp lại để trao đổi thảo luận đi đến thoả thuận 

về những nguyên tắc hướng dẫn, phác đồ tốt nhất để điều trị HP. Để chuẩn bị cho một 

hội nghị như vậy ở nước ta và cũng để giúp các bạn đọc tham khảo, chúng tôi xin 

trình bày tóm tắt các kết quả của 3 hội nghị Consensus của Châu Âu thống nhất 

(9/1995), Châu Mỹ (5/1997) và Châu á- Thái Bình Dương (8/1997). 

Các thảo luận và kết luận của các hội nghị Consensus này phải dựa trên những 

n lớn, phương pháp nghiên cứu rất chặt chẽ. 

Sự phân tích kết quả dựa trên 2 chỉ số chính: 

a. Chỉ số ITT analysis (Intention to treat analysis, tạm dịch là phân tích theo số có ý 

đồ điều trị): bao gồm tất cả số dự định cho điều trị, có loét tá tràng có HP dương tính, 

dù kết quả cuối cùng không làm được thì vẫn tính vào phân tích, lấy kết quả thu được 

lần sau cùng làm kết quả cuối cùng để phân tích. 

b. Chỉ số PP analysis (Per Protocol Analysis, tạm dịch là phân tích theo số có hồ sơ 

đủ nghi thức): chỉ tính những trường hợp có đầy đủ hồ sơ nghi thức đến kết quả cuối 

cùng, loại bỏ những ca vi phạm nghi thức không tính. 

Hội nghị Consensus đều quy định là một phương pháp điều trị chỉ được xem là 

có giá trị tốt nếu dựa trên những số liệu đáp ứng đầy đủ phương pháp luận về nghiên 

cứu lâm sàng, và chỉ số diệt HP, đạt tối thiểu >90% theo PP analysis và >80% theo 

ITT analysis 

Các phác đồ điều trị cũng cần đơn giản, ngắn ngày ít tác dụng phụ để đảm bảo 

 bệnh nhân. Trong các nghiên cứu trước kia phác đồ 

3 thuốc Bismuth và 2 kháng sinh: MÐtronidazole + TÐtacycline (Bismuth triple 

ạt được kết quả tỷ lệ thanh  toán HP từ 

công trình đa quốc gia, số lượng bệnh nhâ

được dễ dàng hơn sự tuân thủ của

therapy) như thuốc Gastrostat của Australia ®

  428



80% đến 90%. Nhưng những nghiên cứu mới hơn cho kết quả kém hơn do có hiện 

tượng thuốc kháng thuốc Metronidazole tăng cao và bệnh nhân tuân thủ kém vì chế 

độ dùng thuốc phức tạp có nhiều tác dụng phụ. Nói chung người ta thấy là trong loét 

hoạt động cần phối hợp thêm thuốc kháng thụ thể histamin H2 (H2 RA) hoặc thuốc ức 

chế bơm proton (PPI) để đạt nhanh hơn sự tiến bộ lâm sàng và liền sẹo. 

2.1. Hội nghị Consensus của Châu Âu thống nhất: (báo cáo Maastricht Consensus) 

đề nghị phác đồ phối hợp Omeprazole với 2 thuốc kháng khuẩn trong 1 tuần lễ: viết 

tắt là nghiên cứu MACH1 (Metronidazole, Amoxicilin, Clarithromycin, H.pylori, 1 

tuần lễ điều trị): gồm 787 bệnh nhân chia ngẫu nhiên, 645 bệnh nhân đạt tiêu chuẩn 

phân t

nalysis). Hội nghị Consensus này gồm 19 nước Châu Âu có thêm chyên gia 3 

nước: Canada, Nhật và Hoa Kỳ tham dự. 

Kết luận của hội nghị là khuyến cáo mạnh mẽ chế độ điều trị cơ bản gồm 3 

thuốc dựa trên cơ sở thuốc ức chế bơm proton (PPI-based triple therapy) trong 7 ngày: 

ansoprazole 2x30mg hoặc 

(Metronidazole hoặc Tinidazole) hoặc với Amoxycilin. 

Cần thêm dữ kiện để xác định giá trị của thuốc mới: Ranitidine bismuth citrate 

(RBC, Tritec) 

Trong trườ i với 3 chế độ thuốc, khuyên nên sử dụng 1 đợt 4 

cộng 3 thuốc cổ điển (Bismuth, Metronidazole, 

TÐtracyclin) 

2.2 Hội nghị Conse : Các kết luận được trình bày tại 

tuần lễ tiêu hoá Mỹ Washington, tháng 5/1997 

Hội nghị khuyên cần làm Test HP cho mọi bệnh nhân có loét tá tràng và loét dạ 

dày và ở những bệnh nhân có bị 1 biến chứng của loét dạ dày tá tràng. Hội nghị chưa 

có ý kiến dứt khoát đối với việc có nên điều trị HP ở những bệnh nhân bị rối loạn tiêu 

hoá chưa có chẩn đoán rõ hoặc không có loét (non Ulcer Dyspepsia). Thầy thuốc 

được phép làm test HP cho các bệnh nhân đó và nếu Test HP dương tính thì có thể 

điều trị nhưng cần bàn với bệnh nhân về lợi và bất lợi của điều trị. 

ích theo protocol (PP analysis) và 718 đạt chuẩn phân tích theo dự định điều trị 

(ITT a

sử dụng 1 thuốc PPI (Omeprazole 2x20mg hoặc L

Pantoprazole 2x40mg) và 2 kháng sinh Clarithromycin với 1 Nitroimidazole 

ng hợp thất bạ

thuốc (Quadruple therapy) PPI 

nsus của Hoa Kỳ tháng 2/1997
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Hội nghị cũng khuyên nên điều trị HP cho các bệnh nhân tiếp sau cắt dạ dày vì 

ung thư dạ dày sớm và các bệnh nhân có u lympho gắn với tổn thương mô lympho của 

niêm mạc dạ dày (gastric mucosa associated lymphoid tisue lympho: MALT ) nhưng 

nên tiến hành điều trị tại các trung tâm chuyên khoa có điều trị theo dõi tốt. 

 chủ trương làm Test HP cho các người không có triệu chứng 

¸.  

Hội nghị tán thành 4 chế độ điều trị HP mà Uỷ ban quản lý Lương thực và 

Thuốc (Food and drrug administration, FDA) của Hoa Kỳ đã chấp nhận là: 

1. Omeprazole 40mg uống 1 lần 1 ngày, và Clarithromycin 500mg 3 lần/ngày trong 2 

tuần lễ, tiếp theo là Omeprazole 200mg 1 lần/ngày trong 2 tuần nữa. 

2. Ranitidin bismuth citrat (RBC) 400mg 2 lÇn/ngµy và Clarithromycin 3 lÇn/ngµy 

Ô, tiếp theo là RBC 400mg 2 lần/ngày trong 2 tuần nữa. 

3. Bis

mg Clarithomycon 500mg và 

00mg mỗi thứ 2 lần/ngày trong 2 tuần lễ. 

2. RBC 400mg, Clarithromycon 500mg và Amoxicillin 1000mg, mỗi thứ 2 lÇn/ngµy 

trong 2 tuần lễ. 

3. RBC 400mg, Clarithromycin 500mg và MÐtronidazole 500mg, mỗi thứ 2 lÇn/ngµy 

trong 2 tuần 

Trong khi ở Châu Âu chủ trương 7 ngày điều trị theo 1 chế độ trên là đủ, các 

nghiên cứu ở Mỹ thường áp dụng thời gian 2 tuần lễ. 

Tóm lại, các chế độ điều trị HP mới mà hội nghị khuyến cáo có thể tóm tắt như 

sau:      Lansoprazole 30mg 

Hội nghị không

rối loạn về tiêu ho

trong 2 tuần l

muth subssalicylate 525mg 4 lÇn/ngµy, MÐtronidazole 250mg 4 lÇn/ngµy, 

Tétracylin 500 4 lần/ngày và liều chuẩn của 1 thuốc kháng thụ thể H2 (H2RA) trong 2 

tuần lễ, tiếp theo là liều chuẩn H2 RA dùng 1 mình trong 2 tuần nữa. 

4. Lansoprrazole 30mg, Clarithromycin 500mg và Amoxicillin 1000mg, mỗi thứ dùng 

2 lần/ngày trong 2 tuần lễ 

Nhưng ngoài 4 chế độ trên, hội nghị cũng nêu rõ là có nhiều chế độ điều trị 

mới cũng tỏ ra rất có triển vọng để chữa HP, đặc biệt là 3 chế độ. 

1. Omeprazole 20mg hoặc Lansoprazole 30

Metronidazole 5
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Hoặc           Amoxicillin 1000mg 

Omeprazole 20mg + Clarithromycin+  hoặc 

Hoặc      500mg       Metronidazole 500mg  

  

 

Malaysia, Trung Quốc, Philippin, n độ, Đài Loan, Triều Tiên, Thái Lan, Indonesia, 

Việt Nam, Tân Tây Lan, Australia và Nam Phi dưới sự chủ toạ của giáo sư S.K 

Lam(trường đại học Hong Kong) và giáo sư N.J.talley, Sydney, Australia đã họp tại 

Singapore ngày 31/8/1997. Hội nghị đã dựa trên các tài liệu nghiên cứu của thế giới 

và của Châu ¸ - Thái Bình Dương để định ra các chiến lược tối ưu cho việc điều trị 

HP ở khu vực Châu ¸ - Thái Bình Dương. Hội nghị chia thành 4 cuộc hội thảo để thảo 

luận 4 vấn đề lớn: 

1. Nên chẩn đoán HP như thế nào và ở những bệnh nhân nào? 

2. Những người nào cần được điều trị HP, lúc nào và như thế nào? 

4. H.Pylori và ung thư dạ dày. 

Các kết luận của hội nghị được phân ra theo mức độ hiển nhiên (level of 

ược phân ra 3 mức: 

 cơ sở chắc chắn  

huyên nên dùng, cơ sở chắc chắn vừa phải 

  C. Có thể cân nhắc, cơ sở chắc chắn không cao. 

Về cơ bản các kết luận và khuyến cáo của hội nghị Châu á có nhiều điểm 

thống nhất với hội nghị Châu Âu và Châu Mỹ nhưng cũng có những quy định cụ thể 

riêng thích hợp với thực tế trong khu vực. Tuy nhiên, theo yêu cầu của chủ tịch đoàn, 

chúng tôi chưa công bố các kết luận của hội nghị để đến ngày 15/12/1997 chủ tịch 

   RBC 400mg  

       Mỗi thứ uống 2lần/ngày trong 2 tuần lễ 

2.3 Hội nghị Consensus của Châu á-Thái Bình Dương về điều trị HP họp ở 

Singapore tháng 8/1997  

Một hội nghị các chuyên gia của nhiều nước bao gồm Nhật Bản, Singapore, 

Ê

3. Cách điều trị chứng dyspepsia 

evidence) từ I đến IV, và các khuyến cáo của hội nghị ®

A. Khuyến cáo mạnh mẽ, có

  B. K
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đoàn sẽ công bố  trong tuần lễ bệnh tiêu hoá Châu ¸ - Thái Bình Dương sẽ họp ở 

Hongkong từ 12-17/12/1997 

 thuyết gây loét do Helicobacter Pylori 

Helicobac terpylori
trong dạ dày

Viêm (Cytokines)Di truyền
Môi trường
Chủng HP gây loét

Helicobac terpylori
trong tá tràng

Loạn sản DD
trong tá tràng

Tăng tiết acid

Stress

Thuốc lá

Giảm Somatostatine

Tăng Gastrin máu

Loét

Viêm tá tràng mạn tính

 

 

B. Nét mới về chẩn đoán loét: 

1. Lâm sàng 

2. X quang 

4. PP mới: Nội soi ống mềm chẩn đoán 

Nội soi có gắn đầu dò siêu âm 

Phát sáng dạ dày quan sát qua soi ổ bụng 

 C. Các thuốc mới: 

1. Thuốc ức chế thụ cảm thể H2 của Histamin 

2. Thuốc ức chế bơm Proton H+  K+ ATP ase 

3. Thuốc chống tái phát: Dimixen-Selbec 

nội soi: 

3. Dịch vị 

4. Prostaglandin (PGE2-I1) 

 

D. Điều trị bằng 
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1. Nội soi màu điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm (khu trú ở niêm mạc) 

2. Điều trị chảy máu tiêu hoá bằng nội soi: 

a. Tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản do xơ gan: 

Giới thiệu một cách chia độ giãn TMTQ theo PASCAL: 

Độ I: búi giãn kích thước nhỏ hơn 5mm khi bơm hơi căng không bị xẹp đi, chưa có 

các nhánh rẽ. 

Độ II: Búi giãn có kích thước trên 5mm, giữa chúng đã có những nhánh rẽ nhưng còn 

khoảng niêm mạc lành giữa các búi giãn 

Độ III: Các búi giãn to tập trung thành đám không còn khoảng lành giữa các búi 

nhưng chỉ chiếm 1/3 dưới của thực quản. 

Độ IV: Giống như độ III nhưng chiếm hơn 1/3 thực quản. 

Vậy tiêm xơ chủ yếu cho búi giãn từ độ II đến độ IV. Còn độ I rất ít khi chảy 

máu. 

Chất tiêm xơ hay dùng: Polidocanol 1%-3% 

1 mũi tiêm: 0,5-2ml không quá 4ml. Mỗi buổi tiêm không quá 30ml. 

Thời gian cách nhau 5-7 ngày, tiêm đến khi nào hết búi giãn. 

b. Thắt búi giãn PP Stiegmann 1988 bằng vòng cao su. 

3. Cầm chảy máu dạ dày: 

Tiêm adrenalin 

Lazer 

¸

Keo sinh học 

 tiêu diệt HP 

dimixen 

(Teprenone 50mg

I. Lý thuyết mới: 

 đến nay, việc điều trị loét đường tiêu hoá thường tập trung trên vấn đề 

kìm hãm  tác nhân gây bệnh trong khi cơ chế bệnh sinh của bệnh loét dạ dày là sự 

p lạnh 

 E.  Điều trị

(Xem phần những kiến nghị  nêu trên) 

 

) 

Từ trước
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mất cân bằng giữa yếu tố tấn công và yếu tố bảo vệ. Những tác nhân ức chế này 

không những ức chế sự giải phóng axit dạ dày mà còn ức chế cả sự tiết chất nhầy, dẫn 

đến sự suy sụp chức năng màng nhầy và năng lực bảo vệ tổng quát của dạ dày. Bệnh 

dễ diễn tiến kéo dài và nguy cơ tái phát cao. 

Dimexen (teprenone 50mg) được phát minh trên quan niệm điều trị mới: tăng cường 

chức năng bảo vệ tự nhiên của dạ dày. 

II. Dược lý học: 

1. Tên hoá học: 

3:2(5E:5Z) geometrical mixture(hỗn hợp hình học) của (9E, 13E) –6,10,14,18 – 

tetramethyl –5-9,13,17 – nonadecatetraen-2-one 

Công thức phân tử: C23H38O 

Trọng lượng phân tử: 330.55 

  

2. Đặc tính: 

Teprenone là đồng phân của Terpene, một chất hữu cơ tự nhiên được tìm thấy 

trong dầu, nhựa cây và thực vật. Chúng đã được biết từ lâu về khả năng giúp hồi phục 

mô. Teprenone kích thích sự sinh tổng hợp của các glycoprotein trọng lượng phân tử 

cao & phospholipids, thành phần chính của màng nhầy dạ dày. Teprenone cũng tăng 

nồng độ Bicarbonate trong màng nhầy dạ dày. Hơn nữa nó ngăn ngừa và hồi phục khả 

năng tăng sinh của tế bào nhầy bị suy giảm gây ra do tổn thương màng nhầy dạ dày. 

Teprenonecó những hiệu quả tuyệt vời trong những trường hợp viêm dạ dày cấp, cơn 

kịch phát cấp của viêm dạ dày mạn và loét dạ dày. 

3. D

a. Hiệu quả chống loét và cải thiện tổn th

Te

ngh

đốt điện) và cải thiện rõ rệt những tổn thương màng nhầy dạ dày thực nghiệm (gây ra 

ược lý học 

ương màng nhầy dạ dày ở động vật, 

prenone đã cho thấy có hiệu quả kháng loét mạnh chống lại nhiều loại loét thực 

iệm (gây ra bởi stress gây lạnh, Indomethacine, Aspirin, Reserpine, acid Acetic và 
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do HCl + Aspirin, Ethanol và phóng xạ). Thuốc có những hiệu quả hữu ích này nhưng 

không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý bình thường của dạ dày như khả năng tiết 

hực nghiệm. 

ốt quá trình phục hồi ở đối tượng loét dạ dày mạn tính. Nó không 

chỉ xảy ra ở phần dạ dày bị loét mà còn cả phần không bị loét với giả thuyết là 

glycoprotein bị mất đi đặc tính tạo dính và tạo keo (đặc tính polymer)  của một 

ế bào sinh sản trong màng nhầy dạ dày: 

¹ dày và duy trì sự ổn định nội môi của tế bào 

nhầy. Do vậy Teprenone kích thích sự làm lành tổn thương của màng nhầy dạ dày. 

d. Tăng cường sinh tổng hợp prostaglandins trong màng nhầy dạ dày: 

Người ta đã chứng minhtrên thực ngiệm ở chuột rằng Teprenone tăng cường sinh tổng 

hợp prostaglandin (PGE2 & I2) ở màng nhầy dạ dày của môn vị và thân dạ dày. 

e. Cải thiện dòng máu nuôi dưỡng màng nhầy dạ dày 

e cải thiện sự giảm lưu lượng máu đến màng nhầy dạ dày gây ra do 

 

êi: 

Trên 12 người tình nguyện khoẻ mạnh, Teprenone đã được cho uống sau bữa ăn 

150mg (3 viên) 

dịch vị và nhu động dạ dày. 

b. Kích thích sinh tổng hợp glycoprotein trọng lượng phân tử cao và phospholidids: 

Teprenone có khả năng bảo vệ dạ dày chống lại sự giảm glycoprotein trong niêm dịch 

cũng như bảo vệ dạ dày chống lại những thương tổn loét gây ra do Aspirrin ở dạ dày 

trên t

Teprenone còn thúc đẩy đáng kể sự tăng sinh của niêm mạc dạ dày bị khiếm 

khuyết trong suốt quá trình làm lành ổ loét, gây ra bởi acid Acetic ở trên thực nghiệm. 

Người ta đã báo cáo rằng có một sự giảm đáng kể lượng glycoprotein trọng 

lượng phân tử cao và sự tăng lượng glycoprotein trọng lượng phân tử thấp trong niêm 

mạc dạ dày trong su

glyprotein tự nhiên. Điều này có thể là hậu quả của việc làm suy yếu hệ thống bảo vệ 

niêm mạc dạ dày chống lại HCl & pepsin 

c. Duy trì sự ổn định nội môi của t

Teprenone hồi phục sự suy giảm khả năng tăng sinh gây ra do hydrocortisone 

của tế bào sinh sản của màng nhầy d

Teprenon

choáng xuất huyết hoặc stress. 

III. Dược động học:

1. Trên ngư
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Nồng độ trong máu: đỉnh nồng độ huyết tương (max) là 1669mg/ml của 

Tepronone đạt được sau 5 giờ. Tuy nhiên nồng độ huyết tương lại đạt một đỉnh khác 

675mg/ml sau 10 giờ. Biểu đồ 2 pha như vậy có thể quy cho sự thay đổi theo thời gian 

yêu cầu để đạt Cmax. 

2. Nghiên cứu cận lâm sàng về sự phân phối và đào thải của thuốc: 

Trong vòng 24 giờ sau liều uống 125mg/kg thể trọng teprenone gắn C14(14C-

labelled teprenone) ở chuột SD-strain, khoảng 27% liều uống này được hấp thục qua 

hệ bạch huyết và khoảng 84,8% của số lượng này ở dạng không đổi. Nồng độ hoạt 

tính phóng xạ ở gan, đường tiêu hoá (dạng teprenone không đổi trong chất nhầy), 

tuyến tượng thận, thận và tuyến tuỵ được tìm thấy cao hơn ở trong máu. 

Bài tiết trong nước tiểu và phân, tương ứng là 22,7% và 29,3% của liều sau 4 

ngày điều trị. Sự bài tiết qua khí thở ra đạt tới 27,7% liều dùng sau 3 ngày điều  trị 

IV. Độc tính: 

1. Độc tính cấp (Liều LD50(mg/kg)): 

Động vật Giới P.O IM S.C IP 

Chuột 

(IRC) Cái 

Đực >15000 

>15000 

>5000 

>5000 

>10000 

>10000 

3750 

3750 

Chuột lớn 

SD-strain 

Đực 

Cái 

>15000 

>15000 

>5000 

>5000 

>10000 

>10000 

>5000 

5000-

3500 

Chó 

(Beagles) 

Đực 

Cái 

>1000 

>1000 

>5000 

>5000 

>10000 

>10000 

- 

- 

 

t chủng SD (SD-strain) được cho bằng đường uống với liều 62,5; 250; 1000 

và 4000mg/kg/ngày trong 13 tuần liên tục. Gan và thận bị ảnh hưởng nhẹ ở liều 250 

nhưng chúng hồi phục sau khi ngưng điều trị. 

ở chó Beagle, ở liều 62,5; 250 hoặc 1000mg/kg/ngày không gây ra hiệu quả mô-

bệnh học nào liên quan đến thuốc. Tuy nhiên, buồn nôn, chứng lông nhờn, và gan lớn 

được quan sát thấy 

2. Độc tính bán cấp: 

ở chuộ
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3. Độc

ó Beagle, dùng liều uống 10,100,1000mg/kg/ngày trong 52 tuần liên tục 

không một bất th

 hệ sinh sản: 

1. Giai đoạn sớm của thai nghén: 

ở chuột SD-strain được dùng bằng đường uống ở liều 100-1000mg/kg/ngày trước 

và trong giai đoạn sớm của thai nghén, không tác dụng phụ nào được ghi nhận tương 

ứng với khả năng sinh sản hay sự phát triển của phôi thai. 

2. Trong giai đoạn hình thành cơ quan của thai 

Teprenone bằng đường uống không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nghén ở 

chuột SD-strain ở liều 100-4000mg/kg/ngày và cả ở thỏ JW-NIBS-strain ở liều 100-

2000mg/kg/ngày trong giai đoạn hình thành cơ quan. Trong một nghiên cứu sau khi 

được ghi nhận ở tuyến thượng thận nhưng sự phát triển chức năng sau sinh và giai 

& thời kỳ cho bú không gây ảnh hưởng lên sự sinh nở 

- Loét dạ dày 

a viêm dạ dày cấp và mạn tính 

+ Liều lượng: 

 tính mạn: 

ở chuột chủng SD (SD-strain) người ta cho uống teprenone với liều 31,3; 62,5; 

250 & 1000mg/kg/ngày trong 52 tuần liên tục. Sự tổn thương gan nhẹ được thấy ở 

liều 250mg/kg/ngày. 

ở ch

ường nào được tìm thấy ở liều < 100mg/kg/ngày, nhưng ở nhóm 

dùng 1000mg/kg/ngày sự tăng hoạt tính enzyme chuyển hoá thuốc ở gan được quan 

sát thấy. Không thấy sự thay đổi (thực thể) liên quan đến thuốc. 

V. Nghiên cứu trên

sinh ở chuột được dùng 500mg/kg/ngày Teprenone hoặc cao hơn, sự thay đổi mô học 

đoạn sau bú mím không ảnh hưởng 

3. Trong giai đoạn chu sinh & thai kỳ cho bú 

Liều uống 100-4000mg/kg/ngày của Tepretone được cho dùng ở chuột SD-

strain trong thời kỳ chu sinh 

hay thời kỳ săn sóc, sự phát triển chậm được ghi nhận ở chuột sơ sinh có mẹ nhận liều 

uống 500mg/kg/ngày hoặc cao hơn. 

+ Chỉ định: 

- Các rối loạn niêm mạc dạ dày (niêm mạc bị xói mòn, xuất huyết, đỏ phù nề) vào 

giai đoạn bộc phát cấp tính củ
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- Liều thông thường ở người lớn; Uống 3 viên mỗi ngày, chia làm 3 lần sau mỗi bữa 

ăn 

- Có thể điều chỉnh liều lượng thích hợp tuỳ theo tuổi và triệu chứng 

+ Thận trọng: 

* Tác dụng phụ: 

Vài trường hợp có thể gặp nhưng rất hiếm như táo bón, cảm giác chướng bụng, 

tiêu chảy, khô miệng, buồn nôn 

* Phụ nữ có thai và trẻ em: 

Tính an toàn của Teprenone trên thai phụ và trẻ em vẫn chưa được công bố, chỉ 

nên dùng cho phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai nếu vấn đề điều trị phải được đặt 

trên mọi nguy cơ khác. 

 

Vai trò của HP tham gia cùng các yếu tố gây ung thư DD (theo Corea) 

 

Yếu tố cá nhân
- Tuổi (già, trẻ)
- Giới (nam, nữ)
- Màu da (đen, trắng)
- Tình trạng KTXH (thấp, cao)

Bình thường

PH cao
Vi khuẩn phát triển
Vitamin C
N = O sinh mù tạc

Muối
N-Nitroso
Sinh ung thư

Viêm dạ dày
bề mặt

Viêm teo dạ
dày

Dị sản ruột

Loạn sản

H.pylori
Muối

B.Carten

Kích động sinh K
(NO, OH, O2)

Ung thư dạ
dày  
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A number of facter are involved in the process leading to H.pylori-induced 

gastritis lgG, immunoglobulin G; IL-8; NH3, ammonia 

However, not all individuals harbouring H.pylori develop complications such as 

peptic ulcer. Examining the possible reasons, Dr MJ Blaser, of Vanderbilt 

University, Nashville, USA, drew parallels between H.pylori infection and other 

chronic infections. For example, in Mycobacterium tuberculosis infection, only 

small 

 

I. Những đặc điểm của helicobacter pylorri 

1. Helicobacter Pylori là loại xoắn khuẩn cong, gram(-), kiểu chữ S, dấu phảy hoặc 

hình cung, dài 2-3micro mét, dày 0,5 micro mét. Dưới kính hiển vi điện tử thấy có 

một túm roi (3-5 roi), các roi này giúp cho vi khuẩn di chuyển tự do trong những dịch 

rất nhớt và thích nghi với môi trường trong bề mặt lớp chất nhầy của niêm mạc dạ 

dày. 

2. H.pylori được tìm thấy trong dạ dày, chủ yếu là vùng hang vị, song cả ở vùng đáy 

và thân vị. Nó khư trú và phát hiện ở niêm mạc dạ dày, song không bao giờ nó xuyên 

qua niêm mạc cũng như không bao giờ vào tới tận trong tế bào. Nó có thể được tìm 

thấy ở những nơi lạc chỗ như dị sản dạ dày quanh ổ loét tá tràng, thực quản, túi thừa 

Meckel, trực tràng. 
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3. H.pylori sống được trong môi trường khắc nghiệt acid của dạ dày nhờ: 

+ Đòi

tease, lipase ngoại độc tố. Các chất này có tác 

dụng gây bệnh cho niêm mạc dạ dày 

5. In vitro H.pylori

+ Dễ nhậy cảm với nhiều loại kháng sinh như Penixilin, Tetracilin Erythromycin, 

ismuth 

+ Như

× kháng nguyên không 

dễ sản xuất. 

+ ổ chứa tự nhiên và cách lây truyền H.pylori cho đến nay chưa biết rõ. 

+ Người ta không thấy vi khuẩn này trong nước uống, thức ăn, chất thải 

+ Có phải do lây giữa người với người không? Đường lây có lẽ là miệng miệng hơn là 

phân, miệng có thể lây do các dụng cụ lấy dịch vị, các ống nội soi dạ dày (Ramsay 

nghiên cứu trên những người lành tự nguyện để lấy dịch vị, nửa số này sau đó bị viêm 

dạ dày cấp, họ được soi và sinh thiết dạ dày và có thấy có Helicobacter Pylori) 

II. Các phương pháp phát hiện helicobacter pylori 

Có nhiều phương pháp để phát hiện H.pylori. Đa số phải đòi hỏi nội soi dạ dày- tá 

tràng và sinh thiết hoặc niêm mạc thường từ vùng hang vị. 

1. Khảo sát tế bào học:  

Cho kết quả nhanh chóng được thực hiện bằng cách chải quét hoặc ấn mẫu sinh 

thiết lên lam kính rồi cố định bằng cồn hoặc để khô tự nhiên sau đó được nhuộm. 

+ Hoặc bạc Warthin starry, hoặc nhuộm huỳnh quang acridine orange: vi khuẩn hiện 

lên rõ nét, rất dễ nhận thấy. Song phương pháp này tốn kém và đòi hỏi kỹ thuật cao. 

 hỏi O2 với đậm độ ít. Đặc điểm ưa khí nhỏ của nó 

+ Nó sản suất ra nhiều urease. Urease sẽ chuyển ure thành amoniac làm cho môi 

trường sinh sống của H.pylori trở thành kiềm và nhờ đó vi khuẩn thích nghi với tình 

trạng acid của dạ dày người lành. 

4. H.pylori còn sản xuất ra catalase, pro

: 

Gentamycin, Metronidazole, B

ng lại kháng với acid Nalidixic, Nancomycin, Trimazol, các thuốc kháng H2, 

kháng acid, Sucralfate. 

6. Dịch tễ học: 

+ H.pylori được phân lập ở niêm mạc dạ dày của người, khỉ rhesus và khỉ đầu chó 

babonin 

+ Dịch tễ học làm được nhờ huyết thanh học: song khó khăn v
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+ Hoặc đơn giản hơn bằng Hacmatoxylin Eosin , bằng giêmsa sau đó soi dưới kính 

hiển vi. 

Nhuộm Giêmsa là một phương pháp nhanh và rẻ tiền để phát hiện sự có mặt của 

H.pylori 

2. Cấy tổ chức sinh thiết: 

Đây là một phương pháp chuẩn để tham khảo và để khảo sát kháng sinh đồ tuy 

có khó khăn nhưng là phương pháp đặc hiệu nhất (95-98%). Vi khuẩn chỉ có thể phân 

lập từ những mảnh sinh thiết dạ dày, song không bao giờ từ dịch vị. Cấy phải lâu tới 7 

ngày trong môi trường ưa khí. Để có thể cho kết quả tốt cần chú ý: 

+ Không dùng kháng H2 trước khi xét nghiệm 1 ngày để tránh sự sinh sôi của các 

khuẩn khác. 

nh thiết trước khi nuôi cấy 

Nếu có H.pylori, urease của vi khuẩn sẽ thuỷ phân, ure và amoniac được sản xuất 

ra nó làm cho pH của dung dịch trở thành kiềm và làm đổi màu của dung dịch từ vàng 

chuyển sang đỏ trong 20 phút đến 30 phút 

4. Các test huyết thanh 

c phát hiện ra các kháng thể trong huyết thanh các kháng 

thể tăng cao ở người bị nhiễm H.pylori và giảm rõ khi H.pylori được tiệt trừ và tăng 

lại nếu bị tái nhiễm H.pylori. Trong các test huyết thanh Elisa tỏ ra có những kết quả 

tốt nhất 

+Tránh gây tê nhiều trước khi nội soi vì thuốc tê có thể ức chế sự sinh sản của 

H.pylori  

+ Dùng kìm sinh thiết đã tiệt trùng đúng phương pháp và rửa lại với nước cất. 

+ Mang ngay bệnh phẩm đến phòng vi trùng hoặc giữ trong nước sinh lý ở 40C không 

quá 3 giờ trước khi nuôi cấy. 

+ Phải nghiền vụn mẫu si

3. Test urease nhanh: 

Đây là một loại test nhanh đơn giản và rẻ tiền có độ nhậy và đặc hiệu tốt. Nó 

dựa trên sự kiện là Helicobacter pylori sản suất ra nhiều urease. Một trong những test 

đó là CLO test (Campylobacter Like organism Test), đặt một mảng sinh thiết tổ chức 

trong một test môi trường có ure, một chỉ thị pH (độ phenol) và một tác nhân kìm vi 

khuẩn. 

Cơ sở của test này là việ
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5. Test thở CO2 phóng xạ: 

Đây là một test không hại, bệnh nhân uống một dung dịch ure phóng xạ. Nếu có 

do vi khuẩn sản xuất ra sẽ phân tích ure phóng xạ để sản xuất ra CO2 

phóng xạ  vòn 1h. C c mÉ ch thấy C13-C14 

bằng một

III. Tác dụng của helicobacter pylori đối với bệnh sinh của 

viêm v  d y - t  tr

gây bệnh loét của H.pylori dựa vào: 

ưng ở loét dạ dày tỷ lệ thấp 

hơn. 

2. Khả năng ngăn chặn tái phát phụ thuộc 

1990). Bel hÊy 

nhóm có H.pylori(-) có tỷ lệ tái phát 3%

Mới đây tại hội thảo quốc tế về bệnh tiêu hoá ở Los Angeles tháng 8/1994, 

Marshall B.J cũng cho thấy 70% loét dạ dày và 92% loét tá tràng có liên quan tới 

H.Pylori vào dạ dày nhanh chó  di c ám vào bề 

mặt tế bào biểu mô. Dưới kính hiển vi điện tử, Droy-Lafaix (1988) thấy vi khuẩn bám 

vào đỉnh t

bào. Về sau các tế bào bị tróc và hoại tử, có phản ứng viêm niêm mạc có dạng tổ ong. 

rúc thấy H.pylori có trên bề mặt tế bào biểu 

mô của hang vị và thân dạ dày, nhưng vi khuẩn này không có trên các vùng dị sản 

ruột. Có những biến đổi cấu trúc của b g tỏ chuyển hoá 

của tế bào

H.p oá học của niêm dịch và độ nhớt của 

chất nhầy. Mặt khác vi khuẩn còn tiết ra urease biến NH4 thành NH3 có tác dụng ngăn 

cản quá trình tổng hợp chất nhầy của tế bào, do đó sự toàn vẹn của lớp áo niêm dịch 

không còn, kết hợp với sự tổn thương của tế bào biểu mô, các yếu tố tấn công (acid-

pepsin) tác động trực tiếp vào tế bào biểu mô bề mặt làm cho lớp tế bào này bị huỷ 

hoại và có thể dẫn tới loét (Cheval, 1989; Sidebotham R.H và CS, 1990). Mới đây một 

nhóm nghiên cứu do Staffman Normark (1993) của trường đại học Washington đã 

H.pylori urease 

 được thở ra trong g á u khí thở ra có thể phân tí

 máy đếm nhấp nháy 

µ loét dạ µ ¸ àng 

 Cơ sở chủ yếu để xác định vai trò 

1. H.pylori (+) ở 85-100% trường hợp bị loét tá tràng nh

vào việc loại trừ H.pylori (Mingon M., 

l G.D. (1992) theo dõi bệnh nhân 9 tháng sau khi điều trị ngắn hạn cho t

 so với 70-100% trong nhóm có H.pylori(+). 

H.pylori. 

ng huyển xuống dưới lớp nhày b

ế bào hoặc phân bổ vào các khe liên tế bào và phá vỡ các cầu nối liên tế 

Bartel H (1992) qua nghiên cứu siêu cấu t

Ò mặt tế bào và bào tương chứn

 bị rối loạn. 

ylori còn làm thay đổi thành phần h
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báo cáo rằng H.pylori gắn chủ yếu với kháng nguyên lewis b nằm trên bề mặt tế bào 

biểu mô dạ dày, nó là một phần của kháng nguyên nhóm máu quyết định nhóm máu 

. Dolores Evans và Dogle Evans(1993)  lại xác định một gen của H.pylori-gen này 

mã hoá một ế 

bào biểu mô dạ dày, protein m vào tế bào. Bám 

vào được tế bào là bước đầu làm cho vi khuẩn có thể gây viêm dạ dày, thậm chí ung 

thư dạ dày sau khi vượt qua hợp chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi tác động của 

acid, các vi khuẩn hình xoắn này bám vào chính niêm mạc. Điều gì xảy ra sau đó 

chưa được rõ nhưng có thể là hệ thống miễn dịch tác động một cuộc tấn công chống 

vi khuẩn, nó có thể gây nên tổn thương các niêm mạc cho phép H.pylori bám chắc 

hơn nữa vào niêm mạc. Qua nhiều năm  tổn thương này có thể nặng thêm gây nên loét 

y nông mạn tính: 

Tro

đạt tới xấp xỉ 100% trong những thể hoạt động nhất là về mặt tổ chức học. 

Từ hang vị, vi khuẩn đi dần dần lên đế hường 

về mặt tổ chức học 

- H.pylori gây viêm dạ dày vì: 

+ Nó làm tổn thương các tế bào niêm mạc do sản xuất ra amoniac và các độc tố 

tế bào (cytotoxin) gây huỷ tế bào 

+ Nó làm thoái biến lớp chất nhầy và làm tăng khuếch tán ngược các ion H+

+ Tạo nên sự tổng hợp các kháng thể và gây nên phản ứng viêm mạnh ở niêm  

mạc dạ dày. 

2. Loét dạ dày: 

Theo R.H. Sidebotham và J.H. Baron đã giải thích khả năng gây loét dạ dày của 

H.pylori như sau: NH3 do H.pylori sản sinh nhờ men urease ngăn trở sự tổng hợp của 

chất nhầy và làm chất nhầy bị biến thể. Sự tái cấu  trúc của chất nhầy làm H.pylori dễ 

xâm nhập vào sâu trong chất nhầy và sinh sôi thúc đẩy sự hình thành ổ loét theo 2 sơ 

đồ sau: 

2.1. Tái cấu trúc của chất nhầy do sự hiện diện của H.pylori 

O

 protein gắn đặc hiệu với acid Sialic monosacharides có trên bề mặt của t

này có lẽ làm cho vi khuẩn có thể bá

dạ dày hoặc có thể còn kiểm soát được chỉ gây nên viêm dạ dày (Alper J., 1993). 

1. Viêm dạ dà

ng bệnh này H.pylori được phân lập thẳng với tỷ lệ 70%. Tỷ lệ này có thể 

n thân dạ dày, lúc đầu còn bình t
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Các micelle hình cầu bị biến dạng thành các micelle hình phiến không bền 

(theo sơ đồ): bình thường chất nhầy được cấu tạo bởi các phức hợp Glycoprotein liên 

kết với các lipides để hình thành các micelle hình cầu. Chính cấu trúc I này làm cho 

lớp nhầy có tính co giãn, tính kỵ nước và khả năng đề kháng với sự tiêu protein. Đó là 

hàng rào nhầy bảo vệ lớp niêm mạc. ở bệnh nhân bị viêm hoặc loét cấu trúc I giảm 

rõ. Đó là hậu quả của sự tăng nhịp độ chuyển đổi của các tế bào niêm mạc, làm giảm 

ù tổn ầy và sự biến thể của cấu trúc I do H.pylori và sự thành lập 

NaHC

s g hợp chất nh

O3/NH4 ở bề mặt lớp niêm mạc nên các phức glycoprotein không kết hợp được 

với các lipides  làm đỗ vỡ hàng rào nhầy 

 

 

 

 

2.2. Sinh bệnh hoặc loét dạ dày theo Capper: 

Viêm niêm mạc do hồi lưu tá tràng dạ dày qua lỗ môn vị bất thường làm tăng 

sự hư huỷ tại chỗ của hàng rào nhầy. Tại vị trí loét H.pylori được thải ra, chu trình gây 

loét ®−

còn bị kìm hãm kéo theo sự mất khả năng sản suất 

chất nhầy, thoái hoá niêm mạc và loét. 

ược điều khiển bởi sự gia tăng phức tán acid và lớp niêm mạc và nhịp độ chuyển 

đổi của tế bào niêm mạc không 

  444



 

Mô hình loét theo capper 

 

3. H.pylori và loét tá tràng: 

sẹo của ổ loét gây nên những ổ loạn sản nhỏ ở tá 

Trong bệnh loét tá tràng tái phát, việc phát hiện H.pylori rất quan trọng vì việc 

diệt trừ vi khuẩn này làm giảm đi rất nhiều số lượng loét tái phát. Cơ chế đầu tiên ổ 

loét được hình thành do các yếu tố như tăng tiết acid Colhydric di truyền... về sau 

viêm tá tràng và quá trình hình thành 

tràng. Nếu bệnh nhân bị viêm hang vị dạ dày mà có H.pylori -> vi khuẩn này sẽ di 

chuyển xuống các ổ loạn sản và làm cho loét tá tràng tái phát. 

 

4. Helicobacter pylori với K dạ dày: 

Tháng 7/1994 Tổ chức y tế thế giới đã thông báo H.pylori là tác nhân gây ung 

 nghiên cứu H.pylori của Châu Âu đã tìm hiểu mối liên 

(p = 0,001) 

thư biểu mô hạng I. Nhóm

quan tỷ lệ người nhiễm H.pylori biểu hiện bằng phản ứng huyết thanh (+) với tỷ lệ 

bệnh nhân tử vong do K dạ dày trong 17 quần thể dân cư thấy hệ số tương quan 2,68 
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Về cơ chế: theo nghiên cứu dịch tễ học thì nhiễm H.pylori xảy ra sớm trong 

vòng 5 năm đầu của cuộc đời, sự tiến triển của dạ dày nhiễm H.pylori thành K dạ dày 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chế độ ăn nhiều muối, giảm lượng vitamin C đưa vào yếu 

tố cơ thể và yếu tố di truyền có thể đóng vai trò gì đó 

i và rối loạn tiêu hoá không loét. 

Sinh t

rường hợp rối loạn tiêu 

hoá kh

ịch học: 

 giảm dần và IgG-IgA tăng dần. Khi không được điều trị các kháng 

tiệt trừ được H.pylori (điều trị I). Các kháng thể giảm xuống rồi tăng trở lại. Trường 

5. H.pylori và rối loạn tiêu hoá không loét (non ulcer Dyspepsia) 

Rối loạn tiêu hoá không loét tỷ lệ nhiễm H.pylori khoảng 50%, nhưng chưa 

chứng minh được mối nhân quả giữa nhiễm H.pylor

hiết một số trường hợp cho thấy có tổn thương viêm dạ dày vi thể do H.pylori và 

điều trị tiệt trừ H.pylori làm biến mất các triệu chứng. Các t

ông loét khác là do rối loạn vận động của dạ dày. 

IV. Điều trị tiệt trừ H.pylori và diễn biến của bệnh 

1. Cơ sở điều trị 

+ Như chúng ta đã biết trong phòng thí nghiệm H.pylori rất nhậy vào nhiều loại 

kháng sinh: các betalactames, Monobactam axtreonam, Macrolides, furantoin, 

aminoglyconides, Imidazole, Tetracilin và Rifampicin. Tuy nhiên trên lâm sàng 

không hẳn như vậy có thể do các kháng sinh không đạt được nồng độ ức chế tối thiểu 

hoặc bị giảm tác dụng môi trường acid trong các ống tuyến ở dạ dày cũng như do sự 

hiện diện của chất nhầy. 

+ Cơ sở miễn d

Khi bị nhiễm H.pylori đáp ứng miễn dịch khởi đầu bằng tăng kháng thế IgM, 

tiếp theo đó IgM

thể IgG và IgA có thể tồn tại trong nhiều năm. Trường hợp có điều trị nhưng không 

hợp điều trị tiệt trừ được H.pylori (điều trị II) các kháng thể sẽ biến mất. 
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2. C

µ thường 

 kết hợp 3 lại thuốc diệt trừ H.pylori cho 

 cũng làm tăng tỷ 

lệ tác dụng phụ của thuốc (khoảng 30%) trong đó có 5% phải ngưng điều trị. 

2.2. Các thuốc 

- Metronidazole:   1-1,5g/ngày trong 2 tuần 

- Bismuth thể keo(CBS): 480g/ngày trong 4 tuần 

 

a. T.B

y 

ác công thức điều trị 

2.1. Điều trị H.pylori bằng một thuốc đơn độc: thường cho kết quả kém v

dẫn đến kháng thuốc. Hiện nay thử nghiệm

kết quả 80-90% tiệt trừ được H.pylori. Tuy nhiên các phối hợp này

- Tetracilin:   1,5-2g/ngµy x 2-4 tuần 

- Amoxilin:   1,5-2g/ngµy x 2-4 tuần 

Một vài phác đồ:

orody và CS: 122 trường hợp (1988) 

- Denol    120mg 1 x 4 ngà
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- Tetra    500mg x 4/ngày hoặc 

 Amoxycilin   250mg 1v x 4/ngày 

 và 94% trong số này H.P.(-) sau 18 tháng. 

 

b. Borsch và CS: 80

- Bismuth subsalicylate  600mg x 3/ngày trong 4 tuần 

- Amoxyilin   500mg x 3/ngày trong 4 tuần 

 500mg x 3/ngày trong 2 tuần 

 Denol:    120mg x 4v/ngµy trong 4 tuần 

 500mg x 3v/ngµy trong 1 tuần 

V. Kết luận 

được xác minh rõ. Rõ nhất là nguyên nhân gây viêm niêm mạc dạ dày mạn tính typ B 

n hệ giữu rối loạn tiêu hoá không loét và K 

còn ch

nghiên cứu để tìm ra một phác đồ điều trị tốt nhất với ít tác dụng phụ nhất. 

 

ng huyết thanh phát hiện 

 thể kháng h.pylori 

- Lấy 2ml máu của bệnh nhân cần xét nghiệm, chiết huyết thanh. 

- Pha huyết thanh thành nhiều độ loãng từ 1/2... đến 1/1280 để tìm hiệu giá kháng thể. 

- Mỗi độ loãng huyết thanh được nhỏ lên một tiêu bản đã phủ sẵn kháng nguyên 

H.pylory, ủ 370C/1h sau đó rửa trôi huyết thanh thừa. 

- Nhỏ tiếp lên tiêu bản môt giọt cộng hợp kháng thể có thể gắn chất màu huỳnh quang 

ủ 370C trong 30 phút và rửa trôi chất màu thừa. 

- Metronidazole    250mg 1v x 4/ngày trong 2 tuần đầu 

Kết quả: 94% H.P.(-) sau 8 tuần

 trường hợp(1988) 

- Metronidazole  

Kết quả: 80% tiệt trừ H.pylori 

c. Patchett và CS 30 trường hợp (1992) 

-

- Tetra   

- Metronidazole   500mg x 3v/ngµy trong 1 tuần 

Kết quả: 90% sau 8 tuần tiệt trừ H.P 

Hiện nay vai trò sinh bệnh học của H.pylori trong bệnh lý dạ dày – tá tràng đã 

và gây tái phát loét hành tá tràng. Mối liê

ưa rõ ràng. Do vậy, việc phòng và điều trị viêm loét dạ dày-tá tràng phải được 

Qui trình thực hiện phản ứ

kháng
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- Sấy khô nhẹ tiêu bản, phủ dung dịch đệm glycerol và soi trên kính hiển vi (KHV) 

huỳnh quang. 

• Kết quả dương tính khi thấy hình  vi khuẩn H.pylori phát sáng dưới KHV 

huỳnh quang. 

• Đáng giá:  (+) ở hiệu giá kháng thể bao nhiêu? 

Ghi lại bằng ảnh chụp huỳnh quang 

 

Qui trình nuôi cấy phát hiện h.pylori từ mảnh sinh 

thiết dạ dày-tá tràng 

Để đảm bảo khả năng phân lập cao, các bệnh nhân trước đó phải ngừng dùng 

kháng sinh ít nhất 1 tháng. Qui trình: 

- Mảnh sinh thiết dạ dày (hang vị, thân vị, tiền môn vị, bờ cong bé, tá tràng, 

cạnh ổ loét; tốt nhất ở vùng hang vị và thân vị ) được lấy ra khỏi kìm sinh thiết bằng 

một que vô trùng, đặt ngay vào môi trường vận chuyển và gửi đến phòng nuôi cấy 

trong 2h. 

- Tại phòng nuôi cấy, mảng sinh thiết được cấy lên môi trường chuyên biệt cho 

H.pylori, để 370C trong khí trường 5%O2, 10%CO2, 85%N2. Sau 5-7 ngày nuôi cấy, 

các khuẩn lạc nghi ngờ H.pylori sẽ được kiểm tra các tính chất sinh vật-hoá học 

(oxidase, catalase và urease) để khẳng định và làm thuần khiết cho các nghiên cứu 

tiếp theo về kháng nguyên, kháng sinh đồ. 

 

Qui trình thực hiện urease test 

Mảnh sinh thiết vùng hang vị (hoặc thân vị) được cho ngay vào môi trường ure 

của test urease, đậy nắp lại và đặt vào tủ ấm 370C.  

 Đọc kết quả: 

Nếu màu của môi trường chuyển ure chuyển từ màu vàng sang đỏ là thử 

nghiệm dương tính: trong mảng sinh thiết có H.pylori. Nếu màu môi trường vẫn giữ 

nguyên màu vàng là thử nghiệm âm tính. 

Đánh giá: 

 (+++):  Dương tính trong vòng 4h 
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 (++): Dương tính trong vòng 4-8h 

µm tiêu bản nhuộm xác định hình thể h.pylori 

trực tiếp từ mảnh sinh thiết 

Đọc kết quả trên kính hiển vi ở độ phóng đại 1000x với 300 vi trường, tìm hình 

thể H.pylori và đánh giá mức độ 

 (+++): > 10 vi khuẩn/vi trường  

 (++): 5- 10 vi khuẩn/vi trường 

 (+): < 5 vi khuẩn/vi trường 

Qui trình lấy bệnh phẩm cho xét nghiệm vi sinh vật chẩn 

đoán h.pylori (urease, nhuộm soi trực tiếp, nuôi  cấy và 

chẩn đoán huyết thanh học) 

ấy 3 vị trí; hạng vị, thận vị và cạnh ổ loét (cách bờ ổ loét 0,5cm). Mỗi vị trí lấy 

tối thi

nước cất sau đó rửa 

2. Má

g bơm kim tiêm vô trùng lấy 2ml máu tĩnh mạch cho vào ống nghiệm vô 

trùng không có chất chống đông, để đông tự nhiên và chiết huyết thanh. 

Viêm dạ dày 

 (+): Dương tính trong vòng 12-24h 

 

Qui trình l

Mảnh sinh thiết ổ loét dạ dày – tá tràng (hoặc hang vị, thân vị) được lấy ra khỏi 

kìm sinh thiết bằng một que vô trùng, dùng que vô trùng đó dàn mảnh sinh thiết lên 

một lam kính đã đánh dấu sẵn. Cố định lam kính bằng nhiệt đèn cồn, để nguội, 

nhuộm gram. 

1. Mảnh sinh thiết: 

- Cần l

ểu 1 mảnh. Tổng số 3 mảnh. 

- Sau mỗi bệnh nhân phải thay kìm sinh thiết hoặc rửa sạch bằng 

lại cồn 700

u: 

 Dùn

 

I. Đại cương: 
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 Viêm dạ dày là một vấn đề thường có, thể cấp tính hoặc mạn tính. ở thể cấp 

tính  

toả hay khu trú nào của viêm niêm mạc dạ dày (bao gồm 

 màu sắc bề mặt và tiết dịch của niêm mạc) đều có thể mô tả là 

 nên những thay đổi  kiến trúc và rối loạn chức 

m tổ chức học niêm mạc dạ dày đã đóng 

ăng. 

 Mối quan hệ giữa viêm dạ dày cấp và dạ dày mạn chưa rõ ràng lắm. Trong 

viêm dạ dày cấp, tổn thương thường được phục hồi phần lớn trong vài ngày. Có tác 

ể chuyển thành mạn do cơ chế tự miễn (Taylo) bằng sự 

nhiên, trên thực nghiệm lại khó tái 

 niêm và lớp cơ chính danh co cứng, 

phần nào do lưu lượng máu. Nếp nhăn là một tổ chức chức năng hơn là giải phẫu. 

Giữa các nếp nhăn là những chỗ lõm gọi là hố của dạ dày, nơi các tuyến của dạ dày 

Những yếu tố bảo vệ (Barier) của niêm mạc dạ dày – tá tràng, gồm: Lớp chất 

nhầy và Bicacbonat phủ lên lớp niêm mạc bề mặt đó và sự cung cấp máu cho nó.  

Những yếu tố tấn công vào niêm mạc dạ dày - tá tràng gồm các tác nhân độc hại (yếu 

tố ngoại sinh) hoặc các yếu tố gây nhiễm khuẩn niêm mạc (yếu tố nội sinh) các yếu tố 

gây tiêu huỷ (do HCl và Pepin). 

Sở dĩ niêm mạc dạ dày vẫn tồn tại được và làm tròn nhiệm vụ tiêu hoá của mình 

là sự cân bằng giữa hai quá trình bảo vệ và tiêu huỷ tấn công. 

Quá trình viêm cũng như loét niêm mạc dạ dày là kết quả của sự tấn công của 

“Những yếu tố tấn công” qua “ Hàng rào phòng ngự ” gây nên tình trạng mất cân 

bằng giữa hai quá trình “bảo vệ” và “tấn công”. Ngoài ra còn có sự tham gia của yếu 

nó thường liên quan đến nhiều trạng thái bệnh lý toàn thân. ở thể mạn tính 

người ta thấy vai trò rất rõ của tuổi tác. 

Bất kỳ một viêm lan 

những thay đổi về

viêm dạ dày. Quá trình viêm sẽ gây

năng của dạ dày so với bình thường. 

 Sự phát minh ra những ống soi mềm với các phương tiện sinh thiết, nội soi. Sự 

tiến bộ về nghiên cứu dịch vị và các xét nghiệ

góp nhiều trong việc phân loại bệnh lí này với bệnh lí khác của niêm mạc dạ dày, thực 

tổn cũng như cơ n

giả cho rằng viêm dạ cấp có th

phát hiện thấy kháng thể kháng tế bào thành. Tuy 

tạo viêm dạ dày mạn bằng chất độc hoặc tiêm niêm mạc dạ dày đồng loại. 

II. Sinh lí bệnh học 

 Niêm mạc dạ dày có nhiều nếp nhăn do cơ

đổ ra. 
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tố miễn dịch, vấn đề này được đề ra trong những năm gần đây do phát hiện thấy nhiều 

kháng thể kháng tế bào bìa ở những bệnh nhân bị viêm dạ dày: 60% bệnh nhân bị 

viêm dạ dày thể teo, 90% các bệnh nhân bị thiếu máu Biermer  bao giờ cũng kết hợp 

với một viêm dạ dày teo vô toan tuyệt đối, trong khi đó chỉ thấy có từ 2-16% ở người 

thường. Một mặt khác ở những người bị các bệnh tự miễn như viêm tuyến giáp người 

ta cũng thấy có đến 30% mang kháng thể này và viêm dạ dày mạn cũng thường hay 

kết hợp với các bệnh nói trên. Do đó có khuynh hướng coi viêm dạ dày mạn là một 

bệnh tự miễn. 

III. giải phẫu bệnh học, mô học, hình ảnh nội soi dạ dày và 

phân loại 

 Hiện nay, người ta tạm thời phân hai loại: viêm dạ dày cấp và viêm dạ dày mạn. 

1. Viêm dạ dày cấp: Có hai loại tổn thương cơ bản. 

1.1. Viêm dạ dày cấp, long: Nổi bật là hiện tượng xung huyết, xuất huyết, niêm mạc 

phù nề. 

* Soi dạ dày: Có một phần hoặc toàn thể niêm mạc dạ dày đỏ rực, bóng láng, có 

những đám nhầy dầy và lỏng, các nếp niêm mạc phù nề, niêm mạc kém bền vững, 

dễ xuất huyết (chấm xuất huyết, ban xuất huyết) và vết trượt. 

1.2. Viêm dạ dày cấp, chợt, loét nông: Nổi bật là hiện tượng mất tổ chức. Biểu hiện  

về tổ chức học có 3 đặc điểm: 

- Tróc biểu mô mặt ở cổ tuyến 

- Xuất huyết ở cổ tuyến  

- Xuất huyết ở Lamina propria của tuyến, lan toả. 

* Soi dạ dày: Trên nền xung huyết phù nề có những chỗ mất tổ chức thường ở 

phầ ang vị, đôi khi có vết nứt kẽ dài ngoằn ngoèo chạy dọc rãnh 

 mạc. Đôi khi là dạng loét trợt (aphte) loét dài hẹp, dễ 

xuất huyết. 

2. Viêm dạ dày mãn: có 2 loại 

Tổn thương viêm thường nằm rải rác ở niêm mạc thân vị, tuyến đáy nhưng không 

thấy ở hang vị. 

n dưới thân vị, h

hoặc cắt ngang qua niêm

2.1. Viêm dạ dày mạn tuyến đáy - thân vị: 
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Phần lớn tuyến đáy biến mất và thay hoàn toàn bằng tế bào ruột hoặc nhày. Có thể 

lúc đầu viêm nông rồi lâu dần dẫn đến teo dạ dày. 

* Hình

, xâm nhiễm các tế bào 

viêm, tróc biểu mô. Các tuyến vẫn bình thường về số lượng và hình thái. 

 toàn: Các ống tuyến biến mất. 

ế bào tuyến của dạ dày có hình thái giống 

tế bào tuyến của ruột (loạn sản ruột) thì đó là thể nặng của viêm teo dạ dày.  

2.2 Viêm dạ dày mạn tuyến hang - môn vị 

- Thường không có triệu chứng. Tăng tỷ lệ viêm hang vị ở tuổi già. 

nên. 

Hình ảnh nội soi của viêm dạ dày mạn chia làm 4 thể 

 khi xung 

huyết lốm đốm. 

2. Viêm phì đại: Ngoài kiểu viêm dạ dày phì đại thực thụ (nếp niêm mạc thô 

to) còn có thể nổi cục, thể khảm, thể polipe, thể giả u. 

3. Viêm dạ dày thể loét trợt: Các tổn thương niêm mạc hình tròn, nông, có bờ 

rõ. 

4. Viêm dạ dày teo: Ban đầu niêm mạc phẳng, không mượt, về sau mất dần 

nếp, teo, nhạt màu, có mạch máu nổi. 

 

Phân loại theo charler dive (Pháp) 

Căn cứ vào giải phẫu bệnh học, viêm dạ dày có 2 loại: viêm dạ dày cấp và viêm dạ 

dày mạn. 

1.Viêm dạ dày cấp tính: 

 ảnh mô học: Có 3 thể: viêm nông, viêm dạ dày teo, teo tuyến dạ dày. 

- Viêm dạ dày mạn thể nông: Lớp đệm xung huyết, phù nề

- Viêm dạ dày teo: có nhiều bạch cầu trong tổ chức đệm. Giảm số lượng các tuyến. 

Các tuyến teo nhỏ. Trong trường hợp viêm teo hoàn

- Teo tuyến dạ dày: Nếu xuất hiện các t

- Bệnh nhân có loét hầu hết đều có viêm hang vị (trừ loét do aspirin). Nếu loét ở dạ 

dày phần cao thì viêm hang vị có thể lan rộng xa. 

- Viêm hang vị cũng thường xẩy ra do trào ngược dịch tá tràng, dịch mật (đặc biệt 

muối mật) gây 

1. Viêm long: Thường có tăng tiết, niêm mạc xung huyết, phù nề, đôi
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Những tổn thương có thể là tại chỗ hay lan toả tuỳ thuộc vào nguyên nhân và 

tình trạng của bệnh. Người ta mô tả những biểu hiện của viêm dạ dày cấp bằng các 

dạng sau: 

1.1. Viêm dạ dày thể xuất tiết: 

Biểu hiện bằng tình trạng niêm mạc phù nề xung huyết và có nhiều đám viêm 

xâm nhiễm bởi bạch cầu đa nhân ở niêm mạc  (Hình 1). 

1.2. Viêm dạ dày thể xuất huyết: 

Niêm mạc có những chấm xuất huyết đôi khi có những mảng, đám xuất huyết 

dưới niêm mạc và các vết xước, chảy máu, chính là do sự vỡ mạch máu lớp tiết chính 

(Lamina Propiria) (Hình 2). 

1.3. Viêm dạ dày thể ăn mòn: 

Là do chất ăn mòn tác động liên tiếp lên bề mặt niêm mạc dạ dày, gây ra sự 

biến đổi trầm trọng cùng với sự phù nề đơn điệu của niêm mạc dạ dày và sau đó là 

tình trạng hoại tử tại chỗ của niêm mạc dạ dày. Sau một thời gian các Fibrin hàn gắn 

lại tạo thành các mô sẹo (Hình 3). 

1.4. Viêm dạ dày thể nhiễm khuẩn: 

Với sự có mặt của các vi sinh vật gây nhiểm khuẩn. Trong trường hợp dạ dày bị 

viêm tấy, dịch rỉ viêm làm mưng mủ các vách niêm mạc cùng với thành dạ dày, có thể 

gây hậu quả đục thủng và gây viêm phúc mạc. Chắc chắn các sản phẩm khí sinh ra sẽ 

vào thành dạ dày. Người ta gọi đó là dạ dày phù thũng (Hình 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  454



 

2. Viêm dạ dày mạn tính: 

Người ta chia viêm dạ dày mạn ra 2 loại: Một dạng thường gặp và một loại ít 

khi gặp. 

2.1. Dạng thường gặp: 

Những đặc tính chủ yếu của viêm dạ dày mạn tính là tình trạng xâm nhiễm của 

các tế bào viêm và sự teo các tuyến. Sau đây là những tổn thương quan trọng mà 

người ta đề cập đến. 

2.1.1. Viêm dạ dày mạn thể nông: 

Tổn thương thâm nhiễm tế bào dừng lại ở lớp dưới biểu mô của niêm mạc và 

những ống tuyến tương ứng ở thể này hoạt động phân bào (gián phân) của các tế bào 

tại chỗ mang tính tự phát riêng lẻ cũng như các ống tuyến tương ứng. Người ta ví như 
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hoạt động của một nhà máy vẫn diễn ra bình thường và tất nhiên quá trình tiết axit 

(HCl) là không thay đổi (Hình1). 

2.1.2. Viêm dạ dày mạn toàn thể : 

Đặc tính chủ yếu là tổn thương xâm nhiễm rộng trên niêm mạc dạ dày. Tình 

trạng này kết hợp cùng với việc giảm mạnh các ống tuyến. Biểu hiện với việc bắt đầu 

teo niêm mạc dạ dày, sự giảm bớt các sản phẩm của lớp tế bào viền và lớp tế bào 

chính biểu hiện rõ trên lâm sàng bằng tình trạng giảm tiết axit (Hình 2). 

2.1.3. Viêm dạ dày mạn thể teo chưa hoàn toàn: 

Các sản phẩm được tạo ra lúc này là không đáng kể. Chiếm ưu thế là các tế bào 

tiết nhầy. Khả năng tiết axit đã giảm một cách rõ rệt (Hình 3). 

2.1.4. Viêm dạ dày mạn thể teo hoàn toàn: (Tức là các ống tuyến đã biến mất hoàn 

toàn). 

Lúc này toàn bộ niêm mạc dạ dày đã viêm teo. Người ta thấy không có lượng 

axit nào được tiết ra trong lòng dạ dày cũng như Pepsin (Hình 4). 

2.2. Những dạng ít gặp: 

Những dạng viêm dạ dày mạn này bao hàm những yếu tố đặc thù riêng của 

từng loại. 

2.2.1. Viêm dạ dày mạn có chứa bạch cầu EOSINOPHILES. 

2.2.2. Viêm dạ dày mạn dạng đậu mùa. 

2.2.3. Viêm dạ dày tăng bạch cầu đặc hiệu hay không đặc hiệu. 

2.2.4. Tăng biệt hoá Lymphoide hay giảm biệt hoá Lymphoide. 

2.2.5. Bệnh của Menetrier hay tăng sự phát triển quá mức của tế bào khổng lồ 

GROSPLIS. 

IV. Lâm sàng viêm dạ dày cấp 

Viêm dạ dày cấp là phản ứng viêm chỉ hạn chế ở niêm mạc, có đặc tính khởi 

phát và diễn biến nhanh chóng do tác dụng của các tác nhân độc hại hoặc nhiễm 

khuẩn ở niêm mạc dạ dày. 

1. Nguyên nhân 

1.1. Yếu tố ngoại sinh thường gặp: 

- Vi khuẩn, virus và độc tố của chúng. 

  456



- Thức ăn nóng quá, lạnh quá, khó tiêu, nhai không kỹ hoặc bị nhiễm khuẩn nhiễm 

độc do tụ cầu, coli, rượu, chè, cafê, mù tạc... 

- Thuốc: aspirin, APC, NatriSalicylat, Sulfamid, Corntancyl, Phenylbutazon, Reserpin, 

Digitalis, KCl… 

- Các chất ăn mòn: muối, kim loại nặng (đồng, kẽm ) thuỷ ngân, kiềm, axit sulfuric, 

axit Chlohydric, Nitrat bạc. 

- Các kích thích nhiệt, dị vật. 

1.2. Các yếu tố nội sinh: Gặp trong các bệnh sau. 

- Các bệnh nhiễm khuẩn cấp (cúm, sởi, bạch hầu, thương hàn, viêm phổi, viêm ruột 

thừa...Tăng áp lực tĩnh mạch cửa, thoát vị hoành). 

- U rê máu cao, tăng Thyroxin, tăng đường máu. 

- Bỏng, nhiễm phóng xạ (1100r- 2500r), các Stress nặng, chấn thương sọ não, u não, 

sau phẫu thuật thần kinh, tim, shock, bệnh tim phổi cấp, xơ gan. 

- Dị ứng thức ăn: tôm, sò, ốc, hến… 
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2

2.1. Tr

C

triệu ch

có khi 

- Đau v

- Buồn

- Lưỡi 
 458

. Triệu chứng. 

iệu chứng lâm sàng 

ó thể hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có thể biểu hiện rầm rộ với các 

ứng: 

ng vị dữ dội, cồn cào, nóng rát có khi âm ỉ ậm ạch khó tiêu. 

nôn nhiều, ăn xong nôn ngay, nôn hết thức ăn thì nôn ra dịch chua, 

nôn cả ra máu. 

 

ùng thượ

 nôn hoặc 

to, miệng hôi, sốt 39-400C. 



- Gõ vùng thượng vị đau. 

ửa, truỵ tim mạch 

ng thường người bệnh chán ăn, buồn nôn, đau thượng vị lan toả, thường 

xuyên có thể sốt cao, bạch cầu tăng cao, tốc độ lắng máu cao. 

2.2. Triệu chứng cận lâm sàng 

- Chiếu chụp X-quang dạ dày thường không có giá trị: thấy hình ảnh niêm mạc thô, 

ngoằn ngoèo, bờ cong lớn nham nhở, túi hơi rộng. 

ầy lỏng. Các nếp niêm mạc phù nề. Niêm mạc kém bền vững, dễ 

, chạy 

êm mạc, đôi khi là dạng loét trợt (aphte), loét dài hẹp, 

ịch có bạch cầu, tế bào mủ. 

n xác định: 

hu kỳ nóng rát. 

ỉ thấy niêm mạc thô. 

m 

ch cầu đa nhân trung tính. 

quang bụng thấy liềm hơi. 

túi mật dầy. 

- Cơn đau cấp của loét dạ dày, tá tràng: X-quang dạ dày có ổ loét. 

- Quá trình viên diễn ra từ vài giờ đến vài ngày, liền sẹo nhanh, phục hồi hoàn toàn. 

- Có thể nôn m

Thô

- Soi dạ dày thấy 2 loại tổn thương cơ bản: 

* Viêm dạ dày cấp, long: Có một phần hoặc toàn thể niêm mạc đỏ rực, bóng láng, có 

những đám nhầy d

xuất huyết (chấm, ban) vết trợt. 

* Viêm dạ dày cấp trợt, loét nông: Trên nền xung huyết, phù nề có những chỗ mất tổ 

chức thường ở phần dưới thân vị hang vị, đôi khi có vết nứt kẽ dài, ngoằn ngoèo

dọc rãnh hoặc cắt ngang qua ni

dễ xuất huyết. 

- Dịch vị: tăng tiết dịch, tăng toan. Trong d

- Xét nghiệm máu: bạch cầu tăng, CTBC chuyển trái, tốc độ máu lắng tăng. 

3. Chẩn đoán 

3.1. Chẩn đoá

- Lâm sàng: đau thượng vị đột ngột không theo c

- X-quang: không thấy hình loét, ch

- Soi dạ dày và sinh thiết: thấy tổn thương niêm mạc (viêm dạ dày cấp long hay viê

dạ dày trợt, loét cấp). Mảnh sinh thiết có xâm nhập bạ

3.2. Chẩn đoán phân biệt: 

- Viêm tụy cấp: Amylaza máu và nước tiểu tăng cao. 

- Thủng dạ dày: X-

- Viêm túi mật cấp: sốt, sờ thấy túi mật to, siêu âm thành 

4. Tiến triển, biến chứng 
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- Một số tác giả cho rằng có thể từ viêm dạ dày cấp, nếu bị nhiều đợt có thể chuyển 

u chứng và bảo vệ niêm mạc. 

ở nhiệt độ 37 0C, 

n đặc dần (súp 

+ Atropin 1/2mg x 1èng/1lÇn x 3lÇn/24h tiêm dưới da. 

 1-2 ống/24h tiêm bắp thịt. 

- Trung hoà axit: 

+ Natribicacbonate 2gr/lÇn x 3lÇn/24h 

+ Uống dạng dung dịch hoặc dạng viên cùng liều. 

- Bảo vệ niêm mạc: 

Trymo 120mg x 4viên/ngày, chia 2 lần, trước bữa ăn 1 giờ. 

- Nếu do nguyên nhân dị ứng: Dimedron, pipolphen (viên 25mg x 3 lần/ngày ống 2ml 

(50mg), 1 ống tiêm bắp). 

 

i hoặc rối loạn các chức năng tiêu hoá. Những 

nguyên nhân được đề cập là: 

1.1. Ăn uống 

thành viêm mãn, vì niêm mạc bị phá huỷ liên tiếp và có vai trò của cơ chế tự miễn. 

5. Điều trị: Chủ yếu là điều trị triệ

5.1. Rửa dạ dày 

- Có thể rửa dạ dày qua Sonde bằng dung dịch NaOH 2% hâm nóng 

hoặc rửa bằng dung dịch thuốc tím 0,1% ở 370 C. 

- Nhịn ăn 1-2 ngày đầu, sau đó uống nước đường loãng, sữa, cháo, rồi ¨

mềm). 

5.2. Thuốc 

- Giảm tiết: 

+ Cimetidin 200mg x

- Nếu có chảy máu: tiêm vitamin K 5mg x 6-12 ống tuỳ mức độ. 

- Truyền huyết thanh mặn ngọt để nuôi dưỡng. 

- Nếu là bệnh toàn thân: việc điều trị bệnh toàn thân là chủ yếu. 

- Hiện nay có xu hướng chẩn đoán viêm dạ dày do một loại xoắn khuẩn  có tên là 

Helicobacter pylory, nên ta dùng kháng sinh kết hợp với thuốc dạ dày (có thể dùng 1-

2-3 kháng sinh tuỳ bệnh nhân). 

V. Lâm sàng viêm dạ dày mạn

1. Nguyên nhân 

Ngoài những dạng đặc biệt và những thể do độc tố viêm dạ dày mạn thường thứ 

phát sau một số rối loạn tiêu hoá kéo dà
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- Nuốt nhiều, nhanh, nhai không kỹ, bữa ăn không đúng giờ giấc. 

- Ăn nhiều những thức ăn có nhiều chất hoá học dùng trong nông nghiệp hoặc kỹ 

- Ăn nhiều gia vị chua cay, uống cafe đặc, uống rượu, hút thuốc lá lâu ngày. 

1.2. Các yếu tố cơ học, hoá lý (phóng xạ, quang tuyến) vai trò độc hại của một số 

thuốc (thuốc nhuận tràng dùng kéo dài các thuốc bột kiềm gây trung hoà axit dịch vị 

quá mức sẽ dẫn đến phản ứng đột biến tăng tiết HCL làm tổn thương niêm mạc dạ 

dày). 

1.3. Các yếu tố nhiễm khuẩn 

nghệ thực phẩm. 

 gây viêm dạ dày mạn hoặc duy trì viêm dạ dày mạn 

(đặc biệt cần chú ý các nhiễm khuẩn ở TMH, răng, VFQ mạn). Trong bệnh Biermer 

thấy có vi khuẩn trong dạ dày (do nồng độ acide thấp trong dịch vị nên vi khuẩn phát 

triển) vai trò của Helicobacter pylory trong viêm dạ dày mạn và loét hành tá tràng đã 

 

đang được chú ý nhiều. 

1.4. Người ta thường thấy viêm dạ dày mạn tính xẩy ra cùng với loét dạ dày, loét 

Ôm khuẩn ruột, túi mật viêm, trào 

,

hành tá tràng, bệnh đại tràng chức năng, táo bón, nhi

ngược dịch mật vào dạ dày, viêm miệng nối dạ dày - hỗng tràng, ung thư dạ dày. 

1.5. Suy dinh dưỡng  thiếu sắt, thiếu B12, yếu tố nội sinh giảm, một số thiếu hụt 

không đặc hiệu như thiếu acide folic, vitamin C, vitamin PP, protein. 

1.6. Rối loạn nội tiết: suy tuyến yên, bệnh Hasimoto, thiểu năng cận giáp, bệnh 

Addison, bệnh đái đường. 

1.7. Dị ứng: một số bệnh ngoài da (mày đay, eczema, lichen) hoặc do ăn uống. 

1.8. Yếu tố miễn dịch: mới đây phát hiện thấy có các kháng thể kháng tế bào thành, 

kháng yếu tố nội sinh. Song ý nghĩa bệnh lý chưa rõ có thể chỉ là bằng chứng của sự 

tấn công đã làm biến chất của kháng nguyên, tế bào có vai trò quan trọng trong việc 

gây ra hoặc duy trì các tổn thương của viêm dạ dày mạn. 

1.9. Các rối loạn tâm lý, thần kinh thực vật: có thể gây viêm dạ dày và rối loạn tiêu 

hoá. 

1.10. Yếu tố di truyền: thấy rõ hơn cả trong bệnh Biermer (hấp thụ B12 kém). 

Dù cho nguyên nhân nào thì viêm dạ dày cũng chỉ là hậu quả của các tấn công 

liên tiếp vào niêm mạc dạ dày, song cơ chế sâu xa chưa chắc chắn. 

2. Triệu chứng: 
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2.1. Lâm sàng:  

- Không có dấu hiệu lâm sàng đặc trưng của viêm dạ dày mạn. Bệnh nhân có những 

rối loạ khi ăn, nhất là 

ào buổi sáng, 

, gia vị cay chua hoặc ngọt. Sau ăn mỡ xuất hiện nóng rát có thể 

hô tróc vảy, có vết 

 lợi. Lưỡi bù trắng. Đau tức vùng thượng vị 

t phù nề, đôi khi xung huyết 

- Viêm  thô to) còn có 

thể nổ

- Viêm n, nông, có bờ rõ. 

- Viêm

dày mạn thể nông: Lớp đệm xung huyết phù nề, xâm nhiễm tế bào viêm, 

Ò số lượng và hình thái. 

- Thể 

n cơ năng tương tự như trong rối loạn tiêu hoá xẩy ra sớm sau 

sau bữa ăn trưa. 

- Cảm giác nặng bụng, ợ hơi, nhức đầu, mặt đỏ, cảm giác đắng miệng v

buồn nôn, nôn, chán ăn, táo lỏng thất thường. 

- Nóng rát vùng thượng vị xuất hiện sau hoặc trong khi ăn, đặc biệt rõ sau khi ăn uống 

một số thứ: bia, rượu

là do trào ngược dịch mật vào dạ dày. Có một số trường hợp nóng rát xuất hiện muộn 

sau bữa ăn. 

- Đau vùng thượng vị: không đau dữ dội, thường chỉ là cảm giác khó chịu, âm ỉ 

thường xuyên tăng lên sau khi ăn. 

- Khám thực thể: tình trạng gầy đi chút ít hoặc bình thường. Da k

ấn của răng trên rìa lưỡi, lở loét, chảy máu

khi gõ hoặc ấn sâu. 

2.2. Cận lâm sàng 

2.2.1. X-quang: có hình ảnh các niêm mạc thô không đồng đều, bờ cong lớn nham nhở 

hình răng cưa. 

2.2.2. Nội soi dạ dày: phát hiện được các thể: 

- Viêm long: thường có tăng tiết, niêm mạc xung huyế

lốm đốm. 

 phì đại: ngoài kiểu viêm dạ dày phì đại thực thụ (nếu niêm mạc

i cục, thể khảm, thể polype, thể giả u. 

 dạ dày thể loét trợt: các tổn thương niêm mạc hình trò

 dạ dày teo: Mới đầu niêm mạc phẳng không mượt, về sau mất dần nếp, teo, 

nhạt màu, có mạch máu nổi. 

2.2.3. Sinh thiết dạ dày: 

- Viêm dạ 

tróc biểu mô. Các tuyến vẫn bình thường v

viêm teo dạ dày: Nhiều bạch cầu trong tổ chức đệm. Giảm số lượng tuyến và 

các tuyến teo nhỏ. 
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Nếu các tế bào tuyến của dạ dày có hình thái giống tế bào tuyến của ruột (loạn sản 

ruột) thì đó là thể nặng của tuyến teo dạ dày. 

2.2.4. Xét nghiệm dịch vị: 

- Trong vi ường 

- Trong viêm teo dạ dày: lượng dịch tiết và nồng độ HCl giảm nhiều dần tiến tới vô 

toan. 

h 

 kết hợp lấy dịch vị, xét nghiệm. 

- Chẩn đoán dễ khi lâm sàng, nội soi, sinh thiết phù hợp. 

- Chẩn đoán khó khi lâm sàng, nội soi, sinh thiết không phù hợp. 

4. Tiến triển- Biến chứng 

4.1. Tiến triển: 

Viêm  dạ dày mạn tiến triển từ từ, hình thái niêm mạc thay đổi dần từ viêm phì 

đại đến viêm teo (thể teo đơn thuần, thể teo có loạn sản). 

4.2. Biến chứng: 

- Ung thư dạ dày. 

- Xuất huyết tiêu hoá. 

- Viêm quanh dạ dày tá tràng. 

- Viêm túi mật mạn, viêm tuỵ mạn. 

5. Điều trị: 

5.1. Chế độ ăn uống: 

ch giữa 

ượu, cafe, thuốc lá. 

5.2. Thuốc: 

- Phải thận trọng khi dùng thuốc, tránh dùng các loại thuốc độc hại cho dạ dày nhất là 

khi phải dùng thuốc kéo dài. 

- Khi phải cho các thuốc: Corticoid, Resecpin êm 

mạc. 

êm dạ dày nhẹ: nồng độ HCl giảm, nhưng khối lượng dịch tiết bình th

hoặc hơi tăng. 

3. Chẩn đoán: 

Chẩn đoán xác định viêm dạ dày mạn chủ yếu dựa vào kết quả nội soi, sin

thiết

Ăn chậm, nhai kĩ, ăn những loại thức ăn dễ tiêu, nấu chín kĩ, khoảng cá

các bữa ăn hợp lí. Tránh loại thức ăn nhiều chất xơ, quá nóng, quá lạnh hoặc cứng 

rắn. Kiêng các chất cay, chua, mỡ rán, r

… thì nên dùng các thuốc băng se ni
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- Thuốc băng se niêm mạc: 

Smecta gói 3,925 gr x 3 gói/ ngày uống trước hoặc giữa bữa ăn 

- Thuốc chống co thắt, ức chế tiết dịch: 

- Thuốc an thần (không dùng kéo dài) 

Seduxen 5mg x 2v/ ngày (sáng, tối). 

4 x 1v/ngµy (tèi). 

- Khán

Flagyl 0,25 x 4-6v/24h một đợt 7-10 ngày. 

- Nếu 

g 100ml nước ngày uống 2-3 

lần tro

- Tron

+ Viêm

 

 dày

dạ dày là một bệnh ác tính của tổn thương dạ dày, nguyên nhân chưa 

 ràng, tiến triển nhanh, chẩn đoán sớm khó khăn, tiên lượng nặng, chưa có phương 

3 trong các ung thư và chiếm 40% ung thư hệ tiêu hoá. 

ước: 

Atropin 1/4mg x 1 ống/ 24h tiêm dưới da. 

Gastozepin viên 25 mg x 2v/ ngày uống trước bữa ăn. 

Meprobamat 0,

g sinh (khi có nhiễm khuẩn, viêm miệng nối). 

Ampicilin 0,25 x 4-6v/24h một đợt 7-10 ngày. 

có giảm toan thì dùng: 

HCl 10% x 30 giọt và Pepsin 0,2gr: trộn lẫn tron

ng bữa ăn. Hoặc dùng các men tiêu hoá. 

- Vitamin B, PP. 

g thiếu máu: Fe, B12. 

5.3. Phải điều trị kịp thời các bệnh kết hợp nếu có như: 

 nhiễm ở răng, miệng, tai mũi họng. 

+ Viêm đại tràng, chống táo bón. 

+ Điều trị rối loạn thần kinh thực vật. 

+ Tẩy giun sán. 

 

Ung thư dạ  

I. Đại cương: 

Ung thư  

rõ

pháp điều trị đặc hiệu. 

1. Dịch tễ học: 

 Sự thường gặp: 

+ Đứng hàng thứ 1/

+ Tỷ lệ tử vong cho 100.000 dân ở một số n
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Nhật Bản: 66,7% Nouvell Selande: 16,5% 

Autralia: 15

Phần Lan: 35,7% 

 ở Việt Nam: 17,2% (P.T.Liên 1993 thấy 340 ca UTDD/1974 ca ung thư các loại). 

ăm 1994 N.Đ.Đức báo cáo một thống kê bệnh ung thư ở Hà Nội trong 5 năm (1988-

− ở cả hai giới trong đó 

p nhiều hơn nữ (tỷ lệ nam/nữ xấp xỉ 2/1,5) 

 UTDD cao hơn các nhóm máu khác. 

2%), các bệnh nhân này dễ bị ung thư dạ dày. 

ướng chả, 

ú – tuyến ống – chế nhày – tế bào nhẫn. 

fferentated carcinoma). 

: ung thư tuyến biểu bì... 

A. Ung thư biểu mô tuyến dạ dày (UTBMTDD) 

1. Dịch tễ học: 

Chi lê: 56,5% ,5% 

áo: 40% 

+

N

1992) cho biết ung thư hệ tiêu hoá chiếm 31% tổng số ung th

có 14,5% là UTDD. 

Tuổi thường gặp: 50-60, các tuổi khác ít gặp hơn. 

Giới: nam gặ

Cơ địa dễ UTDD: 

Người có nhóm máu A có tỷ lệ

Người viêm DD mạn tính thể teo nhất là có thể dị sản ruột và viêm dạ dày mạn tính 

của bệnh thiếu máu Biermer (6-1

Bệnh Polyp to >2cm ở dạ dày. 

Yếu tố di truyền: gia đình có người bị K dạ dày sẽ bị ung thư  dạ dày nhiều gấp 4 lần 

các gia đình khác (Vida Beek Mosbeeck). 

Các yếu tố khác: địa dư, hoàn cảnh sống, sự chế biến thức ăn (xào, rán, n

hun khói dự trữ...). Vai trò của Nitrosamin, Helicobacter Pylori. 

2. Phân loại: 

Theo OMS 1977 chia UTDD thành 2 nhóm lớn: 

UTDD dạng biểu mô (Carcinoma) 

UTBM tuyến (Adenocarcinoma): tuyến nh

UTBM không biệt hoá (Undi

Một số loại ít gặp

+ Ung thư không biểu mô gồm các Lipomas các Sarcome của cơ, mạch và đặc biệt là 

u lympho ác tính. 

- Trong thực tế dạng UTDD hay gặp là UTDD biểu mô.  

II. Các bệnh UTDD 
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* Sự thường gặp: 

+ Gặp tỷ lệ cao ở các nước: Trung quốc, Nhật bản, các nước Đông nam á, Mỹ la tinh . 

ấp: Co-oet, ấn độ, Nigieria, Mỹ, Anh, úc.  

ở nam da trắng và 15% ở nam da đen. 

* Địa dư: Người Nhật di cư sang Mỹ vẫn có tỷ lệ mắc UTDD cao hơn. 

* Mức sống: ở các nước người nghèo bị UTDD cao hơn lớp người giàu, nhưng với trẻ 

em của họ tỷ lệ mắc bệnh UTDD ít hơn. 

* Giới tính: ở cả thế giới nam mắc UTDD gấp đôi nữ giới. Việt nam: nam gấp đôi nữ 

(P.T.Liªn 1993 và N.B.§øc l994) . 

* Tuổi: Hay gặp ở tuổi trung bình 55 (thấp là <14 và cao là >60). 

, thịt hun khói, thức ăn đóng hộp, nước 

 đất bùn giàu nitrat. Khi ăn, uống các thức ăn có 

ành Nitrosamin là chất gây UTDD (trên thí nghiệm 

− dạ dày dễ dàng).  

ở nhiệt độ thấp (2-4 độ C) nitrat không thành nitrit được, do vậy ở các nước bảo quản 

đi. Acid Ascorbic làm giảm sản xuất 

acid amin (Giải thích Vitamin C có tác dụng 

ét số thức ăn có cấu trúc tương tự Nitrosamin trong thịt 

 Methyl - guanidin và nitro hóa sẽ tạo thành N-

* Một số yếu tố có quan hệ đến UTDD 

ợp tử. Người có nhóm 

c UTDD hơn nhóm khác. 

+ Mức độ vừa: các nước châu Âu. 

+ Mức độ th

Khoảng 50 năm trở lại đây UTDD đều giảm ở tất cả các nước: ở Mỹ 

-(1974-1983) tử vong do UTDD giảm bớt 20% 

2. Các yếu tố gây UTDD: 

+ Các thức ăn có chứa nhiều Nitrat (thịt, muối

uống hoặc thực phẩm được trồng trên

nitrat vào dạ dày (nitrat do vi khuẩn biến đổi thành nitrit), đến dạ dày Nitrit phản ứng 

với các amin cấp 2 hay cấp 3 th

cho con vật ăn N-methyl - N  nitrosonidin gây ung th1

thức ăn bằng lạnh tần suất UTDD giảm bớt 

nitrosamin vì ức chế phản ứng nitrit với 

bảo vệ cơ thể). Ngược lại m

bò, trong một số cá người ta tìm thấy

methyl- N- nitrocyanid là yếu tố gây UTDD. 

+ Di truyền: gia đình có người thân K dạ dày có tỷ lệ UTDD gấp 2-4 lần các gia đình 

khác. Sinh đôi đồng hợp tử có tỷ lệ K cao hơn loại sinh đôi dị h

máu A dễ m¾

  466



+ Teo niêm mạc dạ dày nhất là dị sản ruột có nguy cơ cao bị K dạ dày, viêm DD 

+ Polip tuyến dạ dày 

+ Loét dạ dày lành thành còn tranh luận 

Helicobacter Pylory: tuyên bố của tổ chức y tế thế giới (WHO 1994) HP là tác nhân 

số 1 gây UTDD. Một số tác giả cho rằng UTDD là một bệnh phụ thuộc vào tình trạng 

nhiễm HP kéo dài gây ra viêm DD qua nhiều giai đoạn tiến triển dẫn tới UTDD. 

Frank A.Sinicrope et Bernare Levin đại học Texas, 1993 nêu giả thiết như sau: 

trong bệnh Biermer có khoảng 5% bị UTDD. 

K: 

HP Dạ dày bình thường

Viêm nông dạ dày

Nhiều muối

Viêm teo dạ dày

HP cao Phát triển vi khuẩn
Chất gây đột biến và

Notrosamin
Loạn sản

Ung thư tuyến dạ
dày  

 

3. Giải phẫu bệnh lý: 

- Đại thể: 

+ Thể loét: ổ lo bờ méo ứ ở bờ và đáy ổ 

g loét á (tổ ch

i: khối u to sùi như súp lơ, đáy rộng, phát tri D. Đường 

i u 3-4  hơn chiếm toàn bộ lòng

iễm: UTDD đét (lini âm n g trên niêm mạc dạ 

dày tạo thành n  cứng  bị lớp niêm mạc 

trở thành đục, cứng và dính vào các lớp sâu hơn của thành DD, hiếm hơn ở u lan tràn 

toàn bộ dạ dày, thành dạ dày 2-3cm và cứng như sụn. 

- Di căn của UTDD: 

ét 2-4cm,  mó lồi lên, mật độ c ng, có tổ chức K 

loét. Tron  DD K ho ức K ở bờ ổ loét). 

+ Thể sù ển vào trong lòng D

kính khố cm có khi còn to  DD. 

+ Thâm nh te plastique): u th hiễm nôn

hững mảng làm nếp niêm mạc dẹt xuống, nhãn 

 Ba thể trên đơn độc hoặc kết hợp với nhau 
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+ Theo bạch mạch, tĩnh mạch tới hạch mạc treo ruột, gan, lách, hạch trên đòn (hạch 

how. 

 u Krukenbeng), 

vào ống ngực, gây cổ trướng dưỡng chấp. 

- Vi thể: 

differentated carcinoma) có cấu trúc 

yến. 

 

hêu gợi K dạ dày. 

ông sau khi ăn, khó tiêu, lúc đầu còn thưa về sau thành liên tục 

ại thức ăn nào. 

, ngày càng tăng rồi nôn, lúc đầu nôn ít sau nôn nhiều với bất 

 cơn đau: đau thượng vị mất chu kỳ, kéo dài hơn, không giảm khi 

). 

 (ù tai, hoa mắt) kèm theo ỉa phân đen rỉ rả không để ý, tình cờ bác sĩ 

ở dưới 

 ăn, di động ít nhiều sang trái, phải di 

 lên xuống. Tính di động không còn nếu K dính vào tạng lân cận 

iệu hẹp môn vị, Bouveret (+) đột ngột. Dấu hiệu thủng dạ dày: bụng co cứng, 

áu, ỉa phân đen. 

phù 2 chân, viêm tắc tĩnh mạch tái phát. 

Troisier), hoặc hạch Winc

+ Do tiếp giáp di căn tới: tuỵ, đại tràng, gan, lách, buồng trứng (khối

+ K biểu mô điển hình tuyến thiếu biệt hoá (Un

từng bè hay là dạng tu

+ K không điển hình: tế bào có tính chất ái toan, nhỏ, có không bào chứa nhầy (gọi là 

hình nhẵn mặt đá) hoặc có bọt. 

4. Triệu chứng học: 

a. Triệu chứng lâm sàng:

Lâm sàng lúc đầu chỉ là triệu chứng cơ năng k

- Triệu chứng cơ năng: (dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày) 

+ Đầy b

+ Ăn mất ngon, mới đầu chán ăn thịt mỡ, về sau chán ăn bất kỳ lo

+ Buồn nôn sau khi ăn

kỳ loại thức ăn nào. 

+ Thay đổi đặc tính

dùng thuốc (loại trước đây cắt cơn đau tốt

+ Thiếu máu

phát hiện hoặc làm Weber-Mayer (+). 

+ Suy nhược, mệt mỏi, sút cân không cắt nghĩa được nguyên nhân 

- Triệu chứng thực thể (thường đã muộn) 

+ Khám thấy khối u vùng thượng vị: thường ở trên hoặc ngang rốn (có thể thấy 

rốn nếu dạ dày sa) u rắn chắc, nổi rõ sau bữa

động theo nhịp thở

(do K lan tràn). 

+ Dấu h

mất vùng đục trước gan, choáng, nôn m

+ Dấu hiệu ngoài đường tiêu hoá:  

- Đột nhiên sốt kéo dài, 
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- Gan to đau, mặt gan lổn nhổn (có thể có di căn của UTDD) 

ờ thấy hạch Troisier (ở hố thượng đòn trái, di động dưới da, nhỏ sờ kỹ mới 

ân hít sâu vào). 

àng: 

thể loét của UTDD: 

lcero-vegettant): hình ảnh ổ loét sâu, xung quanh có viền nổi 

- Di căn phúc mạc: sờ bụng lổn nhổn, có dịch ổ bụng. 

- S

thấy khi bệnh nh

b. Triệu chứng cận lâm s

- X-quang 

+ Hình ảnh X-quang 

- Thể loét sùi (K u

cao lên thành gờ (H1) 

 

H1: UTDD thể loét sùi nhìn nghiêng trên X-quang như một thấu kính lồi. 

Nhìn nghiêng như một yên ngựa hang vị, môn vị hẹp, vòng tròn (H2: abc) 

 

H2: Hình X-quang UTĐ thể loét sùi. 

-quang hình ảnh các niêm mạc bất 

g viền xung quanh ổ loét bị phù 

- UTDD dạng loét (K.Ulceriforme): có trên X

thường tiếp cận với ổ loét (H3) cách một quầng sán

nề. 

 

H3: K dạng loét: ổ loét có viền sáng xung quanh. 

- UTDD dạng K bề mặt (K superficiel) về X-quang khó biết phải phối hợp với 

nội soi. Nội soi thấy 1 đám rộng niêm mạc bị ăn mòn có thể bằng lòng bàn tay, bề 

mặt không đều, có thể có loét hơi sâu nổi lên một số đảo nhỏ của tổ chức lành niêm 

mạc. 
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+ Hình ảnh X-quang thể xâm nhiễm đét dạ dày (linite plastique): có thể khu trú hay 

lan rộng toàn bộ dạ dày. Lòng đoạn tổn thương hẹp lại phía trên bị giãn rộng (khu trú) 

dạ dày không co bóp. Khi tổn thương lan rộng tâm vị và môn vị hé mở làm thuốc rơi 

xuống như hình tuyết rơi (H4) 

 

H4a: K đét dạ dày khu trú ở thân             H4b: K đét toàn thể DD nặng ở H. vị 

+ X-quang UTDD thể sùi (K vegetant): có hình khuyết vì tổn thương phát triển trên 

bề mặt niêm mạc (H5) 

 

H5: K thể sùi ở đáy dạ dày (biểu hiện rõ khi nén) 

- Triệu chứng nội soi: soi khi dạ dày sinh thiết đảm bảo chính xác 95%. Thường có 3 

hình ảnh gặp khi nội soi (đơn độc hoặc kết hợp): 

ó không đều, đáy bẩn, hoại tử. 

- Một khối u xù xì to nhỏ không đều không có cuống. 

 chất hoại tử với các dịch nhầy 

+ Thể thâm nhiễm (Linite plastique) rất khó nhận định. 

- Nếu thâm nhiễm lan toả rộng việc bơm hơi vào dạ dày gặp trở ngại vì mới 

bơm vào một ít bệnh nhân đã nôn ra hết, có khi không tiến hành soi được.  

+ Thể loét: 

- Một ổ loét sùi, méo m

- Bờ cao, dầy, nham nhở nhiều hạt to nhỏ không đều, thường có chảy máu trên ổ loét. 

- Niêm mạc xung huyết, ổ loét nhạt màu, nếp niêm mạc dừng lại ở cách xa ổ loét. 

+ Thể sùi: (vegetant) 

- Trên mặt và giữa các khối u sùi có đọng các

máu. 

- Đáy và niêm mạc xung quanh các u sùi cứng và không có nhu động. 
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- Nếu khu trú một vùng cũng khó chẩn đoán nếu nó ở thân dạ dày niêm mạc 

chỉ hơi dày lên, nhợt nhạt không có nhu động như niêm mạc xung quanh. 

- Ung thư thâm nhiễm vùng hang vị làm cho vùng này méo mó mất nhu động, 

màu nhợt nhạt, lỗ môn vị không đóng mở nhịp nhàng mà chỉ co bóp nhẹ hoặc thường 

 nội soi với các thể giải phẫu trong K. bề mặt dạ dày 

 

Hình ảnh nội soi Ung thư bề mặt DD Thể giải phẫu 

I 

(Superficiel) 

- Lồi lên 

 

- Phẳn

 

- Loét nông (exulcere) 

III DẠ

 

xuyên mở làm dịch tá tràng có thể trào ngược lên được. 

Đối chiếu

Dạng lồi 

(Exophytique) 

 

II Dạng nông bề mặt 

g 

 

ng loét 

I Polyp ác tính 

 

 

II a 

 

II b 

 

 

III K loét 

 

 

an gặp trong 50% trường hợp, thiểu toan gặp 25% 

trường hợp. 

+ Các enzym của dịch vị: Lacticodehydrogenase (LDH). Bình thường 0-350 đơn vị, 

UTDD tăng 800-1000 đơn vị. 

+ Định lượng CEA (Carcino Embryo Antigen) có ý nghĩa theo dõi bệnh nhân sau mổ, 

cắt khối u. Nếu sau mổ nồng độ CEA cao dai dẳng hoặc đột nhiên CEA cao lên thì có 

II c 

 

- Xét nghiệm sinh học: 

+ Độ toan: nghiệm pháp Histamin hoặc Pentagastin. Bình thường HCl toàn phần 2g/l, 

HCl tự do 1,70g/l. UTDD vô to

+ Acid lactic: bình thường 100mcg/l, trong UTDD trên 100mcg/l gặp 50% UTDD và 

2% trong loét dạ dày lành tính. 
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lý do chắc chắn rằng khi mổ chưa lấy hết tổ chức K hoặc K tái phát (nếu CEA dưới 

2,5mg/ml thì 80% bệnh nhân sống được >2 năm). 

+ Huỳnh quang Tetracyclin: cho bệnh nhân uống 5 ngày Tetracyclin 1g/ngày, ngày 

thứ 6 bệnh nhân nhịn đói và được hút dịch vị hoặc rửa dạ dày lấy dịch vị (hay nước dạ 

dày) quay ly tâm lấy cặn đem chiếu Ultrav let tế bào K ngấm Tetracyclin thành màu 

hồng. 

+ Máu: HC, HST giảm 

5. Chẩn đoán:  

Để chẩn đoán giai đoạn UTDD trước hết cần biết phân giai đoạn: 

* Theo kinh điển: chia UTDD thành 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn 0 (K. institu): có tế bào bất thường ở niêm mạc dạ dày, nhưng cấu trúc 

- Giai đoạn 1 (ung thư niêm mạc): cùng với TBK đã có rối loạn cấu trúc nhưng còn 

có dấu hiệu như giai đoạn 1 nhưng đã ăn qua 

- Giai đoạn 3 (ung thư thành): hiện tượng như giai đoạn 2, nhưng đã ăn qua các lớp 

của dạ dày. 

Vậy để chẩn đoán sớm UTDD là phát hi

*Xếp loại theo TNM (u, hạch, di căn) 

io

+ Phân: Werber-Mayer (+) 

niêm mạc chưa bị đảo lộn, ít tìm thấy được. 

khu trú ở niêm mạc. 

- Giai đoạn 2 (ung thư dưới niêm mạc): 

lớp cơ niêm. 

ện K ở giai đoạn 1 và 2 nêu trên. 

 

* T: Ung thư nguyên phát (căn cứ vào chiều sâu hơn là chiều rộng) 

- Tx: không thể đánh 

- To: chưa rõ ràng có u nguyên phát. 

giá được u nguyên  phát 
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- Tis: K insitus: u ở lớp trong biểu mô chưa xâm lấn ra lớp màng đáy (K tiền xâm 

lÊn).  

- T1: lan ra màng đáy hay lớp dưới niêm mạc. 

 lấn vào cấu 

trúc xung quanh. 

- T4: u

- Nx: hạch không thể đánh giá được 

- No: không có di căn hạch bạch huyết vùng. 

- N1: Di căn vào hạch bạch huyết dạ dày ở cạnh rìa u nguyên phát 3cm. 

- Mx: không rõ ràng có di căn hay không.  

Căn cứ vào TNM có thể xếp các giai đoạn bệnh như sau: 

- Giai đoạn 1: T1NoMo 

- Giai đoạn 2: T2NoMo, T3NoMo 

- Giai đoạn 3: T1, T2, T3N1, N2Mo, T1T2T3N2Mo, T4N các loại Mo. 

- Giai đoạn 4: T1T2T3N2Mo: cắt không có mục đích điều trị, T4 N các loại Mo: 

không kể T,NMo: giai đoạn sớm. 

a. Chẩn đoán ung thư DD giai đoạn sớm: 

- Các triệu chứng cơ năng và toàn thể: một người >40 tuổi, đột xuất ăn khó tiêu, đau 

thượng vị mơ hồ âm ỉ không rõ chu kỳ, kèm thêm mệt mỏi, thiếu máu, ỉa phân lỏng..., 

cần chụp X-quang, nội soi dạ dày. 

- Dựa vào X-quang nội soi: nếu chỉ dùng X-quang hoặc nội soi đơn thuần có thể đúng 

83%. Hai phương pháp kết hợp đúng 87%. 

- Dựa vào xét nghiệm tế bào dịch vị, sinh thiết: 

- T2: U xâm lấn ra lớp cơ hay dưới thanh mạc. 

- T3: U vượt qua lớp thanh mạc (vào phúc mạng tạng), nhưng chưa xâm

 xâm lấn ra cấu trúc xung quanh. 

* N: hạch bạch huyết vùng: 

- N2: di căn vào hạch bạch huyết quanh dạ dày ở cạnh rìa u nguyên phát 3cm, dọc 

theo bờ trái dạ dày, động mạch gan chung, lách hay thân tạng. 

* M: di căn 

- Mo: không có di căn 

- M1: có di căn 
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+ Nếu tế bào dịch vị (-), sinh thiết (-) không loại trừ UTDD khi X-quang và nội soi 

chỉ rõ là K. 

+ Nếu X-quang, nội soi chưa khẳng định chắc chắn, sinh thiết và tế bào dịch vị âm 

tính cần điều trị thử như phương pháp của Guttman vận dụng: Atropin + Hydroxyt 

nhôm hoặc Mg + an thần (kinh điển: Bismuth + Atropin + Lanistin hoặc 

Oxyfericarbon). Tây Âu dùng Cimetidin sau 2-3 tháng theo dõi diễn biến điều trị. 

Cơ năng X-quang Khả năng chẩn đoán Thái độ điều trị 

Hết hẳn Mất hẳn Chắc chắn lành tính Nội khoa 

Hết hẳn Chỉ bớt Có thể lành tính Nội khoa, theo dõi 

Hết hẳn Không thay đổi Nghi ác tính Cần xét mổ 

Không bớt Không đổi Rât nghi ác tính Nên mổ 

Hết hoặc còn Tăng lên  Chắc chắn ác tính Phải phẫu thuật 

Xin lưu ý: một loét ác tính khi dùng Cimetidin có thể liền sẹo nhưng bản chất ác tính 

vẫn còn nên phải sinh thiết mới an tâm. 

b. Chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn muộn (giai đoạn 3): 

Giai đoạn này chẩn đoán dễ nhưng không còn khả năng phẫu thuật nữa. 

Chẩn đoán dựa vào: 

- Khối u thượng vị không di động (do dính gan, tuỵ, đại tràng). 

- Đã di căn hạch Troisier 

- X-quang, nội soi dạ dày hoặc SOB loại trừ các K gan, tuỵ mạc treo. 

- Bằng sinh thiết tổ chức di căn (hạch, gan). 

c. Chẩn đoán phân biệt: 

- Loét dạ dày lành tính dựa vào soi và sinh thiết. 

- U lành của dạ dày: 

+ X-quang thấy một hình khuyết đều, tròn nếu phát triển trên một bề mặt dạ dày, hình 

viên phấn (segment de cercle) nếu nằm trên bờ cong. Gần hình khuyết niêm mạc 

mềm mại nguyên vẹn tới sát khối u. 

+ Dựa vào nội sinh thiết: 

- Viêm dạ dày phì đại: dựa vào nội soi và sinh thiết. 

- Giãn tĩnh mạch vùng đáy dạ dày: có hình giả u của Kirkling, chẩn đoán dựa vào soi 

dạ dày. 
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- K của các cơ quan gần dạ dày: tuỵ, đại tràng, dựa vào X-quang 

6. Các thể lâm sàng: 

a. K tiền môn vị: 

- Thường gặp nhất 

- Nhanh chóng có hội chứng hẹp môn vị 

b. K tâm vị 

- Có các triệu chứng của UTDD: đau, rối loạn tiêu hoá... 

- Các dấu hiệu khác: nuốt nghẹn như K thực quản, đau nhiều do dây thần kinh hoành 

bị kích thích, dịch dạ dày trào ngược lên thực quản. 

- Chụp dạ dày tư thế Trendelenburg mới phát hiện được (tư thế đầu lộn ngược). 

- Soi thực quản có giá trị chẩn đoán K tâm vị. 

c. UTDD thể đét: 

- Lâm sàng: đầy hơi, khó tiêu và nôn xuất hiện sớm, ỉa chảy nhiều, gầy sút suy mòn 

nhanh. 

- X-quang dạ dày có hình đồng hồ cát. 

- Nội soi sinh thiết: thành dạ dày cứng, màu xà cừ. 

7. Tiến triển và biến chứng: 

a. Tiến triển:  

Không được phẫu thuật dạ dày chắc chắn dẫn đến tử vong, chỉ có 2% sống thêm được 

>5 năm. 

b. Biến chứng: 

- Chảy máu tiêu hoá 5% 

- Hẹp môn vị (1/3 số ca K dạ dày hẹp môn vị ít hoặc nhiều). 

- Thủng dạ dày: 6% 

- Di căn: 70% (palmer) 

+ Hạch địa phương: 58% 

+ Thực quản 19% 

+ Tuỵ: 16% 

+ Vào gan: 47% 

+ Vào phổi: 18% 

+ Đại tràng: 14% 
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+ Các nơi khác: túi mật, sinh dục nữ, xương... 

Chết suy mòn hoặc sau 1 trong các biến chứng trên. 

B. Các loại ung thư khác của dạ dày: 

1. Lympho dạ dày không phải Hodgkin: 

a. Thường gặp: 

- Chiếm khoảng 3% trong các loại K dạ dày 

- Thường ở xa tâm và môn vị, gần góc bờ cong bé. 

i tốt so với loại Lympho dạ dày nguyên phát so với K biểu mô tuyến, 40% 

sống được 5 năm (trong 257 ca). Nếu không có tổn thương hạch 50% sống được 5 

năm. Nếu có hạch chỉ sống được 27%. Thường hạch ở thân tạng và trước động mạch 

chủ. 

- Tiến triển tại chỗ nhưng có thể ra ngoài hệ tiêu hoá: vòm họng, hạch ngoại vi, các 

tạng khác... 

- Với Lympho dạ dày thứ phát: có tiên lượng xấu, tuỳ thuộc vào bệnh toàn thân. 

2. U ác tính hiếm của dạ dày: 

a. U nguồn gốc trung mô: 

- Thuộc cơ: Sacom cơ trơn (Leiomyosarcome), Sarcome cơ vân 

(Rhabdommyosarcome). Sarcome cơ trơn hay gặp hơn và có thể điều trị khỏi bằng 

phẫu thuật. 

b. U nguồn gốc biểu mô: 

- U carcinoit: hội chứng u carcinoit có: da đỏ ửng, đi lỏng, các biểu hiện về tim, di 

căn gan. 

Tiên lượng chung tốt mặc dù đã có di căn, sống lâu được nhiều năm. 

- Carcinome dạng biểu bì 

- Carcinosarcome: về mô học có cấu trúc giữa u trung mô và biểu mô. 

c. Tổn thương do di căn kế cận: 

- Có nguồn gốc từ phế quản, vú, thận, tinh hoàn, ung thư rau. 

b. Tiên lượng: 

- Tương đố

- Thuộc tổ chức liên kết (Fibrosarcome)... 

- Thuộc thần kinh và liên quan (Schawanome)... 

- Thuộc mạch máu (Angiosarcome)... 
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Melannome ác tính. 

Carcinome tuỵ, K đại tràng, K gan có thể xâm nhiễm vào dạ dày. 

III. Điều trị ung thư dạ dày: 

A. Điều trị K biểu tuyến mô dạ dày: 

1. Điều trị dự phòng: 

- Phát hiện sớm UTDD ở người trên 40 tuổi có những rối loạn tiêu hoá cần được soi, 

X-quang, sinh thiết nếu có K cắt bỏ dạ dày sớm. 

- Quản lý và điều trị kịp thời những người có bệnh lý tiền K hoặc có nhiều khả năng 

K (cắt polyp dạ dày, điều trị các bệnh nhân viêm niêm mạc dạ dày). 

2. Điều trị triệt để: 

Điều trị triệt để chủ yếu phẫu thuật cắt dạ dày: 

- Cắt bán phần dạ dày rộng: phần dạ dày bị K, các mạc nối lớn, tất cả các hạch di căn 

5 dạ dày + hạch). 

- Trước đây do tỷ lệ tử vong trong 30 ngày đầu khá cao 21% (Leowy) do choáng hoặc 

bục miệng nối. Hiện nay từ 1959 chỉ còn 5,8% (Mouchet). Kết quả lâu dài có sự khác 

nhau tuỳ tác giả: sống sau 5 năm 8% (Leron), 18% (Mouchet), 14% (N.V.Vân). 

 có nhiều di căn hạch, tỷ lệ tử vong 

iÒu 

như trên nhưng cách nhật. 

- Tử vong mổ khá cao: 23% (Mouchet), 25% (Sortal), 9,4% (Lahey), 17% (N.V.Vân, 

N.§.Hèi). 

- Sống còn trên 5 năm: 17% (Mouchet), 12% (Lahey), 8% (N.V.Vân) 

3. Điều trị tạm thời: 

Trong điều kiện không được điều trị triệt để: mở thông dạ dày nối thông dạ 

dày- ruột chay, nối thông hỗng tràng. Hoặc dùng hoá chất 5FU liều 15mg/kg/24h 

trong 2-3 ngày rồi hạ xuống 7,5mg/kg/24h cách nhật cho u nhỏ lại trong 5-6 tháng. 

Rất tiếc có bệnh nhân lại bị chết sớm hơn vì bị suy tuỷ xương. 

 

và nghi ngờ di căn, có khi cắt cả lách, một phần tuỵ (cắt 2/3, 1/4, 4/

- Cắt toàn bộ dạ dày: khối u quá lớn hoặc lan rộng

cao. Sau mổ 15 ngày có thể tiêm 5 FU với liều 10mg/1kg/24h pha 500ml HTN 5% 

truyền tĩnh mạch trong 4 ngày. Nếu bệnh nhân dung nạp thuốc có thể tiêm tiếp 4 l

HVQY có thuốc Phylamine có tác dụng hỗ trợ chống K: viên 0,10 x 6v/24h x 

20 ngày, nghỉ 10 ngày, dùng trong 3 năm. 

B. Lympho dạ dày không phải Hodgkin:
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Điều trị có kết quả phẫu thuật kết hợp với tia xạ và hoá chất. 

Phẫu thuật cắt rộng dạ dày nhưng không nạo hạch 

IV. Tiên lượng chung của UTDD: 

Tiên lượng chung phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Thể bệnh: K thể loét tiên lượng nhẹ hơn loại xâm nhiễm, sùi 

dày nặng hơn K ở đoạn giữa và dưới dạ dày. 

 sâu: càng ăn sâu càng nặng. Nếu hạch không bị xâm nhiễm tỷ 

 khi tổn thương qua 

lympho xâm 

ếu tố tiên lượng chủ yếu sau mổ. 

 thì tỷ lệ sống 45%. Nếu 

ng tiên lượng càng xấu. Hạch càng dễ bị tổn thương khi tế 

ương K càng ăn sâu vào thành dạ dày (<10% 

 K xâm nhiễm) hoặc khi 

g vào hạch rất 

cao, đặc biệt 2/3 số ca đã có tổn thương ở các hạch tuỵ, lách và thường là tiềm tàng. 

 

Phân loại ung thư dạ dày theo OMS 1977 

iên 

+ Ung thư tế bào nhẫn: tế bào chế nhày đẩy nhân lệch về một phía giống như nhẫn. 

- Vị trí K ở trên 1/3 dạ 

- Xâm nhập theo chiều

lệ sống còn 80%. Nếu thanh mạc bị thì tỷ lệ hạ xuống còn 40%,

lớp thanh mạc thì chỉ còn 18%. 

- Về mô bệnh học: tiên lượng càng kém nếu u kém biệt hoá. Nếu nhiều 

nhiễm mạnh tiên lượng tốt hơn. 

- Sự xâm nhập vào hạch là một y

+ Nếu mọi cái đều giống nhau mà không có tổn thương hạch

hạch bị xâm chiếm tỷ lệ sống 12%. 

+ Nếu hạch xa bị tổn th−ơ

bào K ít biệt hoá. 

+ Khi đại thể là ít thâm nhiễm, khi tổn th

đối với K thuần tuý ở niêm mạc, >80% nếu thanh mạc đã bị

K ở vị trí trên cao của dạ dày. K ở phần trên dạ dày hay có tổn thươn

1. Ung thư biểu mô (Carcinome): 

- Ung thư biểu mô tuyến (Adenocarcinome): 

+ Ung thư tuyến nhú: tế bào biểu mô của tuyến phát triển tạo thành nhú như hình 

ngón tay có trục liên kết. 

+ Ung thư tuyến ống: tế bào u sắp xếp theo hình ống phân nhánh nằm trong mô l

kết. 

+ Ung thư tuyến chế nhày: tế bào sắp xếp gợi hình tuyến nằm trong “bể” chất nhầy. 
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- Ung thư biểu mô không biệt hoá (Un differenttated carcinome) tế bào phân tán 

không tạo thành tuyến (cấu trúc tuyến). 

. 

u mô tuyến. Typ lan toả tương 

ứng

 thư dạ dày 

1. Y

- M

có trong các thức ăn có muối, thức ăn hun khói, 

thứ

itride 

được coi là có tác dụng sinh UTDD.  

2. Y

iều đến nhóm máu A và có tính chất gia đình. 

3. C

- P ương sẽ xuất hiện tuỳ theo vào khoảng 5-25% các polyp dạ 

p dạng tuyến >2cm và trong polyp có lông có tỷ lệ 

ung

- B ách đáng kể lớp niêm 

mạ % (Marchand P et al 1987). 

- Một số loại ít gặp: ung thư tuyến biểu bì và ung thư dạng biểu bì. 

2. Ung thư không biểu mô:  

Gồm các lipomas, các sarcome của cơ mạch và đặc biệt là u lympho ác tính. 

Phân loại của Lauren 1965: 

Ung thư loại ruột và ung thư lan toả: 

- Typ ruột: khối u phân biệt rõ, cấu trúc đặc, giới hạn ngoại biên rõ. Tổ chức học: cấu 

trúc ung thư tuyến hình ống hay nhú, chất đệm phản ứng rõ

- Typ lan toả: khối u ranh giới không rõ. Tổ chức học: u cấu tạo từ các tế bào độc lập 

bài tiết chất nhày, không có phản ứng chất đệm. 

- Typ hỗn hợp: bao gồm cả typ ruột và typ lan toả. 

Trong phân loại này: typ ruột tương ứng với ung thư biể

 với loại không biệt hoá. 

Các yếu tố gây ung

ếu tố ăn uống và môi trường: 

uối ở trạng thái thô chứa một tỷ lệ cao nitrate và do đó có sự tiêu thụ nhiều sẽ phù 

hợp cao với viêm teo dạ dày. Nitrate 

c ăn rán, rau quả được bảo quản, ngũ cốc. 

- Nitrosamine có  trong thức ăn và hình thành tại chỗ bởi sự Nitro hoá của các N

dưới tác dụng của vi khuẩn ưa khí 

ếu tố di truyền: 

Người ta chú ý nh

ác bệnh thuận lợi dẫn tới UTDD: 

olyp dạ dày: các tổn thư

dày (Day.D.W 1987). Trong poly

 thư hoá cao hơn trong polyp tăng sản. 

ệnh Menetrier: bệnh này được đặc trưng bởi sự dày một c

c dạ dày. Nguy cơ UTDD của bệnh này khoảng 14,3

  479



- Dạ dày đã mổ: ung thư khu trú gần miệng với mỏm cắt và thường phối hợp các tổn 

thương teo niêm mạc vùng đáy với dị sản vùng hang vị và các tổn thương polype chủ 

yếu là tăng sinh. 

- Loét dạ dày mạn: sự xuất hiện chủ yếu của UTDD trên tiến triển ở loét dạ dày mạn 

 rằng loét dạ dày 

ét thể riêng khác với UTDD, một số tác giả cho rằng có thể sự thoái hoá 

êm dạ dày mạn. Tỷ lệ loét ung thư hoá ở người loét dạ dày thay đổi từ 1-

cả các tổn thương tiền 

n sản và dị sản ruột. Đã có 

 giữa viêm dạ dày mạn và 

 ở các bệnh nhân mắc 

i nhóm chứng. Tất nhiên tất cả chỉ là sự suy đoán, mức 

được xác định hoàn toàn. 

ssociated Lymphoid Tissue). Những điều kiện của cuộc sống bình thường có thể 

TDD. 

nhiễm HP là 3,2 lần (ENC, Gastro 9021 E 1992). 

 thấy kháng huyết thể huyết thanh chống HP ở nhóm có 

) với HP và UTDD ở dân chúng Heringa 

hiện đang còn tranh cãi. Có 2 khuynh hướng: một là các tác giả cho

mạn tính là m

ác tính trên vi

8% các trường hợp tuỳ theo báo cáo (Marchand P., Verwaer de J.C et al 1987). 

- Viêm dạ dày mạn xuất hiện như là một mẫu số chung của tất 

ung thư, nó làm teo các tuyến  và thường phối hợp với loạ

nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ

ung thư dạ dày, người ta nhận thấy nguy cơ ung thư cao hơn

bệnh viêm dạ dày mạn so vớ

độ của nguy cơ UTDD với dị sản ruột và loạn sản còn chưa 

4. Các quan điểm khác nhau về liên quan giữa HP và UTDD: 

- HP có vai trò trong sự tăng ác tính của niêm mạc dạ dày và MALT (Muco sa 

A

dẫn đến nhiễm HP sớm trong cuộc sống – viêm dạ dày mạn – U

- Một nghiên cứu sau 12 năm về HP trong bệnh dạ dày cho thấy: ở những bệnh nhân 

có HP (+) gặp UTDD gấp 3 lần so với những người có HP (-). Talley Etal nghiên cứu 

sự phối hợp giữa HP và UTDD cũng nhận thấy nguy cơ ung thư hoá của những người 

- Một nghiên cứu tại Anh cho

dị sản ruột cao hơn nhóm niêm mạc dạ dày bình thường. 

Có sự tương quan giữa tỷ lệ huyết thanh (+

C.B.Acta Endoscop 1992, 21, 67, 72. Nghiên cứu của Italia và Colombia cũng đã 

chứng minh sự tương quan huyết thanh (+) và HP là UTDD. 

Có 2 loại UTDD phối hợp với HP: Carcinome và Lymphoma của NALT. 
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Sơ đồ của Blasser (1990): Liên quan HP với UTDD 

HP

Các sản phẩm bài tiết chống độc tố

Ăn uống

Viêm

Niêm mạc

Xoá bỏ các cơ chế

Bài tiết Gastrin
Chức năng tế bào thành

Loét DDLoét HTT Teo

Ung thư dạ dày
 

 

 

hĩa: Bệnh sau cắt đoạn dạ dày, dây X là những tai biến, biến chứng xảy ra 

- Chảy máu sau mổ (trong ống t

- Nhiễm khuẩn sau mổ (viêm phúc mạc, viêm đại tràng có giả mạc). 

tràng, căng giãn và hoại tử thành quai 

BỆNH SAU CẮT ĐOẠN Dạ Dày và Dây X

I. Đại cương: 

1. Định ng

sớm hoặc muộn sau cắt đoạn dạ dày, dây X. 

2. Phân loại: 

+ Những tai biến và biến chứng sau cắt đoạn dạ dày sớm: 

iêu hóa, trong khoang phúc mạc) 

- Viêm tụy sau mổ. 

- Những biến chứng sớm ở quai tới (rò mỏm tá 

tới). 

- Tai biến và biến chứng ở mỏm dạ dày và ở miệng nối dạ dày - hỗng tràng (hoại tử 

mỏm dạ dày do thiếu máu, rò miệng nối dạ dày - hỗng tràng, ứ đọng ở mỏm dạ dày). 

+ Những tai biến và biến chứng muộn sau mổ dạ dày: 
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- Những biến chứng thực thể xảy ra muộn (lồng ở quai hỗng tràng thoát vị trong ở 

quai hỗng tràng, rò dạ dày hỗng tràng đại tràng "Fistule gastroJunocolique" ung thư 

chứng Dumping, rối loạn hấp thu sau cắt đoạn dạ dày). 

u mổ (nuốt nghẹn, liệt dạ dày, chướng bụng 

ệng nối: 

1. Định nghĩa: Loét miệng nối là loét xảy ra tại miệng nối dạ dày hỗng tràng (Ulcere 

Gastro - JéJunale) là một dạng loét thứ phát gặp trong phẫu thuật Billroth I. Hoặc 

Billroth II cũng có thể gặp sau nối vị tràng kết hợp cắt dây X, hoặc sau cắt dây X phối 

- L

) 

: 5-10% 

dày mà chỉ cắt áng chừng. 

- Nếu do cắt dây X và cắt hang vị không được hoàn toàn 2 thân dây X (cắt không hết) 

mỏm dạ dày sau cắt). 

- Những biến chứng muộn có liên quan tới những thay đổi hình thái sinh lý học sau 

cắt đoạn dạ dày (hội 

+ Những tai biến và biến chứng trong mổ cắt dây thần kinh X: 

- Những tai biến xảy ra trong khi mổ (tổn thương lách, tổn thương thực quản, thủng 

dạ dày ...) 

- Những tai biến và biến chứng sớm sa

hoại tử thành dạ dày do thiếu máu). 

+ Những biến chứng xa sau mổ thần kinh X: 

- Hội chứng Dumping. 

- ỉa chảy, ứ đọng dạ dày chướng bụng. 

- Rối loạn túi mật và đường mật. 

- Loét lại sau mổ. 

II. Một số bệnh sau cắt đoạn dạ dày 

A. Loét mi

hợp với mở thông môn vị. 

2. Sự thường gặp: 

oét miệng nối sau nối vị tràng: thế giới (30-35%) Việt Nam (20%) 

- Sau cắt 2/3 dạ dày: 2-3% (L.S.Liêm 1988

- Sau cắt dạ dày và cắt dây X: 1% 

- Sau cắt dây X, nối vị tràng hoặc mở thông môn vị

3. Nguyên nhân : 

- Cắt đoạn không đầy đủ còn để lại nhiều phần dạ dày tiết a xít, có khi cắt không được 

2/3 dạ 
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- Do u Adenone của tụy (hội chứng Zolliger - Ellison) đây là loại u gây loét (vì tăng 

tiết Gastrin) còn u thì còn loét tái phát. 

- Do còn để lại một phần niêm mạc hang vị trong trường hợp cắt để loại bỏ ổ loét thôi, 

còn  Pepsin. 

4. ác động trực tiếp vào niêm 

mạc ruột gây loét, điều đó có căn cứ: 

àng mang tính chất kiềm nên 

hi có ở 

u dài về sau ổ loét có thể làm thủng thành 

 dạ dày đại tràng. 

: Xuất hiện muộn sau mổ từ 3 tháng tới 1 năm có khi 20-30 năm sau: 

 HTT (đau lúc đói ăn vào đỡ đau) nhưng có đặc điểm đau khu trú 

ường độ đau tăng hơn trước khi 

-  Nôn: đi kèm với đau thường nôn, tính chất nôn gần như hẹp môn vị 

g ở bên cạnh bị biến dạng hình hẹp có giới hạn đoạn 

ruột ở trên và dưới chỗ loét. Có khi lại là hình giãn đơn hoặc kép. 

ương loét (yếu tố quyết định) 

 niêm mạc còn chất gastrin kích thích tiết HCl +

Bệnh sinh: Vì HCl + Pepsin của phần dạ dày còn lại t

- HCl tự do mất đi sau mổ, thường chỉ xuất hiện lại 3 tháng sau phù hợp với thời gian 

xuất hiện của loét. 

- Biến chứng này hay gặp ở bệnh nhân loét hành tá tràng. 

- Thường xảy ra ở quai đi (quai tới vì có nhiều dịch tá tr

ít xảy ra). 

5. Giải phẫu bệnh lý: ổ loét thường ở quai đi cách miệng nối chừng 1-2cm ít k

miệng nối hoặc quai tới. Có thể có 1-2 ổ loét. Tổ chức xung quanh phù nề, xơ cứng 

làm miệng nối hẹp lại quai tới giãn ra. Lâ

ruột vào ổ bụng hoặc vào đại tràng ngang tạo thành lỗ rò

6. Triệu chứng

-  Đau: đau như loét

bên trái đường trắng giữa, ngang rốn, hoặc thấp hơn. Cư

mổ (dấu hiệu này đáng chú ý) . 

Thăm khám thấy một vùng ngang rốn bên trái. 

- Có thể có xuất huyết tiêu hoá: ỉa phân đen. 

- X-quang: hình gai nhỏ, túi thừa, hình trôn bát hoặc hình nham nhở (nói chung khó 

phải chụp hàng loạt) hỗng tràn

- Nội soi bằng ống soi mềm: thấy tổn th

7. Tiến triển biến chứng : 

- Diễn biến xấu dần, nặng lên. 

- Biến chứng: chảy máu, hay gặp hơn là thủng. Sau khi thủng gây viêm phúc mạc khu 

trú hoặc rò vào đại tràng. Chẩn đoán rò dựa vào: 

+ Nôn ra phân 
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+ ỉa lỏng 

+ Suy sụp toàn thân nhanh: gầy, sút cân, mất nước, thiếu máu, phù. 

u trị nội khoa 

ất là có biến chứng phải mổ lại: 

t 2 nhánh dây X. Khi mổ lại 

t hiện u tụy (phòng loét dạ dày tái phát do hội chứng Zolinger 

êm dạ dày, ruột sau phẫu thuật có thể xảy ra ở mỏm tá tràng dạ dày 

 khác nhau: 

 dày. 

bên trong dạ dày, 

 xuất phát cho viêm (chỉ phát hiện được nhờ soi dạ dày) 

 mạc ruột gây ra viêm hỗng tràng 

iêm phần dạ dày còn lại nói 

và có khi nôn ra mật. Có thể xuất 

uyết tiêu hóa. 

+ Đôi khi sờ thấy một khối u phát triển ở xung quanh lỗ rò. 

8. Điều trị: 

- Nếu đau vừa phải, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, công tác điề

như loét hành tá tràng. 

- Nếu đau nhiều và nh

+ Nếu trước nối vị tràng bây giờ mổ cắt 2/3 dạ dày 

+ Nếu đã cắt 2/3 dạ dày bây giờ cắt lại kết hợp cắ

cần kiểm tra tụy để phá

- Ellison). 

B. Viêm dạ dày ruột sau phẫu thuật 

1. Định nghĩa: Vi

còn lại, ở miệng nối, ở hỗng tràng. 

2. Nguyên nhân sinh bệnh: có nhiều ý kiến giải thích

- Do tình trạng vô toan. 

- Do sự nung mủ của vi khuẩn. 

- Do ứ đọng. 

- Do sự trào ngược chiều của dịch mật lên dạ

- Do những sợi chỉ không tiêu hết ở thanh mạc, cơ bị đẩy lùi về phía 

những chỉ đó là khởi điểm

- Do HCl + pepsin (tác động trực tiếp vào niêm

(cũng là nguyên nhân gây loét). 

3. Triệu chứng: Viêm miệng nối, viêm hỗng tràng hoặc v

chung gây ra những triệu chứng sau : 

-  Đau: nóng rát đặc biệt xảy ra sau khi ăn một số thức ăn nhất định như: rượu đường, 

gia vị cay chua... cũng có khi là đau co thắt ở vùng thượng vị lan toả ra xung quanh. 

Đau thượng vị xuất hiện sớm vài tháng đầu sau khi mổ. 

- Rối loạn tiêu hóa kèm theo: thường là nôn mửa 

h
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- N m mạc đỏ rực, 

đụng vào dễ chảy máu. Niêm 

t: 

g ruột vào dạ dày qua miệng nối có thể quai tới hoặc cả 2 quai 

2. Phân loại

- Lồng ruột h

n biểu hiện như tắc ruột cao: 

 máu, sau nôn thấy dễ chịu, bớt căng vùng thượng vị. 

mạn tính. 

. 

 vào X- quang và nội soi. 

§iÒ

 sau cắt đoạn dạ dày 

A. Hội chứng Dumping 

2. Căn nguyên sinh bệnh: người ta biết rằng sau khi cắt bỏ dạ dày nhu động dạ dày 

ràng. Vì thức ăn xuống hỗng tràng nhanh đột ngột nên 

ưu trương làm rối loạn sự thẩm thấu hấp thu 

(Machella 1949). Những giả thiết gây ra hội chứng Dumping như sau: 

ội soi: soi dạ dày bằng ống soi mềm có giá trị chẩn đoán vì thấy: niê

mạc phì đại hoặc teo. Hình ảnh nội soi của viêm miệng 

nối trông như một hậu môn bị trĩ, miệng tròn và đỏ. 

4. Điều trị: Điều trị nội khoa như đợt cấp của viêm dạ dày mạn. 

C. Lồng rué

1. Định nghĩa: lồn

lồng vào dạ dày. 

: có 2 loại 

oàn toàn 

- Lồng ruột gián đoạn 

3. Triệu chứng: Lồng ruột hoàn toà

- Đau vùng thượng vị từng cơn 

- Nôn có khi nôn ra

- X-quang, nội soi: giúp chẩn đoán chắc chắn. 

4. Điều trị: phẫu thuật cấp cứu 

5. Lồng ruột gián đoạn: biểu hiện bằng bán tắc ruột ở cao: 

- Rối loạn lưu thông chậm có tính chất 

- Đau thượng vị nôn mửa. 

- Xquang: cho hình đặc biệt của nếp gấp ruột non

Chẩn đoán dựa

u trị: nếu lồng chặt kéo dài không tự tháo được phải mổ.  

III. Một số rối loạn cơ năng

1. Định nghĩa: Hội chứng Dumping là tình trạng “ngây ngất” xảy ra vài phút sau bữa 

ăn. 

mất đi hoạt động đóng mở môn vị không còn nữa thức ăn từ dạ dày xuống ruột rất 

nhanh (30-90 phút) vào hỗng t

làm chất chứa trong hỗng tràng trở nên 
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- D

 thuyết này cho thấy khi giãn quai đi gây ra những triệu chứng 

ân. 

- D ối lượng lớn, 

 rối loạn do mỏm dạ dày còn lại giãn ra cho 

nên i chứng dạ dày nhỏ. Thuyết này còn có điểm chưa 

giả úc có xuất hiện 

triÖ  quang. 

 biến chứng chức năng sau khi ăn thường xảy ra ở những 

i tâm thần đặc biệt và cho nguyên nhân là ở tâm thần. 

 hội chứng Dumping có thể do sự giải phóng ra 

ểu của bệnh nhân có hội chứng Dumping chứa nhiều hơn bình thường 

cũng tăng cao sau khi làm căng giãn cơ học hỗng tràng. 

ên những biểu hiện vận mạch 

Nhiều giả thiết như vậy chứng tỏ chưa có cơ chế nào là quyết định. 

3. Triệu chứng: Sau khi ăn biểu hiện của một bệnh cảnh lâm sàng rất đặc biệt 

- Triệu chứng ở bụng và tiêu hóa: 

+ Có cảm giác nặng ở vùng g căng. 

+ óc ách ở ổ bụng. 

+ Có những cơn đau quặn bụng, ỉa chảy. 

+ Nôn hoặc buồn nôn. 

o quai đi thu nhận thức ăn nằm trong một khối dịch lỏng còn mang tính chất axit, 

được tống nhanh từ dạ dày xuống vì thế gọi là hội chứng tống tháo nhanh (Dumping 

syndrome), mặt khác

và rối loạn toàn th

o phần dạ dày còn lại giãn ra: hay gặp xảy ra sau những bữa ăn kh

nhiều chất lỏng, do đó dễ gây ra những

 hội chứng này còn gọi là hộ

i thích được vì người ta nhận thấy không có sự tương xứng giữa l

u chứng trên với vấn đề giãn dạ dày được theo dõi bằng X-

- Có thuyết cho rằng: Thức ăn là một dịch ưu trương xuống ruột nhanh hút nước mạnh 

làm mất nước trong cơ thể đột ngột gây ra hội chứng này. 

- Có thuyết cho rằng những

bệnh nhân có trạng thá

- Thuyết nội tiết: giả thiết cho rằng

chất Serotinin, vì theo dõi thấy một số sự thay đổi sau: 

+ Nước ti

chất 5 HIAA (5 - hydroxy Indole Acetic Acide) 

+ Tỉ lệ Serotinin 

+ Mặt khác tiêm tĩnh mạch chất Serotinin cũng gây n

và tiêu hóa của hội chứng Dumping. 

 mũi ức, hoặc cảm giác căn

- Triệu chứng thần kinh thực vật 

+ Mặt đỏ bừng bừng hoặc vã mồ hôi, lúc đỏ lúc tái. 

+ Mạch nhanh tim đập mạnh, nhức đầu hoặc ù tai, hoa mắt. 

+ Mệt mỏi bàng hoàng khó chịu, bủn rủn chân tay. 
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+ B

 năm làm bệnh nhân sợ không dám ăn, lâm vào tình trạng 

thiếu d

% tùy từng tác giả. 

4. §iÒ

a. Nội

- Chế độ ăn: Nhiều đạm ít gluxit (vì chất cacbonhydrat bị thuỷ phân nhanh, vào hỗng 

tràng 

ng nước và các dịch khác nhiều giữa 2 bữa ăn. 

 

n nên nằm nghỉ: 20 - 30 phút 

ừa nằm vừa ăn. 

- Có thể dùng một số thuốc chống co bóp, kháng seretonin 

- Làm

t này với cắt dây X để tránh loét hỗng tràng. 

B. Hộ

 hiếm gặp Hội chứng hạ đường máu đơn độc tỷ lệ rất thấp, thường 

hay phối hợp với hội chứng tống tháo

3. Cơ chế sinh bệnh: ên quan đến 

chuyển hóa hydratcacbon, hội chứng này xuất hiện tương ứng với lúc đường huyết hạ, 

uồn ngủ. 

Các rối loạn trên kéo dài 30 phút đến 1 giờ. Nằm xuống bệnh nhân thấy dễ chịu có 

khi phải vừa nằm vừa ăn chậm. Sau một thời gian sẽ thích nghi dần rồi khỏi hẳn.Như-

ng cũng có khi kéo dài: 1 - 2

inh dưỡng. 

Tỷ lệ mắc chứng Dumping sau cắt dạ dày: 10-40

u trị: 

 khoa: 

làm tăng nồng độ thẩm thấu, kéo theo lượng nước nhiều) 

+ Tránh uố

+ Ăn thức ăn khô, chia 6 - 7 lần trong ngày mỗi bữa ăn ít.

- Nằm nghỉ sau khi ăn: sau khi ¨

- Cùng lắm v

b. Ngoại khoa: Mục đích làm cho thức ăn xuống hỗng tràng chậm 

- Thay đổi kiểu nối Billroth II thành Billroth I có kết quả tốt 70 - 80% các trường hợp 

. 

 nhỏ bớt miệng nối từ 2 - 2,5cm (theo một số tác giả) tốt. 

- Đưa một đoạn hỗng tràng nối vào giữa mỏm dạ dày còn lại với tá tràng cũng đạt kết 

quả tốt. Đoạn hỗng tràng có thể đặt ngược chiều nhu động (Antiberistalique) hoặc 

cùng chiều nhu động. Khi kết hợp kỹ thuậ

i chứng hạ đ-ờng máu 

1. Định nghĩa: Hội chứng hạ đường máu ở bệnh nhân sau cắt đoạn dạ dày là trạng 

thái bệnh xảy ra muộn 3 - 4 giờ sau khi ăn . 

2. Sự thường gặp:

 nhanh làm tình trạng thêm nặng hơn. 

Chưa rõ ràng, giả thiết rằng: biến chứng muộn có li
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vì ăn đường vào là khỏi hoặc tiêm tĩnh mạch glucoza ưu trương 20 - 40ml bệnh đỡ 

ngay. 

4. Tri

iảm trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, thở nhanh, đồng tử giãn hôn mê. 

chứng này kéo dài trong nhiều tháng. 

tĩnh mạch 

ược vào quai tới làm quai tới giãn to ra. 

háng. 

4% (G. Muller 1981) 

t nghẹn phát sinh do rối loạn 

hế vị - phế vị, mà phản xạ này tham gia vào chức năng nuốt. Trong nhiều 

ệu chứng : 

- Đau thượng vị dữ dội vào lúc đói. Đau dịu khi uống nước đường. 

- Kèm theo mệt mỏi rã rời, cảm giác như đói lả. 

- Có thể có cảm giác buồn ngủ, ra mồ hôi, rùng mình co giật. 

- Nặng hơn: g

Những triệu 

5. Điều trị : 

- Hạ đường máu đơn thuần: cho tiêm glucoza ưu trương 30%: 20 - 40ml 

hoặc ăn các thức ăn có đường. 

- Nếu đi cùng với hội chứng tống tháo nhanh: điều trị như điều trị hội chứng tống tháo 

nhanh. 

C. Hội chứng quai tới 

1. Định nghĩa: Hội chứng quai tới là tình trạng rối loạn chức năng quai tới sau phẫu 

thuật dạ dày. 

2. Cơ chế: do thức ăn ng

3. Triệu chứng: 

- Đau tức hạ sườn phải sau khi ăn có cảm giác nặng bụng rất khó chịu. 

- Nôn ra mật đắng. 

- Gầy sút. 

- X quang: quai tới giãn to, có nhiều thuốc cản quang. 

4. Điều trị: ngoại khoa, nối quai tới với quai đi bên (Braun) 

IV- Những tai biến, biến chứng sau cắt dây X 

Những biến chứng này xảy ra sau phẫu thuật cắt dây X chừng 1 t

A. Nuốt nghẹn : 

1. Tỷ lệ gặp: 5 - 2

2. Nguyên nhân: chưa thống nhất nhưng nhiều ý kiến cho rằng 

- Do làm tổn thương thần kinh phần cuối thực quản. Nuố

phản xạ p
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trường hợp nuốt nghẹn chỉ có tính chất tạm thời vì nó được bù trừ bởi nhờ sự tăng co 

bóp của phần thực quản trên (C. Muller 1981). Sự rối loạn phản xạ phế vị - phế vị 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở cơ thắt tâm vị 

- Do viêm niêm mạc thực quản vì sự trào ngược của dịch dạ dày. Theo Alexin nguyên 

nhân này hay gặp (0,5%) do phẫu thuật viêm làm tổn thương nhiều vùng thực quản và 

n do tăng co bóp phần cơ thắt dưới của 

3. Triệu chứng: theo H. Neej (1981) chia nuốt nghẹn: 3 mức độ 

- Mức độ nhẹ: chỉ bị khi ăn thức ăn cứng, tự mất sau 3-4 tuần. 

- Mức độ trung bình: cảm thấy nghẹn nhẹ khi bị lỏng. Điều trị bảo tồn có kết quả. 

- Mức độ nặng: nuốt nghẹn với bất kỳ loại thức ăn nào kèm theo có các triệu chứng 

đau, nóng rát sau xương ức, buồn nôn thường khó tự khỏi phải nong môn vị. 

4. Chẩn đoán: dựa vào X quang: thực quản phần dưới chít hẹp trên giãn thuốc Barit 

qua chậm. Có thể soi t ¬ng tù 

5. Điều trị : 

- Có thể tự khỏi sau 3 tuần. 

- Thuốc chống viêm (nếu có viêm) chủ yếu an thần, vitamin B. 

- Trường hợp nặng: Phải nong t

B. Liệt dạ

1. Tỷ 

 - 11/23 tử vong (1965) 

2. Cơ chế sinh bệnh: 2 yếu tố quan trọng 

- Liệt 

liệt ruột kéo dài. 

 liệt dạ dày sau cắt dây X 

DDTT có khi mất trương lực DDTT hỗng tràng đại 

- Dạ dày bài tiết rất nhiều dịch. 

phình vị lớn dạ dày. 

- Có thể do tụ máu cạnh thực quản với sự xơ cứng các tổ chức xung quanh. 

- Theo A.Skjennald: sự tăng nồng độ gastrin trong huyết thanh sau cắt dây X siêu 

chọn lọc cũng là nguyên nhân của nuốt nghẹ

thực quản. 

hực quản thấy hình ảnh tư

âm vị. 

 dày 

lệ gặp: ít nhưng nặng, dễ tử vong 

Theo Edelman gặp 23/1000 ca mổ cắt dây X

dạ dày và ruột sau cắt dây X. 

- Rối loạn về mặt chuyển hóa do 

3. Hậu quả của

- Mất trương lực dạ dày hoặc 

tràng. 
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- Có chiều hướng trụy tim mạch và suy sụp nhanh chóng. 

ngột sau mổ từ 2-15 ngày. 

 và tăng nhanh làm khó chịu. 

ôi, mạch nhanh, HA tụt. 

n to, thuốc cản quang không qua tá tràng, ruột non có khi bình thư-

hơi có mức nước. 

iêm trọng: Na, Cl, K hạ Us tăng kèm rối 

iều chỉnh thăng bằng kiềm toan. 

c chống Cholinesterasa, huỷ giao cảm thuốc phóng bế hạch thần kinh 

au cắt dây X  

h viện Việt Đức (VN): sau cắt dây X: 20%, sau cắt dây X siêu chọn lọc: 18% 

S N.T. Cơ có 3 mức độ: 

ày mỗi ngày đi dưới 2 lần toàn trạng 

ngày, mỗi ngày 3 - 6 lần ảnh hưởng 

ng thuốc. 

ợt, mỗi đợt 3 ngày, mỗi ngày 6 lần ảnh hưởng nhiều tới sức 

ó thể do 

- Sự b n gây ra ỉa lỏng. 

- Do c ây ra (giảm men tiêu hóa). 

- Do h

4. Triệu chứng : 

- Lâm sàng: Đột 

+ Nấc, nôn 

+ Bụng chướng to

+ Hoảng hốt, rẫy rụa, vã mồ h

+ Khám bụng vẫn thấy mềm. 

- X quang: DD giã

ường đôi khi có giãn 

- Xét nghiệm máu: Rối loạn điện giải ngh

loạn thăng bằng kiềm toan, biểu hiện nhiễm kiềm máu. 

5. Điều trị : 

- Chống sốc nếu có: bồi phụ nước điện giải, ®

- Dùng các thuố

và đặt ống thông dạ dày hút dịch tích cực. 

V.  Những biến chứng xa s

A. ỉa chảy: 

1. Sự thường gặp: 

- Của nước ngoài: 30 - 40% (Weibeng) 68% (Harking) 

- Bện

2. Mức độ: Theo cố G

- Nhẹ: Mỗi tháng ỉa chảy 1 - 2 đợt mỗi đợt 2 ng

bình thường, không điều trị cũng khỏi. 

- Vừa: mỗi tháng ỉa chảy 2 -3  đợt, mỗi đợt 2 -3 

sức khoẻ, phải dù

- Nặng: mỗi tháng 3 ®

khoẻ, phải điều trị tích cực. 

3. Nguyên nhân: Cơ chế sinh bệnh: C

ài tiết DD giảm quá mức, vi khuẩn phát triển ở ruột no

ắt bỏ nhánh dây X chi phối tụy, mật, g

ủy hoại quá mức của muối mật. 
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- Do t . 

o là rối loạn cơ chế đóng mở môn vị dẫn đến sự tống nhanh nên phát 

sinh ỉa

4- §iÒ

- Mức

- Mức

B. Lo

1. Sự c tác giả các nước. Tại bệnh viện Việt Đức: cắt 

 chọn lọc: 14,9% (V.Đ.Hối) 

2. Ph©

n: 3 nguyên nhân sau : 

ệu chứng: 

 cắt dây X độ 12 tháng. 

: 

thấy ổ loét 60% (Stabile et Passaro) 

ị: Nên mổ cắt 2/3 dạ dày. Cắt thân 2 dây X với hang vị hoặc đơn thuần. Cắt 

ương pháp nhuộm dây X do Mau rice lee (1969). 

 

ăng nhu động ruột 60% nhưng ỉa chảy chỉ 8%

- N. Kelvey ch

 lỏng . 

u trị : 

 độ nhẹ không cần điều trị 

- Ăn kiêng mỡ, các chất nhiều bột, chất lên men. 

 nặng: dùng thuốc chống tiết cholin giảm nhu động. 

ét dạ dày: 

thường gặp: 4,2 - 17,9% tùy cá

dây X: 3,5%. Cắt dây X siêu

n loại: có 3 loại 

- Loét không khỏi (không liền sẹo) loét lại sau mổ kỳ đầu. 

- Loét tái phát: ổ loét đã liền sẹo nhưng bị loét lại. 

- Loét miệng nối. 

3. Nguyên nhâ

- Do cắt dây X không hết còn một số nhánh vào DD. 

- Do dẫn lưu dạ dày không tốt. 

- Do chỉ định không đúng, người có hội chứng Zollinge Ellison. 

4. Tri

- Đau thượng vị sau

- Cảm giác nặng ở thượng vị ợ chua, ợ hơi, nôn, buồn nôn, gầy yếu. 

5. Chẩn đoán dựa vào

- Chụp dạ dày thấy hình ảnh loét 50% (N.T.CƠ). 

- Soi dạ dày 

- Nghiệm pháp insulin của Holander giúp cho chẩn đoán. 

6. Điều tr

nhánh thần kinh bỏ sót. Dùng ph−

Dung dịch gồm: Xanh metylen 0,4%, acid ascocbic 7,02% và Natribicacbonate 

1,68%, dung dịch có PH 0,4. Khi bôi lên vùng mổ các nhánh thần kinh có màu xanh 

nhờ đó nhận ra nhánh dây X sót tiếp tục cắt bỏ đi. 
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LOÉT MIỆNG NỐI SAU PHẪU THUẬT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG 

Loét miệng nối dạ dày - tá tràng (Ulcere gastro - jejunale) là một dạng loét thứ 

phát gặp sau phẫu thuật cắt dạ dày kiểu Billroth I hoặc Billroth II. Loét miệng nối có 

 thường gặp: 

- Việt nam gặp 20%. 

g hết được 2 thân dây X sau cắt dây X và cắt hang vị. 

- Do u

t chưa hết nên còn tiết gastrin, kích thích tiết HCl+Pepsin tác 

 

 mổ, thường chỉ xuất hiện lại sau 3 tháng, phù hợp với thời gian xuất 

oét hành tá tràng. 

4. Giả

thể gặp sau nối vị - tràng kết hợp cắt dây thần kinh X hoặc sau cắt dây X kết hợp mở 

thông môn vị. 

1. Sự

+ Sau nối vị - tràng: 

- Thế giới gặp 30 - 35%. 

+ Sau cắt 2/3 dạ dày: 2-3% (Lê Sĩ Liêm 1988). 

+ Sau cắt dạ dày và cắt dây X: 1%. 

+ Sau cắt dây X, nối vị tràng hoặc mở thông môn vị: 5 - 10%. 

2. Nguyên nhân: 

- Do cắt đoạn chưa đủ 2/3 dạ dày mà còn để lại nhiều phần dạ dày tiết acid. 

- Do cắt khôn

 Adenome của tuyến tuỵ (hội chứng Zollinger Ellison): loại u này gây tăng tiết 

gastrin, còn u tuỵ thì còn loét tái phát. 

- Do chỉ cắt bỏ ổ loét nhưng còn để lại phần niêm mạc hang vị (còn niêm mạc hang vị 

thì còn tiết gastrin kích thích tiết HCl+Pepsin ). 

3. Bệnh sinh: 

Do phần hang vị cắ

động trực tiếp vào niêm mạc gây loét. 

Điều đó có căn cứ :

- HCl mất đi sau

hiện của loét. 

- Biến chứng này hay gặp ở bệnh nhân l

- Thường xảy ra ở quai đi (quai tới vì có nhiều dịch tá tràng mang tính chất kiềm nên 

ít xảy ra loét). 

i phẫu bệnh lý: 
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ổ l

ức xung quanh phù nề, xơ cứng làm miệng nối hẹp 

i 1 năm, có khi 20-30 năm sau. 

+ Đau

- §

 chất nôn gần giống như trong hẹp môn vị. 

+ Nội

- Diễn

iều tới sinh hoạt, công tác thì điều trị nội khoa (như 

g). 

- Nếu 

- Nếu đã cắt 2/3 dạ dày thì mổ cắt lại kết hợp cắt 2 nhánh thần kinh X đi vào dạ dày. 

 
 

ông cụ soi 

ương, ngoài ra còn cho phép 

sinh thiết để hiểu biết về tế bào học, tổ chức học các tổ . Nội soi còn cho phép 

 đó. 

oét thường ở quai đi, cách miệng nối chừng l-2cm, ít khi có ở miệng nối hoặc ở 

quai tới. Có thể 1-2 ổ loét. Tổ ch

lại, quai tới giãn ra. 

5. Triệu chứng: 

Xuất hiện muộn sau mổ từ 3 tháng tớ

: do loét miệng nối có đặc điểm: 

au tăng hơn trước khi mổ. 

- Đau khu trú bên trái đường trắng giữa, ngang rốn hoặc thấp hơn. 

- Đau nhiều hơn khi ấn vào vùng ngang rốn phía bên trái. 

+ Nôn: thường đi kèm với đau tính

 soi bằng ống soi mềm: thấy tổn thương loét ở vùng miệng nối. 

6. Tiến triển, biến chứng: 

 biến nặng dần. 

- Biến chứng: Chảy máu, thủng, K.  

Sau khi thủng có thể gây viêm phúc mạc khu trú hoặc rò vào đại tràng. 

7. Điều trị: 

- Nếu đau không ảnh hưởng nh

loét hành tá tràn

trước đây nối vị - tràng thì mổ lại cắt 2/3 dạ dày. 

 

Nội soi tiêu hoá 

I. Đại cương: 

Nội soi tiêu hoá là một trong những phương pháp chẩn đoán những tổn thương 

trong ổ bụng, trong lòng ống tiêu hoá bằng các dụng cụ chuyên biệt. Qua d

giúp ta nhìn rõ vị trí, kích thước, hình dáng của các tổn th

n thương

điều trị lại chỗ các tổn thương
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Các dụng cụ nội soi có thể chỉ là . Với sự tiến bộ 

ắn ắn máy 

gắn với c ường, truyền hình, nội soi gắn với 

Phạm vi bài này chỉ giới thiệu 3 ược sử 

dụng ở phần lớn các bệnh viện ở nước ta đó là: 

ày tá tràng. 

- Soi ổ bụng. 

ng. 

: 

 của một người làm xiếc thường biểu diễn tiết mục nuốt kiếm một ống 

 dày đã mô tả được chi tiết niêm mạc của dạ dày. Từ đó về sau 

nhiều nhà nghiên cứu đã tìm cách hoàn thiện hơn nữa ống soi dạ dày nhưng không đạt 

kết quả mong muốn. 

Năm 1923 Schildler xuất bản tài liệu soi dạ dày với những hình ảnh màu, góp 

ược sử dụng rộng rãi hơn trước.  

 sự phải đến năm 1958 (90 năm sau) với việc phát minh ra các sợi thuỷ 

h 

 những dụng cụ soi đơn thuần

của khoa học tạo ra những bộ phận g  với các dụng cụ nội soi như: nội soi g

quay phim, chụp ảnh, nội soi amêra dẫn ®−

máy vi tính, máy siêu âm... 

phương pháp nội soi tiêu hóa còn đang ®

- Soi thực quản, dạ d

- Soi trực tràng 

Bằng các dụng cụ đơn thuần, đơn giản. Có thể vào thế kỷ tới người ta sẽ không 

còn dù

II. Một số phương pháp nội soi tiêu hoá: 

A. Soi dạ dày tá tràng

1. Lịch sử: 

Có thể coi năm 1886 là một năm phát minh ra máy soi dạ dày: Kussmaul đã 

đưa vào dạ dày

soi kim loại có đường kính 13mm. Kussmaul đã chứng minh rằng người ta có thể 

quan sát được dạ dày bằng ống soi thẳng. 

Nhưng người thực sự đầu tiên sáng lập ra soi dạ dày là Miculicz. Năm 1881 

Mikulicz qua soi dạ

phần làm cho kỹ thuật soi dạ dày phát triển hơn trước. Tuy vậy người ta vẫn dùng ống 

soi cứng. Cho nên kỹ thuật soi dạ dày luôn làm cho người bệnh lo ngại vì dễ thủng 

thực quản . 

Tới năm 1932 với sự phát minh ra ống soi dạ dày nửa cứng nửa mềm của Wolf 

và Schindler soi dạ dày mới ®

Nhưng thực

tinh mềm của Hirschowitz dẫn tới kỹ thuật truyền ánh sáng qua chùm sợi thuỷ tin
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mềm, một loại máy nội soi sợi mềm dòng ánh sáng lạnh, trong đó có máy soi dạ dày. 

Nhật Bản là nước có công lao lớn hoàn thiện tối ưu máy soi dạ dày. 

ở Việt Nam vào những thập kỷ 60 còn dùng loại máy nửa cứng nửa mềm. Nh-

ưng vào thập kỷ 70 máy soi mềm ánh sáng lạnh của Nhật Bản được đưa vào Việt 

 tràng. 

n, hoặc nửa bên: quan sát dễ dàng hơn một vùng của dạ dày, 

làm ®

 nhân: 

- Cần 

 hôm soi nhịn ăn, nhịn uống. 

g dưới da, gây tê họng bằng bơm 

- Động viên bệnh nhân kiên nhẫn làm theo yêu cầu của thầy thuốc. 

2.2. Tiến hành soi:  

Có 2 thì chủ yếu: 

- Chuyển vận máy soi quan sát thực quản, dạ dày, tá tràng (thì 1) 

- Từ từ lút ống soi quan sát ngược lại TT - § -TQ (thì 2) 

a. Thì 1: 

Nam: viện 108, 103, bệnh viện Bạch Mai, viện E, Việt Nam – Cu Ba. Cho tới nay hầu 

hết các bệnh viện lớn đã và đang sử dụng máy soi dạ dày ống mềm. 

2. Kỹ thuật: 

2.1. Chuẩn bị: 

a. Chuẩn bị máy soi: 

- Máy soi có thị kính nhìn thẳng: quan sát được thực quản, dạ dày tá

- Máy có thị kính nhìn bê

ược những kỹ thuật chụp mật - tụy ngược dòng qua nội soi nhưng lại hạn chế 

trong soi thực quản 

- Máy ảnh, máy quay phim nếu có. 

- Kìm sinh thiết, kìm lấy dị vật, kìm cắt polip và một số dụng cụ khác, tuỳ theo mục 

đích của cuộc soi. 

b. Chuẩn bị bệnh

được khám kỹ về lâm sàng, X-quang, sinh hoá để có chỉ định soi đúng đắn. 

- Ba ngày trước khi soi, bệnh nhân không được dùng thứ thuốc gì có khả năng bám 

vào niêm mạc dạ dày như: baryt, bismuth ... 

- Chiều hôm trước khi soi ăn nhẹ, sáng

- Nếu bệnh nhân có hẹp môn vị, sáng sớm hôm soi phải rửa và hút dịch dạ dày. 

- 15 phút trước khi soi, tiêm Atropin sulphat 1/2m

Xylocain và Lidocain 10%. 

- Để bệnh nhân nằm nghiêng trái, đầu gối vừa phải, nới cúc áo, đai quần. 
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- Đặt đầu máy soi vào miệng, hầu họng đẩy nhẹ máy soi ngược xuống thực quản. Bảo 

bệnh nhân làm động tác nuốt để máy soi qua dễ dàng lỗ trên của thực quản. Vừa từ từ 

đẩy máy soi (bao giờ cũng dưới sự kiểm tra của mắt người soi) lần lượt quan sát bộ 

thực quản, tâm vị, dạ dày, môn vị và tá tràng. 

h sinh thiết hoặc cắt polip. 

ương mặt trước, mặt sau của HTT. 

- Hình thể ngoài: tròn hay không? 

sắc. 

g hang vị: 

 hang vị song bao giờ cũng phải xem kỹ 

 ∗ Yêu cầu của lần soi này là: 

- Sơ bộ nắm được hình ảnh trung và các tổn thương chủ yếu của phần ống soi đi qua. 

- Nếu cần ghi lại hình ảnh, quay phim thì ghi ngay trong thì 1 này vì những hình ảnh 

ghi được mang tính chất trung thực tự nhiên nhất. 

b. Thì 2: 

∗ Yêu cầu của lần này là: 

- Quan sát kỹ hơn, mô tả chi tiết từng vùng, nhất là các tổn thương. 

- Chú ý những vùng khó soi và dễ bỏ sót thương tổn như vùng phình vị lớn… 

- Tiến hàn

- Cụ thể là: 

+ Tá tràng: niêm mạc thể nào, tổn th

+ Lỗ môn vị: 

- Nhu động: đều đặn, khép kín, có hay không có phản hồi mật? 

- Màu 

+ Vùn

- Màu sắc niêm mạc 

- Tình trạng các nếp niêm mạc 

+ Thân dạ dày: cũng quan sát như vùng

hai mặt của dạ dày, bờ cong nhỏ, bờ cong lớn. 

+ Lỗ tâm vị: 

+ Cuối cùng là thực quản: niêm mạc tình trạng các mạch máu? 

3. Chỉ định và chống chỉ định: 

3.1. Chỉ định: 

a. Một số bệnh của thực quản: 

- Viêm thực quản 
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- Loét thực quản 

- Bệnh to thực quản 

- U ở thực quản 

- Giãn tĩnh mạch thực quản 

b. Bệnh của tâm vị: 

- Hẹp tâm vị do co thắt cơ năng 

 lớn dạ dày. 

iệng nối sau cắt đoạn dạ dày. 

g 

ể xác định vị trí, mức độ tổn thương để có thái độ điều trị thích 

hợp

3.2. Chống chỉ định: 

-  Bệnh nhân có dấu hiệu thủng dạ dày, tá tràng. 

-  Bệnh nhân đang có suy hô hấp, tim mạch nặng do các nguyên nhân khác nhau. 

-  Bệnh nhân không chịu hợp tác: bệnh tâm thần. 

4. Các tai biến: 

rí thủng: ở thực quản cổ ngực (nguy hiểm nhất) hoặc phần trên dạ dày 

+ Loại ống soi cứng, nửa cứng. 

- Hẹp tâm vị do loét hoặc do u tâm vị. 

c. Bệnh ở dạ dày: 

- Viêm dạ dày cấp. 

- Viêm dạ dày mạn thể teo đét, thể phì đại. 

- Loét dạ dày có thể ở nhiều vùng khác nhau: BCN, BCL thành trước hoặc thành sau 

dạ dày, tiền môn vị, phình vị

- Ung thư dạ dày kèm theo loét hoặc không. 

- Polip dạ dày. 

- Viêm loét m

d. Hẹp môn vị do các nguyên nhân 

e. Viêm loét hành tá tràn

g. Soi dạ dày tá tràng cấp cứu: 

- Soi trong XHI'H ®

. 

a. Thủng thực quản: 

- Vị t

- Nguyên nhân: khó xác định có thể: 

+ Thao tác soi thô bạo, người soi thiếu kinh nghiệm. 

+ Bệnh nhân giẫy giụa trong lúc soi. 
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+ Tổn thương niêm mạc có từ trước khi soi. 

- Tiên lượng: 

 thực quản khi: 

uốt nghẹn ngày càng tăng. 

 ra khi bơm hơi vào 

phát hiện 

 ống soi cọ sát làm giãn vỡ tĩnh mạch, do viêm. Tai biến này 

i dạ dày trong cấp cứu XHTH máu có thể trào ngược vào khí 

. 

kỹ thuật. 

5. Hình ảnh nội soi bình thường: 

a. Thực quản: khi soi thấy thực quản là một ống thẳng ,hơi eo ở đoạn cổ và đoạn 

ngực. Sóng nhu động từ trên xuống dưới rất đều đặn, mềm mại. Niêm mạc thực quản 

màu hồng nhạt và nhẵn bóng. 

+ Nếu không phát hiện kịp thời mổ cấp cứu tổn thương thủng thực quản sẽ dẫn 

tới tử vong. 

+ Biến chứng thủng thực quản không mổ là viêm mủ trung thất. 

- Chẩn đoán: nếu nghi ngờ có thủng

+ Sau soi BN đau ở cổ, n

+ Có tràn khí dưới da ở đáy cổ. 

+ Cần chụp phổi để chẩn đoán. 

b. Thủng dạ dày, tá tràng: 

Có thể xảy ra khi đẩy mạnh đầu ống soi đã bị các nếp niêm mạc gấp của dạ dày 

chùm lên, hoặc chỗ nối giữa tổ chức lành với tổ chức bệnh thủng

dạ dày. Thủng dạ dày tá tràng gây viêm phúc mạc có thể tử vong nếu không 

sớm và sử lý sớm. 

c. Chảy máu: 

- Chảy máu thực quản: do

xảy ra thường nặng, khó xử lý. 

- Chảy máu ở dạ dày - tá tràng: do đầu ống soi chọc vào ổ loét sâu hoặc do làm sinh 

thiết. 

d. Tai biến ít gặp: 

- Tai biến hô hấp: khi so

quản, gây suy hô hấp

- Tai biến tim mạch: có thể xảy ra nhồi máu cơ tim nếu BN cao tuổi đã có tai biến 

mạch vành. 

Các tai biến kể trên ta có thể tránh được nếu tiến hành soi nhẹ nhàng, tuân thủ đúng 
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b. Tâm vị: là một lỗ tròn, rộng, đóng kín và mở to rất đều đặn, mềm mại. Niêm mạc 

màu h n biết là tâm vị). 

- Khi 

g chạy từ phần thân xuống phần hang vị một cách đều đặn, mềm 

hi bơm hơi, thường chỉ có thấy niêm mạc 

dày. Phần hang vị, nếp niêm mạc mờ đi hoặc có khi chỉ là một mặt 

ay 

có phần đứng và phần ngang, niêm mạc nhẵn, 

 thân vị. 

 mại. 

ường gọi là HTT) là đoạn tá tràng phình to nhất, nối tiếp sau 

môn v  hồng nhẵn khi đã có bơm hơi thường không nhìn thấy nếp niêm 

mạc. Khi có nhu động thấy niêm mạc mỏng và mềm mại. Đoạn 2 tá tràng cũng màu 

hồng n m mạc chạy ngang. Nếu soi sâu hơn một chút ta sẽ thấy 

núm b

6. Hìn

ổi tĩnh mạch giãn, ngoằn 

 hẹp và không đóng mở, 

quan trọng mà nội soi phải xác định cho được là nguyên nhân gây hẹp. Thông 

 loét hoặc u ở tâm vị . 

quản hoặc u ở phình vị lớn thâm nhiễm đến làm hẹp tâm vị . 

ồng, thường có màu đỏ hơn niêm mạc thực quản (dấu hiệu nhậ

c. Dạ dày:  

soi thấy dạ dày là một túi lớn mà phần đứng rộng hơn phần ngang. Quan sát 

thấy sóng nhu độn

mại. 

- Niêm mạc dạ dày màu hồng, nhẵn bóng. K

ở phần thân dạ 

phẳng. 

- Giữa thân vị và hang vị được giới hạn bởi góc dạ dày (thuộc bờ cong nhỏ) là nơi h

xảy ra tổn thương loét nhất khi soi cần chú ý. 

- Bờ cong nhỏ và bờ cong lớn: BCN 

màu hồng nhạt. Trái tại BCL có nhiều nếp niêm mạc rõ rệt nhất là vùng

d. Môn vị: là một lỗ tròn, đường kính khoảng l- l,5cm. Đóng mở đều đặn mềm

e. Tá tràng: 

Đoạn 1 tá tràng (thư

ị. Niêm mạc

hẵn thường có nếp niê

ãng Vanter. 

h ảnh bệnh lý: 

a. Thực quản: Có thể thấy viêm loét, u, sùi. Thấy các vòng n

nghèo, vỡ chảy máu.  

b. Hẹp tâm vị:  

- Hẹp tâm vị khi soi thấy rất dễ dàng: thường thấy lỗ tâm vị

kèm theo giãn to thực quản đoạn trên.  

- Điều 

thường thấy được: 

+ Hình ảnh

+ U ở thực 
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+ Chít hẹp tâm vị cơ năng: trong trường hợp này thấy vùng tâm vị không có, 

n thương tại dạ dày: 

g (viêm dạ dày cấp): 

ặc lan toả. 

c lấm tấm hoặc những vết xước 

. 

- Viêm dạ dày mạn lành, phì đại: 

hường không đều nhau, có hình 

 các hồi não. Các nếp niêm mạc này không mất đi khi bơm hơi vào dạ dày. 

- Viêm teo dạ dày: niêm mạc dạ dày trở nên nhợt nhạt, các nếp niêm mạc mất đi. 

Ngoài ra còn có thể nhìn thấy lưới mạch máu nhỏ nổi lên rất rõ (ở niêm mạc dạ dày 

bình thường không thấy được). 

 Loét dạ dày:  

hoặc hình bầu dục, đường kính ổ loét có thể to, nhỏ khác nhau. bờ ổ loét rõ rệt đều 

  

  

  thể có lớp niêm mạc qui 

ó ổ loét sóng nhu động vẫn mềm mại. (Điểm nghi ngờ có ổ loét: qua ống soi 

  loét có nhiều nhầy phủ, khó xác 

ước cất vào rửa để thấy rõ bản chất hơn). 

ác tính 

u dục đều - Hình méo mó, không đều 

loét, niêm mạc vẫn bình thường. 

c. Tổ

∗ Viêm dạ dày thường gặp một số hình ảnh sau: 

- Viêm dạ dày nôn

+ Niêm mạc dạ dày xung huyết đỏ. Hình ảnh này có thể khu trú ho

+ Có khi nhìn thấy những chấm xuất huyết mọ

hoặc trợt nông ở niêm mạc. Lác đác có đốm xuất huyết cũ có thể thành đám hoặc rải 

rác khắp niêm mạc dạ dày. Niêm mạc rất dễ chảy máu khi chạm đầu ống soi vào

+ Các niêm mạc bị cương máu to hơn bình t

giống như

+ Hoặc các niêm mạc không có màu hồng mà chuyển thành màu da cam nâu 

nhạt, hoặc màu vàng nâu nhạt, hoặc màu đỏ xẫm. 

 

∗

Thường loét hay xảy ra ở vùng hang vị, bờ cong nhỏ, ổ loét có thể hình tròn 

đặn, nhẵn, thành ổ loét có độ dốc thoai thoải. Đáy ổ loét thường sạch hoặc phủ một 

lớp nhầy trắng nhạt. Đáy của ổ loét không ngang hoặc vượt bờ của ổ loét, niêm mạc 

xung quanh ổ loét thường hơi phù nề, xung huyết, có

tô.Vïng c

bơm lên điểm có chất xanh metylen, nếu không có loét chất xanh metylen sẽ trôi tuột 

đi, nếu có ổ loét chất xanh metylen đọng lại. Nếu ổ

định bản chất, qua ống soi bơm n

, Nội soi phân biệt ổ loét lành tính hay ác tính dựa vào: 

Lành tính 

- Hình thể: tròn, bầ
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- Đáy:

u, hoặc có ít ở đáy - Thường chảy máu từ bờ ổ loét 

 sát bờ ổ loét - Nếp niêm mạc đến cách xa bờ ổ 

t tròn: thường gặp, điều trị có kết quả tốt (tuỳ kích thước độ nông sâu của ổ 

ổ 

g. Sau 2 tháng điều trị 75% liền sẹo. 

∗ Ung

hạt hoặc hồng nhạt, bờ gồ ghề có những 

t, gián đoạn hoặc mất đi. Thành thẳng đứng, có khi ổ loét như một 

hầm tr

g có ổ loét và vùng 

- Thể 

 sạch, có thể có ít fibrin - Đáy bẩn, có tổ chức hoại tử 

- Bờ: đều, tròn, phẳng với niêm mạc - Bờ nham nhở, gờ cao hơn niêm mạc 

xung quanh không có gờ cao xung quanh 

- Không chảy má

-Nếp niêm mạc đến

loét 

- Nhu động còn mềm mại - Nhu động đã kém hoặc mất hẳn 

 

, Tiên lượng qua hình ảnh nội soi: 

- ổ loé

loét). 

- ổ loét méo mó, hình tam giác, hình sao thường có thêm niêm mạc dày qui tụ thường 

mạn tính điều trị chậm hơn . 

- ổ loét thẳng: (20% loét HTT)  một vết loét dài 5 - 20mm đáy đóng fibrin và chất 

hoại tử, đây là thể mạn tính lâu nhất. Điều trị nội dai dẳng 2 tháng liên tục chỉ dưới 

25% liền sẹo. 

- loét Salami: là những vết loét nhỏ và nông hoặc những vết xước tập trung trên 1 

nền viêm xung huyết thường thấy ở thời kỳ tái phát sau khi loét đã lành. Kết quả điều 

trị nhanh chón

 thư dạ dày: 

- Thể loét: ổ loét không đều màu hồng trắng n

đoạn không rõ rệ

ú ẩn đáy bẩn trắng xám có mủ máu. Đáy ổ loét có chỗ ngang hoặc cao hơn bờ 

ổ loét, có thể có những cục nhỏ ở đáy ổ loét. Các nếp niêm mạc mất đi cách xa ổ loét. 

Nhu động của dạ dày ngừng lại trong vùng có ổ loét hoặc có hiện tượng tăng sinh phì 

đại thành những cục lớn, hiện tượng tăng tưới máu dữ dội.Vùn

xung quanh cứng. 

sùi:  

+ Lúc đầu khối u có thể nhỏ màu sắc ít thay đổi, trong trường hợp này dễ bị bỏ qua. 
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+ ChË

 tiết, chất bẩn hoặc xung huyết đỏ rực, do tăng 

¹ dày ở vùng có khối u thường cứng, cứng thành mảng (khi 

âm 

ất khó 

 mất bóng, dày lên, trông rất thô. Sóng nhu động hoàn toàn 

 thư thể này thường dễ nhầm 

ược). 

d. Loé

t mới hoặc ổ loét đang hoạt động, ta sẽ thấy ổ loét có nhầy 

loét, bao giờ cũng có hiện tượng xung huyết và phù nề 

mạnh 

p từng mức độ: có khi hẹp vừa, có khi hẹp khít không đút được 

cắt polip trong dạ dày - tá tràng qua nội soi: phải có một máy 

3. Lấy − bình thường, khi phát hiện 

c dòng: 

m hơn ta thấy các khối u dạng polip cuồn cuộn nằm sát nhau, to nhỏ không 

đều. Trên mặt các khối u có thấy dịch

tưới máu dữ dội.Thành d

đặt đầu kìm sinh thiết và khẽ đẩy thấy cả màng thành dạ dày di động). 

- Thể thâm nhiễm: thâm nhiễm có thể toả lan hoặc khu trú. Nhiều khi hiện tượng x

nhiễm xảy ra ở hang vị, làm cho hang vị trở thành một ống cứng. Nếu lan toả r

bơm hơi đầy đủ vào dạ dày, do đó không soi được dạ dày. Niêm mạc dạ dày trong ung 

thư thâm nhiễm, nhợt nhạt,

mất ở vùng có ung thư thâm nhiễm (việc chẩn đoán ung

lẫn và bỏ sót, cần phải sinh thiết nhiều mảnh mới chẩn đoán ®

t hành tá tràng:   

Đại đa số loét HTT xảy ra ở thành trước, nhưng cũng có khi ở thành sau hoặc 

thành bên. Nếu là ổ loé

trắng đục phủ xung quanh ổ 

biến dạng HTT. Nếu là ổ loét lâu năm ngoài những hình ảnh trên ta còn thấy 

hình ảnh nếp niêm mạc qui tụ xung quanh. 

e. Hẹp môn vị:  

Môn vị có thể hẹ

ống soi qua bên HTT. Lỗ môn vị hẹp thường không đóng mở, do bị viêm xơ cứng. 

Nguyên nhân có thể do loét ở bên HTT, hoặc u tiền môn vị gây nên. Hình ảnh gián 

tiếp của hẹp môn vị là dạ dày giãn to. 

Một số kỹ thuật thường được tiến hành kết hợp qua máy soi dạ dày - tá tràng: 

1. Chụp ảnh, quay phim, truyền hình qua nội soi. 

2. Sinh thiết niêm mạc, 

cắt điện kèm theo máy nội soi. 

 dị vật trong dạ dày - tá tràng: vẫn soi dạ dày nh

thấy dị vật dùng một kìm sinh thiết có hàm dài hoặc có thòng lọng ở đầu ngoạm chặt 

hoặc thít chặt lấy dị vật và kéo ra ngoài. 

4. Chụp mật, tụy ngượ
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Phải dùng máy soi tá tràng nhìn bên hoặc nửa bên. Khi soi đến tá tràng đoạn II tìm 

bóng Vater qua máy soi luồn một ống nhựa nhỏ qua bóng Vater, bơm thuốc cản 

quang vào ống tụy, sau đó đẩy ống nhựa lên đường mật, bơm thuốc cản quang, sau 

. Khi tìm thấy bóng Vatet dùng kìm đặc biệt đầu cắt 

áy soi một loại kìm đặc biệt, đầu có thòng 

kết quả rất 

Ngày 

m chất màu: Test đỏ Congo 

     Test xanh methylen 

- Năm

g của chó. Ông gọi phương pháp này là thủ thuật soi ổ bụng 

(coeliascopy). Ph

beaus (người Thụy Sỹ) không biết đến phát minh của G.Kelling, 

 pháp soi tương tự mà tác giả gọi là "soi ổ bụng" ông đã 

 "soi ổ bụng" trên 19 lần soi ở người nêu ra những chỉ định của soi ổ 

ếu các bệnh của gan và màng bụng. 

được chú ý đúng mức. 

- Năm 1927 R.Korbesch xuất bản một quyển sách nội soi với các hình ảnh vẽ màu 

trong đó có một số hình ảnh soi ổ bụng. 

cùng đưa bệnh nhân chụp X.quang. 

5. Lấy sỏi trong ống mật chủ qua nội soi:  

Cũng phải dùng máy nhìn bên

bóng Vater để mở rộng. Sau đó luồn qua m

lọng hình múi khế, đẩy qua bóng Vater vào ống mật chủ, nơi có viên sỏi. Tìm cách 

lựa để lồng viên sỏi mật vào trong đầu có thòng lọng hình múi khế nói trên, cố định 

viên sỏi ở đầu kìm, sau đó kéo viên sỏi ra cùng với máy soi. 

6. Dùng dây dẫn đưa năng lượng laser qua máy soi vào dạ dày hoặc tá tràng để điều 

trị ổ loét. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đang phát triển kỹ thuật này, 

khả quan. 

nay: 

- Đầu ống soi gắn đầu dò siêu âm 

- Soi dạ dày có bơ

- Phẫu thuật qua ống nội soi với K.dạ dày giai đoạn sớm. 

B. Soi ổ bụng: 

1. Lịch sử: 

 l901 G.Kelling (người Đức) là nhà phẫu thuật đầu liên dùng ống soi bàng 

quang để thăm dò bôn

ương pháp đã bị lãng quên. 

- Năm 1910 Jaco

cũng đã tìm ra một phương

công bố kết quả

bụng bao gồm chủ y

Tuy vậy những năm sau đó soi ổ bụng vẫn chưa 
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- Năm

g. 

Từ những thập kỷ 40 trở đi các công trình của H.Kalk ở Đức, Ruddock ở Mỹ, đã làm 

c  

sự phát triển của soi ổ 

Nhờ phát minh tìm ra sợi thuỷ tinh mềm dẫn ánh sáng lạnh của Hirschowitz (1958), 

  bụng bước sang 

giai đoạn phát triển mạnh, rộng rãi

 ược 

ảnh màu, quay phim sinh thiết gan, chọc ổ mủ, cắt túi mật, lấy sỏi túi mật, các khối u 

gan ... qua máy soi ổ bụng. 

ở Việt Nam từ những năm 60 cũng đã áp dụng soi ổ bụng để chẩn đoán ở các bệnh 

viện loại A, B. 

2. Kỹ thuật: 

2.1. Chuẩn bị: 

- Cần giải thích cho bệnh nhân

hành thủ thuật soi. 

- Chiều hôm trước cho BN ăn nhẹ, sáng hôm soi nhịn ăn. 

- Tối hôm trước và sáng hôm sau (ngày soi) thụt tháo phân. 

- Làm xét nghiệm MĐ, MC, tỷ lệ Protrombin, thử phản ứng Novocain (Thường tỷ lệ 

Protrombin trên 60% mới nên soi ổ bụng) 

- ống soi ổ bụng được tiệt trùng tuyệt đối bằng tia cực tím hoặc hơi formol trong hộp 

kín. 

- Các dụng cụ: dao, kéo, kìm, kẹp, troca... đều hấp khô. 

- Các đồ vải cũng được tiệt trùng như chuẩn bị cho một ca phẫu thuật. 

- Tiến hành trong một phòng soi vô trùng, mát mẻ nhiệt độ 20 độC. 

2.2. Tiến hành: 

 l929 H.Kalk công bố kết quả 100 ca soi ổ bụng bằng ống soi tự ông sáng chế 

ra. Năm 1935 H.Kalk bắt đầu làm sinh thiết gan dưới sự hướng dẫn của soi ổ bụng. 

Năm 1942 H.Kalk công bố những tấm ảnh màu đầu tiên chụp được trong soi ổ bôn

- 

ác nhà tiêu hoá chú ý tới soi ổ bụng. Nhưng ống soi cũ với ánh sáng nóng đã hạn chế

bụng. 

những ống soi ổ bụng dùng ánh sáng lạnh mới ra đời hàng loạt, soi ổ

. 

Nhờ loại máy soi này hình ảnh ổ bụng rõ nét hơn nhiều. Người ta có thể chụp ®

 

a. Chuẩn bị bệnh nhân: 

 hiểu để sẵn sàng hợp tác với các thầy thuốc khi tiến 

 

b. Dụng cụ: 
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a. Thầy thuốc cần kiểm tra BN trước khi rửa tay vô trùng. 

2-l èng/bt, Atropin 

 da. 

ª thành bụng bằng dung dịch Novocain 1% là đủ (khi gây tê làm tê các 

phúc mạc). 

i rốn ta có 4 góc: 

hải, dưới trái. Thông thường chọn góc trên trái cách rốn từ 

ng. Tuy nhiên điểm chọc 

- Khi gan to hoặc túi mật to dài, đặt troca vào điểm này sẽ chọc vào túi mật. 

- Trong hội chứng Taltmc, tĩnh mạch rốn có thể thông trở lại, đặt troca ở vị trí này 

d. Bơm hơi vào ổ bụng:  

Là một thì rất quan trọng của SOB. Bơm đủ hơi soi rất thuận lợi: Đưa trocan vào rất 

vào các tạng trong ổ bụng. Việc nhận định các hình ảnh tổn th-

ương của các tạng rõ ràng hơn. 

Thường dùng oxy hoặc không khí bơm vào bụng trung bình 2-3lít (thường gõ vang, sờ 

bụng căng căng là đủ). 

Sau khi đã đưa ống soi vào ổ bụng, quay bàn để cao đầu BN lên và nghiêng sang bên 

hải để quan 

sát thuỳ gan trái, lách, mặt trước dạ dày. Cuối cùng quay bàn để BN ở tư thế đầu thấp 

để quan sát ruột non, ruột thừa, đại tràng, tử cung, buồng trứng ở BN nữ. (Cần chú ý 

b. Vô cảm: 

- Trước khi soi, cho bệnh nhân một liều tiền mê nhẹ: Promedol, 0

l/2mg-1 ống dưới

- Khi soi gây t

lớp: trong da, dưới da, 

c. Điểm đặt troca vào ổ bụng:  

Chia ổ bụng bằng 4 phần bằng nhau, bằng 2 đường thẳng cắt nhau tạ

trên phải, trên trái, dưới p

1-2cm điểm này giúp ta quan sát dễ dàng các tạng trong ổ bô

có thể thay đổi tuỳ theo gan, lách to nhiều hoặc to ít. Song tuyệt đối không bao giờ 

chọc ở điểm góc trên bên phải, góc này gọi là vùng "cấm địa" vì: 

rất nguy hiểm. 

an toàn không sợ chọc 

e. Soi và quan sát:  

trái. Kỹ thuật viên trước hết phải tìm dây chằng tròn, dây chằng liềm để làm mốc, rồi 

từ đó quan sát gan phải, túi mật ruột non. Sau đó quay bàn nghiêng sang p

mỗi khi chuyển vị trí ống soi cần rút ống soi lùi vào troca, không cần rút hẳn ra, mục 

đích để đầu ống soi không chạm vào các tạng).  

3. Chỉ định: 
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1. Viêm gan mạn:  

Soi kết hợp với sinh thiết để chẩn đoán xác định và phân biệt. 

2. Xơ gan:  

Phân biệt to, teo, xơ gan mật, khoảng cửa hay sau hoại tử. Đánh giá đầy đủ hội 

chứng Taltmc. 

 áp xe gan 

5. Gan đa nang 

6. Các trường hợp gan to nhưng chưa rõ nguyên nhân khác. 

7. Khi khám lâm sàng thấy các khối u trong ổ bụng chưa rõ bản chất, vị trí khối u. 

8. Vàng da nhất là vàng da kéo dài. 

9. Cổ tr

gkin, sốt kéo dài. 

11. Một số bệnh phụ khoa: u tử cung, u nang buồng trứng, chửa ngoài dạ con. 

- Apxe gan 

ngoài dạ con 

y máu. 

4. Chống chỉ định: 

ông máu, chảy máu. 

b. Bệnh nhân đang có nhồi máu cơ tim, suy tim, suy hô hấp. 

lần gây viêm dính nhiều trong ổ 

c tai biến: 

a. Tai biến nhẹ: 

3. Ung thư gan: Soi kết hợp sinh thiết làm tổ chức tế bào học. 

4. Chẩn đoán và kết hợp hút mủ ổ

ướng chưa rõ nguyên nhân. 

10. Bệnh toàn thân nghi có tổn thương ở gan: lao, Ho

12. Soi ổ bụng cấp cứu: 

- Viêm túi mật cấp 

- Viêm tuỵ cấp 

- Viêm ruột thừa cấp. 

- Chấn thương nghi vỡ lách hoặc máu tụ dưới bao gan. 

- Một số bệnh phụ khoa cấp cứu, vỡ u nang buồng trứng, chửa 

chưa vỡ, u nang buồng trứng xoắn, vỡ nang trứng chả

a. Những bệnh nhân có rối loạn về ®

c. Bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật ổ bụng nhiều 

bụng. 

d. Bệnh nhân không hợp tác được với thầy thuốc. 

5. Cá
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- Bơm hơi vào thành bụng gây tràn khí dưới da. 

u trong do va chạm chọc vào các mạch máu lớn trong ổ bụng. 

xảy ra khi bơm hơi, do thao tác không đúng, đã 

bơm 

- Sốc do dị ứng với thuốc dùng khi soi. 

6. Hình ảnh khi soi ổ bụng bình thường: 

a. Gan:  

- Bình thường có màu đỏ nâu. Khối lượng gan bình thường khi bờ gan trước vừa chạm 

tới bờ sườn phải. Mật độ gan mềm: bờ gan nằm ép lên các tạng xung quanh (dạ dày, 

ruột...) và không nhìn thấy mặt dưới của gan. Bờ gan mỏng, mặt nhẵn bóng và mịn. 

p theo là dây chằng liềm mỏng và trong. Cả hai dây 

chằng được tưới bằng một lưới mạch máu rất nhỏ. 

- Có là thuỳ phụ Riedel, dính với bờ ngoài 

Thông thường bao giờ cũng nhìn thấy túi mật, có khi nhìn thấy cả thân và đáy của túi 

mật, hoặc chỉ nhìn thấy đáy của túi mật nhô ra dưới bờ trước của gan ở bên phải dây 

mỏng, màu xanh nhạt, được tưới 

 nhìn thấy, hoặc chỉ nhìn thấy một phần của lách. Nếu nhìn 

 xẫm, nhẵn. 

ược qua soi ổ bụng: 

- Bơm hơi vào mạc nối làm cho việc quan sát khó khăn và làm cho bệnh nhân đau kéo 

dài. 

- Nhiễm khuẩn sau khi soi thường do tiệt trùng dụng cụ không tốt. 

b. Tai biến nặng: 

- Chảy má

- Đặt troca chọc thủng quai ruột gây viêm phúc mạc. 

- Nghẽn mạch máu do khí: thường 

hơi vào mạch máu. Khi tai biến xảy ra bệnh nhân tử vong rất mau. 

- Dây chằng tròn thẳng và tiế

thể gặp thuỳ phụ của gan. Hay gặp nhất 

của thuỳ gan phải. Thuỳ Riedel có khi to, sờ nắn nhầm với khối u. 

b.Túi mật:  

chằng tròn. Túi mật thường chứa đầy mật, thành 

bằng một số mạch máu rất nhỏ. 

c. Lách:  

Lách bình thường không

thấy phần lách bình thường có màu nâu

d. Phúc mạc:  

Mầu hồng nhạt, mỏng, nhẵn bóng. Trong ổ bụng không có dịch.  

7. Hình ảnh bệnh lý thấy ®

a. Viêm gan cấp: 
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Màu gan đỏ tươi (do xung huyết). Khối lượng tăng (bờ trước vượt quá bờ sườn 

Khối lượng gan tăng. Mật độ gan tăng. Mặt gan nhạt màu và loang lổ (những 

 mặt gan có thể thấy các vi quản mật giãn to). Trên mặt gan có thể 

n tiếp của xơ gan:đó là dấu hiệu TALTMC, có tuần hoàn bàng 

 dịch trong ổ bụng. 

Vùng gan bị áp xe (thường loại do amip) nổi vồng lên, xung huyết, thấy có giả 

 Gan có thể to hoặc nhỏ tuỳ theo khối 

hư nổi lên màu vàng nhạt, xung quanh có rớm 

màu trắng ngà, có khối u là một khối nhiều u 

nhỏ liền nhau xù xì như súp lơ, hoặc mòng mọng như chùm nho. 

g. Viêm túi mật cấp: 

phải). Vỏ Glisson phù nề. Có thể thấy chất lắng đọng màu trắng ở mặt gan. Có khi 

hiện tượng dính ở mặt gan với phúc mạc thành. Có khi có những đám dính của bờ gan 

với màng bụng. 

b. Viên gan mạn: 

vùng gan nhạt, màu xen kẽ vớt vùng gan màu trắng nhạt) hình ảnh gây nên do tổn 

thương một phần của bao gan. Mặt gan không đều với những mức độ khác nbau: gợn 

sóng, nhăn nheo, có những chấm fibrin nứt rạn kiểu chân chim, có khi mặt gan gồ ghề 

rõ rệt. 

c. Xơ gan: 

- Gan có thể to hoặc teo nhỏ, nhạt màu, mật độ cứng chắc, bờ gan sắc vểnh lên. Đặc 

biệt trên mặt gan có thể thấy những cục tân tạo to, nhỏ đều hoặc không đều hình ảnh 

này đặc trưng trong SOB của xơ gan (xơ gan sau hoại tử: các u cục to không đều 

nhau. Xơ gan do TALTMC: u cục nhỏ đều nhau. Xơ gan mật: thấy gan có màu xanh, 

quan sát kỹ trên

thấy những sẹo rộng, dải xơ. 

- Những hình ảnh giá

hệ ở dây chằng tròn, dây chằng liền vào thành bụng. Có khi thấy

d. Apxe gan: 

mạc hoặc có dính từ ổ áp xe lên thành bụng. 

e. Ung thư gan: 

Thường gặp ung thư tiên phát trên nền xơ.

lượng ung thư lớn hay bé. Khối ung t

máu, có khi chảy máu rõ rệt. Có khối u 

Túi mật to lên, phù nề và xung huyết đỏ rực. Túi mật thành bị dính với tạng 

xung quanh. Viêm muộn hơn ta thấy giả mạc hoặc những đốm hoại tử màu đen trên 

thành túi mật. 
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Viêm túi mật mạn tính: thành túi mật dày lên màu trắng đục và thường có hiện 

ượng viêm dính xung quanh túi mật. 

h. Viêm phúc 

 đinh ghim màu trắng đục, hoặc như 

 thiết thấy nang lao). 

mạc treo, hình ảnh u ruột, bệnh túi thừa, bệnh buồng 

 hút tế bào các khối u trong ổ bụng: 

Khi ối u người ta chọc kim qua da thành bụng vị trí gần 

khối u nh  soi điều chỉnh cho đầu kim đi thẳng vào khối u tiến hành 

sinh thiết 

b. Chọc h xe gan: 

Khi n ổ apxe gan. Người soi chọc kim qua thành bụng ở vị trí gần 

ổ apxe nh chỉnh kim đi thẳng vào ổ apxe, tiến hành hút mủ. Khi 

hết mủ rồ

c. Các kỹ 

- Triệt sản nh SOB, sau đó rạch một đường nhỏ khoảng 0,5cm ở thành bụng 

phía trên đưa troca và một kẹp Palmer (dùng để 

 bên phải. Bằng 

trong và 1/3 giữa của vòi trứng. Sau đó 

pháp Royer: 

ua S  dài, chọc vào túi mật, hút hết mật sau đó bơm thuốc cản quang 

 túi mật. Phương pháp này hay gây viêm phúc mạc mật 

a): 

tư

mạc lao: 

- Hình ảnh trực tiếp: các hạt lao rải rác như đầu

trứng ếch, hoặc vàng trên nền phúc mạc xung huyết (nếu sinh

- Hình ảnh gián tiếp: viêm dính các tạng trong ổ bụng, ruột, mạc treo với nhau. 

i. Các tổn thương khác: hạch 

trứng (u nang: ung thư...). 

8. Một số kỹ thuật khác có thể tiến hành cùng SOB: 

a. Sinh thiết hoặc chọc

 SOB phát hiện ra kh

ất. Sau đó qua ống

hay chọc hút. 

út mủ ổ ap

 SOB phát hiÖ

ất. Qua ống sọi điều 

i rút kim ra. 

thuật khác: 

: tiến hà

và bên phải xương mu. Qua lỗ rạch 

triệt sản) vào trong ổ bụng. Dưới sự hướng dẫn của soi, tìm vòi trứng

kẹp Palmer cắt và đối điện giữa khoảng 1/3 

tiến hành tương tự đối với vòi rồng bên trái. Kỹ thuật đơn giản, nhanh chóng và kết 

quả triệt sản vĩnh viễn. 

- Chụp đường mật và túi mật: 

+ Phương 

Q OB dùng kim

vào rồi đưa bệnh nhân đi chụp

nên không dùng nữa. 

+ Phương pháp của Raimundo (Cu b
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K  chọc trực thông iếp vào túi mật mà chọc qua gan lành vào phía nắp của túi mật (nơi 

i đưa kim vào thẳng túi mật. Phương pháp này an toàn hơn 

 ống soi tá tràng nhìn bên hoặc chụp ®−-

 quả chắc chắn và an toàn hơn hai 

hương pháp kể trên rất nhiều. 

 dạ dày (dlaphnoscopie): 

ét ống soi mềm hoặc một ống soi thấu quang đặc biệt, dạ dày được 

định khối u trong thành dạ dày mà các phương pháp soi dạ dày hoặc SOB 

ật do sỏi túi mật. 

ip Rozzini (1733 - 1809). Về sau có 

tiến nguồn dẫn sáng (bóng ở đầu ống soi đường dẫn 

nhỏ hơn 10cm-15cm.  

ưa 

- Qua bơm hơi. 

- Nắp kính bảo vệ. 

- Kìm sinh thiết, máy ảnh, que lông, đèn pin ... 

túi mật dính vào gan), rồ

phương pháp Royer. 

Ngày nay người ta chụp mật ngược dòng qua

ường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm. Kết

p

- Soi thấu quang

Đưa vào dạ dàv m

soi sáng lên bằng ánh sáng lạnh. Qua ống soi bơm hơi vào dạ dày. Sau đó tiến hành 

SOB, qua ống SOB nhận xét được các tổn thương ở thành dạ dày. Phương pháp này 

nhằm xác 

thông thường không chẩn đoán được (ví dụ K dạ dày dạng Lillitplastlque). 

Ngày nay phẫu thuật nội soi: 

- Cắt túi m

- Mổ cắt tiền liệt tuyến qua nội soi. 

C. Soi trực tràng 

1. Lịch sử: 

ống soi trực tràng được sáng chế bởi Phil

những cải tiến, chủ yếu là cải 

sáng từ nguồn ở ngoài vào) 

ống soi có các độ dài: 10cm, 15cm, 35cm, đường kính 2cm ở trẻ em ống soi 

ống soi có đầu bịt, sau khi đưa vào trực tràng thì rút ống bịt ra lắp đèn và ®

dần ống soi vào. 

Các bộ phận phụ của máy: 
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Ngày nay đã có ống soi ĐT mềm có thể soi tới tận van Bauhin nhưng cần có bộ 

camera dẫn đường, việc chẩn đoán bệnh lý ĐT chính xác hơn nhiều so với ống cứng. 

Ngoài chẩn đoán còn có thể tiến hành điều trị (cắt Polip, cắt u ...) qua ống nội soi. 

 tràng 

I. Giải phẫu vùng hậu môn trực tràng 

ngoài và trong thường gây co thắt mạnh khi đưa ống soi vào có thể gây đau. 

2. ống hậu môn dài khoảng 3cm-5cm có: 

ng đứng song song, dài 15mm có niêm mạc 

ở dướ

hát các nhiễm trùng mủ ở hậu môn và trực tràng. 

3. Tr

hoảng 14cm, cong dần ra phía sau hướng về xương cụt, cách xương cụt 

2cm,

i động dài 10cm là bóng trực tràng lòng to, rộng. 

Đoạn

hưng nhiều tác giả chưa công nhận. Trong lòng trực 

tràng

ường hợp: 

- Van trên ở

- Van giữa bao giờ cũng ở bên phải, đoạn 7-9cm. Van dài 5-6cm trồi ra độ 1-2cm. 

- Van dưới đoạn 5cm. 

- Van thứ tư đôi khi gặp ở cách hậu môn 2-3cm. 

 

Những đặc điểm giải phẫu cần biết về hậu môn trực

Tính từ ngoài hậu môn vào ruột ta thấy: 

1. Đường trắng Hilton (hoặc đường hậu môn - da Herman).  

Là đường giới hạn niêm mạc trực tràng với da hậu môn. Hai cơ thắt hậu môn 

Các cột Morgagni là những nếp thẳ

i là lớp cơ trơn. Có từ 10-12 cột, cách nhau bằng những hốc (đáy túi) gọi là hốc 

Morgagni, các hốc này nối với nhau bằng các van nhỏ hình liềm. Đáy hốc có những 

giả tuyến dễ là nơi xuất p

ực tràng: 

Dài k

 sau đó hướng lên trên đi theo độ cong của xương cùng. 

Đoạn đầu của trực tràng rất ngắn và cố định, ở ngay phía trên hậu môn. 

Đoạn 2: d

 3: lòng nhỏ hơn, ngắn, nối tiếp với đại tràng sigma mà ranh giới là nếp gấp khúc 

(trường hợp ĐT sigma ngắn thì không thấy nếp gấp này). Theo tác giả ¤. Beime mô 

tả có cơ thắt ở chỗ nối tiếp này n

 có các van Hourton hình bán. 

Có 3-4 van tuỳ từng trư

 đoạn 10-12cm. 
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4. Cá

 ở mặt trước. 

- ở nữ : liên quan tới âm đạo, đáy tú

II. Kỹ thuật 

c dụng kèm theo (Đều được hấp vô trùng) 

- Kh iết), Ađrenalin để cầm máu. 

b. Ch

- Cần

3 giờ (ngày nay có thể dùng 

Micr uýp trước 1 giờ, rồi BN 

tự đi

- Trư BN 

- Làm xét nghiệm MĐ, MC (nếu cần sinh thiết) 

ià yếu) 

b. Cá

 quanh hậu 

i vào nên dùng đầu ống soi chà sát nhẹ vào hậu môn vài lần) theo đường hậu môn 

rốn, thì ngả ống soi xuống và rút nòng ra. 

c tổ chức liên quan: 

- ở nam: liên quan với tiền liệt tuyến và các túi tinh

i cùng Douglas và cổ tử cung. 

1. Chuẩn bị: 

a. Chuẩn bị máy soi: 

- Máy soi và cá

ay đựng bệnh phẩm (khi cần sinh th

uẩn bị bệnh nhân: 

 giải thích trước để BN an tâm, hợp tác với thầy thuốc. 

- Thụt tháo 2 lần tối hôm trước và sáng hôm soi trước 

olax dạng thuốc mỡ BN tự bơm vào hậu môn chừng 1/2 t

 ngoài trước khi soi 

ước khi soi nhắc đi tiểu 

- Thăm hậu môn trước khi đưa ống soi. 

2. Tiến hành soi: 

a. Tư thế bệnh nhân: 

Chổng mông trên bàn phẳng (quì gối, khuỷu tay, ngực ép xuống bàn gọi là: tư 

thế gối ngực) khoa A1- 103 dùng bàn soi cải tiến dốc 15 -20 độ rất thuận lợi khi soi. 

- Tư thế dốc ngược (Hanes Bllie): nằm vắt trên một bàn cao. 

- Tư thế Sims: nằm nghiêng trái, co chân trên (dùng cho người g

c bước tiến hành soi: 

- Quan sát lỗ hậu môn (thường là bảo BN rặn) cần xem kỹ các nếp nhăn

môn xem: có trĩ ngoại, loét hậu môn, nứt hậu môn, hậu môn dị thường… 

- Thăm hậu môn bằng ngón tay đánh giá: sự co thắt cơ hậu môn thăm có u cục khi rút 

tay xem có máu theo tay không? 

- Đưa ống soi có đầu bịt qua hậu môn tới trực tràng khoảng 5cm (trước khi đưa ống 

so
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- Lắp đèn soi và đưa ống soi vào sâu từ từ, nhẹ nhàng, vừa đẩy ống soi vừa quan sát 

thành trực tràng xem tổn thương (nhớ đậy nắm kính trước khi ghé mắt nhìn). Động 

- Sin

n. 

ôn tầng sinh dục. 

6. Đau ở bụng dưới, đau lưng. 

7. Trước khi phẫu thuật ở hậu môn đại trực tràng. 

c hoặc tổ chức học vùng trực-đại tràng 

12. Có

ỉ ĐỊNH 

tác soi: hạ thấp, nâng cao để theo đường đi vào. Nếu bị ruột bịt phải rút ống soi hơi lùi 

lại, bơm hơi và tìm đường (khi lùi ống soi thấy hõm ống trực tràng chính là "đường" 

cho phép tiếp tục đẩy ống soi. 

- Khi ống soi vào sâu hết cỡ (tuỳ loại ống soi) lại từ từ rút ống soi ra tiếp tục quan sát 

nhất là đoạn 5cm cách hậu môn. 

h thiết: mở nắp kính, đưa kìm sinh thiết vào tới vị trí cần bấm sau đó cầm máu 

bằng que tẩm Adrenalin 1% hoặc nhét miếng gelaspon vào. Có thể dùng que bông 

quệt chất nhầy đục ở chỗ tổn thương để dàn kính soi tươi tìm ký sinh trùng (amip) trư-

ước khi sinh thiết. 

III. CHỈ ĐỊNH 

1. Xuất huyết từ hậu môn hoặc ỉa phân đen. 

2. Có trĩ ở hậu mô

3. ỉa chảy (mới hoặc tát phát) đặc biệt là ỉa chảy kéo dài. 

4. Có mủ hoặc đầy trong phân. 

5. Đau ở vùng hậu m

 

 

8. Đánh giá tiến triển hoặc hồi phục của BN ở trực-đại tràng. 

9. Khi cần nghiên cứu vi trùng họ

10. Sốt kéo dài. Thiếu máu không biết nguyên nhân. 

11. Điều trị: cắt polip, làm xơ búi trĩ nốt ... 

 các biến đổi nhu động ruột. 

IV. CHốNg ch

1. Khi có cản trở không đưa được ống soi (chít hẹp) 

2. Khi đang có viêm nhiễm tại chỗ tối cấp cứu, nặng. 

3. Trong soi gặp u bít đường, hoặc lòng trực tràng dính thì không nên đưa ống soi 

tiếp. 

4. Bệnh nhân không hợp tác với thầy thuốc (tâm thần). 
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V. Tai biến: 

1. Thủng trực tràng (thường do nằm không đúng tư thế, thao tác thô bạo do bệnh lý 

tổn thương làm mỏng thành trực tràng). Xử lý mổ cấp cứu. 

2. Chảy máu: do cách đưa ống soi quá mạnh, hoặc sau sinh thiết. Xử lý bình tĩnh 

g x 2 

ng/24

 bóp tim hô hấp 

1. Hậu môn: 

hông nứt nẻ, không thấy trĩ 

ngoại, không xa trực tràng, không có lỗ dò 

thấy tuyến tiền liệt nhỏ như hai hạt lạc ở phía trước), không thấy nhày máu theo tay. 

VII. Hình ảnh bệnh lý 

1. Nứt kẽ hậu môn, ở  (điểm 6 và 12 giờ) rất đau khi ấn 

tay vào. 

2. Vết loét hậu môn: (săng) do lao (chance) giang mai, bệnh hạ cam. 

3. Lỗ rò hậu môn: ấn có rò mủ ra (thường ở giữa các nếp nhăn niêm mạc). 

4. Viên hốc nhú: ở các hốc Morgagni. 

5. Trĩ nội, trĩ hỗn hợp (ở trên đường lược) có nhiều búi, tím sưng nề, loét chợt, xuất 

huyết. Khi trĩ bị thắt nghẹt (thrombose hemorroidaire) chạm vào rất đau, không nên 

soi trực tràng hậu môn. 

6. Hình ảnh viêm hậu môn-trực tràng: 

ng niêm mạc - mạch máu 

hảy máu. 

dùng que bông tẩm Adrenalin cầm máu tại chỗ, và cần cho tiêm vitamin K 5m

ố h. 

3. Chết đột ngột (do phản xạ ngừng tim). Xử lý ngừng thủ thuật xoa

nhân tạo. Tiêm thuốc trợ tim mạch. 

VI. Hình ảnh hậu môn trực tràng bình thường 

- Lỗ hậu môn khép kín, nếp nhăn niêm mạc chôm đều k

- Thăm hậu môn: cơ hậu môn ôm chặt ngón tay, không sờ thấy u (nếu thăm nam giới 

2. Soi hậu môn trực tràng: niêm mạc hồng, mượt bóng, đưa ống soi vào dễ dàng 

không thấy loét, polyp, u hoặc những điểm chảy. 

rìa hậu môn thường ở 2 vị trí

 

 

- Các chấm xuất huyết rải rác, loét chợt vài mm đến vài cm, có mủ sâu. 

- Niêm mạc nề, tăng tiết nhày đục, có nhiều giả mạc, có bo

nổi rõ, hoặc teo niêm mạc. 

- Sức bền niêm mạc kém: khi chạm que bông dễ c
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- Thấy 

7. Các Kích thước bằng từ 

hát 

9. Ung g trực tràng đoạn trên 8cm. Hay gặp dưới dạng 

loét, đá thư hậu môn 

thường lan sang cơ thắt, làm thành ống cứng không co thắt được dần dần làm hẹp hậu 

môn, ỉa đái khó. Khi ung thư lan ra các vùng lân cận (tầng sinh môn, niệu đạo) thì đái 

khó, rò nước tiểu. 

10. Sarcome trực tràng: Hiếm gặp u ác tính phát triển từ lớp dưới niêm mạc, đôi khi từ 

lớp cơ và thanh mạc. Thường là sarcome xơ (Fbrosarcome) rắn, đội niêm mạc lên rồi 

sau mới xâm nhập vào niêm mạc. Chỉ khi gây vết loét vào lòng trực tràng thì soi mới 

biết được. Cần sinh thiết để phân biệt tổ chức học giữa các u của bệnh Hodgkin, bệnh 

Brill-Simmers. 

Trong bệnh bạch cầu mạn, cấp có thể thấy các tổn thương sùi, xuất huyết, loét của 

niêm mạc trực tràng. 

U ường chiếm hết lòng trực tràng. 

12. H

 đoạn 5-6cm. 

13. Rối loạn co thắt: niêm mạc bình th

. 

VIII

 với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nói chung, chẩn đoán bệnh cũng 

được

 ngày càng đắc lực hơn. Ngày nay có 

 toàn bộ đại tràng.  

các hạt, polyp ở niêm mạc (nếu viêm đã lâu). 

u lành tính: Thường thấy các polyp đơn độc ở trực tràng. 

hạt gạo đến quả mận. Các polyp to trên 2cm dễ chuyển thành ác tính. Polyp càng p

triển sẽ càng tiết nhày, máu, mót rặn và táo bón. 

8. Bệnh polyp đại tràng: có nhiều polyp to, nhỏ từ trực tràng lên đại tràng dễ ác tính 

hơn. 

 thư trực tràng: thường ở bón

y bị thâm nhiễm không đều, bờ nhô cao, chắc, lởm chởm. Ung 

11. máu: hiếm gặp, khối u th

ẹp trực tràng: sau phẫu thuật, chấn thương, điều trị tia xạ (hoại tử rồi loét, hẹp, 

đau). 

Trong bệnh hạ cam: loét sùi hẹp ở

ường hoặc hơi tăng tiết lòng ruột thấy tăng co 

thắt (đưa ống soi rất khó khăn). 

14. Dị vật (ngã phải cọc)

. Kết luận: 

Cùng

 thừa hưởng nhiều phương pháp chẩn đoán hiện đại. Nội soi tiêu hoá đã, đang và 

vẫn được ứng dụng vào chẩn đoán, điều trị bệnh

ống soi mềm người ta có thể soi
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ỉ định của phương pháp soi dạ dày - hành tá tràng  

được chỉ định trong tất cả các bệnh của dạ dày-hành tá 

tràng 

ảy máu tiêu hóa cao và tìm 

thuốc cầm máu nếu có chảy máu. 

u hóa . 

 vị . 

 Biermer . 

Thiếu máu không rõ nguyên nhân . 

n 

yết áp . 

 Khó thở do bất cứ nguyên nhân gì . 

 Cổ trướng to , bụng chướng hơi nhiều . 

 

kỹ thuật Soi dạ dày - tá tràng ống mềm 

Phần I - Soi dạ dày - hành tá tràng 

I. Ch

 Soi dạ dày-hành tá tràng 

và được chia là hai loại : 

1. Soi cấp cứu : Mục đích để chẩn đoán xác định ch

nguyên nhân gây chảy máu đồng thời tiêm 

2. Soi theo kế hoạch: 

Xuất huyết tiê

Đau thượng vị .  

Loét dạ dày - hành tá tràng  

K dạ dày  

Hẹp môn

Giun chui ống mật . 

Pôlip dạ dày . 

Thiếu máu

Crohn . 

II- Chống chỉ định của phương pháp soi dạ dày - hành tá tràng : 

1. Chống chỉ định tuyệt đối : 

 Các bệnh lý ở thực quản có nguy cơ làm thủng thực quản như bỏng thực quả

do hóa chất và thuốc gây hẹp thực quản . 

 Phồng dãn động mạch chủ . 

 Suy tim . 

 Suy hô hấp . 

 Nhồi máu cơ tim mới . 

 Cơn cao hu
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 H

 tương đối : 

 Bệnh nhân quá già yếu và suy nhược . 

huẩn bị  

Máy nội soi thực quản - dạ dày ống mềm loại nhìn thẳng và các dụng cụ kèm 

 ngậm miệng, khăn 

2. Thuốc gây tê họng : Xylocain 2% hoặc Lidocain 10%, dụng cụ gây tê họng. 

3. Dung dịch thử urease - test . 

4. Người bệnh : 

 Nhịn ăn tối thiểu 6 giờ hải được giải thích kỹ về lợi 

ật, bệnh nhân đồng ý soi. Cho bệnh nhân uống thuốc chống 

bọt dạ dày như fortrans, dimethicone trước khi soi 30 phút. 

Nếu bệnh nhân nội trú phải có bệnh án .   

IV- Các bước làm thủ thuật : 

 1. Chuẩn bị và kiểm tra máy soi. 

 2. Tiêm thuốc chống co thắt như Buscopan, Spasfon trước khi soi cho bệnh nhân . 

     Ti

h nhân bằng Xylocaine 2% hoặc Lidocaine 10%. 

ng vào giữa hai cung răng và bảo bệnh nhân ngậm chặt . 

 5. §

. 

   Kỹ

 phía sau vành móng ngựa, quan sát góc bờ cong nhỏ, 

ỏ là nơi tổn thương dễ bị bỏ sót, khi dạ dày nhu động có thể 

nhìn thấy phần ngang của bờ cong nhỏ. 

o nhiều . 

 Gù vẹo cột sống . 

2. Chống chỉ định

 Bệnh nhân tâm thần không phối hợp được . 

 Tụt huyết áp . 

III- C

1. Phương tiện : 

 

theo máy soi : Máy hút, nguồn sáng, màn hình, kim sinh thiết, ống

mặt v.v... 

 trước khi soi, bệnh nhân p

ích và tại biến của thủ thu

êm thuốc an thần Diazepam cho bệnh nhân ( khi cần thiết ). 

 3. Gây tê vùng họng cho bện

 4. Đặt ống ngậm miệ

ưa máy vào dạ dày - tá tràng bơm hơi và quan sát . 

 6. Quan sát từ xa đến gần, vừa đưa máy vừa qaun sát 

 thuật soi ngược : Có hai cách như sau : 

 Cách 1: Đưa đèn nhìn được lỗ môn vị, đẩy tiếp đèn xuống và quay 1800, để có 

thể nhìn thấy “ vùng mù” ngay

phần đứng bờ cong nh
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 sát được “ vùng mù” ở đáy dạ dày 

và t©

sắc , độ to nhỏ của các nếp 

t nhẵn bóng  của các nếp niêm mạc, các mạch máu, các 

chấm

ích thước, vị trí, bờ, đáy niêm mạc 

xung quanh ổ loét, khối u. Quan sát màu sắc, khối lượng,  mùi của dịch vị.  

 dày - hành tá tràng. 

sinh thiết khi thấy khối 

- Là một trong những biện pháp chẩn đoán viêm dạ dày - thực quản một cách 

soi mới có thể phát hiện được như : Hiện tượng trào ngược dịch dạ dày, dịch 

 cao thì soi thực quản dạ dày có nhiều ích lợi 

nó có thể cho biết đang còn c

ra phương pháp điều trị kịp thời. 

- Qu t tụy. 

2. Lợi ích

- Cầm im loại, cắt polip . 

- Mở trong hẹp thực quản do ung thư thực quản, 

- n chui ống mật ( khi giun chưa chui hẳn vào ống 

mật chủ ). 

Cách 2 : Đưa đèn nhìn thấy vành móng ngựa, chỉnh đèn để nhìn thấy bờ cong 

nhỏ, quay 1800 thấy bờ cong lớn đẩy tiếp sẽ quan

m vị . 

 Khi quan sát cần mô tả niêm mạc dạ dày về: Màu 

niêm mạc, tính chÊ

, nốt, mảng xung huyết và chảy máu. 

 Khi quan sát ổ loét, khối u cần mô tả : K

7.Tiến hành các thủ thuật cần thiết như : Sinh thiết, làm test urease, cắt polipv.v 

V- ích lợi và những hạn chế của phương pháp soi dạ

1. Lợi ích về chẩn đoán : 

- Chính xác hơn nhiều so với phương pháp chụp dạ dày bằng thuốc cản quang, 

nhất là những trường hợp đã cắt dạ dày . 

- Chẩn đoán sớm ung thư dạ dày và ung thư thực quản vì khi chụp dạ dày mà 

thấy tổn thương thì đã quá muộn, có thể chẩn đoán sớm bằng 

u còn ở dưới niêm mạc . 

chính xác . 

- Có những bệnh x- quang không thể phát hiện được mà chỉ có bằng phương 

pháp nội 

tá tràng. 

- Trong xuất huyết đường tiêu hóa

hảy máu hay đã cầm, nguyên nhân của chảy máu để đề 

a soi tá tràng có thể chụp được đường mậ

 về điều trị : 

 máu rất hiệu quả bằng đốt điện, laser, tiêm thuốc, kẹp k

 thông dạ dày qua soi dạ dày 

chấn thương, hôn mê v.v... 

 Lấy giun trong trường hợp giu
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- Xơ hóa tĩnh mạch thực quản, thắt tĩnh mạch thực quản trong trường hợp giãn 

tĩnh mạch thực quản do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. 

- Nội soi chẩn đoán và nội soi điều trị luôn luôn gắn liền với nhau. 

3. Hạn chế :  

 Dạ dày là một tạng luôn co bóp, là nơi chứa thức ăn do đó quan sát phải thật 

nhanh và dạ dày phải thật sạch, nếu không sạch thức ăn sẽ làm nhầm với tổn thương 

thức ăn che lấp . 

Phần II- Hình ảnh dạ dày - hành tá tràng bình thường  

1. Tâ nh một góc, ở góc đó là một van khi 

bơm hơi v hi dạ dày xẹp góc đó tù, khi dạ dày căng làm 

cho góc đó trở nên nhọn làm cản trở quan sát tạo thành một vùng gọi là “ vùng mù”. 

* Ng esus ) là nơi chứa dịch của thực quản chảy 

vào dạ dà  hõm này sau đó mới chảy vào dạ dày tạo 

thành hình ảnh “ thác đổ y đổi hình dạng lúc có 

lúc không, lúc to lúc nhỏ. Khi soi máy hay bị cuộn ở hõm này. 

* Niêm mạc vùng tâm vị màu hồng, nếp nhăn chạy dọc theo chiều dọc, kích 

thước của các niêm mạc bình thường, có thể nhìn thấy một số mao mạch. 

2. Thân dạ dày : Tương ứng với bờ cong lớn, ở vị trí thấp là nơi dịch dạ dày đọng. 

Phải hút dịch để quan sát. Khi dạ dày co bóp, nhu động sẽ chạy dọc thân dạ dày về 

hang

nhẵn, co bóp ít, nếp nhăn nhỏ và ít 

. 

hoặc ngược lại bỏ qua tổn thương do 

VI- Tai biến : 

- Đưa nhầm máy soi vào khí quản. 

- Thủng thực quản - dạ dày.  

- Vào đến lỗ tâm vị quặt ngược đèn quá mức, đầu đèn quay ngược lại thực quản 

do đó không đưa đèn ra hoặc vào được, phải phẫu thuật. 

- Chảy máu dạ dày - tá tràng nhất là cắt polip, lấy dị vật. 

- Trật khớp hàm, nhất là đối với bệnh nhân bị trật khớp hàm mạn tính . 

m vị : về phía túi hơi có một nếp gấp tạo thà

ào dạ dày làm cho van rõ nét, k

ay dưới tâm vị có một hõm ( rec

y, dịch từ thực quản chứa vào

”( cascate ).Chỗ hõm này có thể tha

 vị và kết thúc ở môn vị, nhu động ở thân dạ dày yếu. 

3. Bờ cong nhỏ : Phần đứng là một dải dọc phẳng, 
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4. Bờ c

ó trong khi soi, khi bơm hơi căng sẽ 

xuất hiệ

n. Cột bên trái là cột trước tương 

ứng với

ng “vùng mù”, nếu dùng đèn soi cửa 

sổ th  dày nhu động, hoặc bơm hơi 

căng, h

ủa vành móng ngựa dùng đèn soi cửa sổ bên. 

7. Mặt trước dạ dày : Dễ quan sát vì dễ phồng lên khi bơm hơi, các nếp nhăn dày, khi 

bơm hơi các nếp nhăn thưa hơn. Một phần gan đè vào mặt trước làm cho vùng này lồi 

vào trong dạ dày. 

8. Mặt sau dạ dày vùng thân vị : Nếp niêm mạc thô, các nếp nhăn trông giống như tổ 

chức y nhịp đập của 

động

 môn vị, khi bơm hơi căng không còn thấy các 

với lỗ 

môn 

10. L

tiếp c

11. H nếp nhăn. Đỉnh nền 

ó quan sát. 

 ở dạ dày  

   A. 

ào viêm vì nhiều nguyên nhân. 

 

 tỏa. Hình ảnh tổn thương nổi bật nhất có thể ở mức độ nhẹ, vừa hay nặng. 

ong lớn : Các nếp niêm mạc chạy dọc, thô, to, khi bơm hơi căng các nếp niêm 

mạc  không giãn hết. 

5. Vành móng ngựa : Là mốc giải phẫu chỉ c

n vành móng ngựa, đây là mốc quan trọng của nội soi, là mốc phân chia phần 

thân vị và hang vị. Từ mốc này ta biết được bờ cong nhỏ và bờ cong lớn, vòng lên 

phía trên là bờ cong nhỏ, phía đối diện là bờ cong lí

 mặt trước dạ dày, cột bên phải là cột sau tương ứng với mặt sau dạ dày. 

* Phía sau vành móng ngựa tạo nên một vù

ẳng để quan sát sẽ có khó khăn, phải chờ cho dạ

oặc dùng phương pháp “soi ngược” để quan sát “vùng mù” này. Muốn nhìn rõ 

cả hai phía c

 não, khi bơm hơi căng các nếp nhăn không thay đổi, có thể thÊ

 mạch chủ. 

9. Hang vị : Có hình chóp đỉnh là lỗ

nếp niêm mạc, hang vị co bóp mạnh, khi co bóp quá mạnh thắt lại dễ nhầm 

vị. 

ỗ môn vị : Tròn, luôn luôn co bóp, niêm mạc đỏ, nếu méo mó là dấu hiệu gián 

ủa bệnh lý ở hành tá tràng. 

ành tá tràng : Niêm mạc mỏng, khi bơm hơi không còn 

hành tá tràng là những vùng kh

Phần III - Hình ảnh bệnh lý ở dạ dày - hành tá tràng  

I. Bệnh lý

Viêm dạ dày : Là sự thay đổi của niêm mạc dạ dày do nhiễm trùng, do nuôi 

dưỡng, do sự xâm nhập của tế b

Những hình ảnh của viêm niêm mạc dạ dày: Có thể thấy một hình ảnh tổn 

thương hoặc nhiều hình ảnh tổn thương kết hợp với nhau. Tổn thương có thể khu trú 

hay lan
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1. Ph trắng, nhạt màu, loang lổ. Có thể thấy những hình đa 

giác nổ Có những vùng 

xung hu những chấm xung huyết 

đỏ, được chia làm 3 loại sau: 

 a- Loại sung huyết nhẹ : Đám xung huyết đỏ nhưng thay đổi màu sắc rõ.  

 ơn hơn, màu đỏ rực . 

 nặng : Đám xung huyết rộng, màu đỏ rực . 

2. Vi ể chảy máu nhiều hoặc rỉ rả . 

3. Vi m, hoặc 

đám tơ huyết lắng đọng, rất khó bong khi rửa.Viêm dạ dày loại này thường liên quan 

đến Helicobacte - pylori. 

4. Viêm dạ dày chợt nông phẳng: Có một hay nhiều chợt nhỏ. Trong những trường 

hợp nặng có ổ hoại tử ( nhưng tổn thương chưa phá hủy lớp cơ niêm dạ dày ), có 

những mảng trắng xám có viền đỏ hoặc không có viền đỏ bao quanh, đáy ổ loét chợt, 

có thể có mủ đọng, sâu khoảng 1mm. ở hành tá tràng những ổ loét trợt nông phẳng 

kết hợp với xung huyết mạnh tạo nên hình ảnh “xúc xích” 

 5. Viêm  dạ  dày trợt  nông lồi ( loét kiểu hạt đậu ): Tạo  thành  dãy  hoặc  tổn 

thương riêng biệt, ổ viêm trợt gồ cao, trên đỉnh lõm. 

* M

ó rất nhiều hạt . 

Các nếp niêm mạc nhiều và to ) : Nếp niêm mạc thô dày, khi 

bơm hơi căng không hết. 

* Mức độ nhẹ : Nếp niêm mạc dày 2mm. 

7. Viêm teo niêm m

thớt, nhìn thấy mạch máu nổi rõ, thường kết hợp với dị sản. 

8. Viêm teo nặng : Khi chưa bơm hơi căng đã nhìn rõ các mạng lưới mạch máu với 

kích thước khác nhau. Được chia làm 3 mức độ : 

* Mức độ nhẹ : Nhìn thấy mạch máu nhỏ . 

ù nền : Niêm mạc dạ dày 

i rõ trên niêm mạc biểu hiện phù nề niêm mạc ở mức độ nhẹ. 

yết đỏ, ở vùng này nếp niêm mạc thô, nổi rõ, trên có 

b- Loại xung huyết trung bình : Đám xung huyết l

c- Loại xung huyết 

êm dạ dày do chấn thương : Có th

êm xuất tiết : Trên niêm mạc có những mảnh màu xanh nâu, vàng xá

ức độ nhẹ : Có một hoặc vài nốt trợt . 

* Mức độ vừa : Có nhiều hạt . 

* Mức độ nặng : C

6. Viêm tăng sản ( 

* Mức độ vừa : Nếp niêm mạc dày 5 - 10mm. 

* Mức độ nặng : Nếp niêm mạc dày >10mm. 

ạc : Niêm mạc mỏng, nhẵn, màu vàng các nếp niêm mạc thưa 
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* Mức độ vừa : Nhìn thấy mạng lưới mạch máu . 

* Mức độ nặng : Mạng lưới mạch máu nổi rõ, cong queo . 

9. Viêm dạ dày chảy máu : Chảy máu dưới niêm mạc hoặc chảy máu vào dạ dày . 

 a- Chảy máu dưới niêm mạc : Chấm xuất huyết kèm theo phù nề xung huyết . 

 b- Mảng chảy máu:Mảng màu nâu hồng hoặc những chấm , vệt đen sẫm. 10. 

Viêm

ừa : Hạt to làm cho niêm mạc không còn nhẵn bóng . 

c dạ dày theo hệ thống SIDNEY. 

1. Viêm niêm mạc dạ dày phù nề sau xung huyết :

 dạng hạt :  

* Mức độ nhẹ : Hạt nhỏ li ti  

* Mức độ v

Phân loại hình ảnh viêm niêm mạ

 Là loại hay gặp,có những hình ảnh 

sau . 

* Là những đám xung huyết, trên có những hạt nhỏ li ti, niêm mạc mất tính chất 

nhẵn bóng, đôi khi

ở hang vị và thân vị . 

 pylori nặng. 

2. Viêm niêm mạc dạ dày do trào ngược dịch mật . 

 Niêm mạc xung huyết đỏ rực, có dịch mật trào ngược qua lỗ môn vị . 

Hay gặp trên bệnh nhân đã cắt dạ dày . 

3. Viêm trợt phẳng : 

* Có ít hay nhiều vết trợt nông phẳng, có màng tơ huyết phủ ở đáy. Các vết trợt 

có thể tạo thành một ®

niêm mạc dạ dày. 

 Nguyên nhân do dùng thuốc chống viêm loại steroid, các loại thuốc chống 

viêm khác. Do sốc hoặc do tăng urê máu trong suy thận giai đoạn cuối. 

4. Viêm trợt lồi : 

* Viêm trợt lồi lên trên niêm mạc trông như hạt đậu, tập trung dọc theo các nếp 

niêm mạc. 

thâm nhiễm lympho trên mặt lớp biểu mô phủ. 

5. Viêm teo niêm mạc dạ dày : 

 thấy đám xuất tiết. Niêm mạc mủn và có những chấm đỏ chạy dọc 

vùng hang vị tới lỗ môn vị. Hay gặp ở hang vị hoặc cả 

* Nguyên nhân do nhiễm H-

ường bao quanh lỗ môn vị. Hay gặp ở hang vị hoặc toàn bộ 

*

* Tổn thương kèm theo: Thường kết hợp với viêm dạ dày lympho, với đặc điểm 
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* Thấy các mạch máu nổi rõ ngay khi chưa bơm hơi, niêm mạc dạ dày nhạt màu, 

các nếp niêm mạc teo mỏng. 

* Tổn thương kèm theo : Dị sản ruột và loạn sản biểu hiện bằng các mảng trắng 

sau cắt dạ 

nhầy phủ lên lớp niêm mạc thô, to, đỉnh của nếp niêm 

mạc giống như polip. 

7.2. U dạ dày bài tiết gastrime : Niêm mạc dạ i rõ dễ thấy, tiết 

nhiều dịch trong . 

7.3. Viêm dạ dày tăng tiết : Các nếp niêm mạc thô, to, màu sắc không đều, mất tính 

chất nhẵn, bóng, có nhiều dịch nhầy. 

B. Dị sản dạ dày :

 Có 3 típ dị ường kết hợp với viêm teo niêm mạc 

dạ dày . 

1. Dị sản ruột : Thường liên quan đến ung thư dạ dày. Niêm mạc có cấu trúc nhung 

mao đầu tiên là những đám ở hang vị. 

ường của môn vị. 

Đầu tiên xuất hiện ở vùng t

3. Dị sản lông :

rên bệnh nhân loét dạ 

− dạ dày. Dị sản ở lớp biểu mô phủ cách xa tổn thương 

êm dạ dày mạn tính vừa. 

C. L

xám óng ánh nhiều màu. Khi quan sát gần thấy có nhung mao. Có thể gặp 

dày. 

6. Viêm niêm mạc chảy máu : 

Những chấm chảy máu nhỏ màu đỏ, hoặc màu nâu sẫm. Những mảng màu đen 

trên niêm mạc phù nề và có thể thấy máu trong dạ dày. 

7. Viêm niêm mạc phì đại : 

 Nếp niêm mạc thô, to, các nếp niêm mạc chồng lên nhau, trên đỉnh các nếp 

niêm mạc có trợt nông. 

7.1. Bệnh MENETRIE : Nhiều 

 dày vùng thận vị nổ

  

 sản : Dị sản ruột và môn vị th

2. Dị sản môn vị : Niêm mạc dạ dày giống  niêm  mạc bình th

hân vị sát với phần hang vị. 

 Có cấu trúc lông mao mà bình thường không thấy ở ống tiêu hóa, 

ngay cả trường hợp loạn sản ở dạ dày. Loại dị sản này thấy t

dày, loạn sản dạ dày và ung th

chính, kết hợp với vi

oét dạ dày  
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- Loét dạ dày hay gặp ở bờ cong nhỏ nhất là chỗ nối giữa phần hang vị và 

phần thân vị, hoặc ở phía trên góc bờ cong nhỏ, nhưng cũng có thể gặp ở bất cứ vị trí 

nào trong 

- P

1. Loét mi g thấy sau cắt dạ dày do loét hành tá tràng. 

g hầm : ổ loét chạy dọc theo bờ cong nhỏ từ tâm vị tới góc bờ cong 

nhỏ. 

3. Lo

 a- ổ loét Cushing liên quan tới việc tăng áp lực trong thận. 

ảy ra khi bệnh nhân bị bỏng nặng. 

4. Loét mạn tính : Thường có một ổ, bờ phẳng, đáy sạch. Nếu có nhiều ổ loét hoặc ổ 

loét rộng là do dùng thuốc chống viêm non - steroid. 

 ổ loét  

1. ổ 

* A1  loét có thành thẳng đứng, bờ cao, không đều, đáy tròn nhẵn, sạch hoặc 

có chất xuất tiết đọng. Niêm mạc xung qua

cao, niêm mạc ở xa ổ loét có thể bị viêm teo, các nếp niêm mạc giảm. Nếu có thì các 

nếp niêm mạc bị co kéo về phía

n nông hơn, nhỏ hơn, có hình bầu dục.Tổ chức hạt bắt đầu 

thay 

) : 

uyết, đáy ổ loét nhỏ hơn, 

tổ chức hạt dần dần thay thế toàn bộ tổ chức hoại tử . 

i tạo, ổ loét nhỏ hơn nữa, hoặc phẳng,  hoặc 

dạ dày. 

hân loại ổ loét : 

ệng nối : Thườn

2. Loét kiểu đườn

ét do Stess : ổ loét do bỏng, do sốc ngoại khoa, do chấn thương, sốc giảm thể 

tích. 

 b- ổ loét Curling x

Các giai đoạn của

loét hoạt động (A): 

- ổ

nh ổ loét mềm, phù nề xung huyết, nhô 

 ổ loét sát tới tận bờ ổ loét. 

* A2-ổ loét trở nê

thế cho tổ chức hoại tử. 

2. Lành ổ loét (H

* H1- Niêm mạc xung quanh ổ loét bớt phù nề xung h

* H2-TỔ chức của niêm mạc được tá

chỉ còn là một khe nhỏ. Các nếp niêm mạc đỡ phù nề nhiều, tạo thành những nếp 

nhăn nheo xung quanh ổ loét. 

3. Liền sẹo ổ loét (S): 
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* S1- Liền sẹo đỏ : Tổ chức xơ thay thế tạo thành vết sẹo, bờ ổ loét còn phù nề 

sơ thay thế hoàn toàn, niêm mạc xung quanh ổ 

, đường kính >1,5cm. 

Loại có nhiều polip chiếm từ 20% đến 25% mặt nhẵn. 

2. Polip tuyến : Là loại hay gặp sau loại polip tăng sản, thường kết hợp với ung thư dạ 

yển sang ác tính. Ung thư thường phát triển trên vùng có dị sản 

ường được phủ bởi những hạt thô to hoặc lớp niêm mạc 

đỏ kh  Có thể thấy những vùng loạn sản với lớp 

nhung a làm 2 loại : 

 

 

gặp ở người trong gia đình có người bị bệnh polip, 

không có liên quan đến dị sản ruột, niêm mạc dạ dày có thể bình thường hoặc viêm 

teo n

4. Polip lớn : cũng có khi có nhiều, kích thước từ 

1,5cm - 12cm, màu xám trắng và chắc. 

amada IV : Polip có chân . 

E. 

 thương kèm theo : 

nhẹ niêm mạc xung quanh ổ loét còn phù nề nhẹ. 

* S2- Liềm sẹo trắng: Tổ chức 

loét hoàn toàn bình thường, chỉ còn lại một vết sẹo trắng. 

D- Polip dạ dày : 

- Polip dạ dày là hiện tượng quá sản của lớp biểu mô phủ, polip có cuống hoặc 

không có cuống, có thể có một hoặc nhiều polip. 

- Phân loại polip. 

1. Polip tăng sản : Là loại hay gặp nhất chiếm từ 70% đến 90%

dày và thường chu

ruột. Trên bề mặt của polip th

ông bình thường, trông như núm vú.

 mao đặc biệt ở những polip lớn. Được chi

a- Polip tuyến ống . 

b- Polip tuyến nhung mao . 

3. Polip lớn đáy dạ dày : Hay 

hẹ. 

 Thường có cuống và có một chiếc, 

Phân loại polip theo phân loại của Yamada  

* Yamada I : Polip nhô cao, đáy rộng . 

* Yamada II : Polip nhồi lên, đáy hẹp hơn . 

* Yamada III : Lồi lên, đáy nhỏ hơn hoặc có chân rộng . 

* Y

Hình ảnh ung thư dạ dày : 

Những tổn 
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1. 

là tổn

mạc ở đó là viêm dạ dày teo hoặc 

không có 

2. Loạn sản

lớp tế bào bi

 a- Chỉ

 b- Tăn hẹ lớp liên bào phủ kết hợp với 

viêm niêm

3. Loét dạ d ở ổ loét, chiếm 1% 

những trư

chặt chẽ để p

n dạ dày : 

ng nối hoặc ung thư ở phần dạ dày còn lại. Ung thư sau cắt đoạn 

dạ dà

    : 6 % . 

âm lấn qua lớp cơ niêm, nhưng chưa xâm lấn đến lớp 

Phân loại các giai đoạn của ung thư dạ dày sớm theo phân loại của hội nội soi Nhật 

Viêm dạ dày và dị sản ruột : Bắt đầu tổn thương ở lớp tế bào biểu mô phủ, sau đó 

 thương viêm mạn tính và sự tái tạo các tế bào lớp biểu mô phủ, đặc biệt niêm 

 bờ cong nhỏ. Tổn thương kéo dài dai dẳng sau 

dị sản ruột . 

 : Có nhiều loại tế bào khác nhau, cấu trúc thay đổi. Hai loại thay đổi của 

ểu mô phủ : 

 là tăng sản đơn thuần . 

g sản không đặc hiệu : có sự thay đổi n

 mạc bán cấp hoặc mạn tính hoạt động. 

ày ung thư hóa : ung thư dạ dày phát triển trên cơ s

ường hợp ung thư dạ dày. Đối với những ổ loét mạn tính cần được theo dõi 

hát hiện sớm tổn thương ung thư trên những ổ loét này. 

4. Ung thư sau cắt đoạ

- Ung thư ở miệ

y chiếm từ 1% đến 9% trên những bệnh nhân sau cắt dạ dày do ổ loét lành tính 

từ 5 đến 10 năm. 

- Vị trí của ung thư dạ dày theo Borrmann:  

* Ung thư môn vị         : 50% . 

* Ung thư bờ cong nhỏ :  13% . 

* Ung thư tâm vị           : 10% . 

* Ung thư lan tỏa      

Các giai đoạn của ung thư dạ dày  

1. Ung thư dạ dày giai đoạn sớm : Tổ chức ung thư mới khu trú ở niêm mạc hoặc 

dưới niêm mạc, chưa hoặc đã x

cơ dạ dày, có di căn hoặc không có di căn, đường kính của khối u <3cm . 

Bản : 

ồi ) : Tổ chức ung thư lồi lên trên niêm mạc, có hình nấm, hình 

* Típ II( típ phẳng ) : Gồm các loại sau : 

* Típ I ( típ l

giống polip chạm vào dễ chảy máu. 
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- IIa( Phẳng gồ ) : tổ chức ung thư phát triển gồ cao hơn niêm mạc xung quanh 

một chút, tổn thương khó phát hiện bằng phương pháp nội soi, thường sử dụng 

phương pháp nội soi nhuộm màu để chẩn đoán. 

- IIb ( phẳng dẹt ) : tổ chức ung thư phát triển tạo thành mảng chắc không nổi 

cao h

hó phát hiện bằng phương pháp nội soi. 

 ung thư hơi lõm xuống thấp hơn so với niêm mạc 

h, đôi khi có thể có hoại tử, xuất tiết . 

* Típ III ( típ loét ) : Tổn thương có độ sâu rõ rệt. 

- Hay  gặp  tổn thương  của  các  típ  kết  hợp với  nhau: típ IIa + típ IIc, típ  

IIc+ típ III. 

- Ung thư thể loét thường nông bờ gồ ghề bẩn, niêm mạc xung quanh ổ loét 

không đều, niêm mạc kết thúc với nhiều hình dáng khác nhau: tập trung, riêng rẽ hoặc 

cắt cụt. 

ơn niêm mạc dạ dày, có thể thấy niêm mạc vùng này thay đổi màu sắc, tổn 

thương rất k

- IIc ( phẳng lõm ) : tổ chức

xung quan

 Phân loại ung thư giai đoạn sớm theo tổn thương của lớp cơ niêm  

- Típ A : tổ chức ung thư lan tỏa phá hủy hoàn toàn lớp cơ niêm. 

- Típ u, phá hủy lớp cơ niêm. 

2. Ung th

2.1. Phân . 

ức ung thư khu trú ở niêm mạc hoặc dưới niêm mạc. 

- T2 m. 

 quanh. 

2.2. P

, rãnh, loét nhỏ. 

loét ) : ổ loét với kích thước khác nhau, bờ ổ loét cao, cứng, đáy ổ 

loét p niêm mạc xung quanh ổ loét không đều và kém nhu 

động

 B : tổ chức thâm nhiễm, nằm cạnh các mạch má

− dạ dày giai đoạn muộn : 

loại theo TNM năm 1997: dựa vào sự xâm nhập của tổ chức ung thư

- T1 : tổ ch

: Tổ chức ung thư xâm nhập vào lớp cơ niê

- T3 : tổ chức ung thư xâm nhập tới lớp thanh mạc. 

- T4 : tổ chức ung thư di căn sang các cơ quan xung

hân loại theo Bormann. 

- Típ I ( dạng polip ): khối ung thư lồi vào trong lòng dạ dày, bề mặt u có thể có 

loét nhỏ. 

- Típ II ( dạng nấm ) : khối ung thư lồi vào trong lòng dạ dày, có dạng nấm, trên 

bề mặt có khe

- Típ III ( típ 

có chất hoại tử. Các nế

. 
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-Típ IV ( típ xâm nhiễm ): 

* Tổ chức ung thư khu trú trên bề mặt, có hoặc không có loét. 

 giai đoạn đầu dễ nhầm với viêm dạ dày. 

Khi ®

 hình ảnh của ung thư dạ dày thể loét : 

ung quanh ổ loét cứng và không hội tụ vào ổ loét. 

* Tổ chức ung thư xâm nhập vào lớp dưới niêm mạc. 

Ngoài ra còn có ung thư thể xơ đét: ở

iển hình toàn bộ dạ dày co lại giống như chiếc bít tất. 

      Những

- Bờ cao không đều. 

- Đáy bẩn, có nhiều chất hoại tử. 

- Các nếp niêm mạc x

3. U lympho ác tính ở dạ dày: u lympho ác tính ở đường tiêu hóa hay gặp ở dạ dày 

nhất, sau đó là hỗng tràng và hồi tràng, ít gặp hơn ở đại tràng và trực tràng.U lympho 

ác tính ở tá tràng và thực quản rất ít gặp. U lympho ác tính gặp ở nhiều cơ quan, ít khi  

gặp ở một cơ quan, hay gặp u lympho ác tính ở dạ dày kết hợp với ở vú. 

Phân loại u lympho ác tính ở dạ dày theo Sano: 

- Típ lan tỏa bề mặt. 

ạn sớm cần phân biệt với phản ứng tăng sản 

II. Hành tá tràng . 

A. Viêm hành tá tràng : 

Phân loại viêm hành tá tràng:

- Típ loét. 

- Típ lồi. 

- Típ hang. 

- Típ phì đại : có các nếp niêm mạc khổng lồ. 

U lympho ác tính ở dạ dày giai đo

của hệ liên võng lympho. 

 

uất tiết là loại hay gặp nhất, có những đám xung 

 mất tính nhẵn bóng. 

2 g 

êm mạc phù nề, có những chấm chảy máu. 

ạng hạt: có nhiều hạt nhỏ, niêm mạc phù nề trên có trợt 

nhỏ. T

1. Viêm hành tá tràng phù nề x

huyết, niêm mạc

. Viêm trợt hành tá tràng, có ít hoặc nhiều ổ loét trợt, thường có fibrin lắn

đọng ở đáy vết loét trợt. 

3. Viêm hành tá tràng chảy máu, ni

4. Viêm hành tá tràng d

hường kết hợp với loét dạ dày và viêm thận mạn. 
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B- Loét hành tá tràng: tỷ lệ loét hành tá tràng nhiều hơn loét dạ dày, nguyên nhân 

o giảm yếu tố bảo vệ, ổ loét thường thấy ở mặt trước và 

ai ổ loét đối diện nhau gọi là “ 

kissin

t hành tá tràng:

do tăng yếu tấn công hơn là d

mặt sau, có thể chỉ có một ổ hoặc nhiều ổ nếu có h

g ulcer”. 

Hình ảnh loé  

1. Hành tá tràng biến dạng, do ổ loét đã liền sẹo. 

2  dày, ổ loét cấp tính có bờ phù nền 

C. Ung thư hành tá tràng: khối u lành tính và ác tính ở hành tá tràng rất ít gặp. Khối 

− bóng Veter thường xâm 

Sinh t . 

t là sinh thiết ở vùng hang vị cách lỗ môn vị 3cm- 

- Đối với niêm mạc dạ dày có thể dùng thòng lọng để sinh thiết. 

. Các giai đoạn của ổ loét giống như trong dạ

xung huyết mạnh. 

u ở hành tá tràng thường gặp ở vị trí gần bóng Veter. Ung th

lấn vào tá tràng. 

 

Phần IV- Kỹ thuật sinh thiết qua nội soi  

hiết để chẩn đoán tổ chức học và tế bào học

1. Sinh thiết cắt : dùng kẹp cắt. 

- Đối với các tổn thương cắt 6 miếng, nếu sinh thiết ổ loét, sinh thiết xung quanh 

ổ loét và đáy ổ loét. 

- Đối với khối u sinh thiết nhiều miếng tại một vị trí để loại bỏ tổ chức hoại tử. 

- Đối với viêm sinh thiết nhiều miếng tại tất cả các vùng của dạ dày, ít nhất là 2 

miếng tại một chỗ để thấy được toàn bộ hình ảnh tổn thương của niêm mạc. 

- Đối với loét trợt và những tổn thương nhỏ sinh thiết ở bờ. 

- Để phát hiện H-pylori tốt nhấ

5cm. 

2. Sinh thiết bằng cách làm rõ tổn thương: 

- Tiêm dung dịch muối 9%0 hoặc dung dịch Adrneline 1/10.000 xuống đáy tổn 

thương làm cho vùng tổn thương nổi rõ, sau đó sinh thiết bằng các phương pháp sinh 

thiết. 
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3. Sinh thiết nóng: sử dụng trong những trường hợp không dùng được thòng lọng và 

cũng không dùng sinh thiết, tức là miếng sinh thiết nhỏ không dùng được thòng lọng 

g được kim sinh thiết. 

   kỹ 

ều trị các bệnh lý vùng 

 Kỹ thuật nội soi này đơn giản, nhanh chóng được áp dụng rộng rãi từ tuyến 

trung ương đến các tuyến cơ sở. 

I. Chỉ định : 

- Soi cấp cứu: trường hợp chảy máu tiêu hóa thấp, nặng. 

- Soi thường: cho tất cả các bệnh lý vùng hậu môn- trực tràng. 

ỉ

ảy máu. 

+ Crohn .                                + Rò hậu môn .                                     

                              

ường hợp viêm phổi 

hoặc miếng sinh thiết to không dùn

thuật Soi hậu môn -  trực tràng ánh sáng lạnh  

Soi trực tràng là một phương pháp thăm dò hình thái quan trọng bằng cách đưa ống 

soi cứng hoặc mềm vào hậu môn trực tràng để chẩn đoán và đi

hậu môn trực tràng mà các phương pháp khác như chụp x quang trực tràng và đại 

tràng rất ít tác dụng hoặc không có tác dụng chẩn đoán, chỉ có soi trực tràng mới 

mang lại chẩn đoán chính xác. 

+ a máu . 

+ Rối loạn đại tiện: Đau hậu môn, ỉa không tự chủ, khó đại tiện. 

+ Rối loạn phân. 

+ Viêm đại trực tràng ch

+ Nứt hậu môn .                     + Ngứa hậu môn .   

+ Ung thư .                             + Polip .       

II. Chống chỉ định : 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Thận trọng khi bệnh nhân quá già, yếu, có thai hoặc các tr

cấp nặng, có cản trở không đưa ống soi vào được. 

III. Chuẩn bị : 

  1. Phương tiện: 

- Phòng soi kín và bàn soi trực tràng. 

- Dụng cụ soi : ống soi trực tràng cứng có độ dài 10- 15- 25- 30cm với đường 

kính 2cm hoặc ống soi mềm, ống soi hậu môn dài 10cm. 
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+ Nguồn sáng . 

+ Máy hút . 

gắp . 

n : 

 thích để hợp tác với thầy thuốc . 

m thủ thuật : 

  1. Tư

ái, co chân trên bàn phẳng nằm ngang. 

  2. Ti

 ống soi . 

h thiết, cắt polip khi thấy polip 

-

i tìm đường mới vào . 

ận lợi và nhận định kết quả soi tốt, tránh những tai biến cần 

Hậu môn trực tràng được giới hạn từ bờ hậu môn ở phía ngoài tới vùng nối tiếp 

. Dài 17 - 20cm gồm có phần OHM ( ống hậu môn ) và trực tràng . 

+ Que 

+ Kìm sinh thiết . 

+ Bông, băng . 

  2. Bệnh nhâ

- Bệnh nhân được giải

- Thụt tháo 2 lần( tối hôm trước và sáng hôm sau trước khi soi 3 giờ ) hoặc bơm 

Microlax 2 lần ( tối hôm trước và sáng hôm sau ). 

IV. Các bước là

 thế bệnh nhân : 

- Bệnh nhân chổng mông, quỳ 2 đầu gối . 

- Hoặc tư  thế nằm nghiêng tr

ến hành : 

- Thăm trực tràng bằng ngón tay đeo găng. 

- Lắp và kiểm tra dụng cụ trước khi soi . 

- Bôi trơn

- Đưa đèn soi vào trực tràng vừa soi vừa tìm đường đi . 

-Sinh thiết : khi có tổn thương, bấm bằng kìm sin

có cuống. 

 Cầm máu bằng que bông có thấm Adrenalin 1% hoặc kim cầm máu. 

V. Theo dõi và xử trí : 

- Trong khi làm thủ thuật có thể gặp bệnh nhân đau bụng do co thắt trực tràng 

hoặc do thủng . 

- Nếu co thắt nhiều phải bơm hơ

- Nếu có thủng : gửi ngoại . 

VI. Giải phẫu ống hậu môn trực tràng 

 Để tiến hành soi thu

phải hiểu rõ về giải phẫu vùng hậu môn trực tràng . 

 

trực tràng Sigma
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  1. Giới hạn OHM :  

- Theo các nhà giải phẫu học, OHM được giới hạn từ bờ hậu môn ở phía ngoài tới 

i vòng hậu môn. 

i là đường hậu môn trực tràng ) được tạo nên bởi cơ mu 

 nằm ở phía trên đường lược và cách đường lược chừng 2cm. 

 các phẫu thuật viên dài 4 - 5cm. 

c tràng : 

i OHM là phần trực tràng dài khoảng15 - 17cm. 

  3. Cơ thể học : 

đường lược ở phía trong, dài 2- 3cm. 

- Theo các nhà phẫu thuật, OHM được giới hạn từ bờ hậu môn tớ

Vòng hậu môn ( còn được gọ

trực tràng. Đường này

Như vậy OHM của

  2. Giới hạn trự

 Tiếp nố

3.1. Mô tả niêm mạc :

Phần trực tràng :  

 Có nh

ùng nối tiếp trực tràng - Sigma . 

g. 

 trực tràng màu hồng tươi nhẵn bóng. 

g lược, cao 10mm, rộng 3 - 6mm, rộng nhất nơi chân cột. Có 

 niêm mạc ở đây xẫm màu, vì có đám rối 

rực tràng ( hay xoang Morgagni ) là những rãnh dọc nằm giữa các cột 

ững mốc quan trọng : 

+ V

+ Valve hậu môn trên khoảng 11- 13cm. 

+ Valve hậu môn giữa khoảng 8 - 9cm. 

+ Valve hậu môn dưới khoảng 5 - 6cm 

 Cấu tạo thành trực tràng gồm : 

+ Các lớp cơ dọc trực tràng. 

+ Lớp cơ vòng trực tràn

+ Cân trực tràng. 

+ Niêm mạc

Phần OHM: 

1. Cột trực tràng ( hay cột Morgagni ) là những nếp niêm mạc dọc nằm ngang 

phía trên đườn

chừng 10 cột xếp theo chu vi OHM,

tĩnh mạch trĩ nằm ngay ở dưới, nên được gọi là vùng trĩ ( trĩ nội xuất phát từ 

đây). 

2. Xoang t

trực tràng. 
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3. Cơ dọc kết hợp: ở đoạn dưới trực tràng, các sợi cơ dọc của thành trực tràng hoà 

lẫn với các sợi của cơ nâng hậu môn và các mô sợi đàn hồi để tạo nên cơ dọc 

uyên qua cơ thắt trong đến hòa lẫn với lớp cơ niêm. Một 

 vào lớp niêm mạc vùng lược làm cho niêm mạc 

êm.Các sợi cơ đàn hồi này được gọi là 

ưới. 

 ngoài 

n vách ngang của hố ngồi hậu môn. 

ận của động mạch treo tràng dưới. Các 

động mạch này đi dọc xuống dưới, nằm ở 2 bên thành trực tràng và tận cùng ngay 

phía trên đường lược. Trên đường đi nó cho ra các nhánh xuyên qua lớp cơ đến lớp 

niêm mạc và tận cùng ngay phía trên đường lược. 

- Động mạch trực tràng giữa : xuất phát từ động mạch chậu trong, đi tới thành 

trước bên của phần giữa trực tràng, cho các nhánh nối với động mạch trực tràng trên 

và động mạch trực tràng dưới. 

- Động mạch trực tràng dưới : xuất phát từ động mạch thẹn, cho các nhánh đi 

vào cơ thắt ngoài và cơ thắt trong, nhánh tận cấp máu cho lớp dưới niêm mạc OHM 

và lớp dưới da quanh hậu môn. 

 Như vậy trực tràng được cấp máu bởi động mạch trực tràng trên và động mạch 

trực tràng giữa, OHM được cấp máu bởi động mạch trực tràng dưới. 

 Đường lược được coi như vùng vô mạch tương đối là vùng ngăn cách 2 khu vực 

3.2 . 

 Các tĩnh mạch ở trực tràng và OHM tập trung thành 2 đám rối: 

kết hợp của OHM. Cơ này đi xuống phía dưới và : 

+ Các sợi xơ - cơ x

số sợi tiếp tục đến bám

vùng này dính chặt vào lớp cơ ni

dây chằng Parks. Vùng lược là nơi phân cách giữa các đám rối trĩ - mạch 

trĩ trên và các đám rối trĩ- mạch trĩ d

+ Các sợi xơ - cơ hình nan quạt xuyên qua phần dưới da của cơ thắt

tạo nên cơ nhíu da bám vào da vùng quanh hậu môn. 

+ Các sợi xơ - cơ ngăn cách phần dưới da và phần nông cơ thắt ngoài, rồi 

tiếp tục đi ra phía ngoài tạo nê

3.2. Mô tả mạch máu: 

3.2.1. Động mạch : 

- Động mạch trực tràng trên : là 2 nhánh t

cấp máu khác nhau. 

.2 Tĩnh mạch: 

  533



- Đám rối tĩnh mạch dưới niêm mạc, được chia làm 2 nhóm phân cách nhau bởi

các dây chằng Parks dẫn lưu máu ngược chiều nhau. Nhóm trên dẫn máu lên trê

tĩnh mạch trực tràng trên, khi giãn tạo nên trĩ nội. Nhóm dưới dẫn máu xuống dư

vào tĩnh mạch trực tràng dưới, khi giãn tạo nên trĩ ngoại. 

- Đám rối tĩnh mạc

  

n vào 

ới 

h quanh lớp cơ dẫn máu của vách trực tràng và tĩnh mạch trực 

VII. M

 Bệnh trĩ rất phổ biến, gặp ở mọi lứa tuổi nhiều nhất ở người lớn tuổi. Về cấu tạo 

giải phẫu học, các tĩnh mạch trĩ được xắp xếp thành 3 cột (phải, trước, phải sau và trái 

). ở phía trên và ở phía dưới vùng lược, các cột tĩnh mạch đó giãn tạo thành các đám 

rối. N sinh lý bình thường, nhưng khi các đám rối tĩnh mạch 

này g

tràng trên. 

ét số bệnh lý thường gặp: 

  1. Trĩ : 

hư vậy trĩ là trạng thái 

iãn quá mức sẽ tạo thành bệnh trĩ. 

1.1.Hình thái trĩ : Trĩ gồm trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, trĩ vòng. 

- Trĩ nội : hình thành do giãn quá mức đám rối tĩnh mạch trong nằm trên đường 

u hồng. 

 hoàn toàn trong ống hậu môn. 

Trĩ độ 2: khi  rặn ỉa, trĩ thập thò hậu môn - tự co lên. 

ài khi nghỉ ngơi hoặc phải dùng tay ấn  

 xuyên ở ngoài OHM. 

 do giãn quá mức đám rối tĩnh mạch trĩ ngoài. Trĩ ngoại 

 OHM trên đường lược và trĩ ngoại nằm 

iên kết với nhau tạo thành trĩ hỗn hợp. 

1.2. Thăm khám : 

- Nhìn ngoài hậu môn. 

- Thăm hậu môn trực tràng. 

lược, phủ trên búi trĩ là niêm mạc mà

Trĩ độ 1: trĩ nằm

Trĩ độ 3: búi trĩ tự sa ra ngo

nhẹ trĩ mới lên. 

Trĩ độ 4: trĩ thường

- Trĩ ngoại : hình thành

nằm ngoài OHM, phủ trên búi trĩ là da quanh hậu môn. 

- Trĩ hỗn hợp: lúc đầu trĩ nằm trong

ngoài OHM phân cách giữa chúng là vùng lược. Khi dây chằng Parks chùng, trĩ nội 

và trĩ ngoại l

- Trĩ vòng : các búi trĩ to và các búi trĩ  nhỏ liên kết với nhau thành 1 vòng tạo 

nên trĩ vòng. 
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- Soi hậu môn: qua ống soi thấy rõ hình ảnh búi trĩ . 

  2. Ung thư trực tràng: 

ơn độc hay đa polip, phải sinh thiết mới thấy được ác tính hóa của các 

 dễ chảy máu, chung quanh có gờ nổi lên. 

eo chiều vòng tròn làm lòng ruột bị hẹp lại có khi rất 

hẹp

 viêm trực tràng chảy máu. Sinh 

án xác định. 

 

 Khi soi có thể có một hoặc nhiều polip có cuống hoặc không có cuống, kích 

thước rất khác nhau. Người ta đã khẳng định được rằng polip có khả năng thoái hóa 

thành ung thư. Sinh thiết qua soi để chẩn đoán xác định và thông qua ống soi cắt polip 

  5. Một số bệnh khác 

 

Xuất huyết tiêu hoá 

 

đen. Xuất huyết tiêu hoá 

ngoại khoa. 

2. Hoàn cảnh xuất huyết:  

 hoá gặp cả nam và nữ, gặp ở mọi lứa tuổi nhưng: 

 Ung thư ở đây đã chiếm tới non nửa tổng số ung thư đại tràng. Khi soi trực 

tràng thấy được khối u với các tổn thương. 

- Polip ®

polip vùng này. 

- Một vùng cứng

- Một vùng cứng dễ chảy máu, ở giữa bị loét. 

- Khối u loét và sùi. 

 Khối u thường ăn lan th

 chỉ đút lọt đầu bút chì, nên không đưa đèn soi qua được. Đại đa số các trường hợp 

niêm mạc tổn thương không bình thường mà có biểu hiện của một viêm mạn tính 

không đặc hiệu, hoặc thấy rõ tổn thương của bệnh

thiết khối u qua soi rất quan trọng để chẩn đo

  3. Polip :

có cuống. 

  4. Viêm loét đại trực tràng chảy máu. 

: Viêm ống hậu môn, chomdylome, lipome, fistul. 

I. Đại cương 

1. Định nghĩa: 

Xuất huyết tiêu hoá là máu chảy ra khỏi mạch máu, mà mạch máu ấy lại nằm

trong ống tiêu hoá. Biểu hiện lâm sàng: nôn ra máu, ỉa phân 

là một cấp cứu nội khoa và 

Xuất huyết tiêu
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+ Nam giới gặp nhiều hơn nữ giới 

p là 20-50 tuổi 

+ Các yếu tố thuận lợi đưa tới xuất huyết tiêu hoá là: 

- Đông 

 Aspirin, Cocticoit... 

- Chấn động mạnh tinh thần: Quá bực tức... 

A. Những nguyên nhân gây nôn ra máu 

1. Nguyên nhân thường gặp: 

iểu hiện ở lâm sàng: nôn máu, ỉa phân 

đen với số lượng lớn. Loét hành tá tràng hay gặp chảy máu hơn dạ dày loét lại sau mổ 

Về cơ chế chảy máu do loét dạ dày, tá tràng: 

ạch máu gây chảy máu. 

- Axit chohydrric và Pepsin: Vừa tác dụng tại chỗ vừa tác dụng toàn thân (trên các 

: loét hành tá tràng lâu ngày gây tổn 

t Trypsin, men này xúc tiến việc chuyển Profibrinolyzin thành 

Fibrolyzin. Fibrolyzin làm giảm lượng Fibrin máu, ảnh hưởng tới các yếu tố V 

celerin); yếu tố VII (Proconvertin và Convertin); yếu tố IX 

hảy máy 

ặng. 

, không có triệu chứng của bệnh loét 

ó chụp dạ dày, soi dạ dày mới chẩn đoán được  

- Những ổ loét cũ: tổn thương loét lâu ngày thành xơ chai, loét xơ chai dễ làm thủng 

tổ chúc này, mạch máu tại chỗ loét dễ bị tổn thương đứt đoạn, do Pepsin 

 chức xơ co kéo: khả năng co mạch, đàn hồi của 

ình thành cục máu đông bịt chỗ chỗ tổn thương 

+ Tuổi hay gặ

- Lúc giao thời tiết: Xuân - Hè, Thu 

- Cảm cúm 

- Dùng một số thuốc:

II. Nguyên nhân bệnh sinh 

a. Do loét dạ dày và hành tá tràng: Thường b

cũng hay gặp chảy máu. 

- Bệnh loét làm tổn thương và đứt các m

yếu tố đông máu) Kasenko(1969) cho rằng

thương tuỵ. Tuy tăng tiế

(Proaccelerin và Ac

(Antithemophili B hay yếu tố Christma). Các yếu tố V, VII, IX rối loạn gây c

n

- Những ổ loét mới có khi chảy máu đơn độc

(loét câm). Trường hợp này phải c

mạch máu. Tổ chức xơ ngày một phát triển lấn át các tổ chức tân tạo, khi thiếu sự bảo 

vệ của 

thường xuyên tác động ăn mòn. Tổ

mạch máu cũng bị giảm đi, nếu có h
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của mạch máu lại, thì cục máu này cũng rất mỏng manh dễ bị dạ dày co bóp tống đi, 

gây chảy máy tái phát. 

b. Do tăng áp lực tĩnh mạch cửa: 

g máu của tĩnh mạch gánh về tĩnh mạch  chủ dưới sẽ làm xuất 

rên. Có hai vòng nối liên quan tới xuất huyết tiêu hoá: 

gánh với tĩnh mạch dạ dày, tĩnh mạch thực quản đổ vào 

 này sự phình giãn và tăng áp lực quá mức vỡ ra gây 

 lượng nhiều, không lẫn thức ăn. 

 trực tràng để đổ vào tĩnh mạch chủ 

gây ra trĩ hậu môn. Khi giãn vỡ tĩnh mạch trĩ, sau khi đi ngoài thấy 

u môn. 

: 

yết tiêu hoá: do tổ chức ung thư bị tan rã, một số 

 giới hạn trên bề mặt của tổ chức ung thư thường gây ra 

i chảy máu nặng khi vị trí ung thư gần bờ 

ch máu lớn, hoặc khi tổ chức ung thư lan vào các cơ 

uôi dưỡng. 

iêm dạ dày gây xuất huyết tiêu hoá 

 tại vùng viêm. Sự rối loạn này có 

: thường chảy máu nhiều, tái phát do thủng các mạch máu 

áu: Một số bệnh máu do những cơ thể khác nhau, có thể gây chảy 

 đó có ruột, dạ dày. 

inh cấp và mạn: chảy máu do thiếu tiểu cầu và hệ thống chống 

không sản xuất đầy đủ tiểu cầu do đó gây chảy máu. 

hiếu các yếu tố tạo nên Protrombin (một thành 

). 

Sự cản trở dòn

hiện các vòng nối giữa hai tĩnh mạch này và giữa hai tĩnh mạch gánh với tĩnh mạch 

chủ t

- Vòng nối giữa tĩnh mạch 

tĩnh mạch chủ trên, ở vòng nối

xuất huyết tiêu hoá nôn máu đỏ tươi, khối

- Vòng nối giữa hệ tĩnh mạch gánh với tĩnh mạch

dưới tại đây có thể 

chảy máu tươi qua hậ

2. Nguyên nhân ít gặp hơn: 

a. Do ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày gây xuất hu

mạch bị vỡ. Nếu sự tan rã chỉ

chảy máu rỉ rả, không đáng kể. Ngược lạ

cong bé của dạ dày, gần các mạ

quan giàu mạch máu n

b. Do viêm dạ dày: V

- Do sự rối loạn các mao mạch ở niêm mạc dạ dày

thể chức phận hoặc thực thể. 

- Tổn thương trợt niêm mạc

ở nông. Trợt dạ dày có thể do nhiễm khuẩn, nhiễm độc gây ra. 

c. Do các bệnh m

máu nhiều nơi trong

- Bệnh bạch cầu đa s

đông máu hoạt động mạnh. 

- Bệnh suy tuỷ xương: tuỷ xương 

- Bệnh máu chậm đông (Hemophilic): t

phần làm đông máu
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- Bệnh chảy máu lâu (Hemogenie): thiếu về chất hay về lượng tiểu cầu làm máu chảy 

g cơ chế đông máu vì góp phần tạo ra 

 thiếu Protrombin, gây chảy máu nhiều nơi trong đó có niêm 

ông kích thích niêm mạc dạ dày gây chảy máu (Nhất là khi 

ét): Aspirin, các loại Axit Salixylic. 

stromucoprotein (chất bảo 

 mạc dạ dày bị viêm, mạch 

in ức chế Serotonin làm giảm co mạch, giảm ngưng tụ tiểu 

giảm tỷ lệ Protrombin làm tổn thương thành 

landin của tiểu cầu làm giảm chức năng 

của tiểu cầu  

ười có viêm và loét dạ dày, dùng thuốc 

nặng lên và gây chảy máu. 

 thường giữa đường mật với các mạch máu của 

mạch trên gan. Có thể hoại tử tổ 

chức gan do chấn thương (thường gặp ở Âu - Mỹ) hoặc do nhiễm trùng đường mật. 

a. Chảy máu dạ dày trong hội chứng Malôri-Oét (Mallory-Weiss): Do đứt vỡ tĩnh 

 ho, 

, đẻ 

b. Một số bệnh của dạ dày: U lành tính, u mạch máu, thoát vị dạ dày khi vỡ gây chảy 

c. Do ngộ độc: 

kéo dài. 

d. Do suy gan:  

Gan có vai trò quan trọng tron

Protrombin. Suy gan sẽ

mạc dạ dày. 

e. Do dùng một số thuốc: 

- Một số thuốc có tác d

niêm mạc dạ dày đã bị viêm hoặc lo

Phenylbutazon. 

+ Tại chỗ: Aspirrin uống vào gây ức chế tạo chất Ga

vệ niêm mạc dạ dày). Khi chất bảo vệ này bị giảm, niêm

máu bị tổn thương gây chảy máu. 

+ Toàn thân: Aspir

cầu, ức chế hấp thụ Vitamin K dẫn tới 

mạch máu, thuốc còn tác động lên Prostag

- Những thuốc loại Cocticoit: đối với những ng

này các ổ loét sẽ tiến triển 

g. Do chảy máu đường mật:  

Do có thể có những thông bất

gan như động mạch gan, tĩnh mạch cửa, hoặc tĩnh 

Ngoài ra có thể gặp do vỡ túi phồng của động mạch gan vào đường mật. 

3. Những nguyên nhân hiếm gặp: 

mạch dọc đoạn cuối của thực quản và tâm vị, do tăng áp lực ở ổ bụng đột ngột như

cố gắng rặn: đi ngoài

máu. 
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- Nội sinh: urê máu cao 

- Ngoại sinh: ngộ độc chì, thuỷ ngân 

d. Bệnh thành mạch: nhiễm trùng, dị ứng: có thể gây xung huyết và chảy máu dạ dày 

ặng toàn thân, hội chứng Schonlein- Hénoch) 

- Chấn thương sọ não 

- Suy hô hấp nặng 

B. Những nguyên nhân gây ỉa ra máu 

a chảy máu đen 

máu kể trên đều gây ỉa phân đen. Ngoài ra có 

o ổ loét ở cuối thường xảy ra chậm sau 1 thời gian sốt kéo dài. 

Khối lượng máu thường nhiều và kéo dài, tiến triển theo bệnh, khi bệnh khỏi thì hết ỉa 

, nhiều, ồ ạt. 

n và đường mật, áp xe 

 thư đường mật, ung thư bóng Vater, máu chảy qua đường mật 

xuống ruột gây ỉa máu đen 

y ỉa máu tươi  

ại tiện. 

 chảy máu tươi 

từng giọt, thành tia. 

 đoạn ruột lồng vào nhau: Đại tiện ra những 

giọt máu tươi. 

b. Hiếm gặp: 

ại tràng chảy máu: Phân lẫn máu và mủ bệnh này coi là bệnh tự miễn. 

eo: Đau quặn bụng dữ dội và ỉa ra máu. 

(cúm ác tính, dị ứng n

e. Trong một số bệnh khác: 

- Suy thận nặng 

- Bỏng nặng 

1. Những nguyên nhân gây ỉ

Tất cả các nguyên nhân gây nôn 

thể gặp: 

a. Thương hàn: D

máu. Máu ra cũng có thể đỏ nếu chảy nhanh

b. Chảy máu do bệnh lý gan mật: gây đứt vỡ mạch máu ở ga

gan, ung thư gan, ung

2. Những nguyên nhân gâ

a. Thường gặp: 

- Trĩ nội: Búi trĩ vỡ khi bệnh nhân đi ngoài biểu hiện máu nhỏ giọt sau khi đi ®

- Ung thư trực tràng: tổn thương ung thư tan rã, tổn thương mạch gây

- Kiết lỵ: Máu lẫn nhầy từ tổn thương ruột 

- Lồng ruột: Tổn thương chảy máu từ các

- Viêm trực, ®

- Nhồi máu ruột non do tắc mạch mạc tr
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- Pôlip đại, trực tràng: ỉa máu thành giọt, thành tia, soi và chụp đại tràng có thể thấy 

được 

- Tình trạng dị ứng: Do xung huyết niêm mạc trực tràng có thể gây ra chảy máu tươi. 

- Đau thượng vị dữ dội, đột ngột hơn mọi ngày nhất là bệnh nhân có loét hành tá tràng 

hoặc dạ dày. 

 sau khi uống Aspirin, hay Cocticoit 

- Nhân lúc thời tiết thay đổi (nóng sang lạnh hay lạnh sang nóng), sau gắng sức hay 

 tự nhiên thấy chóng mặt hoa mắt, mệt mỏi, thoáng ngất, lợm 

- Có khi không có dấu hiệu báo trước nôn ra máu rất nhiều và nhanh: Nôn ra máu do 

vỡ tĩnh mạch thực quản. 

2. Triệu chứng lâm sàng: 

- Nôn ra máu: 

 + Máu thành cục (hạt ngô, hạt đỗ) 

 + Màu nâu xẫm, nhờ nhờ đỏ 

 + Lẫn với thức ăn, dịch nhầy loãng. 

Gặp bệnh nhân nôn ra máu cần loại trừ  các trường hợp: Ho ra máu (máu ra ngay 

ường mũi, đỏ tươi và khạc ra đường 

máu cục. Muốn phân biệt cần hỏi kỹ tiền 

sử bệnh, kết hợp thăm khám mũi họng. Uống những thuốc có màu đen (than), ăn tiết 

- a phân đen: 

 + Sét sệt, nát lỏng như bã cà phê 

 + Mùi thối khắm (như cóc chết) 

 + Số lượng 100gr, 500gr, 2-3 lần trong 24giờ 

III. Triệu chứng học 

A. Triệu chứng lâm sàng: 

1. Tiền triệu (dấu hiệu báo trước): 

- Cảm giác cồn cào, nóng bỏng, mệt khó tả

không một lý do gì

giọng, buồn nôn và nôn. 

 + Số lượng từ 100ml – 1000ml hoặc nhiều hơn nữa tuỳ theo mức độ 

sau khi ho, máu đỏ tươi lẫn bọt, máu ra nhiều lần rải rác trong nhiều ngày có phản 

ứng kiềm). Chảy máu cam (máu chảy theo ®

mồm) có khi bệnh nhân nuốt vào nên nôn ra 

canh rồi nôn ra. Muốn phân biệt cần xem kỹ chất nôn và hỏi kỹ bệnh nhân. 

ỉ
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Gặp bệnh nhân ỉa phân đen cần loại trừ các trường hợp sau: Uống thuốc có Bitmut 

 Phân cũng đen nhưng có màu xám hoặc hơi xanh. Khi 

ngừng các thuốc trên phân trở nên vàng. Phân đen do ỉa ra nhiều mật: Lúc đầu màu 

xanh sau biến thành màu xanh đen. Phân  sẫm mầu ở người táo bón: Phân rắn có màu 

sẫm n

- Dấu hiệu mất máu (sau nôn máu, ỉa phân đen) sẽ thấy: 

+ Ngất xỉu: vã mồ hôi, chân tay lạnh nổi da gà, da niêm mạc nhợt, có khi vật vã 

giÉy dôa 

+ Mạch quay (nhịp tim) nhanh, nhỏ 120 lần trong 1phút 

động mạch số tối đa giảm 100-90-80mmHg, có khi không đo được 

+ Thở nhanh, có khi sốt nhẹ 3705 – 380 

+ Đái ít có khi vô niệu 

B. Các xét nghiệm thường qui 

- Hồng cầu: Giảm 3 triệu 2 , 2 triệu 9, thậm chí 1 triệu trong 1 phân khối máu. 

- Huyết sắc tố giảm: 50; 40; dưới 40% trong một trăm phân khối máu. 

- Hematocrit giảm: 30,20 d−ãi 20% 

ới: tăng nhẹ 

IV. Chẩn đoán 

A. Chẩn đoán xác định 

1. Trường hợp dễ: Khi thầy thuốc được xem trực tiếp 

- Chất dịch nôn có máu cục 

- Phân đen, nhão, đen khắm 

2- Trường hợp khó: Không được chứng kiến chất nôn, phân, chỉ nghe người bệnh  

- Cần 

cảm cúm, 

chữa ®

chất sắt, than thảo mộc...

hưng không đen.  

+ Huyết áp 

- Hồng cầu lư

người nhà kể: Có nôn máu, có ỉa phân đen 

hỏi kỹ chất nôn, phân (hỏi để kiểm tra các đặc điểm của chất nôn, phân chứng 

tỏ có máu). 

- Dựa vào tiền sử: đau dạ dày, tá tràng cũ hoặc có dùng thuốc uống (chữa 

au khớp không?) 

- Hỏi về tiền triệu: Đau tăng trước khi nôn giảm đau sau khi nôn, cảm giác nóng rát, 

buồn nôn 
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- Kiểm tra dấu hiệu mất máu: Mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, da niêm mạc nhợt, vẻ 

mặt lo âu, sợ hãi 

- Làm xét nghiệm máu: hồng cầu giảm, chú ý hồng cầu lưới (sẽ tăng khi có mất máu 

lý về máu của người 

bình thường. 

b. Chẩn đoán mức độ 

1. Tầm quan trọng: 

- Chẩn đoán đúng g 

- Tiên

 ỉ 

 rất ó ý nghĩa. Ba yếu tố 

xét nghiệm là: Hồng cầu- huyết sắc tố- Hematocrit 

3. Bảng phân mức độ xuất huyết tiêu hoá 

 

Chỉ tiêu Nặng Vừa Nhẹ 

cấp) huyết sắc tố giảm., Hematocrit giảm so với hằng số sinh 

 mức độ có kế hoạch và phương pháp xử lý đún

 lượng gần, xa về bệnh, xem có cần điều trị ngoại hay không. 

2. Tiêu chuẩn chia mức độ: 

Để chẩn đoán mức độ xuất huyết tiêu hoá (nhẹ, vừa, nặng) cần căn cứ vào 5 ch

tiêu sau: Hai chỉ tiêu lâm sàng: Mạch, huyết áp yếu tố mạch  c

Mạch quay >120 lần/1 phút 110-100 <100 

H.A (tâm thu) 80mmHg 90-100 >100 

Hồng cầu <2 triệu 3 >3 

Hb <40% 41-60 >60 

Hematocrit <20% 30 31-40 

 

c. Chẩn đoán nguyên nhân 

nguyên nhân góp phần tích cực cho điều trị xuất huyết tiêu hoá triệt 

để đồn hòng bệnh. 

Về ng  thống tiêu hoá và 

xuất h

ệ tiêu hoá: 

a. Tổn

Đặc ®

Việc chẩn đoán 

g thời giúp cho bệnh nhân biết để đề p

uyên nhân chia thành 2 nhóm chính: Tổn thương chính hệ

uyết tiêu hoá chỉ là một biểu hiện của bệnh toàn thân 

1. Tổn thương h

 thương ở miệng lợi: 

iểm lâm sàng: 
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- Khạc

ất máu 

- Xét n

 thực quản: 

- Viêm

 đỏ tươi lẫn dịch, số lượng ít 

 

oặc 38,50C 

- Vỡ v hủ tại thực quản 

  

 

 nhỏ lại 

Chẩn đoán dựa vào soi hoặc chụp thực quản. 

c. Tổn thương dạ dày: 

- Hội s) 

+ Số l

 

 

 

+ N ục, số lần, số lượng nhiều, sau đó đi ngoài phân đen 

+ Đau

+ Có c

 máu tươi lẫn bọt 

- Số lượng ít 

- Không có hội chứng m

- Khám miệng phát hiện được tổn thương 

ghiệm máu: HC, HB, Hematocrit ở giới hạn bình thường 

b. Tổn thương

 thực quản cấp: Xảy ra sau uống các hoá chất (kiềm, Axit mạnh, xăng…) 

+ Nôn máu

+ Không bị choáng 

 + Có thể sốt nhẹ 380C h

 + Đau sau xương ức khi nuốt 

òng nối tĩnh mạch cửa c

+ Trên bệnh nhân xơ gan

+ Nôn ra máu: Đỏ, tím số lượng nhiều 

 + Máu không lẫn thức ăn, để một lúc đông lại. 

 + Choáng vừa hoặc choáng nặng 

 + Nếu có lách to, lúc nôn ra máu rồi lách

 chứng Mal«ri-OÐt (Mallory-Weis

Đặc điểm lâm sàng: 

ượng máu nôn ra nhiều, màu đỏ, không lẫn thức ăn không có máu cục. 

+ Choáng vừa và nặng 

+ Chẩn đoán nhờ nội soi dạ dày cấp cứu 

- Viêm dạ dày trợt chảy máu ồ ạt 

Đặc điểm lâm sàng:

ôn máu đỏ tươi, có kèm máu c

nhánh 

 bụng lâm râm, có khi dữ dội 

+ Có kèm theo sốt ngay từ ngày đầu 

hoáng tuỳ theo mức độ. 
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+ Tiền sử do dùng một số thuốc như: Aspirin, Coctanxyn 

g vị dữ dội, choáng rồi nôn ra máu cục lẫn thức ăn, sau nôn máu đỡ 

+ Có hội chứng mất máu rõ rệt 

 Có tiền sử đau thượng vị, có khi không 

hÈn đoán xác định: Chụp dạ dày, nội soi dạ dày 

Ung thư dạ dày: 

Đặc điểm lâm sàng: 

+ Nôn ra máu nhiều lần, màu lờ nhờ như máu cá có cục, có lẫn thức ăn 

+ Đi ngoài phân đen 

+ Thượng vị có mảng cứng, có u 

+ Có thể suy kiệt, thiếu máu 

Chẩn đoán: Chụp, soi, sinh thiết dạ dày 

d. Tổn thương hành tá tràng: 

- Loét hành tá tràng: 

Đặc điểm lâm sàng: 

 + Thường ỉa phân đen, nhão khắm nhiều lần 

+ Có thể nôn máu lẫn máu cục (như hạt ngô, hạt đậu) thời gian nôn ngắn. 

+ Choáng mức độ vừa phải 

Chẩn đoán dựa vào đau thượng vị vào lúc đói, ăn vào đỡ đau. Chụp dạ dày, hành tá 

tràng biến dạng 

 + ỉa phân đen số lượng ít 

Chẩn đoán dựa vào chụp hành tá tràng 

e. Bệnh ruột non: 

Chẩn đoán xác định: Phải soi dạ dày 

- Loét dạ dày 

Đặc điểm lâm sàng: 

+ Đau vùng thượn

đau 

+ ỉa phân đen, nhão, khắm. 

+

C

- 

- Túi thừa tá tràng: 

Đặc điểm lâm sàng: 

 + Thường không nôn máu 
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- Viêm ruột non: 

Đặc điểm lâm sàng: 

 + ỉa phân lỏng màu đỏ tím 

 

hÈn đoán  khó  khăn, thường chỉ là chẩn đoán sau khi loại trừ các bệnh khác. dấu 

ặc điểm lâm sàng: 

oặc thành tia, giọt rưới trên bãi phân 

+ Thường sốt, mệt mỏi, đau bụng 

 + Choáng 

C

hiệu gợi ý: Trong tiền sử có đau bụng, ỉa phân đen và sốt 

- Viêm ruột phân đoạn: 

Đặc điểm lâm sàng: 

 + ỉa máu đỏ tươi 

 + Đau bụng quanh rốn, có sốt kèm theo 

 + Có thể có nôn ra máu màu tím thẫm 

Chẩn đoán khó khăn, đôi khi phẫu thuật ra mới rõ 

g. Tổn thương đại tràng 

- Ung thư trực tràng 

Đặc điểm lâm sàng: 

 + ỉa máu đỏ tươi phân dẹt hình lá tre 

 + Cơ thể suy sụp 

Chẩn đoán nhờ soi và sinh thiết trực tràng thấy u sùi, chảy máu, thấy tế bào ung thư 

- Viêm trực tràng thể gây chảy máu 

Đặc điểm lâm sàng: 

 + Phân có máu tươi kèm theo 

+ Có hội chứng lỵ (đau quặn dọc khung đại tràng, mót rặn, phân lỏng có nhầy và 

máu). 

+ Gầy sút thiếu máu 

Chẩn đoán nhờ soi và sinh thiết trực tràng thấy nhiều nốt xuất huyết, chạm vào dễ 

chảy máu. 

- Trĩ hậu môn 

§

+ ỉa máu tươi, chảy theo phân h
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 + Thiếu máu mạn  

hÈn đoán thăm khám hậu môn 

ặc điểm lâm sàng: 

+ Đau vùng hạ sườn phải (đau quặn gan) 

+ Vàng da, viêm niêm mạc 

+ Nôn máu màu tím thành thỏi như ruột bút chì 

ân đen tái diễn nhiều lần 

+ Có hội chứng nhiễm trùng: sốt, bạch cầu tăng, máu lắng tăng 

hÈn đoán:   

uống các thuốc trên 30 phút thấy: 

tuỳ mức độ 

mbin giảm, co cục máu kéo dài, độ tập trung của tiểu cầu giảm 

chân, tay, từng đợt. 

Đau bụng có kèm theo sốt 

C

h. Tổn thương đường mật: 

§

 

 

 

 + ỉa ph

 + Choáng tuỳ mức độ 

 + Gan to, đau, chắc 

 

C

- Chụp đường mật thấy sỏi 

- Chụp động mạch gan 

- Siêu âm gan mật 

2. Tổn thương ngoài ống tiêu hoá: 

a. Tổn thương do thuốc (Aspirin, Cocticoit) 

Đặc điểm lâm sàng: Sau khi 

- Cồn cào, buồn nôn 

- Nôn máu đỏ tươi, nôn nhiều lần khó cầm 

- ỉa phân đen nhão, khắm. 

- Choáng 

- Xét nghiệm máu: hồng cầu giảm, huyết sắc tố giảm, Hematocrit giảm, tỷ lệ 

Protro

Chẩn đoán lâm sàng kết hợp với tiền sử dùng thuốc (người nhà hoặc người hộ tống) 

b. Viêm thành mạch dị ứng (Schonlein-Henoch) 

Hội chứng: Schonlein-Henoch thể bụng: 

- Xuất huyết da: 

- Nôn máu tươi có cục nhỏ 

- ỉa phân đen 

- 
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- Phù nhẹ 

n đoán dựa vào bệnh cảnh xuất huyết toàn thân (nhất là chân, tay) kết hợp nôn 

ân đen 

tress hoặc choáng nặng 

ức giận, căng thẳng, lo lắng quá mức bị nôn ra máu 

y hô hấp nặng, sau suy thận, bỏng nặng: bệnh nhân nôn máu, ỉa phân đen. 

hợp với các triệu chứng: 

ạch cầu, suy tuỷ...) 

Nôn máu màu tím số lượng nhiều 

i phân đen 

 chứng của bệnh máu 

ẩn đoán dựa vào: Xuất huyết tiêu hoá, khó cầm máu. Dựa vào huyết đồ, tuỷ đồ, các 

 đông máu. 

. Tiến triển, tiên lượng 

A. Tiên lượn

. Nôn máu hoặc ỉa phân đen khối lượng ít 

t áp ổn định. 

. Xét nghiệm: HC-HB-Hematocrit 2 giờ 1 lần các xét nghiệm lần sau kết quả HC-

HB-H

4. Toàn trạng: Bệnhnhân tỉnh táo, dễ chịu, đái nhiều cảm giác đói, thèm ăn 

5. Không nôn máu nữa: phân đóng khuôn sau chuyển thành vàng 

b. Tiª

1. XuÊ

2. The

C-HB-Hematocrit 2 giờ 1 lần các xét nghiệm lần sau HC-HB-

it giảm so với các xét nghiệm lần trước. 

trạng: vật vã, hoảng hốt, đái ít, vô niệu 

ChÈ

máu, ỉa ph

c. Sau S

- Sau t

- Sau su

Chẩn đoán: Sau loại trừ các bệnh ống tiêu hoá đồng thời kết 

về hô hấp, về thận, về bỏng 

d. Bệnh máu (b

- 

- Đi ngoà

- Các triệu

Ch

xét nghiệm về

V

g tốt 

1

2. Theo dõi mạch, huyết áp 1 giờ 1 lần sau 5 lần liên tục, mạch huyế

3

ematocrit đều tăng lên so với xét nghiệm trước 

n lượng xấu 

t huyết tiêu hoá mức độ nặng (nôn máu, ỉa phân đen khối lượng lớn, kéo dài). 

o dõi mạch, huyết áp 1 giờ 1 lần sau 5 lần liên túc, mạch, huyết áp giao động 

3. Xét nghiệm: H

Hematocr

4. Toàn 

VI. Điều trị 

1. Nguyên tắc điều trị 
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- Tuỳ mức độ nặng, vừa, nhẹ để chọn phương án điều trị bảo tồn hay phẫu thuật 

- Trước hết phải theo những mục tiêu chung: 

 Cầm máu 

 Trợ tim mạch 

 Điều trị triệu chứng 

2. Điều trị 

2.1.  Nội khoa 

a. Điều trị chung 

- Hộ l

ên: Posthypophyse loại bột màu trắng mỗi ống 5 đơn vị quốc 

tế (có 20-40 đơn vị hoà với huyết thanh ngọt đẳng trương 

5%: 250ml-300ml truyền nhỏ giọt tĩnh mạch tốc độ 40-50 giọt trong 1 phút. Thuốc có 

tác dụ ại vi làm giảm áp lực tĩnh mạch gánh. 

Thuốc định tốt trong vỡ vòng nối gánh chủ ở thực quản (ở bệnh 

nhân x

 bệnh nhân có cơn đau thắt ngực 

ocaprol: ống 10ml (tương đương với 2gr axit Epsilonaminocaproic) tác 

n nên cục máu đông 

- Tuỳ theo nguyên nhân 

+

+ Bù lại lượng máu mất 

+

+

ý: 

+ Đặt bệnh nhân nằm nơi yên tĩnh, thoáng nhưng không lộng gió. Đầu thấp 

nghiêng về một bên. Không thay đổi tư thế bệnh nhân nhiều khi thăm khám, theo dõi 

mạch, huyết áp, nhiệt độ, các chất thải 1-3 giờ 1 lần ghi chép vào bệnh án 

+ Chế độ ăn nếu chảy máu ở mức độ nặng nhịn ăn 24h. Sau đó cho uống sữa 

lạnh. Khi ngừng chảy máu cho ăn lỏng, mềm, cuối cùng cho ăn cơm 

- Cầm máu: 

+ Tinh chất hậu y

 loại 10 đơn vị). Liều dùng 

ng co mạch trung ương giãn mạch ngo

 dùng 2-5 ngày. Chỉ 

¬ gan) 

Chống chỉ định:  Không dùng cho

+ Vitamin K ống 5mg dùng liều 6,8,12 ống trong 24 giờ tuỳ theo mức độ xuất 

huyết tiêu hoá nhẹ, vừa hay nặng. Vitamin K giúp tăng tạo Protrombin góp phần cầm 

máu. chỉ định tốt trong chảy máu đường mật, nhưng chức năng gan còn tốt 

+ Hem

dụng ức chế Plasminogen ngăn không cho Plasminogen chuyển thành Plasmin 

(Plasmin có tác dụng làm tan cục máu đông). Vì không có Plasmi
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chậm tan, kéo dài thời gian cầm máu. Chỉ dùng 3-4 ngày mỗi ngày 1 ống tiêm  bắp, 

tĩnh mạch hoặc uống (liều uống phải tăng gấp đôi liều tiêm) 

Chỉ định: Dùng trong xuất huyết tiêu hoá ở bệnh nhân có rối loạn đông máu 

Ngoài ra còn có một số thuốc khác có thể sử dụng để cầm máu: 

ều truyền đầu tiên ít nhất 300ml mới có hiệu 

o nhiêu truyền bấy nhiêu. Nhưng thực tế 

 áp, để quyết 

¬ng khô (Dried Human 

 huyết thanh mặn. 

Chú ý: Nếu huyết áp tối đa 60mm Hg cần truyền với tốc độ nhanh đề nâng huyết áp 

Hg, không nên đưa quá cao sẽ chảy máu trở lại. 

Khi truyền dịch cần theo dõi số lượng nước tiểu trong 24 giờ để điều chỉnh lượng dịch 

đưa vào 

- Trợ tim mạch 

ờ 

 DOCA(Desoxycocton Axetat) 10-15mg/24 h tiêm bắp 

 Coramin(Niketamin, Cordiamin) 0.25x1èng tiêm bắp 

Không dùng :  

+ Cafein: Vì tăng tiết toan dạ dày 

- EAC(Acid Aminocaproique) 

- EXACYL (Aciddetranaxamique ) 

- Vitamin K1 (Phytomenadione) 

(tuỳ theo nơi nào có thuốc nào dùng thuốc ấy) 

+ Truyền máu tươi cùng nhóm. Li

lực cầm máu(ở viện quân y 103 có trường hợp phải truyền máu tới 10 lít mới ổn định 

nôn ra máu mức độ nặng) – Có thể truyền máu trực tiếp (người cho-Người Nhận)  

qua máy (Máy là công trình sáng chế của viện quân Y 103)  

- Bù lượng máu mất    

+ Truyền máu tươi cùng nhóm, mất ba

chỉ dựa vào số lượng hồng cầu, huyết sắc tố, Hematocrit mạch và huyết

định số lượng máu cần truyền. 

+ Nếu không có máu thì dung dịch thay thế: Huyết tư

Plasma Humain sec); Dextran(Dextran 70); huyết thanh ngọt,

lên 90-100 mmHg 

Nếu bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp khi truyền dịch đưa huyết áp tối đa lên 140mm 

+ Spartein 0.10: 1ống tiêm bắp/24gi

+

+

+ Long não:  Vì làm giãn mao mạch 
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+ Noradrenalin: Vì cung lượng tim trong xuất huyết tiêu hoá giảm, sẽ làm giảm 

mạch trung ương (mạch vành…) thuốc làm co mạch ngoại vi máu không về trung 

ương sẽ gây nguy hiểm 

- Chú ý: Trong quá trình điều trị cần theo dõi 

 Các chất bài tiết: Phân, nước tiểu ghi chép số lượng, số lần, màu sắc phân vào 

hồ sơ đầy đủ 

giờ 1 l

Đồng thời theo dõi xét nghiệm máu: Hồng cầu, huyết sắc tố, Hematocrit 

b. Điều trị theo nguyên nhân 

- Xuất huyết do bệnh dạ dày tá tràng 

 Dùng phác đồ chung 

 Cần thiết cho Atropin 

 Xét mổ khi: xuất huyết mức độ nặng ngay từ đầu: có điều trị nội tích cực 

(truyền máu tươi cùng nhóm máu khoảng 1000ml) mà máu không cầm được. Xuất 

huyết nhiều lần trong ngày, không có máu cùng nhóm để truyền. 

- Xuất

+ Dùng phác đồ chung 

+ Vitamin K (hoặc K1) liều cao 

+ Cần can thiệp ngoại khoa sớm 

Giãn vỡ tĩnh mạch thực quản 

+ Đặt Sond Blakemore cầm máu hút dịch qua Sond, không để Sond quá 48 giờ 

+ Dùng Posthypophyse 

+

mạch tạo nên sẹo cầm máu 

oá biết rõ nguyên nhân 

áp và hồng cầu vẫn không lên 

+ Chảy máu dạ dày nặng do uống thuốc 

+

+ Theo dõi mạch, huyết áp, nặng (1giờ 1 lần) mức độ xuất huyết vừa, nhẹ (2-3 

ần) 

+ 

+

+

+

 huyết tiêu hoá do chảy máu đường mật. 

- 

 Phương pháp nội soi điều trị: Qua ống soi mềm quan sát được vùng chảy máu 

sẽ dùng thuốc cầm máu, thuốc làm xơ 

2.2. Điều trị ngoại 

(Chỉ định điều trị ngoại khoa) 

- Loại xuất huyết tiêu h

+ Xuất huyết tiêu hoá do loét dạ dày tá tràng mức độ nặng, chảy máu rỉ rả, mặc 

dầu truyền máu nhưng huyết 
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+ Chảy máu đường mật 

- Loại không rõ nguyên nhân khi: Xuất huyết tiêu hoá sau điều trị nội khoa tích cực 

áu vẫn chảy hoặc điều trị tích cực máu 

- Khi dùng các thuốc: Aspirin, Corticoit, ... phải uống vào lúc no. 

- Nếu có đau vùng thượng vị thì không dùng các thuốc kể trên. 

   

.quang dạ dày 

(truyền máu cùng nhóm 1000-1500ml) mà m

vẫn chảy rỉ rả quá 36giờ. 

3. Phòng bệnh: 

 

 

 

 Xét nghiệm x

I- Đại cương :    Để có hình ảnh dạ dày đầy đủ : Vừa chiếu , vừa chụp . 

n vừa xem, vừa xoay vừa xem, tránh được hình 

hất 

 thấy được ở tư thế rõ nhất hoặc 

 

m cùng tư thế . 

hường :

Khi chiếu thấy được : Thuốc vào , các điểm đọng thuốc khi thuốc đi qua , thấy co bóp 

, đánh giá được cường lực . Vừa né

chồng nhau , phân biệt được trước sau , phát hiện được các vùng đờ cứng , các ổ loét 

lớn ,các u lớn , phát hiện vùng đau n

 Chụp phim có hai cách : 

    + Chụp trong khi chiếu để ghi những tổn thương

những hình nghi ngờ tổn thương để có thể chẩn đoán chính xác khi xem lại phim . 

    + Chụp hàng loạt phim nằm sấp không chiếu để ghi lại một cách không chọn lọc 

hình ảnh dạ dày đầy thuốc , co bóp tự nhiên , sự tiêu thuốc , đọng thuốc , đờ cứng so 

sánh được trên 4 phi

 II - các hình ảnh x.quang bình t  

                                                 Thành dạ dày 

             

          Túi hơi 
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             Tâm vị                                    

                                                    ổ loét 



        Bờ cong nhỏ 

                                                                        Phần đứng 

ành tá tràng                                                  

                                                                       Niêm m Ò                       Ba ryt                   

                                                            Đáy 

 

                    Tiền thất     Phần ngang               H2 : Cách cấu tạo ổ loét . 

                                   H1 : Các phần của dạ dày   

 khi chưa uống ba ryt , chiếu dạ dày chỉ thấy túi hơi , sát dưới cơ hoành trái . Khi 

uống thuốc cản quang chạy từ thực quản xuống qua tâm vị và dọc theo bờ cong bé 

thấy các nếp niêm mạc thành từng vệt 

đứng và đáy các nếp niêm mạc song song với bờ cong bé . ở phần ngang và gần bờ 

cong lớn có nếp đổi chiều song vẫn rõ nét đều đặn .   

 Khi đầy thuốc hình thể thường gặp là hình móc câu , có khi nằm chếch nằm ngang , 

túi hơi luôn sát với cơ hoành , đấy trên mào chậu . ở dạ dày kém cường tính đáy có 

thể xuống thấp quá mào chậu 6 cm mà chưa phải là sa dạ dày . 

 Dạ dày trên phim gồm 2 phần rõ rệt : Phần đứng , phần ngang . Bờ phải là bờ cong bé 

, giữa phần đứng và phần ngang là góc bờ cong bé . Bờ trái là bờ cong lớn thường nét 

không đều vì niêm mạc chỗ này nằm ngang . Trước môn vị là cửa vào của tá tràng , 

hi co 

thắt mạnh dễ nhầm với hành tá tràng . 

 Hành tá tràng là đoạn đầu của tá tràng , hình củ hành , ở giữa có nền có môn vị , một 

ống nhỏ mềm khi thắt lại thì mất hình . Các lớp niêm mạc từ tiền thất chôm lại qua 

môn vị rồi toả ra hai mặt hành tá tràng song song và đều đặn cho đến đỉnh , từ đây trở 

di niêm mạc thay đổi hẳn tạo cho hành tá tràng hình răng lược ( hay lông chim ) . 

                                    

         Cái né

  

 H

ạc n

   

  

xuống đáy dạ dày . Nén dàn mỏng thuốc ra 

sáng to bằng chiếc đũa , ngoằn ngoèo  mềm mại rõ nét không đau khi nén . Tại phần 

phần ngang gọi là tiền thất , đây là một vùng quan trọng , lại khó chẩn đoán , k
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                                 ổloét mặt 

                                                           n       
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 H3 ổ loét bờ cong nhỏ      H4 Dạ dày 2 túi          H5 Loét mặt hiện rõ khi nén                             

 

 

 

ước 

                         HÌNH ẢNH LOÉT DẠ DÀY 

oét 

    + Co rút BCN : tạo nên dạ dày hình ốc sên , hành tá tràng và tiền thất bị kéo sang 

trái . 

    + Lõm đối diện BCL : Lõm khi to , khi nhỏ nhưng rất thường xuyên . 

    + Tiền thất co thắt : Hay gặp trong loét BCN ,viêm tiền thất , loét mặt tiền thất . 

    + Lệch môn vị : Môn vị không nằm ngay giữa nền hành tá tràng do sự co kéo của 

một ổ loét gần . 

 IV- Loét hành tá tràng : 

 Thường ở hai mặt HTT , ít khi ở cạnh (Xemcác hình dưới đây ) 

  

 

 ổ loét kiểu  

 Haudeck                                                 

                                                 n

 

 

                                          Ba ryt         Dạ dày loét kiểu ốc sên do ổ loét BCN 

                            H6                                                  H7 

                   

 iii- HÌNH ổ LOÉT Bờ CONG NHỎ: 

 1-Hình ảnh loét trực tiếp ( Như các hình trên) . 

 2- Hình ảnh loét gián tiếp : 

    + Nếp niêm mạc quy tụ về ổ loét  

    + Đờ cứng một đoạn ở bờ cong nhỏ có khi thẳng , có khi cong ở ngay chân ổ l

không thay đổi trên nhiều phim , nhu động của bờ cong đến đó mất đi , sau đó mới 

tiếp tục . 
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Loét non giữa        Nén nhẹ làm xuất hiện ổ loét        Loét có  niêm mạc qui tụ  bị 

thuốc che lấp  

  

              

    

 

H11 Loét 

                

            

           

      H8                                    H9                                    H10 

                

                     

 

giữa HTT        H12 Loét giữa lõm 1cạnh       H13 Loét mặt sau HTT                  

 

có  lõm 2 cạnh                   giống loét cạnh                           nghiêng 

 

                                                                                                   

 

                    

                                                        

                                                                                                

                             

               

            

         H14                                     

Loét giữa HTT có        Hình bướm                   H15                      H16  
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lõm 2 cạnh  (Bài nhép)                    Hình mũ Mehico       Hình hoa thuỳ liên 

                                                                                      

                                          

 

 

 

 

 

H17 Loét nếp sau HTT      H18 Loét TT(II)     H19 Loét TT (III ) 

 Loét HTT trực tiếp : Chỗ lõm chứa đầy Baryt. Khi loét còn mới, còn nông chưa co 

kéo các cạnh HTT ổ loét bị thuốc cản quang đầy HTT che lấp (H8) . Nén nhẹ vào đây 

phát hiện được ở giữa một hình đọng thuốc(H9) có quầng sáng bao quanh . Muộn hơn 

hi niêm mạc cương tụ nhăn lại các nếp niêm mạc qui tụ về ổ loét các rãnh đầy thuốc 

o mó biến dạng do 

niêm mạc phù nề mộ ám co kéo các cạnh 

, góc , đỉnh (H11-17) . 

 Loét HTT hình gián tiếp : 

         - Lõm một cạnh hay 2 cạnh HTT 

IV-Các ổ loét hiếm hơn : 

 ra bờ cong : Khi đầy thuốc bị che 

lấp . Nén thấy ổ loét có quầng sáng bao quanh (H4) , ở phần đứng khi mới uống ngụm 

đầu có hình ,, đốm thuốc cản quang treo lơ lửng ,, nhưng khi uống đầy thuốc bị che 

lấp bỏ sót . 

 2- Loét dưới tâm vị : Hay bị bỏ sót khi chiếu đứng do ba ryt không đầy tới đó , thuốc 

đi qua dính vào thường nhầm với thuốc dính ở niêm mạc túi hơi . 

 

 

                                                                                    

k

như hình nan hoa xe đạp (H10). Các ổ loét lâu năm hơn HTT mé

t cách không cân đối , xơ chai hoá dần từng ®

         - Nếp niêm mạc qui tụ 

         - Môn vị lệch  

         - Biến dạng HTT(H15-18)  

 1- Loét mặt trước hay mặt sau dạ dày không thòi



 3- Loét ống môn vị : Thường gây nôn nhiều hơn đau . Xuất hiện ổ đọng thuốc ở bờ 

ống môn vị , bình thường thẳng , khi to, khi nhỏ tùy co thắt hay có hình gập góc thành 

chữ L và mở rộng làm cho HTT luôn đầy 

thuốc 

hay tiền thất . Đó là một ổ đọng thuốc tròn nằm tiếp sau đỉnh 

 đoạn tá tràng teo hẹp (H18) ổ loét tựa như 

hạt cườm mà tá tràng hẹp ( hay co thắt ) là sợi dây xâu qua . Có khi tá tràng chỉ hẹp ở 

gần ổ loét còn trên đó lại dãn to (H19) . 

 5 - Loét bờ cong lớn : Rất hiếm , khó phát hiện vì bờ hay nham nhở thường xuyên , ổ 

loét thường nằm trong một hõm (H51) . Những ổ loét lâu năm ở phần ngang dạ dày 

kề các góc bờ cong bé và ống môn vị có khả năng thoái hóa thành ung thư , ở người 

già hay gặp hơn , nhưng ở người trẻ vẫn có , đó là một biến chứng cần phát hiện sớm 

 hiện sớm nhất bằng X.quang . 

u X.quang là triệu chứng của khả năng bắt đầu ung thư : 

    b) ổ loét hình tam giác , đỉnh nham nhở , nền rộng ( H21) 

    c) ổ loét nằm ở đáy một vòng cung cứng đờ (H22) 

    d) ổ loét có một vùng đờ cứng khá rộng làm nền nhất là một đoạn cứng tụt xuống 

− hình đục khoét ,, thợ mộc,, (H23) 

 

 

 

                  

 

H20 ổ loét hình bình nguyên                                           

 , chỗ góc là ổ loét . ống môn vị cứng đờ 

và dần dần dãn to ( H26,H27) . 

 4- Loét tiếp sau HTT , loét tá tràng : Không khó tìm ra khi nghĩ đến nó , vì nó hay bị 

che lấp bởi tá tràng 

HTT(H17) hoặc nằm trên đường của một

và có thể phát

 Những dấu hiệ

    a) ổ loét to hình bình nguyên (H20)  

thấp hơn bờ cong và đóng khung rõ nh

 

                                     

 

 

                                                         H21 ổ loét rộng đỉnh nham nhở 
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H22 : ổ loét đáy vòng cung           H23 : ổ loét nền cứng , rộng như đục         

ỗ. 

  

 

 

 

H24 ổ loét hình thấu kính có đệm có rễ             H25 ổ loét vớ góc tù  

 

 

 

 

 

 

 nhọn <90 độ hay tù rộng 

hơn 90

khoét vào g

 

 

 

 

  H26 ổ loét thâm nhập cứng ống môn vị      H27 Môn vị bánh ú hình chóp nón 

    d) Lõm đối diện cứng bờ cong lớn  

    e) ổ loét hình thấu kính , có đệm có rễ (H24) , quanh chân ổ loét có một nền sáng 

hình bán nguyệt , hình quai đệm có nhiều vệt cản quang chạy từ ổ loét cắt ngang nền 

sáng đâm vào dạ dày . 

    f) ổ loét ở góc bờ cong nhỏ làm mờ góc ( thường là góc

 độ và cứng ) (H25 ) . 
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    g) ổ loét gần môn vị làm cứng môn vị khiến cho môn vị thành một ống cứng rộng 

hay nhú như một bánh ú ( nón) , trước một HTT đẹp và đầy thuốc thường xuyên . 

    h) Mâu thuẫn giữa X.quang và lâm sàng : 

hưng bệnh nhân thấy bớt đau 

    - ổ loét nhỏ đi nhưng triệu chứng đau tăng lên rất nhiều . 

 VI- Hình ảnh ung thư dạ dày : 

− dạ dày mới phát : Có 3 thể : 

nh nhiễm cứng ở thành dạ dày : 

(H29) , có thể cong (H28) 

nh ú (H27) 

 2- Thể loét là ung thư xâm nhập và đào tại chỗ một ổ koét vào thành dạ dày . Hoặc 

một ổ loét thoái hóa thành ung thư : 

    + ổ loét hình đĩa (H33) , loét chân rộng lồi lên chỉ vài mm , đáy có thể thẳng hoặc 

rộng , uốn sóng hoặc khum (H36) . 

    + ổ loét tam giác , nền rộng , đỉnh nham nhở (H21) 

    + ổ loét nhỏ trong một khuyết cứng , lõm cứng . 

 3- Thể u cục : Khó phát hiện sớm thì không đau . Một hình khuyết nhỏ kèm theo một 

vùng đờ cứng , phát hiện trên loạt 4 hay 8 phim nằm sấp , 2 loại phim cách nhau một 

thời gian xa mà hình vẫn giống nhau . Nếu là u lành tính có dấu hiệu sau cần nghĩ tới 

K hóa : 

    + Xuất hiện đau hoặc rối loạn tiêu hóa . 

    + N

    + Bò cong dạ dày cứng và dính vào bở khối u hoặc như bị khối u gặm . 

 

 

 

    - ổ loét lớn hơn ttrên phim cũ n

 A- Ung th

 1- Thể nhiễm cứng : Là một hì

    + Vùng nhiễm cứng ở bờ dạ dày tụt xuống thấp không có nhu động có thể thẳng 

    + Môn vị hình bá

    + Hình đục khoét (H23) 

    + Hình sóng cố định như hình mái tôn (H32) 

ếp niêm mạc gần khối u thay đổi : Nhỏ trở thành to hay mất đi bờ nham nhở , 

nền nhầy nhụa. 
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                                                                 Hình mái tôn   

khoét                    H32 Góc bờ cong bé mở rộng và đứng 

H28 Nhiễm cứng uốn cong          H29 Nhiễm cứng đoạn thẳng                H30 Môn vị chóp nón            

  

  

            H31 Hình đục 

                  

  H33 ổ loét hình đĩa                                    H34 . Loét hình đĩa chân đục khoét  

             

    H35 . ổ loét hình đĩa khum           H36 . Loét nhỏ bờ rộng chân đục khoét 

         kèm nếp nhăn đối diện 
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ong bé   

 nhiễm cứng khu trú một phần dạ dày : 

 cứng thẳng làm tiền thất hẹp lại như 

m lớn ở bờ cong lớn (H55) tạo hình ấm chè (H38) , 

ầy 

 cứng hoặc làm toàn bộ dạ dày thành một 

rên phim có thể thấy bề dày của thành dạ dày mờ nhạt. 

ạc quanh ổ loét nham nhở ,  lõm đối diện cứng và rộng . 

 3- Thể u cục : Khối u tạo nên một hình khuyết bờ rõ , hình cong 1 hay nhiều cung , 

tồn tại thườnh xuyên cố định trên nhiều phim có thể chồng hình lên được. 

 

 

  H37 Môn vị cứng             H38 Dạ dày ấm chè       H39  Ung thư  nhiễmcứng 

                                                                               bờ c

  B- Hình ung thư dạ dày rõ : Cũng có 3 thể như trên , hình X.quang rõ hơn 

nhưng quá muộn : 

 1- Thể

    + Cứng vùng môn vị : hai bờ cong , tiền thất

một cái ống , hoặc chỉ cứng hõ

môn vị mở rộng hoặc hẹp nhưng baryt chạy qua như suối , hành tá tràng to và ®

thuốc đẹp . 

    + Cứng lan rộng làm phần đứng cũng teo

ống cứng ,, dạ dày gỗ ,, không căng to không co bóp , dầy thành toàn bộ dạ dày di 

động t

 2- Thể  loét  : ổ loét to nền cứng rộng có hình đục khoét , quanh nền bờ ổ loét thành 

quầng sáng rộng , niêm m

  Khối không cản quang   
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 H40 Ung thưnhiễm cứng  H41DẠ dày gỗ   H42 Thành dạ dày thấy được mờ nhạt                 

                               

          

     H43K tiền môn vị                                H44 Ung thư tiền thất thể nhẫn  

                         

   H45 K. mặt dạ dày lan ra bờ cong nhỏ    H46 K môn vị ( khuyết giữa HTT và tiền 

thất ) 

     Loét                                                                                Khối u không  ngấm thuốc 

                          

         H47 Dạ dày 2 túi do loét BCN                     H48 Dạ dày 2 túi do ung thư   
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 H49Ktúi hơi chụp đứng.H50 K túi hơi chụp nằm ngửa đầu thấp H51Loét bờ cong lớn         

                                              

       H52 Polyp có cuống dài                         H53 dùng quả nén đẩy được   

                                

                                               

 

  H54 U lành gần BCL                                             H55 U ác BCL 

Bệnh đại tràng chức năng 

I. Đại cương 

1. Khái niệm 

ở một bệnh nhân khi có các triệu chứng đau bụng, táo, lỏng, đầy hơi không tìm 

thấy tổn thương mà chỉ là rối loạn chức năng đơn thuần thì được gọi là bệnh đại tràng 

chức năng. 

Có hai loại bệnh đại tràng chức năng: 
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- Bệnh đại tràng chức năng nguyên phát (còn gọi là hội chứng ruột kích thích đồng 

nghĩa với hội chứng đại tràng kích thích). 

- Bệnh đại tràng chức năng thứ phát: sau những bệnh ngoài đại tràng: bệnh dạ dày-  tá 

tràng, bệnh gan, ruột non, thần kinh, chuyển hoá nội tiết sinh dục, dùng thuốc.  

2. Nguyên nhân 

a. Nguyên nhân gây bệnh đại tràng chức năng thứ phát: 

- Do bệnh ở dạ dày (cắt đoạn, vô toan, đa toan, nối vị tràng, cắt dây thần kinh X chọn 

ói mật, tắc mật) 

 tuỵ: (thiểu năng tuỵ ngoại tiết trong viêm tuỵ mạn, hội chứng Verner-

Morrision): khối u của tuỵ chưa rõ xuất phát từ tế bào nào (có thể là tế bào D). U tiết 

oa ive Intestinal Peptide) chất này kích thích ruột bài tiết nước điện 

iếu men ruột non, cắt dài đoạn hồi 

tràng) 

+ Thần kinh 

, tiết niệu sinh dục, cột sống 

- Các hoá chất 

+ Từ đường tiêu hoá: 

- Do ăn: 

Ăn quá nhiều (có thể bị đi lỏng) 

Ăn nhiều gia vị quá bị kích thích (đi lỏng) 

Uống không đủ nước hoặc thiếu chất xơ (táo bón) 

lọc trong bệnh loét ) 

- Do bệnh gan mật: (cắt t

- Do bệnh

ra chất VII (Var ct

giải). 

- Do bệnh ruột non (ứ trệ thức ăn trong quai ruột, th

- Kinh nguyệt 

- Bị các bệnh về tiền liệt tuyến

+ Chuyển hoá nội tiết 

- Bệnh tuyến giáp: cường hoặc nhược năng 

- Đái tháo đường 

- Bệnh thống phong(Goutte) 

+ Thuốc 

- Dùng kháng sinh phổ rộng kéo dài 

- Sát khuẩn ruột 
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+ Nhiễm độc: Ure máu cao 

b. Nguyên nhân gây bệnh đại tràng chức năng nguyên phát: 

hứng đại tràng kích thích (HCK KT) 

1. Định nghĩa 

HCRKT là sự rối loạn chức năng của ruột có những đặc điểm sau: 

- Đau bụng nhiều đợt trong năm (trên 6 đợt) 

- Rối loạn đại tiện: đi phân lỏng nhiều lần trong ngày (trên 3 lần) hoặc táo bón (trên 4 

ngày đại tiện 1 lần hay 1 tuần dưới 2 lần) 

- Đầy bụng sình hơi 

- Các triệu chứng trên tái phát lại nhiều lần trong năm và có thể kéo dài nhiều năm 

nhưng sinh hoạt của bệnh nhân vẫn bình thường, cân nặng không giảm. 

2. Lịch sử bệnh 

Guyon. L đã nói tới chứng đau 

e Venteuse). Năm 1830 Howslip J đã viết về những nhận xét 

hư 

 hội trong chứng táo bón, tác giả đầu tiên đã mô tả chứng có thắt đại 

tên 

 Viêm đại tràng co thắt - Viêm đại tràng tiết nhầy, viêm đại tràng thể nhẹ - 

Chứng đi lỏng xúc động - Chứng đại tràng không ổn định - Đại tràng kích thích(hoặc 

haudray và Truelove đầu tiên đi sâu vào 

. Qua nhiều nghiên cứư sau đó nhận thấy không 

ị kích thích mà cả ruột non cũng có vai trò quan trọng trong 

việc làm phát sinh các rối loạn vì vậy gọi là hội chứng ruột non kích thích HCRKT 

(sysdrome de L

kinh đại tràng và ru

3. Dịch tễ của HC

Các rối loạn của chức năng ruột (Trouble fonotionnelss de Lintestin)  hay gặp 

trong các bệnh tiêu hoá, chiếm 30-70% số bệnh nhân khám tiêu hoá (Thompson 

Chủ yếu là rối loạn chức năng vì vậy còn gọi là hội chứng ruột kích thích hoặc 

hội chứng đại tràng kích thích. 

Trong phạm vi bài này chủ yếu giới thiệu hội c

II. Hội chứng ruột kích thích 

HCRKT đã được mô tả từ lâu năm. Năm 1673 

bụng sình hơi (Coliqu

thực tế để phân biệt và điều trị có kết quả chứng có thắt đại tràng được xem n

nguyên nhân cơ

tràng. Sau đó tuỳ triệu chứng nổi bật mà người ta gọi hội chứng này bằng nhiều 

khác:

rối loạn thần kinh đại tràng). Năm 1962 C

nghiên cứu lâm sàng của HCRKT

phải chỉ có đại tràng b

intestin Irriable) hay (Irrable bowel sysdrom). Thực ra rối loạn thần 

ét kích thích là hai mặt của một hội chứng mà thôi. 

RKT 
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W.G.1986; Naveau S.1986). Các tác giả Anh (Thompson W.G 1980) Mỹ (Drossman 

D A 1982), Pháp (Bommelaer G. 1986) Trung Quốc (Wen B. Z 1988) cho biết tỷ lệ 

rối loạn chức năng ruột trong dân chúng vào khoảng 20% (17,1-23,1%) trong đó có: 

14-18% mắc HCRKT. Tuy nhiên chỉ có 62-67% số bệnh nhân bị  HCRKT chịu đến 

ứng tăng lên hoặc sợ bị ung thư... 

ở Việt Nam; Theo Hà Văn Ngạc (1994)  khám 730 bệnh nhân tiêu hoá tại viện 

108 gặp 176 bệnh nhân ca tỷ lệ: 24,1%. Theo Lại Ngọc Thi (Thạc sĩ 1996)  khám 

1979 bệnh nhân tiêu hoá phát hiện tỷ lệ  17,3%  nữ gặp nhiều hơn nam (1,6/1). Tuổi 

hay gặp 30-60 (75,2%). Số năm mắc bệnh từ 2 -> dưới 5 năm (40,3%), từ 5năm -> 10 

năm gặp 47,8%

4. Triệu chứng học: Lâm sàng 

(lỏng hoặc táo) (Thompson W.G. 1990) theo Hà Văn Ngạc 

(1994)  

- Đau bụng: 90,8% 

- Rối loạn đại ti

- Đầy hơi: 89% 

ng: 57,8% 

ầy hơi, đau bụng kèm theo phân lỏng, đại tiện được thì giảm đau, đại tiện nhiều 

lần 

- Đau đại tiện phân lỏng 

- §  

- §  

- Đi lỏng không đau 

- Táo bón không đau 

thầy thuốc vì các triệu ch

. 

- Đau bụng: 96% 

- Đầy hơi: 85% 

- Rối loạn đại tiện: 85% 

ện: 90,8%(lỏng 70,6%, táo 20%) 

- Sôi bụng: 69,6% 

- Cuộn ruột thành thừng cứ

- Hồi hộp lo nghĩ : 53%. Kiêng trứng, cá, mỡ, sữa: 52,3% 

Theo Manning A.R đã tập hợp HCRKT có 15 triệu chứng nhưng có 4 triệu chứng hay 

gặp: ®

Theo Poynard T chia ra 7 nhóm triệu chứng: 

- Đau không có rối loạn đại tiện 

au táo bón 

au táo lỏng xen  kẽ 
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- Táo lỏng xen k

Trong nghiên cứu (Ngô Đức 996) nghiên cứu 49 bệnh nhân có 

Đặc điểm của các triệu chứng 

Gặp (9/10) đau lan toả hoặc khu trú hố chậu trái, quanh rốn, hố chậu phải. Đau 

trên rốn thường từng cơn mạnh. Đau dưới rốn thường có tính chất âm ỉ (Hislop I.G 

1971, Chaudrray N.A 1962) 

 eo 

Thompson W.G. 1980 đau trong HCRKT có đặc điểm: 

- Có tính chất mạn tính, có từng cơn, từng đợt tái phát nhiều lần. 

- Đau giảm nhẹ khi trung, đại tiện được 

- Có kèm theo thay đổi độ chắc của phân 

- Có kèm theo đầy hơi sình bụng, có cảm giác đại tiện chưa hết phân, phân có lẫn 

ng dậy đau quặn thắt bắt phải đi đại tiện, tiếp theo là sau khi ăn sáng. 

- Mỗi đợt vài ngày đến vài tuần, mỗi năm nhiều đợt. 

- Điều kiện; sau ăn thức ăn cá, cua, ốc , hến, sữa, bơ.. hoặc sau khi căng thẳng, mệt 

mỏi mất ngủ... 

ẽ không đau 

Thành, thạc sĩ 1

KCRKT nhận thấy: nữ gặp nhiều hơn nam (1,33/1) 

Đau bụng lan toả giảm sau đại tiện - táo, lỏng xen kẽ - đầy hơi (gặp 85-97%). Rối 

loạn thần kinh (71,4%). Bệnh nhân kéo dài sức khoẻ vẫn tốt. X quang: Khung đại 

tràng có một vài đoạn có thắt. 

4.1 Đau 

Cường độ đau thường ê ẩm, khó chịu đến mạnh có khi phải đi cấp cứu. Th

nhầy. 

- Có dấu hiệu kèm theo: ỉa giả, nóng ruột… 

4.2 Rối loạn đại tiện 

Đi lỏng hoặc táo bón 

* Đi lỏng 

- Đi lỏng trọng lượng phân không quá 300g/24h 

- Thường sá

- Ngày có thể đi trên 3 lần, những ngày như vậy đêm lại yên tĩnh. 

- Đi lỏng thường kèm theo với đau bụng hoặc không. 
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Trước khi đại tiện thấy đau ê ẩm hoặc đau quặn, đại tiện xong thường thấy dễ 

chịu. Có người còn cảm thấy đau tức khó chịu ở hậu môn, mót đi ngoài hoặc có cảm 

giác như đi chưa hết phân, có khi phải ngồi lâu mặc dù phân lỏng. 

- Trước khi đại tiện đau quặn, đi xong hết đau 

- Có một số bệnh nhân không cảm giác đau, phải ngồi rất lâu. 

4.3 Đầy hơi 

- Sau ăn được nửa bữa đã có cảm giác khó chịu đau bụng phải ợ hay trung tiện mới 

dễ chịu. Do vậy ăn không được mặc dù vẫn thèm ăn. 

- Đầy hơi thường đi đôi với sôi bụng, có khi cuộn ruột thành từng đoạn cứng và đau, 

xoa day một lúc hoặc để tự nhiên cũng mất đi hoặc đoạn cứng di chuyển sang chỗ 

 lo 

 cơn Migrain, ở nữ đau bụng khi hành 

- Tính chất phân: lỏng nát nhưng có thể đoạn đầu cứng đoạn sau nát. Trong ngày phân 

lần đầu nát nhưng các lần sau lẫn nhầy hoặc toàn nhầy. Đặc biệt là phân không bao 

giờ có máu (trừ khi có trĩ). 

- Khối lượng phân ít có thể như phân mèo hoặc phân trẻ con. 

* Phân táo 

- Thời gian: 3-4 ngày 1 lần hoặc hơn 1 tuần 1 lần 

- Tính chất phân: Phân khô cứng thành cục nhỏ, lớp nhầy bám vòng quanh hoặc như 

phân dê. 

khác. 

- Một số bệnh nhân có cảm giác nóng ở ổ bụng 

4.4 Các triệu chứng kèm theo 

- Đa số các bệnh nhân có trạng thái thần kinh không ổn định, dễ nhậy cảm, hay

nghĩ hồi hộp. 

- Ra nhiều mồ hôi chân tay vào mùa đông. 

- Có đau đầu theo thời tiết có dạng nhức đầu

kinh. 

4.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng bệnh 

+ Yếu tố làm nặng thêm 

- Thức ăn: 1/3 bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi các thức ăn: sữa, pho mát, đồ rán, socola, 

bia, bắp cải, đậu. ở Việt Nam đa số bệnh nhân kiêng ăn cá, cua, sữa, mỡ, trứng... 
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- Vai trò của chấn thương tâm lý tình cảm (Stress) căng thẳng thần kinh mệt mỏi thể 

lực, mất ngủ, lo nghĩ... 

+ Yếu tố giảm nhẹ 

- Ăn kiêng khem... 

- Sinh hoạt thoải mái, sức khoẻ tốt 

- Khi ợ hơi, trung tiện được 

4.6 Triệu chứng toàn thân và thực thể 

t giảm sút mặc dù bệnh kéo dài nhiều năm. Đại đa số sinh hoạt bình thường cân 

nặng giữ được ổn định. 

- Không sốt, không có trạng thái mất nước, điện giải mặc dù ỉa lỏng 

đau tự nhiên không tương xứng với vùng đau do khám gây nên. Có khi không đau 

nhưng đi khám lại có thể đau. Có thể sờ thấy những thừng cứng do đoạn đại tràng co 

thắt hoặc có thể tạo ra những vùng đại tràng co thắt di chuyển, xoa day một lúc mất. 

 ăn hồng cầu, không có kén amip, cấy phân 

* Toàn thân 

-Ý

* Thực thể (xem hình) 

Khám sờ nắn bụng có thể đau bất kỳ chỗ nào, thường đau nhiều bên trái bụng. Vị trí 

5- Triệu chứng học cận lâm sàng 

- Số lượng HC, BC, CTBC, máu lắng đều ở mức bình thường. 

- Enym gan: SGOT SGPT ở giới hạn bình thường. 

- Phân: Có trứng KST, không có amip

không có trực khuẩn shigella. 

 

Các vùng đau (hình vẽ gạch chéo) 
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A. Câu hỏi cho hcrkt Không Có điểm 

- Có phải khám vì đau bụng?  

Có bị đầy bụng 

0 

0 

 

0 

0 

 

34 

- Thời gian quá 2 năm 0 0 16 

 

- Đau như thế nào (nóng, rát như cắt, rất 

mạnh, khủng khiếp, cảm giác như bóp 

âm ỉ) 

- Có bị táo bón xen nhau 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

23 

14 

- Phân có một số đặc điểm sau: 

Nhỏ như bút chì, từng lọn, như phân dê đoạn đầu cứng, đoạn sau lỏng có nhầy. 

(Cho điểm khi nào có ít nhất 1 câu thuộc dòng đầu hoặc hơn 2 câu trong toàn 

bộ được trả lời) 

b. Để loại trừ bệnh thực thể Không  Có  điểm 

- Đã tìm thấy dấu hiệu thực thể hoặc có 

bệnh sử đặc hiệu cho 1 bệnh ngoài 

0 0 -47 

HCRKT. 

- Máu lắng 20mm/2giờ. 

- Tăng BC 10.000/1ml 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

-13 

- Huyết cầu tố 

o Nữ dưới 12g% 

o Nam dưới 14g% 

0 

0 

0 

0 

-98 

- Bệnh sử có máu trong phân 

- Sút cân 5kg trong vòng 1/2 năm lại đây

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

-50 

 

-98 

-98 

-98 

-98 

 

- Sốt tuần vừa qua trên 3805C 

- Giảm cân (BT bằng chiều cao – 
0 

100cm)  
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- Soi trực tràng sigma: đa số bình thường, có một vài hình ảnh đại tràng co thắt hoặc 

tăng tiết nhầy. 

- XQ: khung đại tràng có thể thấy: hình ống, co thắt, các ngấn ngang sâu, thuốc trào 

, ở một bên bệnh nhân có đoạn co thắt có đoạn đờ thành hình 

ống thể hiện rối loạn nặng. 

6- Chẩn đoán HCRKT 

+ Loại bỏ các bệnh có tổn thương thực tổn đại tràng (xét nghiệm máu, sinh hoá, X 

+ Dựa vào bảng câu hỏi của Kruis W. 1990 

Bảng điểm đặc hiệu 97% độ nhậy 83% (trên 26 điểm) còn độ đặc hiệu 99% đối 

với độ đặc hiệu 64% (trên 44 điểm) giá trị chẩn đoán HCRKT của bảng trên 44 điểm 

là 94%. 

 Theo Meun ào cũng như không có dấu 

hiệu tổ c c  đặc trưng cho hội chứng ruột 

kích thíc N mà bệnh nhân có HCRKT than phiền giúp 

chúng ta y hơi (84%), rối loạn đại tiện (táo 

bón) gặp 81% cả 3 triệu chứng phối hợp (64%). Các dấu hiệu trên kéo dài nhiều năm, 

tái diễn từng đợt. Đại đa số không sút cân. 

 Th  .(1984) Thompson W.G.(1989): 

Đứng trước một bệnh nhâ u năm, mà sinh hoạt vẫn bình 

 Về cận lâm sàng: tối thiểu phải làm: HC, HB, BC, CTBC (phát hiện thiếu máu 

và 

có thể

được c o dài cần 

cho cấy phân tìm nấm và vi kh

7- Ch

- Loại

+ Đại tiện phân có máu. 

+ Có sốt. 

ngược nhiều lên ruột non

quang, nội soi). 

ier(1990) không có dấu hiệu lâm sàng n

hứ  học nào, hoặc xét  nghiệm sinh hoá nào

h. hưng các bệnh lâm sàng 

nghĩ tới HCRKT: Đau bụng (94%), đầ

eo tác giả Manning A.P.(1978), Kruis W

n rối loạn chức năng ruột nhiề

thường, thể trạng không sút kém, các triệu chứng càng nhiều thì càng chẩn đoán 

HCRKT càng chắc chắn. 

viêm ). Soi trực tràng sigma (niêm mạc bình thường, không có viêm loét đặc hiệu, 

 nhiều nhầy, co thắt khó cho ống lên cao). Nếu bệnh nhân trên 40 tuổi phải 

hụp đại tràng thụt baryt. Nếu bệnh nhân đã dùng kháng sinh nhiều ké

uẩn Shigella, tìm ký sinh trùng… 

ẩn đoán phân biệt 

 ngay những bệnh nhân: 
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+ Có sút cân nhanh. 

+ Có tiểu máu .  

- Phân biệt với một số bệnh tiêu hoá khác 

+ Viêm dạ dày tá tràng (dựa X quang, soi dạ dày). 

+ Lỵ amíp, lỵ trực khuẩn (phân có máu, cấy phân tìm Shigella). 

+ Lao hồi manh tràng. 

+ Ung thư đại tràng. 

8- Chẩn đoán nguyên nhân 

 căng thẳng (stress tình cảm tâm lý làm cho các triệu 

chứng của HCRKT xuất hiện hoặc nặng thêm). 

- Nguyên nhân của đau: do đại tràng bị căng giãn do khí trong ruột làm căng giãn ống 

tiêu hoá, hoặc khí phân bổ không đều trọng ống tiêu hoá. Bằng thực nghiệm kích 

thích phần trên ống tiêu hoá cũng gây ra đau. Khi đưa ống soi vào gây đau… 

 vận động của ruột non nhưng lại làm giảm sự hoạt động 

của đại tràng. Glucagon làm co thắt đại tràng. 

+ Các cảm xúc: làm thay đổi vận động đại tràng 

+ Đối với bữa ăn, phản xạ dạ dày - đại tràng (Reflexe gastro-colique) xuất hiện chậm 

hơn và kéo dài hơn 40-80 phút (bình thường phản xạ này xuất hiện cùng một lúc và 

hoặc đau song song với tăng lượng Prostaglandin E2 ở hậu môn. 

Đây là một hội chứng bệnh có nhiều yếu tố tham gia: 

- Trạng thái thần kinh tâm thần

- Dùng máy ghi hoạt động điện cơ sở của đại tràng: 

+ Tăng co bóp ở nhóm có táo bón và đau 

+ Giảm co thắt ở nhóm có triệu chứng đi phân lỏng 

- Các tác nhân tới sự vận động của  đại tràng 

+ Thuốc (Propranolon), nội tiết (Cholecystokinin, Pentagastrin), sự căng  giãn đại 

tràng. Serotonin làm tăng sự

kéo dài chỉ đến 40 phút) theo (Sullivanet al 1978) 

- ở người mắc HCRKT: vận động vận chuyển của ruột non tăng lên ở người đi phân 

lỏng và chậm lại ở người táo bón và đau bụng 

- Vai trò dị ứng thức ăn đang tiếp tục nghiên cứu: Năm 1982 bằng phương pháp mù 

kép tác giả AlunJ.et.al, cho ống xông vào dạ dày rồi bơm một số thức ăn vào (những 

thức ăn mà bệnh nhân kiêng vì ăn vào gây đau) tác giả nhận thấy 14/21 ca bị đi lỏng 
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9- Điều trị hcrkt 

+ Nguyên tắc chung: 

- Tâm lý liệu pháp: Khám ân cần tỉ mỉ, giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ để kết hợp 

với thầy thuốc 

- Không dùng lặp lại nhữg thuốc kháng sinh cũ mà bệnh nhân đã dùng không hiệu 

quả. 

- Chế độ ăn: nhiều đạm ít mỡ không kiêng khem quá mức 

- Dùng các thuốc chữa triệu chứng khi cần. 

+ Các nhóm thuốc được sử dụng: 

- Nhóm chống đi lỏng 

o Codein 

o Diphenoxylat(diarsed) 1v:2,5mg Diphenoxylate + 0,025mg 

Atropin, ỉa chảy mạn 2v/ngày, tiêu chảy cấp: bắt đầu 2v sau đó 

mỗi lần ỉa phân lỏng 1v tối đa 8v/ngày 

khi nào 2lần/ngày. 

óm điều hoà vận động: Debridat.1v x 3lần/24h sau bữa ăn 

o Thuốc chống co thắt: Mebeverin: Meteospasmyl 1v x 2lần trước 

: 10mg x 2-6v/4h trước ăn 

o Loperamide (imodium viên nang 2mg) ỉa chảy cấp 2v/ngày 4h sau 

đó còn ỉa chảy thêm 1v -> 8 viên /ngày… mạn 2v/ngày cho đến 

o Cholestriramin 

- Nhóm chống táo bón: 

o Ispaghula-Microlax 

o Psyllium 

o Cám gạo 

- Nh

bữa ăn 

- Thuốc tăng co bóp: Cisaprid, Motilium-M

- Thuốc an thần: Seduxen 

- Nhóm thuốc thần kinh: 

o An thần Benzodiazepin 

o Thuốc chống đau: Dicyclomine 

o Chống trầm cảm: Amitiptylin 
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o Gây ngủ 

- Mới áp dụng: châm cứu giải quyết đầy hơi, đau bụng. HCRKT thể lỏng dùng thuốc: 

Lo tác giả: 

u tăng giảm tuỳ 

theo. 

- Ritchie (1984) Loperamide: 4mg–12mg x 2-5 tuần liên tục 

- 
- 

i cương  

Hội chứng ruột kích t

đi cầu, kèm theo đau bụng mà không có bệnh lý

chẩn đoán cho nên việc chẩn đoán HCRKT dựa trên bệnh cảnh lâm sàng. Hiện nay, 

tiêu chuẩn chẩn đoán HCRKT bao gồm: 

i 

Thay đổi khi tống phân  

peramide theo 

- Palner(1980) Loperamide(viên nang 2mg): 4->6mg/24hx 4tuần liên tục. 

- Cann (1984) Loperamide 2-12mg x 5tuần liền cố định 2 tuần sa

- Lê Danh Hoa (1994) Loperamide 2-4mg (khi cần thì dùng) 

Tác dụng phụ của Loperamide, Codein, Diphenoxylat: 

- Buồn nôn và nôn  - Mờ mắt 

- Chóng mặt   - Đau bụng 

Lơ mơ buồn ngủ  - Đau đầu 

Trầm cảm    - Táo bón 

 

Hội chứng ruột kích thích 

Đạ

hích ( HCRKT ) là một rối loạn có đặc điểm thay đổi thói quen 

 thực thể. Vì không có các dấu ấn 

 

     1. Cảm giác khó chịu vùng bụng liên tục hoặc tái đi tái lại nhiều lần ít nhất 

trong 3 tháng, giảm hơi sau khi đi cầu và / hoặc có liên quan đến thay đổi số lần ®

cầu hoặc độ đặc của phân. 

     2. Có 2 hay nhiều hơn những dấu hiệu sau đây chiếm ít nhất 25% thời gian : 

- Thay đổi số lần đi cầu  

- Thay đổi hình dạng khối phân  

- 

- Phân có chất nhầy nhớt  

- Căng chướng bụng  
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Những thay đổi về ruột bao gồm táo bón, đi cầu ra phân cứng kèm theo cảm giác căng 

tức và cảm giác đi tiêu không hết. ở những bệnh nhân có HCRKT với tiêu chảy 

chiếm ưu thế, đi cầu ra phân mềm với thể tích phân hàng ngày bình thường. Trong 

HCRKT, triệu chứng đau bụng có vị trí và cường độ thay đổi, thường gặp là cảm giác 

đau hoặc vọp bẻ, mặc dù cảm giác đau nhói, đau mơ hồ hoặc đau như chướng hơi có 

 chứng đau trong HCRKT có thể tăng lên sau khi ăn hay giảm bớt sau 

khi đi cầu. 

KT là một bệnh lý tiêu hóa thường gặp nhất đến khám 

 hóa , chiếm từ 30 – 50% số bệnh nhân được chuyển đến. 2/3 

các bệnh nhân có triệu chứng là phái nữ và tất cả mọi sắc dân đều bị mặc dù bệnh 

nhâ oán HCRKT ít gặp hơn. 

Sau khi loại trừ bệnh lý  thực thể , việc điều trị được dựa trên độ nặng nhẹ và tính chất 

 và những yếu tố tâm lý quyết định về 

thái độ đối với bệnh tật của bệnh nhân. Từ những yếu tố này, bệnh nhân HCRKT 

được phân biệt thành ba loại : nhẹ, trung bình, nặng và cho phép tiếp cận trị liệu tùy 

theo cấp độ. 

Những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và không thường xuyên thường thường đến 

khám ở những nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu. Những bệnh nhân này thường không 

có những rối loạn đáng kể về tâm lý hoặc chức năng. Người ta phỏng chừng có vào 

khoảng 1/3 số bệnh nhân HCRKT được chuyển đến các BS chuyên khoa hoặc trở 

thành những người cần chăm sóc sức khỏe lâu dài. Trong quá trình này có sự tự chọn 

lọc để cho phần lớn bệnh nhân đến khám với các BS chuyên khoa là những người có 

những rối loạn tâm lý có thể nhận ra được, những người có bệnh mạn tính hoặc bệnh 

kháng trị và những người  có nhân cách bệnh tật rõ ràng. 

 

Sinh lý bệnh 

Sinh lý bệnh của HCRKT chưa được hiểu rõ. Mặc dù vậy, người ta giả định có vai trò 

của chuyển động ruột bất thường, chức năng hệ thần kinh tổng quát, cảm giác nội 

tạng và yếu tố tâm lý. Cho dù có nhiều nghiên cứu chuyên sâu, vẫn không có một bất 

thường nào giúp phân chia một cách rõ ràng HCRKT với bệnh lý tiêu hóa thực thể 

hoặc ngay cả với người khỏe mạnh. 

thể xảy ra. Triệu

ở các nước phương tây, HCR

các BS chuyên khoa tiêu

n Châu á có triệu chứng đau bụng phù hợp với chẩn ®

của triệu chứng, mức độ những rối loạn cơ năng
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Những bất thường vận động lúc nhịn đói và sau khi ăn của ruột non và đại tràng được 

mô tả tỉ mỉ ở HCRKT. Những kiểu vận động ruột non chuyên biệt như co thắt từng 

cụm riêng rẽ và co thắt sóng di chuyển lớn  

( giant migrating contractions ) được ghi nhận là thường gặp hơn ở bệnh nhân 

HCRKT, tuy vậy những phức hợp vận động này cũng có thể gặp ở người tình nguyện 

khỏe mạnh. Những bệnh nhân bị HCRKT sẽ tăng vận động đại tràng sau khi ăn, sau 

kích thích cholecystokinin hoặc cholinergie.  

Những căng thẳng tinh thần có những tác động sâu xa trên vận động đường tiêu hóa, 

làm gia tăng pha co thắt đại tràng và làm giảm co thắt lúc đói của ruột non. Mặc dù 

người ta đã đưa ra những bằng chứng cho thấy có sự khác biệt tinh tế giữa HCRKT và 

người bình thường, nhưng những kiểu vận động này lại ít có tương quan với các triệu 

chứng. Điều này đã chứng tỏ rằng chúng có một vai trò không quan trọng trong cơ 

chế bệnh sinh của bệnh. 

Những nghiên cứu gần đây đã đưa ra những bất thường lan tỏa về chức năng của hệ 

thần kinh tự động. So sánh với nhóm chứng, bệnh nhân HCRKT có tiêu chảy bị gia 

tăng quá mức hoạt động của hệ thần kinh giao cảm trong khi đó những bệnh nhân táo 

bón lại cho thấy bất thườngđối giao cảm cholinergic. tầm quan trọng của những phát 

hiện này cần được làm sáng tỏ nhưng có lẽ chúng không phải là yếu tố gây bệnh bởi 

vì những tác nhân làm thay đổi chức năng thần kinh tự động tương đối ít có ảnh 

hưởng trên triệu chứng của HCRKT. 

Trọng tâm của các nghiên cứu có tầm cỡ tập trung vào những bất thường cảm giác nội 

tạng mà có lẽ yếu tố này là nền tảng của các triệu chứng của HCRKT. Cảm thụ nội 

tạng thực hiện được thông qua sự hoạt hóa đường thần kinh hướng tầm gây ra do 

những kích thích tác động vào những thụ cảm hóa học trên niêm mạc, vào thụ thể cơ 

học của cơ trơn và vào thụ thể cảm giác ở mạc treo. Người ta giả định rằng HCRKT là 

do sự nhạy cảm hóa của thần kinh hướng tầm, theo đó các kích thích tâm lý mà người 

bình thường không cảm nhận được, sẽ gây cảm giác đau ở bệnh nhân HCRKT. ở 

bệnh nhân HCRKT nhất là những bệnh nhân có tiêu chảy và triệu chứng mắc đi tiêu 

gấp cảm nhận được sự bơm căng của bong bóng đặt trong trực tràng ở một thể tích 

thấp hơn nhiều so với người tình nguyện khỏe mạnh, mà trực tràng không thay đổi độ 

co giãn, đã cho thấy có sự tăng cảm của nội tạng. Thêm vào đó, bệnh nhân HCRKT 

  575



có sự thay đổi về phân bố cơ thể học của thụ cảm đau. bệnh nhân bị đau bụng lan tỏa 

khi bơm căng bong bóng ở ruột non, ngược lại những người khỏe mạnh chỉ cảm thấy 

cảm giác khó chịu khu trú ở 1/4 bụng. 

Đến 80% bệnh nhân HCRKT có triệu chứng tâm lý bất thường, chứng tỏ rằng bệnh lý 

tâm thần kinh có thể có vai trò trong quyết định đi khám của bệnh nhân. Tỷ lệ toàn bộ 

của trầm cảm nặng, rối loạn thực thể gây ra do những rối loạn tâm lý, lo lắng, hoảng 

hốt, và sợ hãi xảy ra suốt cuộc đời ở bệnh nhân HCRKT cao hơn người khỏe mạnh 

trong nhóm chứng. 

Phần lớn các nghiên cứu về bệnh sinh của HCRKT đã không để ý tới tới khái niệm là 

rất có thể HCRKT không phải là một bệnh lý thuần nhất. Trong phạm vi một nhóm 

bệnh nhân được xếp vào HCRKT có thể có sự tham gia của nhiều cơ chế bệnh sinh. 

Khoảng 2 thập kỷ trước đây, việc ăn không đủ chất xơ đã là một giả thuyết phổ biến, 

dựa trên những khảo sát dịch tễ học. Tuy vậy những dữ liệu sẵn có hiện nay cho thấy 

rằng mặc dù chế độ ăn nhiều chất xơ có thể có lợi đối với một số bệnh nhân HCRKT, 

nhưng chế độ ăn ít chất xơ không thể bị qui là nguyên nhân của HCRKT. Một số 

nghiên cứu về vấn đề không dung nạp những thức ăn riêng biệt hoặc quá cảm với thức 

ăn đã được công bố. Tuy vậy vẫn thiếu những bằng chứng là cơ chế này đóng một vai 

trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh. 

Mặc dù bất thường về tâm lý thường xảy ra ở bệnh nhân HCRKT nhưng dường như 

đó không phải là yếu tố bệnh sinh, vì bệnh nhân HCRKT không khác biệt gì với 

những bệnh nhân bị các bệnh tiêu hóa mạn tính khác. Hơn nữa, những người có triệu 

chứng HCRKT mà không đến khám BS  ( có HCRKT nhưng không phải bệnh nhân ) 

thì không có khác biệt về tâm lý với những người chứng khỏe mạnh. Một vài nghiên 

cứu đã chứng minh rằng vận động của đường tiêu hóa bị tăng quá mức đối với stress  

ở  bệnh nhân HCRKT. Thái độ học thức đối với bệnh tật cũng đã được đưa ra như một 

nhân tố sinh bệnh. Điều này dựa trên các khảo sát là bệnh nhân HCRKT có khuynh 

hướng kể lại những bệnh nhẹ như cảm cúm dễ dàng hơn những người chứng khỏe 

mạnh. Sau cùng, mới đây một giả thuyết đề nghị rằng HCRKT có thể là một bệnh lý 

viêm nhiễm. Giả thuyết này dường như được nâng đỡ dựa trên những quan sát rằng ở 

một số bệnh nhân, khởi phát của HCRKT là một bệnh viêm dạ dày ruột nhiễm trùng. 
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Dựa trên những thông tin sẵn có hiện nay, có thể sự thay đổi vận động đường tiêu hóa, 

sự gia tăng cảm nhận nội tạng, gia tăng quá mức các phản ứng với stress tâm lý là 

những yếu tố quan trọng nhất trong trong cơ chế bệnh sinh của HCRKT. 

Triệu chứng học 

Chẩn đoán HCRKT nên được cân nhắc kỹ lưỡng, nếu bệnh nhân có những triệu chứng 

sau đây liên tục hoặc tái phát nhiều lần trong thời gian ít nhất 3 tháng : 

1. Cảm giác đau hoặc khó chịu ở bụng  

1.1. Giảm sau khi đi cầu  

1.2. Và / hoặc đi kèm với sự thay đổi số lần đi cầu ( > 3 /ngày hoặc < 3 / ngày )  

1.3. Và / hoặc đi kèm với sự thay đổi độ đặc của phân  

2. Có 2 hay nhiều hơn những dấu hiệu sau đây, chiếm ít nhất 1/4 thời gian 

2.1. Thay đổi số lần đi cầu  

2.2. Thay đổi hình dạng khối phân ( đóng cục / cứng hoặc mềm /nhiều nước ) 

2.3. Thay đổi tống phân ( đau do căng giãn trực tràng, mắc đi tiêu gấp, cảm giác đi 

tiêu không hết ) 

2.4. Phân có nhầy nhớt  

2.5. Căng chướng bụng  

Những triệu chứng ngoài ruột có thể đi kèm với HCRKT :  mệt mỏi, trầm cảm, lo âu, 

nhức đầu, đau lưng, tiểu khó, giao hợp đau hoặc bất lực, phì đại tiền liệt tuyến, ợ 

nóng, rối loạn tiêu hóa, chán ăn hoặc những triệu chứng khác. 

Để loại trừ những chẩn đoán khác có thể bổ xung các xét nghiệm sau đây: 

- Huyết học  

- Sinh hóa :   

            *  TSH 

       *  XN phân tìm vi trùng, KST và máu ẩn trong phân  

*  Thử nghiệm dung nạp đường lactose  

- Chụp XQ khung đại tràng có cản quang  

- Nội soi đại tràng và sigma  

- Nội soi dạ dày tá tràng và sinh thiết  

- Chụp XQ dạ dày tá tràng có cản quang  

- Tổng phân tích phân 72 giờ   
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- Những xét nghiệm khác nếu cần thiết  

Nguyên tắc điều trị 

Một khi đã xác định chẩn đoán  HCRKT cần phải nhớ những nguyên tắc điều trị sau 

đây : 

1. Không thể điều trị khỏi bệnh trong hầu hết các trường hợp  

2. Không một loại thuốc duy nhất nào đem lại lợi ích nổi bật cho HCRKT : một 

vài thử nghiệm có nhóm chứng hậu phân tích đã chứng tỏ rằng không có một 

dạng điều trị cụ thể nào là có hiệu quả cho tất cả bệnh nhân HCRKT. 

3. Đã không có một thuốc điều trị nào được nhất trí chấp thuận cho nên việc điều 

trị theo triệu chứng đặc trưng là hợp lý và có lợi. Những điều trị như vậy dựa 

trên phán đoán thực tế và theo kinh nghiệm. 

Điều trị 

Có nhiều thuốc được sử dụng trong điều trị HCRKT nhưng nói chung không có một 

thuốc nào đem lại hiệu quả điều trị có sức thuyết phục cho bệnh nhân HCRKT. Việc 

này là do có những khó khăn trong đánh giá hiệu quả của thuốc và do bệnh đáp ứng 

cao với giả dược. 

Nguyên tắc điều trị bệnh nhân có triệu chứng táo bón chiếm ưu thế làm gia tăng lượng 

nước trong phân và làm giảm việc gắng sức khi đi cầu bằng cách sử dụng những chất 

làm tăng  khối lượng phân : cám ( bran ), má đề bọ chét (psyllium ), những sản phẩm 

có chứa chất xơ khác và thuốc xổ rhẩm thấu. 

Nên tránh sử dụng thuốc xổ gây kích thích do thuốc có khả năng gây hư hại lâu dài 

chức năng vận động đại tràng. 

Điều trị tác động trên vận động của ruột cho những bệnh nhân có triệu chứng tiêu 

chảy chiếm ưu thế nhằm vào việc làm giảm số lần đi cầu, giảm cảm giác mắc đi cầu 

gấp và nhằm vào việc cải thiện độ đặc của phân bằng các thuốc chông tiêu chảy nha 

phiến và các thuốc chống co thắt. 

Để giúp chọn lựa biện pháp điều trị cụ thể, bệnh nhân nên ghi nhật ký ít nhất là 1 tuần 

về thời gian và mức độ nặng nhẹ của triệu chứng, hoạt động của ruột và những yếu tố 

đi kèm. Phương pháp này có thể giúp nhận ra những yếu tố làm bệnh nặng hơn như 

một vài loại thức ăn, sự không dung nạp lactose, những yếu tố gây Stress khác chưa 
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được lưu ý đến trước đây và giúp xác định những triệu chứng ưu thế ( đau, tiêu chảy, 

táo bón ) để điều trị thuốc. 

1. Đau : 

Nếu đau là triệu chứng ưu thế, những thuốc điều trị sẵn có là : Thuốc chống co thắt, 

thuốc kháng cholinergic, thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm lo âu, thuốc ức chế kênh 

dẫn truyền calcium, thuốc điều hòa ngưỡng kích thích và các thuốc khác. 

Meheverine, chất dẫn xuất từ papaverine là loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất 

trên thế giới trong điều trị HCRKT. Một vài thử nghiệm đã cho thấy thuốc có tác 

dụng ưu việt hơn giả dược. Một thuốc thay thế khác là panaverium bromide. 

Mebeverine có tính an toàn tuyệt hảo. Các thuốc kháng cholinergic được ưa chuộng ở 

vùng Bắc Mỹ ; thuốc tác động thông qua việc giảm co thắt cơ trơn. Tác dụng phụ của 

những thuốc này có liên quan đến liều lượng, cho nên thuốc phải được cho bắt đầu từ 

liều thấp. Mối quan tâm đến thuốc kháng cholinergic hiện đang giảm đi nhanh chóng 

vì các tác dụng phụ của thuốc này. 

Thuốc chống trầm cảm và thuốc chống lo âu có thể giúp ích nhưng thuốc chủ yếu 

được dành cho bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc bệnh kháng trị. Những kết quả sơ bộ của 

các nghiên cứu thử nghiệm với các thuốc ức chế kênh dẫn truyền calcium tỏ ra không 

khích lệ. 

Đau bụng thường là triệu chứng khó kiểm soát nhất trong HCRKT. Một số bệnh nhân 

đáp ứng với thuốc chống co thắt hoặc với các thuốc chống trầm cảm loại 3 vòng và 

phong bế sự tái thu hồi chất serotonin, octreotide, chất tương tự somatostatin làm 

giảm sự cảm nhận việc bơm căng bong bóng ở trực tràng ở người tình nguyện khỏe 

mạnh và ở bệnh nhân HCRKT bị tiêu chảy, có triệu chứng mắc đi cầu gấp chứng tỏ 

rằng thuốc có thể tác động như một thuốc chống đau nội tạng. Thuốc kháng thụ thể 5 

– HT3 serotonin granisetron và alosetron có những hiệu quả tương tự. 

2. Tiêu chảy 

Nếu tiêu chảy là triệu chứng ưu thế, những thuốc điều trị sẵn có là : thuốc chống tiêu 

chảy ( loperamide, diphenoxilate, codein và các thuốc khác disodium cromoglycate, 

cholestyramine ).  

Loperamid là chất nha phiến, không qua được hàng rào máu não. Thuốc làm  giảm 

chuyển động ruột, làm tăng hấp thu ion và nước ở ruột, tăng cường trương lực thu hồi 
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của cơ vòng. Chromoglycate có lẽ có vai trò trong HCRKT loại tiêu chảy và phụ 

thuộc thức ăn với triệu chứng dị ứng thức ăn. Alosetron ( thuốc kháng thụ thể  5 HT3  

mđi ) gần đây đã cho thấy có hiệu quả trong HCRKT có tiêu chảy chiếm ưu thế ở phái 

nữ. 

3. Táo bón  

Cuối cùng nếu triệu chứng ưu thế là táo bón, những thuốc cần có là : chất xơ, thuốc 

xổ, và thuốc tác động trên vận động ruột. 

Chất xơ có nhiều đặc tính khác nhau có thể giúp ích như khả năng giữ nước, khả năng 

làm tăng khối lượng phân, và tiến trình lên men. Nói chung, những thử nghiệm lâm 

sàng có nhóm chứng hiện có đã chứng tỏ rằng bệnh nhân bị táo bón được lợi khi ăn 

chất xơ mặc dù là trong tất cả các thử nghiệm đều nhận thấy nhóm giả dược cũng có 

đáp ứng cao. Do vậy, chất xơ là một trị liệu tiêu chuẩn lâu dài ở bệnh nhân có 

HCRKT bị táo bón. Tegaserod ( thuốc đồng vận 5 HT4 mới ) gần đây đã chứng tỏ có 

hiệu quả trong HCRKT với triệu chứng táo bón chiếm ưu thế. 

4. Kết luận  

Việc điều trị bằng thuốc là là một thách thức vì HCRKT là một bệnh lý mạn tính có 

triệu chứng rất đa dạng và thường có những rối loạn tâm lý đi kèm.  

Mục tiêu điều trị là làm giảm cường độ của các triệu chứng chính. để đạt được mục 

ường toàn bộ sự thành công trong điều trị l

dễ chịu. Tiếp tục theo dõi bệnh nhân sẽ giúp tăng cường mối quan hệ bệnh nhân – 

ường gặp và xác định tính đặc hiệu và tính 

chuyên biệt tương đối của chẩn đoán. 

- Phát triển một phương thức tiếp ít tốn kém về thời gian và cách thức loại 

trừ những bệnh lý tiêu hóa khác gây nguy hiểm đáng kể nhưng có bệnh 

tiêu này, phương thức tiếp cận điều trị phải tùy từng bệnh nhân.  

Việc đo l à bệnh nhân cảm thấy thoải mái 

thày thuốc và giúp loại trừ những bệnh nặng gian phát. 

- Thiết lập chẩn đoán xác định dựa trên triệu chứng bặng cách nhóm hợp 

các triệu chứng lâm sàng th

cảnh giống với HCRKT. 

- Nghiên cứu những thủ thuật cận lâm sàng có thể sử dụng để xác minh 

chẩn đoán HCRKT một cách khách quan. 
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- Quyết định thời gian nào là thích hợp và an toàn sau lần khám bệnh nhân 

đầu tiên để thử điều trị theo kinh nghiệm và loại thuốc nào được sử dụng 

Trên lý thuyết, HCRKT là một bệnh lý nội khoa phù hợp một cách lý tưởng cho việc 

điều trị thuốc. Chỉ cần làm giảm bớt các triệu chứng là bệnh nhân cảm thấy dễ chịu, 

bệnh không có những di chứng hoặc biến chứng lâu dài. Thực tế, có 2 hạn chế lớn : 

   + Trong các thuốc sẵn có trên thị trường, không một thuốc nào có khả năng điều 

chỉnh cả 2 triệu chứng chính là đau và thay đổi thói quen của ruột. Chất xơ, thuốc 

chống tiêu chảy, thuốc chống co thắt … chỉ có thể làm giảm một số triệu chứng của 

hội chứng này, và đôi khi thuốc lại kèm theo những tác dụng phụ gây khó chịu cho 

bệnh nhân. 

   + Yếu tố về nhân cách và tâm lý hoặc có tác động về mặt cơ chế sinh bệnh, hoặc là 

i thái độ bệnh nhân, có lẽ quan trọng với nhiều bệnh nhân. 

Những ám bệnh và những 

 

I. Giả

1. KÝc

- Hỗng tràng - hồi tràng có độ dài xấp xỉ nhau 

- Ruột non gấp thành 15-16 quai ruột 

- Đường kính tá tràng 3cm, nhỏ dần đến gần van Bauhin còn 2cm. 

ứng dụng ở lâm sàng khi nội soi, thông hút thăm dò ruột non: 

a. Môn vị: ở cách 70-80cm từ nếp răng cửa 

cho mục đích này. 

tác nhân làm thay dổ

 yếu tố tâm lý này cũng có thể ảnh hưởng đến thái độ đi kh

khía cạnh phức tạp khác về trị liệu.  

Ruột non - hội chứng kém hấp thu 

Phần thứ nhất 

Giải phẫu- sinh lý và phương pháp thăm dò ruột non 

i phẫu đại cương 

Cấu trúc đại thể 

h thước: 

Ruột non là một ống dài 5m nối dạ dày với đại tràng 

- Tá tràng dài 25 cm 
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b. Góc Treiz ở khoảng 80-90cm 

c. Hỗng tràng ở khoảng 130cm 

g 180-250cm 

e. Đại tràng bằng đầu từ 250cm trở đi 

2. Thành ruột non 

- Thành có 2 lớp cơ trơn (lớp ngoài là thớ dọc, lớp trong là thớ tròn). Mặt ngoài có 

diện tích 8cm2/1 cm hỗng tràng, và 6,5 cm2/1cm hồi tràng. Mặt trong diện tích tăng 

lên: 250 cm2/1cm hỗng tràng, và 200 cm2/1cm hồi tràng. Diện tích mặt trong tăng vì:  

niêm mạc có 800-900 nếp van ngang và nhung mao số lượng lớn (30-70 nhung 

mao/1mm3). Giữa các nhung mao là các hốc chứa tuyến ruột: Brunner ở hành tá tràng, 

Liberkuhn ở hồi tràng. 

- Các mảng Payer (tổ chức limpho) ở ruột non có nhiều tương bào (Plasmocid) trong 

lớp màng đệm (400.000 cái/mm3, tr bào bài tiết IgA, 15% tiết 

IgM và 5

- Đám r ớp niêm mạc và đám rối thần kinh 

Auerbach nằm giữa hai lớp cơ chi phối vận động, bài tiết của ruột non.  

 bào tiết có nhiều protein, nhiều polysaccarit, nhiều 

thuộc lệ APUD (Amin-Precuor-Uptake-Decarboxylaza) có khả năng tiết các 

on), enteroglucagon (hồi tràng), 

secret ecystokinine và GIP (Gastric-

Inhibi active-Intestinal-Peptide) ở toàn ruột non, 

nhưng tiline ở hỗng tràng. 

B. Siª

của màng tế bào. Số vi nhung mao trên mỗi Enterocyte đạt 1500-4000 chiếc vì vậy 

d. Hồi tràng ở trong khoản

ong đó 80% các tương 

% tiết IgG). 

ối thần kinh: Meissner nằm trong l

3. Tế bào niêm mạc ruột non: Có 4 loại: 

- Tế bào biểu mô: có chức năng hấp thu 

- Tế bào hình đài : tiết nhầy càng gần đại tràng càng nhiều tế bào này. 

- Tế bào Paneth: Mang tính chất tế

phosphalaza axit và nhiều men glucoronidaza. 

- Tế bào 

hormon: gastrin (tá tràng), serontonnin (toàn ruột n

in ở tá tràng và đoạn đầu hỗng tràng,  chol

tory-Peptide) ở hỗng tràng, VIP (Vaso

 chủ yếu ở hồi tràng, somatostatine và mo

u cấu trúc niêm mạc ruột non 

 Tổ chức niêm mạc rruột non gồm: van ngang, nhung mao. Mỗi nhung mao có 

khoảng 50.000 tế bào hấp thu gọi là enterocyte (xem H1). Mỗi Enterocyte cao 25 

micromet (Mm) đường kính 8 micromet. Mặt tự do có các vi nhung mao là phần lồi 
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diện tiếp xúc của ruột non với chất dinh dưỡng gấp 80 lần (Holmes 1971, Ugolev 

1972). Mỗi vi nhung cao: 1-1,5 Mm, đường kính 0,08- 0,15Mm và khoảng cách giữa 

05Mm. 

Vi nhung mao là một cấu trúc rất đặc biệt phức tạp chia thành 3 lớp: 

- Lớp glucoprotein phía trên màng: Trên bề mặt mọc ra nhiều sợi quanh co đan vào 

nhau tạo nên một hệ thống lưới ba chiều độc đáo gọi là glycocanic, trong đó có các 

cực của anion sợi này nối với cation sợi kia (xem H1). 

- Về bản chất Glycocalic là glycoprotreit và glycolipit, đó là sản phẩm hoạt động sống 

của En  khoang ruột 

(Lusenko 1976), Glycocalic có nhiều chức năng: 

a.

d

2. Vi nhung mao 

3. 

4. Các men tiêu hoá 

màng 

5. 

6. 

7. Demosome 

8. Lưới NNS có hạt 

 

10. Bộ Golgi 

các vi nhung mao: 0,01-0,

terocyte chứ không phải do hấp thụ các phần tử mucopolysacoit từ

 Chọn lọc các chất có kích thước, diện tích và vi nhung mao. 

b. Chức năng “Rây sinh học” cho chất dinh dưỡng đi một chiều, ngăn vi trùng. 

c. Tạo độ cứng cho vùng vi nhung mao. 

. Chi phối một số khía cạnh miễn dịch. 

 

1. Thân tế bào 

 

Glycocanic 

Bó sợi fibrilles 

Lưới nhiệt 

9. Ty thể

Hình 1: Siêu cấu trúc của tế bào Enterocyte 
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- Màng tế bào: Vi nhung mao là màng đỉnh của tế bào Enterocyte có cấu trúc màng 

 2 lớp: lớp protein và lipit ở giữa. Trên bề mặt màng có các bướu đường 

chuyển vận. Photpholipit và protein màng cũng có 

 trên đỉnh của vi nhung mao vào chỗ đầy nhất của màng và tiếp 

emosome. Thành phần chủ yếu của sợi fibrille la protit 

Trong tế bào Enterocyte hệ thống ty lạp thể, màng nội bào tương và bộ Golgi 

u các chất dinh 

dưỡng.  

Ruột non có 3 chức năng: cơ học-tiêu hoá, hấp thu-chức năng miễn dịch. 

1. Chức năng cơ học: Vận động co bóp có 2 loại co bóp: 

- Co bóp vòng tròn lần lượt từng đoạn, đoạn nọ cách đoạn kia vài centimet, chia ruột 

non thành nhiều khúc nhỏ. 

- Co bóp nhu động xuôi dọc từ hỗng tràng về phía hồi tràng, lúc đầu nhanh sau càng 

gần van Bauhin càng chậm lại. 

rung bình 4 giờ. 

àng. 

- Nơi hấp thu: Phần cuối tá tràng, sau đó là hỗng tràng, hồi tràng. 

sinh học gồm

kính 6nm là các kho chứa men tiêu hoá màng: Invertaza, sacaroza, gamma-maltaza, 

alpha-maltaza, Di, tripeptidaza, ATPazaphotphattaza kiềm, grycozyltransferaza.. ở 

đây cũng tồn tại một số lớn men 

biến đổi hoá học trong quá trình vận chuyển chất qua màng. 

- Chất nền: Phần bên trong của vi nhung mao là phần lồi ra của các bào tương 

Enterocyte. Thành phần của chất nền có một số hạt có bó sợi có 20-40 sợi tơ nhỏ 

(fibrilles) chạy song song, có cầu nối ngang giữa các sợi và các phân tử không định 

hình. Các sợi cố định

nối  với lưới nhiệt và các tua D

loại actin có gắn men ATPaza phụ thuộc ion Ca, Mg, Na và K cùng các men thực hiện 

biến đổi hoá học của sự vận chuyển qua màng các monosacarit, đồng thời bó sợi 

fibrille còn có tác dụng vận động các vi nhung mao qua đó mà ảnh hưởng lên quá 

trình hấp thu. 

phát triển mạnh, chúng có vai trò tích cực trong quá trình hấp th

II. Sinh lý ruột non 

Thời gian thức ăn qua ruột non t

2. Chức năng tiêu hóa- hấp thu 

a. Gluxit 

- Dạng hấp thu: tinh bột, Disacarit khi tới ruột non được men Amylaza của tuỵ chuyển 

thành monosacarit để hấp thu qua m
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- Cơ chế hấp thu: Vận chuyển tích cực và khuếch tán thụ động. 

- Yếu tố ảnh hưởng đến hấp thu gluxit 

a. Lượng mỡ quá cao so với gluxit và protit, hấp thu gluxit giảm. 

b. Sự có mặt của ion Na, độ pH của môi trường liên quan hấp thu gluxit. 

c. Ăn có nhiều đạm hấp thu gluxit tăng gấp 8-10 lần. 

d. Sự thiếu O2 ở ruột ức chế sự tích luỹ gluxit vào niêm mạc ruột. 

e. Khi nhiễm trùng ruột, loạn khuẩn ruột hấp thu gluxit giảm. 

b. Protit 

- Dạng hấp thu: đạm đến ruột non được men trypsin, chymotrypsin chuyển thành các 

axit amin hấp thu qua màng. 

- Nơi tiêu hoá chủ yếu ở dạ dày, tá tràng đoạn trên hỗng tràng. 

- Cơ chế hấp thu: loại trung tính và kiềm tính bằng cơ chế vận chuyển tích cực axit 

amin loại toan tính chưa rõ cơ chế. 

 Chịu ảnh hưởng của ion Na. 

 

j. Nhiễm trùng ruột, loại khuẩn ruột ức chế sự hấp thu protit. 

g: 

 có mặt disacarit và protit ở ruột. 

i loạn hấp thu lipit. 

hu cholesterol nhanh. 

xung vào khẩu phần ăn photpho lipit thực vật (đậu tương, 

ấp thu cholesterol, giảm lipit máu. 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến hấp thu protit: 

f.

g. Độ pH ảnh hưởng tới hấp thu Protein. 

h. Glucoza ở nồng độ cao ức chế vận chuyển axit amin. 

i. Pirindosal photphat là coenzym của nhiều enzym cần thiết hấp thu methionin,

leucin, glyxin và các axit amin trung tính khác. 

c. Lipit 

- Dạng hấp thu: mỡ đến ruột non dưới tác dụng của muối mật, men lipaza chuyển 

thành lixerol, axit béo, cholesterol và photpholipit hấp thu qua màng. 

- Nơi hấp thu: hỗng tràng. 

- Cơ chế không giống như hấp thu protit và gluxit. 

- Các yếu tố ảnh hưởn

k. Hấp thu lipit tăng khi

l. Nhiễm trùng loạn khuẩn ruột rè

m. Ăn nhiều gluxit hấp t

n. Tiêm CoA và bổ 

dầu hướng dương) làm giảm h
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d. Nước, điện giải 

- Nước: 8-9 l/24h vào ống tiêu hoá (1,2-1,5 l từ ngoài vào, 7-8 l do các tuyến tiêu hoá 

4h), một phần hấp 

 l/24h). 

hấp thu nước: Cơ chế thụ động theo sự vận chuyển ion Na. 

- Điện giải: 

q. Na: hai hướng vận chuyển: từ tế bào ruột đổ ra. Luồng từ ruột đưa vào tế 

ưởng: 

ành phần thức ăn cần để tăng hấp thu Na. 

  phần đầu ĐT Na hấp thu theo nhu cầu cơ thể (aldosteron, DOCA, 

ấp thu bắt đầu từ dạ dày, suốt ruột non, nhất là hỗng tràng. Cơ chế vận 

thải trao đổi với Na (được hấp thu) theo nhu cầu cơ 

cbonat: hấp thu ở đoạn cuối hỗng tràng nhưng lại bị thải tiết ra ở hồi 

 hỗng tràng. 

: sau gắn với yếu tố nội sinh, hấp thu đoạn cuối hồi T. 

ng, một phần ở hồi tràng. (Vitamin 

sự vận chuyển canxi trong tế bào 

a niêm mạc sang thanh mạc. Chất đường lactoza làm tăng hấp 

bài tiết). 

o. Nơi hấp thu: ở hỗng tràng (3-5 l/24h), hồi tràng (2-4 l/2

thu ở đại tràng (1-2 l/24h), lượng nước theo phân rất ít (0,1-0,2

p. Cơ chế 

bào. Tuỳ thuộc luồng nào ưu thế ion Na sẽ hấp thụ hay bài tiết ra ngoài. Cơ chế hấp 

thu chủ động ở hỗng, hồi tràng. 

r. Yếu tố ảnh h

 Sự có mặt của các th

 Sự hấp thu ion Na bị ức chế bởi AMP vòng. 

 Khi hàm lượng Na ở máu giảm thì cường lực hấp thu nó tăng HT, ĐT. 

ở

hydrococtison có tác dụng tăng hấp thu ion Na ở đại tràng. 

s. K h

chuyển tích cực và khuếch tán thụ động. 

 ở đầu ĐT kali được đào 

thể. Ruột non giữ thăng bằng K huyết tương với các chất ở ruột. 

t. Cl: hấp thu thụ động ở hỗng tràng như ion Na. 

u. Bica

tràng. 

- Các chất khác: 

v. axit Folic: được hấp thu ở đoạn đầu

w. Vitamin B12

x. Ion Fe: hấp thu ở tá tràng và hỗng trà

D và hocmon cận giáp tác động vào 

ruột từ phí

thu Ca. Ngược lại Na làm giảm khả năng hấp thu Ca). 

3. Chức năng miễn dịch 
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 kháng thể 

 ruột và cũng nhờ tiếp xúc với những kháng nguyên 

người chưa bị nhiễm 

 ở trẻ sơ sinh cũng chỉ có IgM do mẹ truyền cho và không 

n các IgA mới xuất hiện trong dịch ruột nhưng chưa 

 các kháng thể giữ lại các vi khuẩn thích hợp và loại bỏ những 

ế một phần cho IgA bị suy giảm. Có sự gắn bó chặt chẽ của tình trạng 

1. Hỏi bệnh 

 Hỏi tỉ mỉ về tiền sử bản thân, gia đình, bị bệnh từ khi nào? Ăn uống? Đau 

thuốc gì? Tiếp xúc với chất độc? 

. Tính thời gian xuất hiện Baryt 

0 phút Baryt bắt đầu tới ruột non. 

30 phút phần lớn Baryt ở ruột non (không chuyển động) 

iờ 30 phút- 4giờ Baryt bắt đầu tới manh tràng. 

Ruột non là tạng có khả năng sinh miễn dịch lớn nhất cơ thể do có nhiều tương 

bào trong đó 80% tiết IgA. Các tế bào miễn dịch này có khả năng sản xuất

đặc hiệu với kháng nguyên trong

này mà các tế bào miễn dịch xuất hiện và phát triển. ở những 

khuẩn ruột chỉ thấy rất ít tế bào tiết IgA, các tế bào xuất hiện dần cùng quá trình 

nhiễm trùng. Huyết thanh

có IgA. Trong dịch ruột của trẻ không có globulin miễn dịch nào cả. Phải 15-20 ngày 

sau sinh tiếp xúc với kháng nguyê

có ở huyết tương. Trong 15-20 ngày này nhờ có IgA của sữa mẹ mà các vi khuẩn 

đường ruột bị sàng lọc,

vi khuẩn có hại. 

 Chức năng miễn dịch đường ruột chủ yếu do IgA đảm nhiệm. IgG, IgM có khả 

năng thay th

suy giảm miễn dịch với một số bệnh tiêu hoá có ỉa chảy và kém hấp thu. 

III. Các phương pháp thăm dò ruột non 

Lâm sàng 

bụng? ỉa lỏng? Sức làm việc? Đã dùng 

2. Thăm khám bụng 

 Da niêm mạc? Răng miệng, rêu lưỡi?, gan lách dạ dày, đại tràng? Khám trực 

tràng hậu môn? xem phân? vóc dáng cân nặng, trí tuệ so với tuổi? 

Thăm khám cận lâm sàng 

1. X quang 

 Cho uống Baryt theo dõi thuốc xuống ruột non

ở ruột non và Baryt tới van Bauhin: 

Bình thường: 20-3

  1giờ- 1giờ 

  2 g
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Hình ảnh X quang ruột non: lởm chởm (như lông chim). Thuốc cản X-quang phân 

on có kích thước 2,5-3cm ở các quai ruột trên và 2-2,5cm ở các 

ếu soi hỗng tràng, cho biết hình thái đại thể niêm mạc bình thường bệnh 

onnier căn cứ vào tỷ lệ chiều cao của hốc/ chiều cao nhung mao để chia mức độ 

 thường, vẫn dưới 1, có tăng tế bào nhầy. 

 Độ III: tỉ lệ lớn hơn 1. 

 Độ IV: các nhung mao hầu thư dẹt. 

3. Hút dịch nhầy ruột non làm xét nghiệm 

 

nhiều hiếu kết quả. Cần định lượng vi khuẩn trong 1ml để có 

,vì bình thường ruột non đã có một số lượng vi khuẩn các loại (người 

ăng ruột non 

 X quang ruột non sau “ bữa ăn Baryt”: 

n, hình đứt 

 bắt đầu ngấm chậm. 

 tiêu hoá, hấp thu 

phối đều (lòng ruột n

quai ruột dưới. 

2. Soi và sinh thiết ruột non 

- Soi: chủ y

lý, các u, polype. 

- Sinh thiết: niêm mạc ruột non, đánh giá độ teo nhung mao trên giải phẫu bệnh học. 

Laum

teo thành 4 mức độ. Bình thường có tỉ lệ: 0,25. 

 Độ I: tỷ lệ bình thường chỉ thấy tăng tế bào tiết nhầy. 

 Độ II: tỷ lệ hơn bình

 Cho bệnh nhân nuốt một ống bằng chất dẻo đường kính khoảng 2mm được tiệt 

trùng, đầu tận cùng có trọc thủng nhiều lỗ để hút được nhiều dịch. Cần hút dịch ở

 đoạn khác nhau để đối c

giá trị chẩn đoán

ta tính được: trong nước bọt có: 106- 107/1 ml vi khuẩn. Dịch dạ dày có 10- 103/1ml vi 

khuẩn. ở hỗng tràng và đoạn trên hỗng tràng có 103- 104/1ml vi khuẩn, đoạn giữa của 

hồi tràng  có 106- 107/1ml vi khuẩn). 

4. Thăm dò chức n

a. Chức năng cơ học 

Nghiên cứu hình ảnh

- Tăng vận động ruột non: sau uống Baryt 1h30’ ngấm thuốc ở ruột non ở một vùng 

rất rộng. 

- Giảm vận động: sau uống Baryt 4h thuốc phân bổ không đều ở ruột no

quãng do co thắt, ĐT

b. Chức năng

- Thăm dò hấp thu LIPIT bằng: 
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+ Định lượng mỡ trong phân, bình thường bằng 5% lượng mỡ ăn vào (khoảng 

 là rối loạn hấp thu mỡ. 

n D, E, K (vitamin tan trong mỡ) hàm lượng các vitamin 

u mỡ. Với vitaminK giảm thể hiện tỉ 

 tốt). 

sáng như 

ình thường sau uống mỡ phóng xạ độ, độ 

a trong 72h tương đương: 3-3,5% (máu ít thì phân nhiều). Khi 

đổi. Viêm tuỵ mạn độ phóng xa  máu: 3-4% 

1,6%). 

g: 

 hướng protein trong máu giảm (bình thường 75-80 g/l). 

0-

 của 

ào ống tiêu hoá. Để đánh giá protit bị xuất tiết 

ương pháp đồng vị phóng xạ với: polivinylpyrolidon 

I , hay dùng methionin S  cùng 10g methionin không phóng xạ với 50-70 microcuri 
35 hoà vào 200ml nước uống. Sau đó theo dõi phóng xạ ở 

máu, n

Bình t

hân là: 20%. 

Bệnh lý: Xơ gan còn bù hấp thu methionin tăng nhanh, hệ số K tăng cao. Xơ gan mất 

hu methionin giảm. 

70g/24h) nếu tăng hơn

+ Định lượng vitami

này giảm trong máu chứng tỏ có rối loạn hấp th

lệ protrombin giảm (với điều kiện chức năng gan

+ Định lượng cholesterol máu giảm. 

+ Thăm dò đồng vị phóng xạ: triolein I131… liều 0,16 microcuri/1kg cân nặng 

hoà trong 30ml dầu hướng dương cho bệnh nhân uống, 1h sau bệnh nhân ăn 

bình thường (bữa ăn sáng không có mỡ). B

phóng xạ trong máu toàn phần tăng lên từ từ tới tối đa 9-12% vào khoảng 4h độ 

phóng xạ ở phân thải r

rối loạn hấp thu mỡ chỉ số trên thay 

(bình thường 12-13%) và độ phóng xạ phân 31,1% (bình thường: 

- Thăm dò hấp thu PROTEIN bằn

+ Định

+ Định lượng Nitơ ở phân sau khi bệnh nhân ăn một chế độ hằng định có 8

100g protit/24giờ (bình thường có 2/2,5g được thải theo phân/24 giờ). Trong bệnh

ống tiêu hoá thường rất nhiều protit v

vào ống tiêu hoá người ta dùng ph
131 35

methionin gắn phóng xạ S

ước tiểu, phân riêng từng ngày, trong 5 ngày liền. Dùng công thức xác định hệ 

số hấp thu: 

K= (logCd- log Co)/ T 

Cd: nồng độ tối đa khi To. 

Co: Nồng độ ban đầu trong máu. 

T: Thời gian. 

hường hệ số K của methionin là: 60-10. 

Độ phóng xạ ở nước tiểu 5 ngày là: 50% và ở p

bù hệ số hấp t
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Viêm ruột non giảm hệ số hấp thu methionin phóng xạ vào máu và tăng thải phóng xạ 

ZA, GLUXIT. 

 tính). 

 pháp lactoza (dương tính). 

+ Nghiệm pháp xyloza (test au xyloza). 

u 100%. Sau khi đái hết, cho bệnh 

5g xyloza hoà vào 250ml nước. Sau 1-2 giờ cho uống thêm 250ml nước 

iểu định lượng (bình thường có 4g xyloza). 

Sau 2 giờ uố ượng xyloza ở 

máu là nước tiểu ít hơn là nghiệm pháp xyloza (dương tính): chứng tỏ có kém hấp thu 

gluxit ở đầu ruột non. 

- Hấp thu các chất khác: 

+ Axi  folat máu 

trước và sau 

hiệm pháp Schilling dùng vitamin B12 đánh dấu bằng phóng 

 24h thấy 10% B12 trong nước tiểu. Nếu thấp hơn là nghiệm pháp 

(dương tính) chứng t

+ Định lượng Fe huyết thanh, Hb, kích thước hình dáng hồng cầu. 

+ Nghiệm pháp IK: 

 Lúc đái cho uống 25ctg Iodua Kali trong 50ml nước. Súc miệng sạch lấy nước 

miếng 5 phút một lần tìm iode. Bình thường sau 5 phút đã thấy IK xuất hiện nếu chậm 

là nghiêm pháp (dương tính) chứng tỏ kém hấp thu ở ruột non. 

 Việc thăm dò chức năng ruột non biết được đoạn nào của nó bị tổn thương 

(xem Hình 2) khó khăn, phức tạp và khá tốn kém. Thực tế trước một bệnh nhân có 

biểu hiện chứng hấp thu kém người ta phải xét nghiệm cơ bản sau: 

ra phân. 

- Thăm dò chức năng hấp thu GLUCO

+ Nghiệm pháp tăng đường máu ( dương

+ Nghiệm

+ ở người bình thường xyloza được hấp th

nhân uống 2

nữa. Sau khi uống xyloza 5 giờ lấy nước t

ng lấy máu định lượng (bình thường có 0,3 g xyloza). Nếu l

t folic: bằng cách định lượng folat máu đơn thuần hoặc bằng

ống axit folic. 

+ Vitamin B12: ng

xạ sau uống B12

ỏ kém hấp thu ở ruột non. 
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Hình 2 -  Sơ đồ các vùng và chất hấp thu của các ống tiêu hoá 

b. Định lượng mỡ trong phân: thăm dò hỗng tràng. 

àng. 

iệm pháp Schilling: thăm dò hồi tràng. 

ương. 

g. Xét nghiệm dịch nhầy ruột non: xem vi khuẩn. 

 

ù xuyên thấm các chất từ ngoại môi, từ các hốc của cơ thể và từ các cơ 

quan rỗng vào máu và bạch huyết ngang qua lớp màng sinh học có cấu trúc tinh vi và 

hấp thu (absorption) là giai đoạn trung gian giữa tiêu hoá 

ết của dạ dày và ống tiêu hoá thành chất hấp thu được qua 

thành ruột vào máu, mạch rồi được chuyển hoá thành sản phẩm cần thiết cho sự sống 

còn của mỗi cơ thể. 

g hấp thu kém 

a. Nghiệm pháp xyloza: thăm dò hỗng tràng. 

c. Định lượng Nitơ trong phân: thăm dò hỗng tr

d. Ngh

e. Chụp ruột non bằng “bữa ăn baryt” chức năng vận động. 

f. Sinh thiết niêm mạc ruột non: đánh giá tổn th

Phần thứ hai 

Hội chứng hấp thu kém 

(malabsorption) 

Đại cương 

A. Hấp thu 

 Hấp thu là s

tuân theo những cơ chế phức tạp. 

 Nói cách khác: 

(Digestion) với chuyển hoá (Metabolisme). Các loại vật chất ăn vào được tiêu hóa bởi 

các men (ezym) ngoại ti

B. Héi chøn
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 Là

. Hội chứng hấp thu kém có nhiều nguyên nhân có thể do tổn thương của 

ruột non, có thể do thiếu men tiêu hoá của dạ dày, gan, mật…làm sự tiêu hoá không 

hoàn thành nên không hấp thu tốt được, cũng có thể cả hai hoặc có thể không rõ lý 

do. 

 lỏng: chủ yếu là lỏng mỡ (Steatorrhee). 

g thành từng cơn xen kẽ đi phân bình thường. 

 mùi tanh, màu nhạt, lổn nhổn trên mặt nước, váng mỡ, dính vào đáy bô. 

ất vị giác và tê tê đầu lưỡi, ở họng, khi nuốt thấy rát đau trong ngực. 

 hẳn không thèm ăn (kể cả món ăn mà trước đó rất thích) thấy đắng 

 miệng. 

ân răng. Huyết áp thấp, nhức đầu choáng váng khi thay đổi tư thế (đang nằm 

ng xương, cơn TETANIE: đau mỏi trong xương kèm theo các cơn co giật 

g 

isme reactionnel), X quang có hình thưa xương, có khi thấy xương bất 

 dinh dưỡng: phù nề do giảm protein máu. Da khô, loạn dưỡng, lông tóc móng 

inh (do thiếu sinh tố B1) khi uống vitamin B1 liều cao đỡ ngay. 

 hội chứng bệnh làm cho ruột non kém hoặc không hoàn thành chức năng hấp 

thu nói trên

Những biểu hiện chính của hội chứng hấp thu kém 

A. Lâm sàng 

1. Đi ngoài phân

- Bao giờ cũng có, thườn

- Khối lượng phân nhiều trên 500g/24h (bình thường 150-250g/24h). 

- Phân

2. Đau bụng mơ hồ: cảm giác căng chướng, tức nặng, sôi bụng khi có đau quặn nhẹ 

vùng quanh rốn. 

3. Thể trạng suy sụp dần: sút cân mệt mỏi ngày một tăng, thường xuyên uể oải, 

chậm chạp, thiếu linh hoạt, lao động chân tay, trí óc giảm. 

4. Mất vị giác: M

Khẩu vị giảm

miệng, nhạt

5. Xuất huyết: đôi khi thấy xuất huyết nhẹ dưới da, niêm mạc, chảy máu cam, chảy 

máu ch

ngồi dậy đột ngột). 

6. Đau tro

cơ, chân tay kiểu tetanie, do kém hấp thu canxi gây cương tuyến giáp trạng phản ứn

(parathyroid

chợt nhất là xương sống, xương sườn, cổ xương đùi. 

7. Suy

khô dễ rụng. Da xám từng mảng kiểu bệnh addison hoặc như da đồi mồi ở người già. 

Viêm đa dây thần k

  592



8. Thiếu máu: da xanh xao, niêm mạc nhợt, lưỡi mất gai nhẵn bóng như hòn son, lưỡi 

to nề có vết ấn răng. Bệnh nhân thường hoa mắt chóng mặt, ù tai, đánh trống ngực khi 

nếu chứng kém hấp thu xẩy ra ở trẻ em, đứa trẻ bị còi xương suy dinh 

trí tuệ trì độn, nhi tính (nguyên nhân kém hấp thu cholosterol, 

iếu hocmon nội tiết và chất tạo cơ thể…). 

 

 chủ yếu là anbumin giảm. 

áu giảm. 

 phân 24 giờ tăng. 

a ăn baryt” thấy rối loạn chức năng vận động của ruột non. 

ệnh ruột non có hội chứng hấp thu kém 

A. ỉa chảy kéo dài có hội chứng hấp thu kém 

1. Định nghĩa:  

ỉ

nguyên nhân phức tạp, hậu quả vừa gây mất nước điện giải, vừa gây nên hội chứng 

hấp thu kém, đe doạ tính mạng của bệnh nhân. 

2. Các nguyên nhân 

làm việc nặng (nguyên nhân do kém hấp thu đạm, sinh tố B12, axit folic, sắt…). 

9. Sức đề kháng kém: cơ thể dễ bị nhiễm trùng chữa lâu khỏi,các vết thương lâu 

lành. 

10. Chậm lớn: 

dưỡng, cơ thể còi cọc, 

các chất điện giải, các sinh tố…nên th

B. Các xét nghiệm

1. Máu: HC giảm, Hb giảm 

- Protit máu giảm

- Canci máu giảm, Vitamin D, E, A, K giảm. 

- Tỷ lệ protrombin m

- Lipit và cholesterol máu giảm. 

2. Xét nghiệm phân 

- Nitơ trong phân 24 giờ tăng. 

- Định lượng mỡ trong

3. Các nghiệp pháp thăm dò 

- Test xyloza (dương tính) 

- Test axit folic (dương tính) 

- Test Schilling (dương tính) 

- Test IK (dương tính) 

- X quang “ bữ

Một số b

a chảy kéo dài là trạng thái bệnh xảy ra dai dẳng tái diễn thường xuyên, 
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a. Thiếu men tiêu hóa: 

+ Thiếu mật ở ruột non 

: tắc mật, dò ống mật ra ngoài, dò túi mật hoặc ống choledoque vào 

uối mật: cắt đoạn hồi tràng (nơi hấp thu axit 

tamin: A, D, E, K. 

xin kéo dài, nấm bị diệt, vi khuẩn phát triển gây rối loạn chuyển 

yên nhân thực thể 

 không qua được đoạn II tá tràng để kích thích 

tuỵ tiết dịch. 

Hội chứng: Zollinger-Ellison: dịch tuỵ rất toan tính làm mất tính chất kiềm của 

môi trường tá tràng (môi trường này cần thiết cho hoạt động của men tuỵ). 

Trạng thái bệnh lý này còn được gọi "H/C ứ đọng qua

- Các quai ruột chột: (anes borgnes: sau nối ruột bên - bên, nối dạ dày - hỗng tràng, 

 - hỗng tràng). 

- Các hẹp ruột non không hoàn toàn: bẩm sinh, sau phẫu thuật, sau quang tuyến trị 

liệu, biến chứng của bệnh Crohn. 

n tự phát, biến chứng của bệnh Crohn hoặc do một túi cùng 

(diverticule) bị thủng. 

- Các túi cùng ruột non (diverticule) 

- Số lượng thiếu

đại tràng. 

- Chất lượng thiếu: thiếu axit mật tạo ra m

mật về gan). 

ứ trệ ruột non, vi khuẩn phát triển phá huỷ axit mật gây rối loạn chuyển hoá lipit, rối 

loạn hấp thu vi

Do sử dụng cholestyramin: thuốc làm mất tác dụng của axit mật 

Do sử dụng neomy

hoá axit mật. 

+ Thiếu men tuỵ tạng 

- Do ngu

Cắt bỏ tuỵ toàn phần hoặc bán toàn phần 

Viêm tuỵ mạn 

Ung thư tuỵ ngoại tiết. 

Mucuviscidosa (bệnh nhầy nhợt) 

- Do rối loạn cơ năng: 

Nối dạ dày hỗng tràng, dịch vị

b. Do ứ trệ lưu thông ruột non 

i ruột" do: 

thực quản

Các dò ruột no
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Toàn bộ ruột non bị giảm  bệnh xơ cứng bì hoặc sau phẫu thuật cắt cả 2 

iây phế vị. 

Hậu quả của sự ứ trệ ruột non: làm tăng sinh vi khuẩn, phá huỷ axit mật, lipit không 

chuyển hoá, kém hấp thu, dịch ruột càng ưu trương kéo nước từ niêm mạc ruột gây ra 

c. Do tắc bạch mạch 

- Sưng hạch mạc treo hoặc hạch sau phúc mạc do lao hoặc K (di căn) 

mạch tự nhiên tiên phát. 

Hậu quả của tắc bạch mạch: gây hội chứng kém hấp thu lipit và các sinh tố tan trong 

mỡ (A, D, E, K). Đồng thời protein máu giảm do hiện tượng xuất tiết nhiều protein, 

đặc trưng của bệnh đường ruột xuất tiết (enteropathie exdative) này. Tình trạng giảm 

a phù nề toàn thân đôi khi gây ra tràn dịch màng phổi màng tim 

 dưỡng chấp và giảm BC limpho máu. 

d. Do bệnh lý thực tổn ở ruột non 

- Bệnh Coeliaque 

- Bệnh Sprue nhiệt đới. 

- Bệnh Crohn . 

- B

3. Triệu chứng học 

ng hấp thu kém (xem phần đại cương) 

Tuỳ theo nguyên nhân: 

- Nếu thiếu men tiêu hoá suy tuỵ ngoại tiết, sau cắt dạ dày) dùng enzym tuỵ, pepsin, 

HCl. 

- Nếu do thuốc: (neomyxin, cholestyramin ...) ngừng thuốc. 

- Nếu nhiễm khuẩn (trong quai ruột đến, quai ruột chột, túi thừa) dùng kháng sinh 

thích hợp kết hợp sinh tố. 

 co bóp trong

g

ỉa lỏng. Mặt khác vi khuẩn tăng sinh gây tổn thương teo nhung mao kèm chứng kém 

hấp thu càng nặng. 

- U nang giả của thân tuỵ. 

-  Giãn bạch 

protein máu gây r

bụng kiểu dịch

- Bệnh Whipple 

ệnh chuỗi nặng alpha 

- Triệu chứng điện giải mất nước 

- Triệu chứng của hội chứ

4. Điều trị 
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- Nếu do điều trị tia xạ bụng lúc mới đầu: ngừng điều trị. 

- Thiếu vitamin (B12, A, D, E, K) hay một số chất Fe, Ca... bổ sung bằng tiêm hoặc 

uống các chất đó. 

- Nếu chứng kém hấp thu nguyên phát: chủ yếu điều trị triệu chứng (giảm gamma 

globulin máu: ăn kiêng gluten, điều trị cocticoid kháng sinh và tiêm gammaglobulin) 

B. Bệnh COELIAQUE 

1. Định nghĩa: 

Bệnh Coeliaque là bệnh ỉa chảy kéo dài gặp ở trẻ nhỏ (8-12 tháng) bắt đầu ăn bột 

(gạo, mỳ, ngô) có chất gluten. Bệnh giống như bệnh Sprue nên còn có tên 

Spruecoeliaque hoặc Sprue không nhiệt đới. 

2. Nguyên nhân: 

- Yếu tố gia đình: (đang nghiên cứu yếu tố gene thường gặp ở trẻ có nhóm: HLA- B8 

(60%) và Dw3 (66-98%). 

- Về tổ chức học: có hình ảnh tổn thương ở tá tràng và hỗng tràng (nhung mao ruột 

mất hết, tuyến Lieberkuhn thay đổi bề cao của cryptes tăng). Tế bào biểu mô bị bẹt 

màng chorion bị xâm nhiễm bởi tế bào limpho và tương bào, nhất là IgA. 

3. Triệu chứng học 

a. Lâm sàng 

- Trẻ suy dinh dưỡng, sút cân thể lực phát triển chậm so với trẻ cùng lứa tuổi (mặc 

dầu khẩu phần ăn vẫn tốt). 

- ỉa phân lỏng kéo dài: phân nhão có bọt chua. số lượng nhiều, lỏng. 

- Có khi nôn từngđợt. 

- Trẻ thờ ¬ với ngoại cảnh. 

- Tóc khô thưa da nhăn nheo (mông và gốc chi). 

- Bụng chướng, ngực nhô, chân tay khẳng khiu. 

b. Xét nghiệm: 

- X quang "bữa ăn baryt" thấy ruột non giãn rộng, niêm mạc thô có hình baryt lẫn với 

chất nhày tăng tiết. Đôi khi thấy hình lồng ruột: có mức hơi chậm lưu thông 

- X quang xương có hình ảnh thưa xương. 

- Xét nghiệm máu: thiếu máu nhược sắc, axit folic, vitmin A giảm, lipit, cholesterol, 

protit giảm, IgA tăng. 
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- Xét nghiệm phân: mỡ 3-10 g/24 giờ. 

                                lượng nitơ và axit tăng nhẹ (Axit lactic tăng) 

- Xét nghiệm xylora dương tính. 

4. Điều trị: 

Kiêng tuyệt đối không ăn gluten. Sau ăn kiêng 1-2 năm bệnh khỏi, các nhung mao 

ruột phục hồi, trẻ phát triển tốt về thể lực, trí lực. Nhưng chỉ cần ăn một ít gluten, 

bệnh sẽ tái phát có khi còn nặng hơn. 

C. Bệnh Sprue nhiệt đới 

1. Định nghĩa 

Bệnh Sprue nhiệt đới là bệnh ỉa chảy mỡ kéo dài (sau khi đã loại trừ các bệnh 

nhiễm KST: Giardia lamblia, Strongyloides stercoralis, Cappilaris phillipinesis và 

Coccicodiaris. ở những người ăn khẩu phần thiếu đạm. Loại trừ bệnh Sprue do gluten, 

các bệnh kém hấp thu khác (lao ruột, bệnh Crohn, bệnh Whipple) kèm theo hội chứng 

kém hấp thu. 

2. Tổn thương giải phẫu bệnh lý 

Biểu hiện hiện tượng teo nhung mao nhưng thường ở mức độ nhẹ giai đoạn 2-3 

là cùng, ít khi ở giai đoạn 4 (theo Laumonier) 

3. Triệu chứng học: 

a. Lâm sàng 

- ỉa chảy mạn tính, ỉa ra chất mỡ 

- Suy sụp cơ thể nặng của hội chứng kém hấp thu với 2 đặc điểm lâm sàng: 

+ Có các nốt loél ở niêm mạc miệng. 

b. Xét nghiệm: 

- Mỡ trong phân 24 giờ tăng 

- Test axit folic, schilling, xyloza đều dương tính. 

4. Điều trị: 

- Dùng kháng sinh phổ rộng: Tetraxyclin 

+ Người lớn: 4 viên (loại 250-500mg)/24 giờ x 7-10 ngày 

+ Trẻ em: 10-25 mg/kg/24 giờ chia 3 lần/24 giờ x 7-10 ngày 

+  Thiếu máu loại nguyên hồng cầu khổng lồ 
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- Vitamin B12: 200 microgam/24 giờ tiêm bắp l0-15 ngày cách nhật. 

- Axit folic: 

+ Người lớn: 1-4 viên (5mg)/ 24 giờ chia 4 lần trong 10 ngày 

+ Trẻ em: 1-2 viên (5mg)/ 24 giờ chia 2 lần trong 10 ngày. 

D. Bệnh Whipple: 

1. Định nghĩa: 

Bệnh Whipple (do Whipple mô tả l907) là một bệnh nhiễm trùng toàn thân 

trong đó tổn thương ruột non chỉ là một yếu tố hằng định và nổi bật nhất. 

2. Giải phẫu bệnh lý: 

Hạch ngoại vi, hạch mạc treo và niêm mạc hỗng tràng thấy: hạch cũng như lớp 

laminappropria của niêm mạc ruột non bị thâm nhiễm rất nhiều thực bào mà trong 

nguyên sinh chất đầy những hạt bắt màu PAS (axit periodique schiff) và trong các 

thực bào đó dưới kính hiển vi điện tử có những thể mang hình dáng một trực khuẩn. 

3. Triệu chứng học: 

a. Lâm sàng: 

- ỉa chảy kéo dài 

- Đau khớp 

- Sốt nhẹ, đau bụng rối loạn tiêu hoá (chán ăn) 

- Sút cân dần 

- Bụng đầy hơi, sưng hạch mạc treo, ngoại vi 

b. Xét nghiệm: 

- Có mỡ trong phân/

- Các test thăm dò chức năng hấp thu

4. Điều trị: 

Vì nghĩ là một bệnh nhiễm trùng nên điều trị bằng kháng sinh 

- Penixilin: 1-2 triệu/ 24 giờ 

- Streptomyxin: lg/ 24 giờ trong 2 tuần 

 đến một năm. 

g thường thành từng đợt ngắn riêng, kéo dài. 

Bệnh Whipple thông thường kết thúc tử vong trong vòng 1 - 2 năm. 

24 giờ tăng. 

 dương tính 

- Sau đó cho Tetraxyclin lg/24 giờ từ vài tháng

- Có thể kết hợp corticoid liều thôn

  598



E. Bệnh u lymphom tiên phát ở ruột non: 

" là 

h sinh: 

 tục vào ruột non kích thích mạnh các tương bào 

uếch đại của các tương bào ảnh 

c globulin miễn dịch không hoàn chỉnh 

 ruột phát hiện được các 

ña IgA). 

hấy thành ruột 

c treo dầy. 

 khỏi hoặc chuyển sang -

 từng đoạn, thuộc nhóm bệnh u hạt ruột non đặc 

 và mạn bao giờ cũng tiến tới hoại tử 

 sau gây hẹp ruột cố định. Chưa rõ nguyên nhân. 

1. Định nghĩa: 

Bệnh u lymphom tiên phát ở ruột non còn có tên bệnh "chuỗi nặng alpha

một bệnh ỉa lỏng mạn dẫn tới suy kiệt, tử vong. 

2. Cơ chế bện

Do nhiễm khuẩn liên

(plasmocid) ở tiểu tràng và mạc treo tiết IgA. Sự kh

hưởng đến hệ thống IgA tiết và tổng hợp cá

giống IgA tạo các u lympho bào (trong huyết thanh và dịch

chuỗi nặng alpha chưa hoàn chỉnh c

3. Triệu chứng: 

a. Lâm sàng: 

- ỉa chảy kéo dài 

- Đau bụng, đầy hơi, buồn nôn và nôn. 

- Có khi ỉa phân đen 

- Có khi bệnh cảnh đau bụng cấp (do tắc ruột. thủng ruột), khi mổ ra t

non, hạch mạ

b. Xét nghiệm: 

Các test thăm dò chức năng hấp thu dương tính. 

4. Điều trị: 

Điều trị bằng các kháng sinh đường ruột, bệnh có thể

lymphom. 

F. Bệnh Crohn 

1. Định nghĩa 

Bệnh Crohn là bệnh viêm ruột

trưng bằng những giai đoạn viêm cấp, bán cấp

thành ruột non và thành sẹo. Về

2. Tổ chức học 

  Có hai đặc điểm: 
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- Viêm mạn tính ở tất cả các lớp của thành ruột, tập trung nhiều nhất ở lớp dưới niêm 

dạng biểu mô và tế bào khổng lồ nhưng không bã đậu 

 thể của lao ruột. 

ất cả các lớp và giãn các bạch mạch, niêm 

 ổ loét nông hoặc sâu xuống các lớp dưới. 

c xảy ra sau bữa ăn, đau quặn, sôi bụng, trung tiện được 

i ngoài ngay nhưng chỉ có ít phân (Crohn 

hầy mủ máu, đau quặn, mót rặn (Crohn trực tràng). 

ối có ranh giới rõ rệt ở hố chậu 

ét non mưng mủ xung quanh bậu 

ước và hai bên hậu môn. 

ương ở vòng loét. Tăng sinh quần thể vi khuẩn chỗ 

ng: thiếu máu suy mòn, phù dinh dưỡng, rối loạn 

mạc. 

- Sự có mặt của các hạt tế bào 

hoá như hình ảnh vi

Ngoài ra là hiện tượng phù nề, xơ hoá ở t

mạc bị phá huỷ và có những

3. Triệu chứng 

a. Lâm sàng 

- Cơ năng: 

+ Đau bụng, đau liên tục hoặ

thì đỡ. 

+ ỉa chảy phân có mỡ ngay sau bữa ăn vội ®

ruột non) 

+ ỉa chảy toàn nước, có thể có n

- Thực thể: 

+ Bụng: đau khi sờ nắn có đám quánh đau hoặc một kh

phải.  

+ Bệnh tích hậu môn (75% Crohn đại tràng) 25% ru

môn, lỗ dò ổ loét. 

Vết nứt hình cây vợt không đau tr

- Toàn thân 

+ Suy sụp thể trạng, sút cân, suy nhược dần chán ăn. Sốt cao, tăng bạch cầu, máu lắng 

tăng (Crohn ¸p-xe). 

+ Hội chứng kém hấp thu (Crohn ruột non): vì bệnh tích rộng hoặc rò ruột non vào 

đại tràng. Bài tiết quá nhiều huyết t

ruột hẹp hoặc rò. Biểu hiện lâm sà

nước điện giải. 

- Ngoài ống tiêu hoá: 

+ Ban đỏ nút, lở loét niêm mạc lưỡi. 

+ Đau khớp viêm khớp 
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+ Đái buốt đái rắt, đau thắt lưng. 

b. Xét nghiệm: 

- Máu: thiếu máu nhược sắc, protein giảm, Ca, Mg, K giảm. 

 

g ổ loét hình giả polyp 

 hoặc bầu dục từng đoạn xen kẽ bình thường, hình lát đá 

+ Hẹp trực tràng, thành trực tràng dày lên mấp mô có ổ loét. 

Ô chảy máu 

hau. Ruột non với bàng quang (đái ra hơi - 

ng mủ sâu (sốt, bạch cầu tăng, suy sụp cơ thể). Đồng 

ổ áp-xe. 

a chảy có máu, hoặc thiếu máu mạn. 

Crohn: 

o dài có bệnh tích quanh hậu môn. 

àng. Hình ảnh nội 

- X quang: 3 yếu tố 

+ Tổn thương hẹp từng đoạn xen kẽ đoạn bình thường

+ Hẹp ống ruột đoạn bệnh lý, đoạn trên giãn 

+ Niêm mạc phù nề với nhữn

- Nội soi và sinh thiết 

+ Phù nề, vết xước ổ loét dài

+ Niêm mạc lần sần d

4. Diễn biến và biến chứng 

- Bệnh tiến triển chậm, có những đợt trội lên 

- Biến chứng: 

+ Tắc ruột 

+ Thủng ruột 

+ Rò ruột: giữa hai quai ruột với n

pneumaturia). Rò trực tràng - âm đạo. 

+ áp-xe: biểu hiện chứng m−

thời có những biểu hiện tại chỗ tương ứng 

+ Chảy máu tiêu hoá: ỉ

+ Giãn đại tràng cấp tính (hiếm) 

+ Ung thư hoá (hiếm) 

5. Chẩn đoán 

- Chẩn đoán xác định: 

Hai yếu tố gợi ý chẩn đoán bệnh 

+ Lâm sàng: ỉa chảy ké

+ Xét nghiệm: X quang hẹp đoạn hồi tràng, hoặc các ổ loét đại tr

soi trực tràng. 
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Yế dạng biểu mô và tế bào khổng lồ 

- C

ấp, đám quánh, apxe ruột thừa (chỉ khi mổ mới biết bệnh 

ng cấp tính chẩn đoán sau phẫu thuật). 

máu (xem bảng). 

(sốt về chiều, đau âm ỉ có khối u ở hố chậu phải, Mantoux 

dương tính, có thể thấy BK trong phân, nội soi có các hạt lao màu trắng hoặc ổ loét 

loét hoặc khối u chắc, mặt không 

anh tràng). 

rohn 

u tố quyết định: sinh thiết có hình ảnh tế bào 

không bã đậu hoá. 

hÈn đoán phân biệt: 

+ Với viêm ruột thừa c

Crohn). 

+ Các bệnh viêm hồi trà

+ Viêm trực tràng, đại tràng chảy 

+ Phân biệt với lao ruột 

nông bờ mỏng và tím bầm có thể chảy máu ở bờ ổ 

đều xâm nhập hết vùng m

Phân chia theo Cockharl Mumery và Morson Maratka, Crismar, Giffroy 

Đặc điểm Viêm đại trực tràng chảy máu Bệnh C

Bệnh tích trực tràng thường có hơi hiếm 

Bệnh tích hậu môn hiếm khá phổ biến 

Cách lan toả có đoạn lành xen kẽ liên tục 

Hướng lan toả ngược lên trên cả 2 chiều 

Chảy máu thường có ít hơn 

Khối sờ thấy không có thường có 

Lỗ rò ường có hiếm  th

Biến đổi niêm mạc giả polyp hình đường lát đá 

Hẹp ru đều không gây 

tắc 

thường có, hẹp 1 bên, hay 

gây tắc 

ét hiếm, hẹp 2 bên 

Bờ đại tràng trên X quang cứng, có vết nứt, rò cứng, có ổ loét 

 

6. Điều t

Vì bệnh chưa thật rõ nguyên nhân nên điều trị triệu chứng là chính: 

- Nghỉ ngơi, ăn uống chế độ thích hợp (nhiều calo, ít cặn bã, cân đối thành phần 

 Việc dùng corticoid (30 - 40 mg/ 24 giờ) 

rị 

protit, lipit, gluxit). Truyền dung dịch dinh dưỡng cao. 

- Thuốc: Salazopyrin và các sulfamit khác.

tiến hành thận trọng. 
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- Có t iên/ 24 giờ) cũng không có tác 

dụng r

Hội chứng đau bụng, táo, lỏng, lỵ, nôn mửa 

I. Đạ

1. Kh

Đau bụng là một dấu hiệu cơ năng hay gặp nhất trong các bệnh về tiêu hóa và các 

tạng trong ổ bụng. Dấu hiệu đau vừa là lý do khiến bệnh nhân đến viện khám vừa là 

dấu

n cứ vào tính chất đau, diễn biến của đau chia đau bụng thành ba loại: 

 Đau bụng có tính chất cấp cứu ngoại khoa. 

- Đau bụng có tiến g thành bụng (co 

n khám). 

- Có sốt cao bí trung đại tiện. 

- Tình trạng chung nặng lên nhanh có thể tử vong. 

Ví dụ: Thủng dạ dày, viêm ruột

- Đau bụng dữ dội đột ngột

ưng không co cứng. 

- Tình trạng kéo dài lúc tăng lúc giảm, 

Ví dụ: Cơn đau cấp của loét dạ dày - tá tràng, co thắt đại tràng… 

+ Đau bụng có tính chất mạn tính 

- Đau âm ỉ kéo dài hàng tuần, hàng tháng, điều trị lúc đỡ lúc không. 

- Đau kéo dài ảnh hưởng ăn uống, mất ngủ suy nhược cơ thể. 

Ví dụ: Viêm đại tràng mạn, viêm tụy mạn… 

II. Cơ chế sinh bệnh của đau bụng 

Đau bụng xuất hiện khi: 

1. Tạng rỗng trong ổ bụng bị căng giãn đột ngột (giữa dạ dày, ruột). 

ác giả dùng Metronidazol (Flagyl 0,25g x 3 v

õ rệt. 

 

i cương: 

ái niệm 

 hiệu gợi ý cho thầy thuốc có hướng hỏi bệnh, khám xét lâm sàng, xét nghiệm để 

xác định nguyên nhân của đau bụng là gì? Có thái độ xử lý cho đúng. 

2. Phân loại đau bụng 

C¨

+

 triển nhanh chóng, có trụy tim mạch, có phản ứn

cứng, đau khi Ê

 thừa, túi mật căng to dọa vỡ. 

+ Đau bụng có tính chất cấp cứu nội khoa 

 nhưng vẫn còn chịu đựng được, không có trụy tim mạch, 

thành bụng ấn đau nh

cho thuốc giảm đau không cần phải mổ. 
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2. Nhu động co bóp tăng lên quá mức gây nên một áp lực cao hơn bình thường (hẹp 

môn vị, tắc ruột, sỏi mật…) 

chạm gây kích thích (thủng dạ dày, viêm phúc mạc, nhồi máu 

 một hoặc nhiều cơ chế sinh bệnh. Ngày nay nhờ có 

quang, nội soi, CT… 

1. Tìm hiểu các đặc điểm của đau 

+ Vị trí đầu tiên của đau 

Vị trí đầu tiên xuất phát đau gợi ý cho thầy thuốc định vị các tạng trong bụng 

thuộc vùng đó. 

Ví dụ:  

- Đau vùng thượng vị: có thể là dạ dày, tá tràng, tụy tạng. 

- Vùng hạ sườn phải: có thể gan, túi mật… 

- Vùng hố chậu phải: ruột thừa viêm, buồng trứng viêm. 

+ Hoàn cảnh xuất hiện 

- Thủng tạng rỗng (thủng dạ dày) xảy ra đột ngột. 

- Đau quặn gan, thận: Xảy ra sau gắng sức. 

- Viêm tụy cấp: xảy ra sau bữa ăn thịnh soạn. 

+ Hướng lan đau 

- Loét dạ dày: đau lan lên ngực trái. 

- Loét tá tràng: ra sau lưng sang phải. 

- Sỏi mật: đau HSP lan lên ngực lên vai phải. 

- Dày, ậm ạch khó tiêu: gặp trong giảm trương lực dạ dày. 

3. Màng bụng bị đụng 

mạc treo ruột…) 

4. Tổn thương thực thể các nội tạng (loét dạ dày, áp xe gan…) 

Đau bụng xuất hiện có thể do

những máy móc người ta có thể ghi nhận được những thay đổi về nhu động, về áp lực 

trong tạng rỗng biết được ngưỡng gây đau của chúng và các hình ảnh tổn thương có 

thể thấy được qua máy móc như siêu âm, x

III. Thăm khám người bệnh đau bụng 

A. Hỏi bệnh 

- Sỏi niệu: đau mạn sườn lan xuống bộ phận sinh dục ngoài và đùi… 

+ Tính chất của đau 
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- Cảm

át ớt hoặc cồn cào ở dạ dày gặp trong viêm dạ dày cấp tính. 

− dao đâm (thủng tạng rỗng), xoắn vặn (xoắn ruột cấp) nhoi nhói 

ét vị trí nhất định trội lên rồi dịu dần 

 hoặc giảm hẳn: sỏi 

… 

tới đau bụng 

- Vận động đau tăng lên (sỏi niệu) 

(loét dạ dày) 

- Thuốc: sau tiêm Atropin đỡ đau: đau do tăng co bóp của ruột, hoặc tăng tiết toan của 

dạ dày

- Nằm nghiêng một bên đỡ: đau do dính. 

 đường mật do sỏi, viêm gan siêu vi trùng. 

- N

- §

ước, đặc biệt sự tái phát nhiều 

- Đau th

B. Kh

- Tình trạng sốc: gặp trong thủng tạng rỗng, viêm tụy hoại tử… 

- Vàng ạc, bệnh gan mật. 

 giác rát bỏng: gặp trong viêm dạ dày (do tình trạng quá cảm của niêm mạc dạ 

dày) có khi nóng như d

- Đau thực sự: nh

hoặc âm ỉ (dính tạng, bệnh mạn tính). 

- Đau quặn: cảm giác đặc biệt đau từng cơn ở m

xuống cho đến khi có cơn sau, giữa các cơn đau là thời kì hết đau

mật (quặn gan), sỏi thận (quặn thận)

+ Các yếu tố ảnh hưởng 

- Ăn no đau tăng 

.  

- Khi đau chổng mông đỡ: giun chui ống mật. 

2. Các biểu hiện kèm theo đau 

- Rối loạn tiêu hóa: bệnh dạ dày, ruột. 

- Vàng da, sốt: viêm

ôn mửa thức ăn cũ: hẹp môn vị. 

- Đái buốt, rắt: sỏi niệu. 

ái ra máu: lao thận. 

3. Tiền sử 

Nghề nghiệp, thói quen: nghiện rượu, bệnh mắc từ tr

lần những cơn đau giống nhau. 

Ví dụ:  

ượng vị có chu kỳ: loét dạ dày, tá tràng. 

- Đau HSP, sốt vàng da nhiều lần: nghĩ tới sỏi mật. 

ám bệnh 

1. Toàn thân  

Cần chú ý: 

 da, niêm m
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- Suy  thư, lao, viêm tụy mạn. 

- Nhiễm khuẩn: áp xe gan, lao màng bô

, bề mặt, di động, đau hay không 

 bụng cấp ngoại khoa: 

tràng: có máu theo tay: lồng ruột. 

u bụng 

1. Đau

1.1 Cá

- Xảy 

- Bụng

- Toàn

- Xqu ) 

 vị sau bữa ăn “thịnh soạn” 

- Sốc nặng (mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt) 

- Chướ  tím đỏ quanh rốn. 

- Amy g từ 5-200 lần trong nước tiểu cũng tăng 

cao nh

1.2. §

ét dạ dày tá tràng) 

mòn: trong ung

ng. 

2. Khám bụng 

- Tình trạng phản ứng của thành bụng. 

- Phát hiện các điểm đau: thượng vị túi mật… 

- Phát hiện các u bất thường (kích thước, mật độ

đau…) 

- Một số dấu hiệu

o Thành bụng cứng như gỗ 

o Mất vùng đục trước gan 

o Dấu hiệu rắn bò (tắc ruột) 

- Thăm trực tràng âm đạo 

o Douglas (+) chẩn đoán viêm màng bụng. 

o Thăm trực 

IV. Nguyên nhân đa

A. Đau bụng cấp 

 vùng thượng vị 

c bệnh cấp cứu ngoại khoa 

+ Thủng dạ dày 

ra đột ngột đau như dao đâm 

 cứng như gỗ, mất vùng đục trước gan 

 trạng sốc, bí trung đại tiện 

ang bụng có liềm hơi (1 hoặc 2 bên

+ Viêm tụy cấp chảy máu 

- Đau đột ngột vùng thượng

ng bụng - điểm Mayo - Robson (+), co những đám bầm

laza máu tăng cao hơn số bình thườn

− vậy. 

au bụng cấp nội khoa 

+ Cơn đau dạ dày cấp (do viêm lo
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- Đau ó thể có nôn 

- Không co cứng thành bụng, không mất vùng đục trước gan 

- Tiền

¹ dày tá tràng thấy tổn thương loét, viêm. 

 túi mật 

- Khô

- Hay 

1.3. §

- Nhiễ u lắng  tăng. 

) 

- Khi ổ áp xe gan vỡ lên phổi, vào ổ bụng phải mổ cấp cứu. 

+ Sỏi 

- Có ta

ì, sốc mật phải mổ cấp cứu. 

ng vùng dưới và hố chậu 

2.1. C

+ Viêm

- Đau âm ỉ v

- Tình

- Nôn

- Điểm Mac-bumey (+) 

bên phải: đau 

 xoắn 

- §

tình trạng sốc 

 dõi thấy u to nhanh 

+ Chử

- Có dấu hiệu thai nghén. đột ngột đau vùng hạ vị, hố chậu 

nhiều ở vùng thượng vị, c

 sử: đau thượng vị có chu kỳ 

- X-quang, nội soi d

+ Rối loạn hoạt động

- Cơn đau quặn gan 

ng sốt, không vàng da 

gặp ở nữ trẻ tuổi. 

au bụng cấp nội khoa chuyển thành cấp cứu ngoại khoa 

+ áp xe gan 

- Có tam chứng Fontam (đau, sốt, gan to) 

m khuẩn: sốt cao giao động, môi khô lưỡi bẩn. BC tăng, má

- Gan to căng, rung gan (+), Loudlow (+

mật 

m chứng Charcot, tái phát nhiều lần. 

- Khi biến chứng: túi mật căng to dọa v

2. Đau bô

ác bệnh cấp ngoại khoa 

 ruột thừa 

ùng hố chậu phải 

 trạng nhiễm khuẩn: sốt, bạch cầu tăng 

, bí trung đại tiện 

- Thăm túi cùng 

+ U nang buồng trứng

au hố chậu dữ dội đột ngột 

- Có 

- Sờ thấy khối u, theo

a ngoài dạ con bị vỡ 
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- Sốc: mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt 

- Thăm

 đau nội khoa 

- Đau 

ó hội chứng lị . 

ương hàn, đột nhiên đau bụng dữ dội 

t vùng đục trước gan 

ơi bên phải 

 từng cơn có hội chứng Cơnic (Koenig) 

ò) 

 mức nước mức hơi. 

éi khoa 

n đũa : 

c thức ăn 

 

c 

 

ưới 

 đái buốt, đái rắt, đái đục, đái máu. 

mạch dị ứng (Schoelein Henoch) 

 âm đạo: túi cùng Douglas căng phồng đau, có máu theo tay. 

2.2. Các bệnh

bụng kinh: tương ứng với ngày hành kinh 

- Viêm đại tràng cấp do lị: C

3. Đau bụng toàn bụng không có vị trí nhất định 

3.1. Các bệnh đau ngoại khoa 

+ Thủng ruột do thương hàn 

- Đang điều trị th

- Sốc nặng 

- Có phản ứng thành bụng, mÊ

- X quang có hình liềm h

+ Tắc ruột 

- Đau quặn

- Chướng bụng, nôn, bí trung đại tiện 

- Có các quai ruột nổi (dấu hiệu rắn b

- Xquang bụng thấy hình

3.2. Các bệnh đau n

+ Đau bụng do giu

- Đau bụng vùng quanh rốn, buồn nôn và nôn 

- Thử phân có nhiều trứng giun đũa 

+ Nhiễm trùng nhiễm độ

- Đau bụng, nôn, ỉa lỏng nhiều lần

- Có biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng nhiễm độ

- Có dấu hiệu mất nước, điện giải 

+ Đau quặn thận do sỏi

- Đau quặn vùng thận sau vận động 

- Đau lan xuống phía d

- Có thể kèm theo

+ Đau bụng trong bệnh viêm 

- Đau bụng dữ dội đột ngột 
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- Sưng khớp, xuất huyết dưới da dạng đốm ở chi 

B. Đau bụng mãn tính 

1. Viêm ruột do lao 

ố chậu phải 

- N

ấu hiệu bán tắc (Koenig) 

+ sinh thiết thấy nang lao 

4. Viêm phần phụ của nữ 

hạ vị 

− 

- U  các tạng rỗng: ruột, dạ dày (cần chụp khung đại tràng, dạ dày) 

ặc: u gan, tuỵ, thận, lách hạch mạc treo (siêu âm, soi ổ bụng, CT) 

 đoán 

1. ChÈ

Dễ

2. ChÈ

 lẫn 

2.1. Dựa vào lâm sàng 

- Vị tr

- Các 

- Các 

- ỉa lỏng có khi ỉa phân đen 

- Thường đau âm ỉ ở h

hiễm trùng, nhiễm độc lao, có kèm theo lao thận, phổi. buồng trứng, u nước... 

- Rối loạn bài tiết phân có d

2. Viêm đại tràng mạn 

- Đau quặn dọc theo khung đại tràng 

 - Rối loạn phân: phân có nhầy, máu. 

- Soi đại tràng sinh thiết thấy tổn thương viêm 

3. Viêm màng bụng do lao 

- Hội chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc lao 

- Đau khắp bụng âm ỉ 

- Có dịch ổ bụng sờ có mảng chắc, gõ chỗ đục chỗ trong 

- Chẩn đoán chắc dựa vào SOB 

- Đau âm ỉ hố chậu 

- Rối loạn kinh nguyệt ra khí h

5. Các khối u ổ bụng 

- Các u tạng ®

V. Chẩn

n đoán xác định   

 vì tự bệnh nhân kêu đau và đến khám bệnh. 

n đoán nguyên nhân 

Khó hơn, dễ nhầm

í đau xuất phát đầu tiên 

tính chất cơn đau 

điều kiện phát sinh cơn đau 
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- Các dấu hiệu kèm theo 

- Tiền sử bệnh 

- Sau d thì tăng hay giảm 

2.2. Dựa vào các xét nghiệm 

- Máu: bạch cầu, công thức bạch cầu, hồng cầu, sinh hoá gan mật, tụy thận 

- Các iêu âm, CT 

2.3. D kết quả 

i độ điều trị đau bụng 

1. Cần nhanh chóng phân biệt đau bụng thuộc cấp cứu ngoại hay nội khoa: 

muốn 

hiệm: 

ng không chuẩn bị thẳng, nghiêng. 

za (máu nước tiểu), Ure máu 

t bệnh nhân toàn diện 

hận liên quan: mạch, huyết áp, xem phân 

 biệt hỏi như thế nào để bệnh nhân trả lời một cách vô tư khách 

quan. 

2. Nếu nghĩ tới đau bụng cấp ngoại khoa cần chuyển ngoại khoa theo dõi xử lý 

kịp thờ

oa 

+ Tuỳ theo cơ chế bệnh sinh mà cho thuốc 

atropin 

: dùng thuốc giảm co thắt: nhóm Papavenrin 

 do lại Debridat 

+ Điều trị theo nguyên nhân bệnh 

+ Nếu là rối loạn chức năng 

hứng 

ùng các thuốc "giảm đau" 

- Tình trạng toàn thân... 

thăm dò hình thái: X quang, soi ổ bụng, s

ùa vào điều trị thử theo dõi 

VI. Thá

vậy cần làm ngay: 

+ Các xét ng

- X quang bô

- Xét nghiệm máu BC, HC, Amyla

- Khám xé

- Sờ nắn bụng tìm các điểm đau 

- Không quên thăm TR-TV 

- Khám các bộ p

+ Hỏi bệnh tỉ mỉ đặc

Chú ý tiền sử bệnh. 

i "Nhầm còn hơn bỏ sót". 

3. Cắt cơn đau bụng nội kh

- Do tăng tiết thì dùng thuốc giảm tiết: 

- Tăng co thắt

- Giãn + đầy hơi: có thuốc

- Cho thuốc chữa triệu c

- Cho thuốc an thần 
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- Tâm lý liệu pháp 

VII. Kết luận 

Đa gặp nhất của các bệnh tiêu hoá. Việc chẩn đoán 

đặt ra hàng đầu là phát hiện đau bụng cần cấp cứu ngoại khoa "nhầm không được bỏ 

sót". Việc điều trị phải kiên trì cố gắng tìm ra nguyên nhân để điều trị có hiệu quả tốt 

 

ội chứng táo - lỏng- lị, nôn mửa 

I. Đại cương  

1. Định nghĩa 

Ph ngày đi ngoài 1 - 2 lần, phân màu 

vàng, thành khuôn, khối lượng 200 - 300g trong 24h, chứa khoảng 75% nước. 

Phân táo: Phân khô, tạo thành cục nhỏ số lượng ít dưới 200g/ 24h ngày đi một lần 

khó đại tiện. 

Phân lỏng: Phân nhão, lỏng nhiều nước ngày đi trên 2 lần số lượng nhiều trên 

300g/24h. 

í mót đi ngoài mà ỉa không ra phân. 

Nôn mửa: Là sự tống ra khỏi dạ dày qua miệng một phần hay toàn bộ thức ăn, dịch 

chứa trong dạ dày. 

II. Nội dung 

A. ỉa lỏng 

1. Cơ chế gây ỉa lỏng 

1.1. Tăng tiết dịch: dịch tiết nhiều vượt quá khả năng hấp thu. 

1.2. Tăng nhu động h chóng không kịp 

 gây ra ỉa lỏng. 

1.3. Tiêu hoá kém: thiếu dịch tiêu hoá (HCl...), thiếu enzym tiêu hoá: Trypsin,  

Amylaza, Lipaza. Thiếu vi khuẩn "cộng sinh" (vi khuẩn tiêu chất cellulo), dịch trong 

lòng ruột ưu trương giữ nước gây ỉa lỏng. 

u bụng là triệu chứng thường 

nhất. 

H

ân bình thường: Phân ở người khoẻ mạnh: 

Kiết lị: Thể đặc biệt của táo bón. Ngày đi chiều lần có cảm giác mót rặn, mỗi lần 

đi lượng phân ít chủ yếu nhầy máu, thậm ch

2. Cơ chế: sẽ trình bày theo từng phần 

 ruột: co bóp tăng làm thức ăn qua ruột nhan

tiêu hoá, hấp thụ
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1.4. Hấp thu kém: do thành ruột tổn thương (K, viêm, loét...) hoặc hậu quả của cả 3 

cơ chế trên gây ỉa lỏng (xem hình dưới) 

Tiêu hoá kém

Hấp thu kém

ỉa lỏng

Thiếu dịch, enzym, vi khuẩn

Thiếu thời gian (co bóp  nhanh)

 
2. Triệu chứng 

2.1. Lâm sàn

- Hoàn cảnh, số lần đi ngoài trong ngày, tính chất của phân 

- Hỏi  sốt...) 

+ Khám cơ q

- Khám

- Thăm hậu môn, xem phân. 

nhăn nheo, mắt trũng, đái ít, 

chuột rút... 

- Hội chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc: sốt, môi khô lưỡi bẩn lơ mơ. 

m mạch: da lạnh vã mồ hôi, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, 

g. 

t, tuỵ ngoại tiết. 

ematocrit, protid, điện giải. 

tràng. 

đại tràng. 

g 

+ Hỏi bệnh 

những dấu hiệu kèm theo (đau, mót rặn,

uan tiêu hoá 

 bụng (nhìn, sờ, gõ, nghe) 

+ Khám toàn thân : phát hiện các biểu hiện: 

- Hội chứng mất nước, điện giải: khát, da khô lạnh 

- Hội chứng truỵ ti

hoặc mất mạch, xẹp mạch. 

- Hội chứng suy dinh dưỡng: thiếu máu, gầy tọp nhanh, da khô, phù tróc vẩy, 

lông tóc thưa dễ rôn

2.2. Xét nghiệm 

- Xét nghiệm phân: sinh hoá, tế bào, vi khuẩn, ký sinh trùng. 

- Thăm dò dịch dạ dày, dịch mậ

- Thăm dò hậu quả ỉa lỏng: ure máu, h

- Soi và sinh thiết dạ dày, đại 

- Chụp khung 

3. Nguyên nhân gây ỉa lỏng 

3.1. ỉa chảy cấp 
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+ Nhiễm khuẩn 

- Vi khuẩn: tả, lỵ, thương hàn, tụ cầu... 

i họng tai... 

 thẳng... 

 của nhiều nguyên nhân. Hậu quả chung nếu không cứu 

có biểu hiện mất nước điện giải cần nhanh chóng bù lại nước và điện 

ải đồ) 

hân 

hân nhiễm độc thức ăn: cứ để bệnh nhân đi ngoài nhưng bù 

nước điện giải bằng đường tĩnh mạch. 

 ăn bù lại dịch, điện giải (tĩnh 

ch 

lưu thông do u, hẹp, liệt giảm thúc tính (người già). 

1.2. Tăng hấp thu: mất nước phân khô khó đi. 

1.3. Rối loạn phản xạ đi ngoài: không nhậy cảm. 

1.4 Dị tật đại tràng. Đại tràng to (megacolon), đại tràng dài (Dolicho colon) quá mức. 

2. Triệu chứng 

u, “trống ngực” chán ăn, khó tính. 

- Kí sinh trùng: amíp, giun, sán... 

+ Các nguyên nhân khác: cúm, sởi, viêm mũ

+ Nhiễm độc: Asen Hg, nấm độc, ure mắu tăng. 

+ Các yếu tố khác: dị ứng, thuốc quá liều, tinh thần căng

4. Điều trị ỉa lỏng. 

ỉa lỏng là một biểu hiện

chữa kịp dẫn tới suy mòn tử vong. 

Vậy việc điều trị ỉa chảy theo nguyên tắc chung là: 

+ Nếu ỉa chảy 

giải (dựa vào huyết áp và điện gi

+ Khẩn trương tìm nguyên nhân để điều trị theo nguyên n

+ Vấn đề "cầm ỉa": 

- Nếu do nguyên n

- Nếu không do nguyên nhân nhiễm độc thức

mạch hoặc uống) nhưng đồng thời cầm ỉa. 

+ Điều trị triệu chứng kèm theo nếu có: 

- Trợ tim mạ

- Giảm đau 

- Cầm máu... 

B. Táo bón 

1. Cơ chế sinh táo bón 

1.1. Cản trở 

2.1. Đại tiện khó, có thể 3 - 4 ngày đi một lần, phân khô, dính nhầy, máu. 

2.2. Táo kéo dài ngày: nhức đầ
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2.3. Khám bụng: sờ thấy cục phân ở đại tràng xuống và sigma tràng. 

àng thấy phân cứng, thụt tháo nước khó vào. 

+ Táo

h toàn thân: sốt cao, hậu phẫu vì mất nước phân khô. 

: thuốc phiện, an thần, viên sắt... kéo dài. 

 nghiệp: thói quen nhịn, nhiễm chì, ngồi nhiều. 

uy nhược nằm lâu. 

- Do loạn tinh thần: quá lo buồn. 

 ống tiêu hóa 

- U  tử cung, tiền liệt tuyến, dính sau mổ. 

+ Nếu là táo bón cơ năng 

thói quen hàng ngày đi ngoài một lần vào giờ nhất định để tạo thành 

2.4. Thăm trực tr

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân cơ năng 

 bón thời gian ngắn 

- Bện

- Do dùng thuốc

- Do phản xạ: đau quặn gan thận... gây táo bón. 

+ Táo bón mạn tính : 

- Do ăn thiếu rau, vitamin, uống ít nước... 

- Do nghề

- Do suy nhược: người già s

3.2. Táo bón nguyên nhân thực tổn 

+ Tổn thương

- Cản trở lưu thông: u, chít hẹp... 

- Dị dạng đại tràng: to, dài hoặc vừa to lại vừa dài quá. 

- Viêm đại tràng mạn thể có co thắt. 

- Hội chứng ruột kích thích thể táo. 

- Tổn thương trực tràng hậu môn: trĩ, hẹp trực tràng. 

+ Tổn thương ngoài ống tiêu hoá 

- Có thai vào tháng cuối 

- Tổn thương não màng não: viêm màng não tăng áp sọ tổn thương tủysống, hội 

chứng màng não... 

4. Điều trị táo bón 

- Dùng thuốc nhuận tràng: dầu thực vật, sorbitol, microlax. 

- Tăng cường uống nước, xoa bóp bụng. 

- Gây 

phản xạ đi ngoài. 
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+ Nếu là tổn thương ống tiêu hoá hoặc ngoài ống tiêu hoá: 

g chỗ hẹp... 

gủ, hay cáu gắt bằng tâm lý liệu pháp giải thích rõ 

cơ chế để bệnh nhân cộng tác điều trị. 

+ Thuốc: 

- Boldolaxine: 1 viên trước bữa ăn tối 

- Circanatten: ngày 4 viên (sáng, trưa, chiều. tối) x 2 tuần, 

            hoặc 6 viên x 3 lần (2 viên) 

 x 3 viên/ngày trước ăn sáng, tối. 

C. Kiết lỵ 

 

h chất phân 

 đi ngoài đau mót rặn từng cơn dọc khung đại tràng, nhất là vùng đại 

tràng 

 giác buốt hậu môn đi ngoài, nhiều cơn trong ngày. 

- Xét nghiệm phân: tìm tế bào (HC, BC, tế bào khác), tìm vi khuẩn. 

- Giải quyết nguyên nhân là cơ bản: cắt u, non

+ Giải quyết các triệu chứng kèm theo: 

- Đau bụng 

- Chảy máu 

- Suy nhược thần kinh mất n

- Fenolax: 5mg

- Importal: 10g x 2 gói/ ngày x 4-5 ngày vào bữa sáng hoặc tối. 

1. Triệu chứng 

1.1. Rối loạn đại tiện 

Số lần đi đại tiện trong ngày nhiều lần phân một lần đi rất ít kèm theo mót rặn ỉa

giả. 

1.2. Tín

- Phân ít lẫn nhầy, máu tươi, máu lẫn niêm dịch, bọt, hơi. 

- Có thể chỉ có máu + niêm dịch, không có phân 

1.3. Đau mót rặn 

- Mỗi lần

sigma. 

- Cảm

1.4. Các triệu chứng khác 

- Triệu chứng tiêu hoá: nôn, sôi bụng, bán tắc ruột (Koenig) 

- Thăm trực tràng: tìm u trực tràng, viêm trực tràng. 

- Toàn thân có thể có nhiễm khuẩn, suy mòn. 

1.5. Xét nghiệm 

  615



- Soi sinh thiết trực đại tràng. 

- Chụp khung đại tràng 

2. Nguyên nhân 

2.1. AmÝp 

- Nhiễm khuẩn nhẹ, đau bụng, mót rặn, phân lẫn nhầy máu. 

- Soi phân: soi tươi có thể thấy amíp. 

- Bệnh tái phát kéo dài. 

2.2. Lị trực khuẩn 

- Nhiễm khuẩn rõ 

- Đau quặn, mót rặn phân nhiều lẫn niêm dịch ít khi có máu, ỉa như "khạc đờm" 

- ít khi đau nhưng mót rặn nhiều 

ử cung... 

- Các tổn thương xung quanh kích thích niêm mạc trực tràng gây nên phản xạ mót rặn 

sinh 

o đó phát ra một kích thích bất thường, luồng thần kinh 

ến hai trung tâm: 

m gây nôn (hành tuỷ nằm gần dây X vằ tổ chức lưới ở ngang dưới dây X) 

g tiêu hoá tới (1) 

- Cấy phân trực khuẩn lị (+) 

2.3. Ung thư trực tràng 

- Phân có máu và niêm dịch có thể thấy máu tươi. 

- Thăm trực tràng: thấy u cứng, có máu theo tay. 

2.4. Ung thư đại tràng 

- Mót rặn nhiều ỉa máu + niêm dịch 

- Có dấu hiệu bán tắc 

- Sờ thấy khối u 

- Soi và X quang thấy khối u 

2.5 Các u xung quanh trực tràng 

- U  tiền liệt tuyến, t

và tiết nhiều niêm dịch. 

D. Hội chứng nôn mửa 

1. Cơ chế bệnh 

Từ một điểm tổn thương nà

này dẫn ®

- Trung t©

nhận kích thích từ ốn
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- Trung tâm thu nhận kích thích hoá học (bề nhặt nền não thất 4) (2) nhậy cảm với 

g hoạt động độc lập. Các xung từ trung tâm 

hần kinh từ tuỷ sống tới 

 và cơ bụng - Đường thần kinh X tới cơ vận động thanh quản họng. Khi 

xung động tới: lập tức tới cơ hoành, cơ bụng co thắt lại, tăng áp lực ổ bụng, co các cơ 

hô hấp, thanh môn đóng lại, môn vị đóng lại, tâm vị mở ra, cơ thực quản giãn ra tống 

- Dạ dày thụ động. 

- Chủ yếu tăng áp lực ổ bụng. 

u động của ruột đại tràng là thức ăn lộn lại dạ dày. 

apomocphin, đóng vai trò liên kết khôn

nôn mượn đường dây thần kinh hoành tới cơ hoành. Đường t

cơ liên sườn

các thức ăn từ dạ dày ra ngoài. 

Trong cơ chế nôn: 

- Sóng phản nh

 
2. Hậu quả 

+ Mất nước: 

- Khát, da khô, nhăn nheo, Gasper (+) 

- Truỵ tim mạch: HA tụt, mạch nhanh, nhiệt độ giảm. 

- Máu cô: Hematocrit 45%. 

+ Rối loạn điện giải: 

- Kali hạ  

- Kali hạ gây mệt, Ca giảm co quắp tay toan kiềm máu. 

- Do mất Hydratcacbon đường máu giảm gây toan máu. 

- Ure máu tăng do máu cô, giảm lọc cầu thận. 

3. Quan sát tính chất đặc điểm nôn 

+ Chất nôn: 
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- Thức ăn: Sớm: chưa tiêu 

                             Muộn: tiêu dở, thức ăn cũ 

 vàng 

n: tắc ruột cao. 

hân nôn 

, tụy: sỏi mật, viêm tụy. 

+ Nhi

rị nôn mửa 

+ Tìm  nguyên nhân là chủ yếu. 

+ Khám toàn diện kỹ càng, kiểm tra mạch, huyết áp, theo dõi số lần nôn, chất nôn, 

. Làm cấp một số xét nghiệm 

- Nhày: quàng trắng 

- Mật đắng xanh

- Máu: đỏ (thực quản), cục nâu (dạ dày) 

- Nôn ra ph©

+ Số lượng: 

- Nôn nhiều: hẹp môn vi 

- Nôn ít: viêm dạ dày 

+ Màu sắc: 

- Vàng: mật 

- Đỏ nâu: thức ăn cũ, máu, phân. 

+ Giờ giấc nôn: 

- ăn vào nôn ra ngay: viêm dạ dày 

- ăn sáng tối nôn: hẹp môn vị 

4. Nguyên n

+ Bệnh ống tiêu hoá 

- Dạ dày tá tràng: viêm, loét, hẹp môn vị . 

- Ruột: tắc, lồng ruột. 

- Mật

Ôm trùng, nhiễm độc: 

- Cúm sởi, viêm phổi... 

- Ngộ độc: Digital, nấm, Ure, nghén... 

+ Các yếu tố khác: 

- Say nắng, nóng, tầu xe. 

- Tia xạ. 

- Tâm thần. 

5. Thái độ điều t

 nguyên nhân rồi giải quyết

khối lượng nôn
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- HC, BC, CTBC, Hematocrit 

- Điện giải 

- Ure, Amylaza, đường máu 

+ Nếu chưa xác định rõ nguyên nhân: 

 nôn 

uèc: 

+ Chống nôn: Atropin l/2mg x 1 -2 ống dưới da 

+ Bù lại nước điện giải 

+ Trợ tim mạch, hô hấp. 

+ Đau bụng 

+ ỉa lỏng 

+ Sốt 

+ Vật vã 

Thuốc chống nôn: Motilium - M: 10mg, uống 1-2 viên trước bữa ăn tối 15 - 

30 phút và trước khi đi ngủ, 3 - 4 lần/ ngày 

III. Kết luận 

u chứng của nhiều bệnh thuộc ống tiêu hoá 

hoặc ngoài ống tiêu hoá. Việc chẩn đoán xác định thì dễ. Nhưng chẩn đoán nguyên 

n 

 

h ký sinh trùng hệ tiêu hoá 

I

 

Bệnh ký sinh trùng hệ tiêu hoá là bệnh ký sinh trùng sống trong hệ tiêu hoá gây 

ra, chủ yếu chúng chiếm đoạt các chất dinh dưỡng, gây ra tổn thương, rối loạn chức 

Hai nhóm ký sinh trùng thường gặp: 

- Nếu nghi ngộ độc thức ăn: cứ để cho bệnh nhân nôn hết, khi nào chỉ còn

dịch cần cho th

- Điều trị các triệu chứng kèm theo nếu có: 

Táo, lỏng, kiết lị, nôn mửa là những triệ

nhân là khó trước tiên cần nhanh chóng giải quyết những hậu quả do táo, lỏng, nôn 

mửa gây ra, đồng thời khám xét kỹ lâm sàng, xét nghiệm để xác định nguyên nhâ

giúp cho điều trị triệt để hơn.  

Bện

.Đại cương: 

phận hệ tiêu hoá và toàn thân. 
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- Các loại sán: 

+ Sán lá gan (Fascola hepatiea) gan nhỏ (Clonorchis sinensis) 

+ Sán dây lợn (Taenia solium) 

+ Sán dây bò (Teania saginata) 

- Các loại giun: 

+ Giun đũa (Ascais lumbricoides) 

+ Giun kim (Enterobilus vermicularis) 

+ Giun móc (Acylostoma duodenal & Necator americanus) 

+ Giun tóc (Tricocepalus triciuriu) 

 

II. Bệnh ký sinh trùng hệ tiêu hoá thường gặp 

A. Sán lá gan nhỏ (Clonorchis sinensis) 

Người mắc bệnh này do ăn cá gái (trong cá có vĩ ấu trùng sán lá sống) 

1. Triệu chứng học: 

a. Loại Clonrchis & Opistorchis:   

 đau vùng gan, sốt kiểu sốt rét cơn, vàng da, gan to, lách to. 

- Dần 

, sốt cơn tái liên tiếp, vã mồ hôi, 

đau cơ vùng gáy, vùng gan. 

+ Có khi phát ban 

+ Sờ thấy gan to, ấn đau. 

C tăng (ái toan lên tới 75-77%) 

* Thời kỳ toàn phát (sán lên gan đẻ trứng): 

+ Sán lá ruột (Fasichosis buski) 

Sau ăn cá gái có ấu trùng sán lá 15-20 ngày sán theo đường dẫn mật lên gan, 

gây ra cá dấu hiệu: 

- Đau vùng thượng vị, nôn, sốt. 

- Các triệu chứng về gan:

dần gầy, sốt, phù thũng. 

- Có khi dẫn tới sơ gan, ung thư gan. 

b.  Loại Fasciola hepatica:  

Có 2 thời kỳ: 

* Thời kỳ xâm nhiễm (3-4 tháng sau khi nhiễm sán): 

+ Có hội chứng nhiễm trùng máu (sán còn  ở máu)

+ Xét nghiệm: HC giảm, B
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+ Toà

rướng, phù chân. 

ịnh dựa vào: 

- Tìm thấy trứng sán trong phân, dịch tá tràng, dịch mật. 

- Dùng kháng nguyên chẩn đoán. 

b. Chẩn đoán phân biệt: 

* Thời kỳ xâm nhiễm của bệnh dễ nhầm: 

+ Sốt rét: điều trị thử bằng quinin (nếu sốt rét thì đỡ) 

lis): không có triệu chứng gan chỉ có sốt, BC tăng 

 đoán nhờ soi ổ bụng. 

+ Sỏi mật: đau sốt vàng da, chẩn đoán nhờ soi siêu âm. 

huốc có thể gây đau đầu, mờ mắt, ngứa, mệt, do vậy khi thuốc dùng thêm 

vitamin B1 100mg/24 giờ. 

b. Hexachloroparaxylol: 50mg/kg/24 giờ một liều hoặc cách ngày  với sữa vào các 

bữa ăn. Uống trong 3-4 ngày. 

thuốc tốt nhưng đắt). 

hông ăn cải xoong sống, không ăn cá gái. 

 B. Sán lá ruột (Fasciclosis Buski) 

n thân: mệt, hoa mắt chóng mặt, gầy hay sốt. Có hội chứng vàng da tắc mật 

(vàng da, gan to, phân bạc màu). Xét nghiệm HC giảm. 

+ Triệu chứng gan: đau vùng gan âm ỉ hoặc đau quặn gan. Gan to 2-3cm. Vàng da tuỳ 

mức độ, có khi vàng xẫm.  

Triệu chứng khác: đau thượng vị, ợ hơi ứa nước dãi, miệng đắng, sợ mỡ, lợm giọng, 

nôn, đôi khi nôn ra máu, ỉa táo lỏng. Dần dần dẫn tới cổ t

2. Chẩn đoán: 

a. Chẩn đoán xác ®

+ Bệnh giun xoắn (Trichinella-spiva

(ái toan tăng cao). 

+ Bệnh kalaaza: tăng lympho. Chọc tuỷ xương tìm leishmania. 

* Thời kỳ toàn phát nhầm với: 

+ Xơ gan: vì có cổ ctrướng, chẩn

3. Điều trị: 

a. Cloroquin diphosphate:  ngày 0,5 trong 4 tuần (theo Edelgan 1949). Hoặc 1g trong 

3 ngày, tiếp đó 0,5 x 20 ngày (Basnuevo 1949). 

Chú ý: t

c. Praziquantel: 10mg/1kg/tæng liÒu (

d. Dương xỉ đực 

e. Phòng bệnh k
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Người mắc bệnh do ăn phải ấu trùng hoặc các loại rau nước có chứa nang ấu 

trùng sán. 

1. Triệu chứng học: 

a. ỉa lá  ruột 

hù dinh dưỡng. 

 cau: 1g/1kg, ngâm hạt cau vào nước lạnh 300-500ml sau khi ngâm 

lạnh sắc cạn 1/2 lượng nước cho uống vào lúc đói, sau 3 lần uống thấy kết quả 100%. 

b. Betanaphtol viên 0,2: mỗi ngày 0,2, dùng 2 ngày liền. 

c. Hexylresorcinol: 0,4g cho trẻ dưới 10 tuổi, 1g/24 giờ cho người lớn. 

h ăn uống, vệ sinh 

 

Người mắc bệnh này do ăn phải trứng sán hoặc tự nhiễm. Người bị sán lợn khi 

ứng sán lên dạ dày lại xuống ruột sẽ nở thành con sán. Người mắc sán dây 

1. Triệu chứng học: 

Người mắc sán lợn dây có thể không có biểu hiện triệu chứng gì, chỉ thấy có 

đốt sán theo phân ra ngoài. Nhưng cũng có thể gặp một số dạng lâm sàng như sau: 

ở

ng, đau bụng lúc đói, có khi có bệnh cảnh tắc

b. Thiếu máu p

c. Xét nghiệm máu: HC giảm, BC tăng (chủ yếu BC ái toan tăng) 

2. Chẩn đoán: 

a. Lâm sàng có hội chứng kiết lỵ 

b. Xét nghiệm phân thấy trứng sán. 

c. Dùng kháng nguyên chẩn đoán. 

3. Điều trị: 

a. Nước sắc hạt

d. Phòng bệnh không ăn những rau, củ dưới nước sống. Vệ sin

nguồn nước ăn. 

 C. Sán dây lợn (Taenia Solium) 

nôn oẹ tr

lợn trong ruột thường có từ 2 con sán trở lên. 

a.  trẻ em: 

- Gây ứa  nước dãi, lợm giọng, ợ hoặc nôn. 

- Đau bụng gan, vàng da, nôn dịch mật. 

b. Có trường hợp nổi bật là triệu chứng dạ dày ruột: 

- Đau vùng thượng vị kiểu như loét dạ dày tá tràng. 

- Có những cơn đau như viêm ruột thừa. 
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- Có những cơn đau như viêm đường mật. 

c. Có trường hợp nghĩ tới xơ gan: 

- Gan to, lách to, cổ trướng, THBH 

- Chảy máu cam, phù hai chân. 

- Sau tẩy sán ra rồi các triệu chứng trên hết 

d. Các triệu chứng ngoài ống tiêu hóa rất đa dạng: 

- Rối l

+ Cơn nhức đầu, ỉa táo. Giống viêm màng não, có khi bại 

nửa th

m tư, bẳn tính. 

ại tâm thu, rối loạn vận mạch. 

hi ho từng cơn khái 

 

. 

¸ tràng. Hoà 1g-1,2g 

 tại giường. Khi bệnh nhân mót đi ngoài bảo bệnh nhân ngâm đít 

 khi thấy sán ra hết. 

b. Diclorophen (BD: Ovis (Anh), Plath-Lyse (Pháp), Preventol (Đức), Vermiple 

oạn thần kinh: 

 động kinh, múa vờn có khi 

ân (gặp ở trẻ em) . 

+ ở người lớn: lo lắng, trầ

- Mắt: gây ảo ảnh nhìn đôi, thấy mọi vật màu vàng, có khi bị loà nhất thời. 

- Tim mạch: đánh trống ngực, ngo

- Hô hấp (rối loạn do hành tuỷ): khó thở như hen, mất tiếng, có k

huyết. 

- Dị ứng: gây những cơn ngứa, phù Quinck. Có những cơn tấy đỏ, cơn ngứa di chuyển

nhanh cùng với cảm giác khó chịu, đau mình mẩy, buồn nôn. 

- Xét nghiệm máu: BC ái toan tăng (có thể tới 55%) 

2. Chẩn đoán: 

Dựa vào tìm thấy đốt sán trong phân. 

3. Điều trị: 

a. Quinacrin liều 1g-1,2g cho người lớn

- Cách tẩy như sau: 8 giờ sáng (bệnh nhân nhịn ăn) đặt sond t

Quinacrin với nước ấm 40 độ chừng 30-40ml sau đó bơm qua sond vào tá tràng (chú ý 

không bơm thuốc vào khi sond còn nằm ở dạ dày), tiếp theo hoà tan 30g magnesie 

sulfat vào 50-100ml nước ấm tiếp tục bơm qua sond vào tá tràng. Rút sond cho bệnh 

nhân ăn sáng và nghỉ

vào chậu nước ấm 37-40 độ, chờ

(Mỹ)). Viên bọc đường 500mg. 
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- Cách dùng: người bệnh nhịn đói từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Người lớn uống 

với 1 lít nước rồi tiếp tục nhịn nước trong 3 giờ. Trẻ 

uống thuốc kiêng các dung dịch nước kiềm và hoàn toàn 

m mất nguy cơ nhiễm độc ở thần kinh 

mesan (Đức)), viên nén 0,5g. 

 viên nữa theo liều người lớn và trẻ em trên 8 tuổi. Thuốc 

ừ 2-3 tuổi uống 2 lần, mỗi lần 1 viên như trên. 

uốc tẩy. Nếu 

ượu. Nếu đầu sán chưa ra thì cần 

uốc tẩy. 

ạt bí ngô tươi đã 

  D. Sán dây bò (Taenia Saginata) 

bệnh vì ăn thịt bò sống (hoặc tái bò) có ấu trùng sán. 

14 viên (cứ 5 phút uống 2 viên) 

em 1 tuổi uống 1 viên. Khi 

kiêng rượu trong khi dùng và 24 giờ sau (là

trung ương). Với trường hợp khó ra sán có thể uống 3 ngày liền. Người lớn 2 ngày 

đầu mỗi ngày 12 viên, ngày cuối uống 6 viên. 

c. Niclosamid (BC: Cesticid, Devermine (Hung), Lintex, Phenasal, Radeverm (Đức), 

Tredermine & Yo

- Cách dùng: tối trước ăn nhẹ, lỏng. Sáng sớm hôm sau thức dậy không ăn gì uống 2 

viên, sau 1 giờ uống thêm 2

có thể nhai kỹ rồi nuốt, hoặc hoà tan vào nước trà để uống. Hai giờ sau khi uống lần 

cuối mới được ăn uống bình thường. Trẻ em dưới 24 tháng 2 lần uống 1/2 viên cách 

nhau 1/2 giờ. T

- Chú ý: uống thuốc có thể buồn nôn đau bụng nhẹ. Không cần uống th

táo thì uống 1 liều thuốc tẩy từ tối hôm trước, kiêng r−

dùng một liều th

d. Trong dân gian tẩy sán bằng hạt bí ngô, liều 1 lần tẩy khoảng 30 h

bóc vỏ cứng. 

Người mắc 

1. Triệu chứng: 

- Tức vùng thượng vị khi đói 

- ỉa lỏng 

- Sút cân 

- Đôi khi buồn nôn  

- Đốt sán già tự bò qua hậu môn ra ngoài 

2. Chẩn đoán: 

- Dựa vào đốt sán tự bò qua hậu môn. 

- Phân biệt với sán dây lợn (Đốt sán chỉ theo phân ra ngoài) 

3. Điều trị: 
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Dùng các thuốc và cách tẩy như với sán dây lợn. 

  (Ascaridisoe) 

Người mắc bệnh giun đũa do ăn những thức ăn có nhiễm trứng giun. 

1. Triệu chứng học: 

òa: 

a. Lâm sàng: 

- Gai mũi, dặng hắng, khạc luôn khi có dị vật trong họng, có cơn ho gà, có khi lạc 

tiếng khản giọng. 

- Đêm ngủ ra nhiều dãi ướt cả gối 

- “Nét mặt có giun”: da hơi vàng xạm  xung quanh miệng mắt như người ở bẩn chưa 

rửa mặt. Trông mặt buồn thiu mâu thuẫn với 2 mắt sáng, đồng tử mở to (theo 

Boncount & Leo). 

- Lưỡi: xung quanh bờ lưỡi nổi lên những nốt đỏ, cả hầu và lưỡi gà cũng vậy 

(Kagiokaet & đồng sự) 

- Sốt cách nhật hoặc liên tục (Rivoi & Hofmann) thường nhầm với thương hàn. 

- Biểu hiện dị ứng: ngứa hoặc sưng húp mắt kiểu phù Quinck sổ mũi đột ngột, chảy 

nước mắt, đỏ bừng mặt, nhức đầu, có khi phát ban nổi cục. 

ay hoặc sau vài ngày 

 ít 

 ở người có nhiều giun phải tẩy từ từ. 

ẻ em (Aguil 1949 Biné 1952) 

g giun đũa. 

 

 E. Bệnh giun đũa

1.1. Những dấu hiệu chứng tỏ có nhiễm giun ®

- ở trẻ nhỏ vì nhiễm giun ăn uống kém thiếu thốn, không tẩy giun được dẫn đến trẻ bị 

phù rồi gầy dần, “bụng áng đít beo”. 

- Có khi gặp tình trạng choáng – truỵ tim mạch đột ngột chết ng

(do giun chết nhiều giải phóng độc tố gây nhiễm độc cơ thể đột ngột. Khả năng này

gặp nhưng có. Khi tẩy giun

b. Xét nghiệm: 

- Máu: HC giảm, Hb giảm, BC tăng (nhất là BC ái toan rất cao) 

- Đường máu giảm có thể gây tử vong ở tr

- Xét nghiệm phân: có trứn

1.2. Những triệu chứng về bệnh giun đũa: 

a. Biểu hiện về tiêu hoá: 

- Đau bụng: thường đau quanh rốn (vào sáng sớm hoặc chiều tối) đau âm ỉ, có khi đau

lăn lộn như thắt ruột. 
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- Chán ăn, chậm tiêu, đầy bụng sau khi ăn, ợ hơi. 

iện về thần kinh tâm thần: 

- Trẻ em: thay đổi tính nết, ngủ mê, nghiến răng, kém trí khôn. 

hư bệnh thần kinh: 

+ Về vận động: như cơn động kinh với hen khi uống thuốc tẩy giun, hết nhìn một hoá 

hai, giật giật ở mi mắt. 

+ Hội chứng màng não tuỷ: có phản ứng màng não tuỷ (dịch não tuỷ bình thường chỉ 

hơi tăng áp lực) hoặc viêm màng não tuỷ bán cấp (tăng lympho, tăng albumin như lao 

màng não). 

c. Biểu hiện ngoại khoa: 

Cơ chế sinh ra các dấu hiệu ngoại khoa là yếu tố cơ học do giun lạc đường, giun cuộn 

vào nhau thành búi hay gặp ở trẻ em. 

- Về ruột:  

+ Tắc ruột non (đau bụng, sờ thấy từng cục, nôn) 

+ Viêm ruột thừa (do giun một nửa nằm ở manh tràng, một nửa nằm ở ruột 

thừa). 

- Gan mật tuỵ tạng: 

u bụng, chổng mông đỡ đau 

+ áp xe gan do giun đũa. 

+ Viêm tuỵ cấp 

- Tai biến khác: 

o ruột cấp 

un  

 

 khi uống thuốc cản quang chụp phát hiện giun 

- Hay ứa nước rãi. 

- Nôn ra giun hoặc ỉa ra giun. 

- Các biểu hiện khác nhầm như chứng kiết lị hay chứng viêm mật. 

b. Biểu h

- Biểu hiện giống n

+ Giun chui qua ống mật: đa

+ Viêm phúc mạc toàn bộ 

+ Viêm hạch mạc tre

2. Chẩn đoán: 

a. Lâm sàng: nôn hoặc đi ngoài ra gi

b. Xét nghiệm phân thấy trứng giun đũa.

c. X-quang sau

3. Điều trị: 
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a. Pipeazin viên 0,3 hoặc 0,5 (dạng adipat) làm tê liệt giun lọ 30-60ml 5ml/50mg 

ng 0,2g 2 lần/24 giờ 

(dạng xitrat). 

Liều uống 2 ngày liền theo bảng sau liều uống 1 lần: 

 

12-24 thá

27-36 tháng 0,2g 3 lần/24 giờ 

4-6 tuổi 0,5g 2 lần/24 giờ 

7-9 tuổi 0,5g 3 lần/24 giờ 

10-14 tuổi 1g 2 lần/24 giờ 

15 tuổi trở lên 1g 3 lần/24 giờ 

 

Uống sau bữa ăn 1 giờ không cần thuốc tẩy. 

b. Mebendazol (BD Noverme, Panteimin, Toloxin, Vermoc) viên nén 100g dạng xiro 

ười có nhiều loại giun. Thuốc ức chế hấp thu glucoga 

2 lần mỗi lần 1 viên (sáng, tối). 

ượu, tránh dùng đồng thời với didaken và dầu 

  

ngăn cản chuyển fumarat làm tê liệt giun. 

- Liều l ượng người lớn uống 1 lần 100mg (2,5mg/kg) uống sau bữa ăn sáng hoặc sau 

bữa ăn tối. Không cần uống thuốc tẩy. 

trin (Pháp), Helmex (Đức), Pyrenquan, Santrim 

20mg/ml (lọ 30ml) 

- Thường dùng trường hợp ng

của giun, làm APT giun không hoạt động, giun bị liệt chết. 

- Liều dùng: 1 đợt 3 ngày liền mỗi ngày 

- Chú ý: ngày uống thuốc không uống r

giun. 

c. Levamisol (decaris):

Thuốc ức chế men succinat dehidrogenaza 

- Dạng thuốc: viên 30mg, 50mg, 150mg, xiro 40mg/5ml. 

−

- Trẻ em: 2,5mg/1kg uống 1 lần 

Sau 2 tuần  nếu vẫn còn giun có thể dùng một đợt nữa. 

d. Pyrantel (BD Antiminth (Mỹ), Coba

Strongid, Trilombrin) 

- Dạng thuốc: viên nén 125mg, dịch treo 125mg/5ml. 

- Liều dùng: 1 lần 10mg/kg/24h. 
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e. Oxy: 

Ngấm vào mô giun hình thành nước dưỡng oxy, giun có ít men catalaza nên không 

phân huỷ được làm giun chết. 

- Cách tẩy: đặt sond tá tràng. Người lớn bơm 1500ml trong 20 phút, 2 giờ sau cho tẩy 

thuốc tẩy muối Magnesiesulfat 15-30g. 

Ngứa có giờ nhất định, ngứa không chịu nổi thường vào buổi tối trước khi đi 

ngủ. Khám hậu môn lúc ngứa ngáy thấy xung quanh hậu môn có huyết, có những 

chấm đỏ tươi hay đã ngả màu nâu hoặc tím ngắt. Trong chất nhầy có giun kim. 

b. Các rối loạn về ruột: 

Đau bụng đi ngoài có 2 dạng: 

- Trẻ em buổi sáng ỉa ra một ít nhầy đặc trong máu tươi hay đã ngả màu nâu tím ngắt, 

trong chất nhầy có nhiều giun kim. Ngoài ra trẻ ăn luôn miệng, lúc chán ăn cỏ thể gầy 

sút, sốt vặt. Trẻ tự nhiên biếng ăn phải nghĩ đến giun kim. 

 đi ngoài ngày mấy lần. Đi 

nhiều, phân lỏng có lẫn máu, nhung nhúc giun kim. 

Thăm khám lưỡi: sạch, rìa lưỡi có chấm đỏ nổi lên. Ruột hay bị viêm ở vùng hồi 

manh đại trùng tràng. Có khi soi trực tràng cũng nhìn thấy giun kim trên niêm mạc. 

Giun kim có thể gây viêm ruột thừa. 

c. Các rối loạn thần 

Rối loạn này nhiều và phức tạp vừa về cảm giác vừa về vận động, về tâm thần... 

do nguyên nhân cơ học, do kích thích hoặc độc tính của giun kim gây nên. 

− có vật gì vướng mắc, ngứa hay lan toả xung 

quanh mũi  ngày trẻ hay cho tay 

- Trẻ em: 100ml/1 tuổi. 

Không dùng khi đang mang thai, có bệnh tim, đang hành kinh. 

   F. Bệnh giun kim (Enterobius Vernicularis) 

Người mắc bệnh theo đường tiêu hoá tự nhiễm. 

1. Triệu chứng học: 

a. Ngứa hậu môn: 

- Phân nhiều, ở những người nhiều giun kim từ lâu luôn

kinh: 

- Ngứa mũi mức độ nhẹ cảm giác nh

 có khi như kim châm. Cơn ngứa về tối hoặc suốt
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ngoáy mũi. Vì vậy nếu tay vừa gãi hậu môn lại ngoáy mũi sẽ đưa ấu trùng tái nhiễm 

gứa mũi do độc tố của giun kim gây ra). 

- Ngh iun kim (do phản xạ từ ruột hoặc do độc 

tố của

- Mê ồi lại xuất hiện. Nếu cùng với nghiến 

ến giun kim (cơ chế do phản xạ ruột, do độc tố của 

giun k

i học) thay đổi tính nết, trẻ bần thần, buồn bã hay cáu 

ẳn tính không nghe lời. Trong lớp lười biếng, lơ 

− vậy cần nghĩ đến giun kim. 

− lao màng não chỉ khác số tế 

bào tăng ít hơn bệnh lao (nguyên nhân do nhiễm độc hay dị ứng). 

 quan khác: 

tử cung gây đau bụng mỗi khi hành kinh 

 ở nam giới ngứa ngáy dương vật, 

y giun kim trong ống niệu (Henle). 

 thấy nhiều trứng giun kim trong 

i động gây ngứa vùng âm hộ, ở bẹn, hạ nang làm tấy đỏ, lở và nứt kẽ. 

m soi kính hiển vi sẽ thấy trứng giun kim. Có thể thấy trứng 

a và trong các mụn nhọt quanh hậu môn. 

- Nổi 

hoa mắt, loà. 

Nét mặt xanh xao buồn bã, mắt thâm quầng, tính tình biến đổi, nghiến răng, 

ngứa mũi, ngứa hậu môn ban đêm nhất là trẻ em. 

b. Tìm giun buổi tối:  

(nguyên nhân n

iến răng: dấu hiệu có giá trị chẩn đoán g

 giun kim). 

hoảng: đúng giờ vài đêm liền, bẵng đi r

răng và ngứa hậu môn phải nghĩ ®

im). 

- Các rối loạn tâm thần (trẻ ®

gắt, trước vẫn ngoan bỗng nhiên b

đãng. Có triệu chứng nh

- Rối loạn vận động màng não tuỷ: 

+ Sài kinh, múa giật, run rẩy hay chóng mặt. 

+ Biểu hiện của viêm màng não hiếm, có thể giống nh

d. Rối loạn ở các cơ

- Sinh dục: ở nữ giun kim lên âm hộ vào 

(Leo 1932). Gây viêm âm hộ, âm đạo ở trẻ em gái,

di mộng tinh và thủ dâm (Lan Lemann). có khi thÊ

Trường hợp khí hư lâu khỏi, Simon và Vich đã tìm

khí hư. 

- Giun kim cái d

Nếu cạo các nơi đó đe

giun kim dưới d

tịt từng cơn đau khi vận động. 

- Rối loạn ngũ quan: tai điếc, chóng mặt, 

2. Chẩn đoán: 

a. Lâm sàng: 
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Soi hË

c. Xét nghiệm

- Xét n ới đi ngoài để tìm giun kim còn sống. 

- Xét nghiệm u môn phết lên kính soi (PP 

Scriabin hoặ ): sáng sớm chưa đi ngoài, chưa tắm rửa, chổng 

và ấn lên một phiến kính băng celophan dính, bỏ ra gián lên 

phiến  

Dùng giấy bóng kính phết cồn dán (Gomme arabic) áp vào hậu môn rồi đặt lên 

phiến kính soi. 

3. Điều trị: 

ống trong 2 ngày. 15-20 

ngày

 em trên 10 tuổi sáng và tối mỗi lần nạp 1 viên. Dùng 2 ngày, uống sau bữa ăn 

tepar, piperascat, vemitox) 

0mg/5ml) thuốc cốm hydrat, xiro (15% hydrat hoặc 10% 

52 (phosphat). 

gày, uống một đợt nữa nếu còn giun. 

 1h. Uống 1 đợt  7-10 ngày, nghỉ 10 ngày tiếp đợt 2 nếu còn giun. 

en, Zeben - Thái, Zenten - Anh) 

- Viên nén 100mg, dịch treo 20mg/ml. 

u môn lúc trẻ kêu ngứa thấy giun kim. 

: 

ghiệm phân: soi tươi lúc bệnh nhân m

 phân tìm trứng giun: nạo nếp nhăn hậ

c phương pháp Graham

mông, căng kẽ hậu môn 

kính đem soi tìm trứng (phương pháp Hoàng Nguyên Dực 1958).

- 

a. Piperazin:  

* dạng sebacat (BD Nematorazine) viên nén 0,25, thuốc đạn 0,2 

- Liều người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: ngày 2 lần x 6 viên u

 sau dùng một đợt thứ hai như trên để tránh tai biến. Dạng thuốc đạn người lớn 

và trẻ

một giờ. 

- Chống chỉ định: suy gan, suy thận, động kinh. 

* Piperazin hydrat (BD An

Thuốc ngọt (hydrat 50

citrat), viên nén 0,2; 0,3; 0,5 (adipat hoặc adipinat), viên nén 0,26; 0,

- Liều dùng: người lớn ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên 0,5 sau bữa ăn 1 giờ, dùng 5 ngày 

liền, nghỉ 7 n

- Có tác giả cho liều 50-100mg/kg/24h chia 2 lần uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau 

bữa ăn

b. Albendazol (BD Anb

- Viên nén 200mg, dịch treo uống 100mg/5ml 

- Liều duy nhất: ngày 2 viên  

- Không ăn kiêng, không cần uống thuốc tẩy 

c. Mebendazol (BD Althel - Đài Loan, Noverme -  Bỉ, Vermox - Hung) 
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- Ngày 1 viên (100mg) sau 2 tuần uống 1 viên nữa. 

d. Teramyxin là kháng sinh có tác dụng với giun kim (HVQY 1979) 

Viprinium, Molevac, Pamovin (Mỹ), Ponavyl, Pover (Pháp), 

Vanq

. Một tháng không tái nhiễm sẽ hết giun. 

Người nhi

- Nổi mẩn da ngứa gãi 

a bằng sulfat đồng pha thật loãng hoặc xoa 

hàn mất giọng. 

 

an tăng cao. 

Liều uống:  

5 tuổi trở xuống : 1g/24h 

5-10 tuổi            : 1,5g/24h 

10 tuổi trở lên    : 2g/24h. 

Uống trong 10 ngày liền. 

e. Pyrvinium (BD 

uin và Vermigal dạng HCl) 

- Viên nén, bọc 50mg (dạng pamoat), bazơ, dịch treo 1,5g/100ml 

- Liều dùng 1 lần 5mg/kg vào bữa ăn hoặc ngủ tối. 

f. Phòng bệnh vệ sinh cá nhân và gia đình

G. Bệnh giun móc (Ancylostoma duodenlane et necator Americanus) 

Ôm bệnh do ấu trùng xuyên qua da vào cơ thể là chính. 

1. Triệu chứng bệnh học: 

Biểu hiện triệu chứng qua 3 giai đoạn di chuyển của ấu trùng 

a. Giai đoạn ấu trùng qua da: 

Độ vài ngày sau nhiễm ấu trùng giun: 

nên gây nhiễm trùng ở chân, tay, ngực ... 

- Nổi mẩn ngứa lan dần, vết đỏ rộng 0,5mm, dài 1-2mm lan dần mỗi ngày vài cm 

hoặc vài mm trong vài ngày (gặp ở trẻ em). Giai đoạn này chỉ điều trị tại chỗ bằng xát 

xà phòng, xoa bạc hà cho đỡ ngứa hoặc rử

chất kháng histamin 

b. Giai đoạn ấu trùng tới phổi: 

Khoảng vài ngày: 

- Ho khan ho cơn không có đờm, giọng k

- Có khi sốt thất thường, hen suyễn.

- Nghe phổi có ran từng nơi. 

- X-quang phổi thấy mờ rải rác. 

- Máu BC ái to
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c. Gi

uốt đau, khó nuốt, chán ăn. Sau đau vùng thượng vị không có chu kỳ 

 giả cho thấy rộng đoạn 

 sút, nôn oẹ, ỉa chảy sau đó ỉa máu vi thể, 

 ù tai, hoa mắt, da niêm mạc nhợt phù thũng, chân nặng, tim có 

 giảm, Fe giảm, tuỷ xương HC non tăng không có ái toan. 

- Toà

 chậm (nam: liệt dương, nữ: mất kinh, vú teo) 

i thấy cứng gáy, múa giật, động kinh... 

2. Ch

- Xét

* Ve

Liều gày liền. Nếu sau 7 ngày còn trứng giun 

tiếp c không uống rượu và không 

dùng

 

ợt nữa. 

ml (1g). 

kg (không quá 4ml/24h) uống vào sáng sớm lúc đói (cứ 

g), 2h sau khi nuốt nang cuối cùng cho uống 1 liều thuốc tẩy 

ầu mỡ khi đang uống thuốc. 

 125mg, liều dùng 1 lần 10mg/kg/24h cho 2-3 ngày liền. 

) 

ai đoạn giun trưởng thành đến tá tràng: 

- Bắt đầu: n

(viêm tá tràng) X-quang dạ dày không thấy tổn thương, có tác

III tá tràng và phù niêm mạc (Pose) gầy

Web Mayer (+) 

- Thiếu máu, mệt mỏi,

thổi tâm thu, mạch nhanh. 

- Xét nghiệm: HC giảm, Hb

n thân: nếu là trẻ em chậm lớn, nét mặt cằn cỗi, da mồi như ông lão, lì xì, ngu 

độn, tóc thưa. 

Nếu ở tuổi dậy thì: dậy thì

Trẻ em đôi kh

ẩn đoán: 

- Lâm sàng dựa vào chứng thiếu máu (sau loại trừ các nguyên nhân) 

 nghiệm phân: thấy trứng giun móc. 

3. Điều trị: 

a. Tẩy giun móc: 

rmox (viên 100mg) 

 dùng: 1 lần 2 viên x 2 lần/24h, dùng 3 n

tục một đợt nữa. Uống sáng và tối. Khi uống thuố

 thuốc tẩy. 

* Levamisol (viên 150mg)

Mỗi lần 1 viên x 2 lần/24h uống 2 ngày liền, sau 7 ngày còn trứng cho uống ®

* Tetraclorethylen (didakeene) nang, gelatin 0,5ml (0,5mg) và 1

Người lớn trên 16 tuổi 0,1ml/

15’ nuốt chửng 1 nan

Mangne siesulfat 30g, kiêng rượu, d

* Pyrantel pamonat viên

b. Điều trị thiếu máu: 

- Truyền máu tươi cùng nhóm máu (thận trọng
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- Vitamin B12 microgam 1ống/24h tiêm bắp trong 10-15 ngày 

ngày. 

Người mắc bệnh theo đường tiêu hoá: rau sống, nước lã, bụi, tay bẩn. 

1. Tr

- Hộ  kiết lị 

Xét n

 

 vào buổi tối và sáng, không uống 

,5, dịch treo 1g/5ml. 

hia 2 lần sáng và tối. Không quá 3g/24h, uống sau bữa ăn, uống 

1-2 n kết quả 2 ngày sau uống 1 đợt 2 ngày nữa. 

c. Hexyresorsinol dung dịch 0,2% trong nước thụt hậu môn 500-700ml dd trên 24h 

kết q

µ Nội) 

g 

g, uống 1 lần. 

antel (dạng pamoate) hộp 3 viên 

ần kinh cơ khiến giun bị tê liệt và đẩy theo phân do nhu động ruột. 

Thận trọng khi suy gan, thai nghén. 

Cách dùng: có thể uống vào bất kỳ lúc nào không cần thuốc tẩy. 

Với giun đũa, giun kim liều trung bình 10mg/kg cân nặng. 

- Viên sắt: Siderfol ngày 1viên trong 30

 

H. Bệnh giun tóc (Trichiuris Trichiura) 

iệu chứng:  

i chứng lỏng như

- Thiếu máu mạn gầy sút 

- Kém ăn giảm trí nhớ 

2. Chẩn đoán: 

ghiệm phân tìm trứng giun  

3. Điều trị:  

a. Mebendazol viên 100mg

Mỗi lần 1 viên x 2 lần/24h cho 3 ngày liền, uống

rượu, không dùng thuốc tẩy. 

b. Tiabendazol (BD Mitezol, Minzolum, Thibenzol) viên 0

Liều uống 50mg/kg c

gày liền. Không 

uả tốt (HVQY 1979) 

d. Thuốc diệt KST ruột: Helmintox (hãng Ceteco H

DT: viên 250mg người lớn, trẻ em trên 15 tuổi uống 3 viên, uống 1 lần. Viên 125m

trẻ em 1 viên/10kg cân nặn

Hình thức và thành phần: 

Viên 250mg Pyr

Viên 125mg Pyrantel (dạng pamoate) hộp 6 viên. 

Tác dụng: trị giun công hiệu với giun kim, móc, đũa và Necatoramericanus Helmitox 

làm tắc nghẽn hệ th
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Với giun móc (nhiễm nặng): cần dùng 20mg/kg/24h uống làm 1 hay 2 lần trong vòng 

T 

Lao ruột thường gặp là lao thứ phát sau lao phổi, lao thực quản, lao họng hầu 

lao màng bụng. 

Lao ruột tiên phát chỉ xảy ra khi vi khuẩn lao xâm nhập cơ thể bằng đường tiêu 

hoá ®  i xâm nhập sang các cơ quan 

khác (ít gặp).  

Đường xâm nhập của vi khuẩn lao đến ruột: 

- Chủ yếu bằng đường tiêu hoá: do nuốt phải đờm, dãi, chất nhầy có chứa vi khuẩn 

- Các đường khác: 

+ Đường máu, đường bạch mạch, đường mật . 

ràng). 

oạn cuối của hồi manh tràng) 

 lao 

A. Tr

chứng thời kỳ khởi phát: 

a. To

3 ngày. 

LAO RUé

I. Đại cương: 

ược khu trú ở ngay ruột, sau đó vi khuẩn lao mớ

lao. 

+ Do tiếp giáp: lao màng bụng... 

+ Tổn thương giải phẫu bệnh lao ruột 

- Đại thể: 

+ Viêm loét có nhiều ổ, ổ loét tạo nên do sự phá huỷ của chất bã đậu của các 

hạt lao, củ lao (thường gặp lao tiểu t

+ U lao (thường khu trú ở đoạn hồi manh tràng) 

+ Hẹp ruột (thường gặp ở ®

- Vi thể: thấy các nang

II. Triệu chứng: 

iệu chứng lâm sàng : 

1. Các triệu 

àn thân: 

- Gầy nhanh, xanh xao 

- Mệt mỏi, sốt về chiều, ra mồ hôi trộm. 

b. Triệu chứng về tiêu hoá: 

  634



- Đi ngoài phân lỏng ngày 2-3 lần, phân sền sệt, thối. Đi lỏng kéo dài, dùng các thuốc 

cầm ỉa không có tác dụng. Có thể xen kẽ ỉa lỏng với táo bón, có khi khỏi vài ngày lại 

- Đa

ôi bụng kèm theo . 

ng thời kỳ toàn phát: 

, đại tràng: 

- Bệnh nhân đau bụng nhiều, sốt cao, ỉa lỏng kéo dài . 

- Bụng hơi to, có nhiều hơi, sờ bụng không thấy gì đặc biệt. 

i hôi thối, màu vàng, có lẫn mủ, nhầy và ít máu. 

anh xao, biếng ăn. Có bệnh nhân sợ ăn vì ăn vào thì lại đau bụng, 

ỉa táo, phân lẫn máu nhầy mủ, không bao giờ phân bình 

. 

 

 dấu hiệu rắn bò. 

u Koenig. 

tái phát. 

u bụng: đau bụng âm ỉ, không có vị trí cố định, khi đau bụng thường mót đi 

ngoài,đi ngoài được thì dịu đau. Đau bụng thường có s

2. Các triệu chứ

Thời kỳ bệnh toàn phát biểu hiện triệu chứng khác nhau tuỳ theo thể bệnh: 

a. Thể loét tiểu tràng

- Phân loãng, mù

- Suy kiệt nhanh, x

ỉa lỏng. 

b. Thể to - hồi manh tràng: 

- Bệnh nhân hết ỉa lỏng lại 

thường. 

- Nôn mửa và đau bụng. 

- Khám hố chậu phải thấy u mềm, ấn đau di động ít

c. Thể hẹp ruột:

- Sau khi ăn thấy đau bụng tăng lên . 

- Đồng thời bụng nổi lên các u cục và có

- Sau 10-15 phút nghe có tiếng hơi di động trong ruột và cảm giác hơi đi qua chỗ hẹp, 

cã dÊu hiÖ

- Khám bụng ngoài cơn đau không thấy dấu hiệu gì. 

B. Triệu chứng xét nghiệm: 

1. Xét nghiệm máu: 

- Bạch cầu lim pho tăng cao. 

- Tốc độ lắng máu tăng. 

2. Các xét nghiệm khác: 

- Phản ứng mantoux dương tính mạnh. 
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- Tìm  nghĩa là lao ruột khi thấy trực khuẩn lao 

trong n lao trong đờm. 

- X quang: chụp transit ruột (có uống geobarin), chụp khung đại tràng có cản quang, 

có hì

+ Đại tràng có hình không đều: chỗ to, chỗ nhỏ. 

+ Vùng hồi - manh - đại tràng: ngấm thuốc không đều hoặc có hình đọng thuốc nhỏ . 

+ Cá

g chỗ to, nhỏ (hình ống đàn) 

 những hạt kê màu trắng rải rác trên niêm mạc. 

 bờ hoặc đáy ổ 

ường làm 

hể đưa ống soi qua được). 

ương lao, để 

A. Chẩn đoán xác định:  

Dựa vào các hội chứng sau : 

ương ruột: 

+ Biếng ăn, gầy sút, xanh xao. 

+ ỉa lỏng kéo dài, phân có nhầy, máu, mủ. 

, đại tràng có thành dày cứng, 

ng lao ở thành ruột 

ra mồ hôi trộm, mệt mỏi. 

 trực khuẩn lao trong phân: chỉ có ý

 phân, nhưng không thấy trực khuẩ

nh ảnh: 

c ổ loét ở ruột non: là các hình đọng thuốc, cố định, tròn hoặc hình bầu dục 

+ Hình tiểu tràng biến dạn

- Nội soi bằng ống mềm có thể thấy: 

+ Các hạt lao như

+ Những ổ loét nông, bờ mỏng, màu tím bầm, có thể có chảy máu ở

loét. 

+ Hoặc một khối u, mặt không đều, thâm nhiễm hết vùng manh tràng (th

hẹp nhiều ở lòng manh tràng, không t

Kết hợp trong khi soi, sinh thiết những nơi có bệnh tích nghi ngờ tổn th

xác định bằng mô bệnh học. 

III. Chẩn đoán 

1. Hội chứng tổn th

- Lâm sàng: 

+ Đau bụng, chướng hơi, có dấu hiệu Koenig. 

- Xét nghiệm: 

+ X quang, ruột: tiểu tràng có chỗ to, chỗ hẹp

nham nhở... 

+ Soi và sinh thiết ruột thấy tổn th−ơ

2. Hội chứng nhiễm lao: 

- Lâm sàng: Sốt về chiều, 
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- Xét

ìm thấy trực khuẩn lao trong phân ... 

bệnh gây ỉa chảy: 

- Ung thư manh tràng. 

- Bệnh Crohn. 

2. Các bệnh có khối u ở hố chậu phải dễ nhầm với lao manh tràng 

1. Hẹp

2. Viª

3. XuÊ

. 

V. Điều trị: 

1. Điều trị nội khoa: 

a. Chế độ ăn:  

ambutol, INH, Streptomyxin. 

+ Điều trị tấn công: 2-5 tháng. 

+ Điều trị củng cố: 12-18 tháng. 

- Thuốc điều trị  triệu chứng: 

+

 1 ống tiêm dưới da. 

 nghiệm: 

+ Máu: Lympho tăng, máu lắng tăng . 

+ Mantoux (+) rõ rệt. 

+ T

B. Chẩn đoán phân biệt:  

Cần chẩn đoán phân biệt với một số bệnh sau: 

1. Một số 

- Nhiễm khuẩn (ví dụ: Salmonella) 

- U amÝp 

- áp xe ruột thừa . 

IV. Biến chứng: 

 ruột, gây bán tắc hoặc tắc ruột. 

m phúc mạc do thủng ổ loét. 

t huyết ở ruột do vỡ mạch máu ở ổ loét . 

4. Lồng ruột

ăn đủ chất, nhất là đạm, vitamin, không nên ăn nhiều thức ăn dạng bột. 

b. Thuốc men (xem thêm bài lao bụng) 

- Thuốc điều trị nguyên nhân (diệt vi khuẩn lao): cần phải phối hợp 2 hoặc 3 trong các 

loại thuốc sau: Rifamixin, Eth

 Chống đau bụng: 

- Atropin 1/2mg x
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- Hoặc Belladol (cồn dung dịch 10%) x giọt/ngày. 

n khi hết ỉa lỏng. 

 biến chứng: thủng, tắc ruột. 

n tính của niêm mạc đại tràng, tổn 

 là bệnh hay gặp khá phổ biến trong nhân dân và trong quân 

hân của viêm đại tràng mạn. 

ị trực khuẩn, lị amip 

ối loạn chức năng về sau thành tổn thương 

hiễm độc: thyroxin, asen, photpho, nhiễm toan máu, ure máu 

h sinh: 

m khuẩn (thương hàn, tạp trùng, trực 

khuẩn) gây tổn thương, để lại di chứng “sẹo” ở niêm mạc đại tràng. 

+ Thuyết miễn dịch: vì một lý do nào đó chưa rõ viêm niêm mạc đại tràng trở   thành 

kháng nguyên nên cơ thể tạo ra kháng thể chống lại chính niêm mạc đại tràng của bản 

thân. Phản ứng kháng thể kháng nguyên xảy ra ở một vùng hoặc toàn bộ niêm mạc 

đại tràng gây tổn thương, đó là hiện tượng “miễn dịch tự miễn”. 

+ Băng xe niêm mạc, chống ỉa chảy: 

- Tanin: 3-5g/24h cho đế

- Kaolin: 10-20g/24h. 

2. Điều trị ngoại khoa: 

Chỉ cần phẫu thuật chỉ đặt ra khi có

 

 

Viêm Đại Tràng Mạn 

I- Đại cương 

1. Viêm đại tràng mạn là tình trạng tổn thương mạ

thương có thể khu trú một vùng hoặc lan toả khắp đại tràng. 

Viêm đại tràng mạn

đội. 

2. Nguyên n

+ Di chứng của bệnh nhiễm khuẩn đường ruột cấp, thương hàn, l

và các nhiễm trùng khác. 

+ Nguyên nhân dị ứng. 

+ Nguyên nhân bệnh tự miễn (viêm đại tràng, loét không đặc hiệu). 

+ Rối loạn thần kinh thực vật (lúc đầu là r

viêm loét...) 

+ Sau các trường hợp n

cao... 

3. Cơ chế bện

+ Thuyết nhiễm khuẩn: bệnh bắt đầu do nhiễ
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+ Thuyết thần kinh: sau tổn thương thần kinh trung ương và nhất là hệ thần kinh thực 

vật gây rối loạn vận động, bài tiết lâu ngày, gây tổn thương niêm mạc đại tràng. 

+ Giảm sức đề kháng của niêm mạc đại tràng. 

Vì lý do toàn thân hoặc tại chỗ dẫn tới nuôi dưỡng niêm mạc đại tràng bị kém, đi 

đôi với rối loạn vận động, tiết dịch, sức “chống đỡ bệnh” của niêm mạc giảm, nên 

viêm loét xảy ra. 

Viêm đại tràng mạn thường là sự phối hợp của nhiều cơ chế (các cơ chế mới chỉ 

là những giả thuyết) do vậy viêm đại tràng mạn người ta mới chỉ điều trị ổn định chứ 

chưa điều trị khỏi được hoàn toàn. 

4. Giải phẫu bệnh lý: 

+ Đại thể: (2 loại tổn thương) 

- Tổn thương viêm: 

Trên đại thể người ta thường thấy có các hình ảnh: niêm mạc xung huyết, các 

mạch máu cương tụ thành từng đám, hoặc niêm mạc đại tràng bạc màu,  mất độ láng 

bóng. Tăng tiết nhầy ở vùng niêm mạc bị tổn thương viêm. có thể thấy hình ảnh 

những chấm chảy máu rải rác ở niêm mạc đại tràng. 

- Tổn thương loét: 

Trên đại thể của bệnh viêm đại tràng mạn người ta thấy hình ảnh viêm thường 

kèm theo với các ổ loét có thể chỉ là vết xước hoặc trợt niêm mạc, có ổ loét thực sự 

sâu, bờ đều mềm mại, ở đáy có nhầy, mủ, máu... 

+ Vi thể: 

- Có hình ảnh viêm mạn tính: lymphoxit, tổ chức bào, tương bào tập trung hoặc rải rác 

ở lớp đệm của niêm mạc. 

- Các tuyến tăng sinh hoặc thưa thớt.  

i bệnh lý có thể thấy. 

5. P

làm 3 loại: 

- Tuỳ theo hình thá

Tế bào tăng tiết nhầy hoặc teo đét. 

Liên bào phủ: tăng sinh hoặc tái tạo không hoàn toàn. 

- Có thể thấy tăng tế bào ở lớp đệm. 

hân loại: 

Có nhiều cách phân loại nhưng đa số ý kiến là nên chia viêm đại tràng mạn ra 
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+ Viêm đại tràng mạn sau ly amip (hay gặp nhất ở Việt nam) 

+ Viêm đại tràng mạn sau ly trực khuẩn. 

+ Viêm đại tràng mạn không đặc hiệu. 

II. Triệu chứng 

1. Tri

 toàn thân: 

N  gắt, 

có thể

ng hạ sườn phải 

n góc, góc lách). Đau lan dọc theo khung đại tràng. 

+

c thì giảm đau. 

+

iêm đại tràng khu vực). 

b. Soi trực tràng (xem chi tiết phần giải phẫu bệnh). 

c. Chụp khung đại tràng có chuẩn bị 

ệu chứng lâm sàng: 

a. Triệu chứng

gười bệnh mệt mỏi, ăn ngủ kém, chán ăn, đầy bụng, giảm trí nhớ, hay cáu

 có sốt. Nếu bị bệnh nặng thì cơ thể gầy sút hốc hác. 

b. Triệu chứng cơ năng: 

- Đau bụng: 

+ Vị trí: xuất phát đau thường là ở vùng hố chậu hai bên hoặc vù

và trái (vùng đại tràng ga

 Tính chất, cường độ đau: thường đau quặn từng cơn, có khi đau âm ỉ. Khi đau 

thường mót “đi ngoài” , “đi ngoài” đượ

+ Cơn đau dễ tái phát  

- Rối loạn đại tiện: 

+ Chủ yếu là ỉa lỏng nhiều lần một ngày, phân có nhầy, máu. 

 Táo bón, sau bãi phân có nhầy, máu. 

+ Táo lỏng xen kẽ nhau (v

+ Mót rặn, ỉa già, sau “đi ngoài” đau trong hậu môn. 

c. Triệu chứng thực thể: 

- ấn hố chậu có thể có tiếng óc ách, chướng hơi, ấn dọc khung đại tràng đau. 

- Có thể sờ thấy “thừng xích ma” như một ống chắc, ít di động. 

2. Triệu chứng xét nghiệm: 

a. Xét nghiệm phân: 

- Có thể thấy hồng cầu, tế bào mủ. 

- Anbumin hoà tan (+). 

- Trứng ký sinh trùng, amip, lamblia. 

- Cấy phân tìm vi khuẩn gây bệnh, có thể (+). 
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- Cần phải chụp 2 lần. 

- Có thể thấy hình ảnh viêm đại tràng mạn. 

+ Hình xếp đĩa. 

ủa đại tràng: đại tràng to, dài quá mức, các 

hìn

d. X

n bệnh: 

1. C

phát từ vùng hố chậu, đau quặn, hay tái phát. 

+ R

+ X

 và sinh thiết đại tràng: thấy tổn thương viêm, loét (dấu hiệu có giá trị nhất). 

2. C

- P

ại tràng: không thấy tổn thương viêm, loét. 

b. Polyp đại 

- ở nam gặp

- Thường không có triệu chứng. 

- Có thể tình

- S

+ Hình bờ thẳng, bờ không rõ. 

+ Hình hai bờ. 

- Cần phân biệt với các hình dị thường c

h khuyết (trong ung thư), hình túi thừa, các polip đại tràng. 

ét nghiệm máu: 

Hồng cầu, huyết sắc tố, bạch cầu, máu lắng ít thay đổi. 

III. Chuẩn đoá

huẩn đoán xác định: 

+ Dựa vào tiền sử: bị kiết lị, các viêm ruột cấp. 

+ Đau bụng: xuất 

ối loạn đại tiện: mót rặn, ỉa lỏng, phân có nhầy, máu. 

+ Xét nghiệm phân: 

- Có tế bào mủ. 

- Có anbumin hoà tan. 

- Cấy phân tìm vi khuẩn gây bệnh. 

-quang chụp khung đại tràng có hình xếp đĩa. 

+ Soi

hÈn đoán phân biệt: 

a. Rối loạn chức năng đại tràng 

- Có đau bụng. 

hân táo, lỏng, không có máu. Xét nghiệm Anbumin hoà tan (-). 

- Soi và sinh thiết ®

tràng 

 nhiều hơn ở nữ, thường gặp ở những bệnh nhân trên 50 tuổi. 

 cờ xét nghiệm phân thấy máu vi thể hoặc ỉa ra máu. 

oi đại tràng thấy polyp (dấu hiệu xác định) 

c. Ung thư đại tràng, trực tràng 
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- Gặp ở nam nhiều hơn ở nữ, tuổi ngoài 40 tuổi. 

- Các bệnh nhân của đại tràng dễ dẫn tới ung thư: 

- V

ng xích ma “đi ngoài” giả, tắc ruột. 

- K

ầu, huyết sắc tố giảm. 

- Chụp 

d. L

- Có hội chứng nhiễm lao. 

- Rối loạn cơ năng ruột: ỉa lỏng 2-3 lần một ngày, phân sền sệt, tình trạng iả lỏng kéo 

dài, có khi đỡ, có khi xen kẽ ỉa táo. 

ể hẹp ruột, cơn đau bụng có tính chất đặc biệt. 

ông, khi đó bụng nổi lên các u cục và có dấu 

ig). 

ét khối u mềm không nhẵn, hơi đau 

ên không nhìn thấy, chỉ có 

- Xét nghiệm phân không có gì đặc biệt: có máu, có mủ. 

+ Polyp loại lan toả. 

+ Các polyp giả, viêm đại tràng xuất huyết, sau lỵ amip. 

ị trí ung thư thường gặp ở trực tràng, đại tràng xích ma. 

- Triệu chứng phụ thuộc vào khối u. 

+ Đau bụng không có khu trú rã rệt. 

+ Chán ăn, buồn nôn, xen kẽ táo lỏng, thường có máu trong phân. 

+ Nếu ung thư ở đại trà

hám bụng: sờ thấy u rắn   

- Thăm trực tràng, âm đạo thấy một khối u có định. 

- Xét nghiệm máu: hồng c

- Xét nghiệm phân có máu (vi thể) 

khung đại tràng có baryt thấy hình ảnh đẹp, khuyết cứng. 

ao ruột (lao hồi manh tràng): 

- Đau bụng lâm râm “đi ngoài” được thì đỡ đau. Vị trí đau không cố định, khi đau 

quanh rốn, khi đau hố chậu phải. 

- Biếng ăn, sôi bụng. 

- Trong th

+ Sau khi ăn bệnh nhân thấy đau b

hiệu rắn bò. 

+ Sau độ 15 phút nghe rõ tiếng hơi di động trong ruột và có cảm giác như hơi đã 

đi qua chỗ hẹp, đồng thời trung tiện được thì đỡ đau (hội chứng Koen

- Khám có điểm đau ở hố chậu phải, tại đay có m

và di động theo chiều ngang. 

- X-quang: vách manh tràng dầy cứng to ra và nhiễm mỡ n

một đường nhỏ của thuốc cản quang đi qua (dấu hiệu Starlinh). 
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Chú ý: ở những bệnh nhân có sốt về chiều, gầy sút đồng thời có dấu hiệu rối loạn 

tiêu hoá kéo dài thì cần phải nghĩ tới lao manh tràng. 

 tốt thì sẽ đưa đến tình trạng cơ thể gầy yếu, ăn kém, có thể dẫn 

tới suy

ng, khó điều trị khỏi hoàn hoàn. Mỗi khi có những sai lầm 

ăn uống, lo nghĩ thì bệnh lại vượng lên. 

IV. Đi

 lý cấp 2-3. 

 giầu năng lượng. 

- K

0,25: với liều 2mg/kg/24 giờ. Một đợt dùng 7 - 10 ngày. 

 giờ. Một đợt dùng 6 - 8 ngày. 

- B

ỗi đợt dùng 5 - 7 ngày. 

÷ sau thụt tháo, 1 đợt 7 lần. 

* Nếu viêm đại tràng do bệnh “tự miễn”thì dùng: 

- Corticoid liệu pháp: 

+ Liều dùng: 30 - 40mg/50kg/24 giờ. 

+ Ví dụ: Prednisolon (viên 5mg): 

3. Tiên lượng: 

- Nếu điều trị không

 kiệt tử vong. 

- Bệnh dễ tái phát, dai dẳ

ều trị: 

1. Hộ

a. Chế độ ăn: 

- Ăn các chất dễ tiêu

- Giảm các chất kích thích. 

- Không ăn các chất ôi thui, các chất có nhiều xơ. 

b. Làm việc nghỉ ngơi hợp lý. Nghỉ hẳn khi có đợt tái phát. 

c. Ăn uống đúng giờ giấc. Đại tiện đúng giờ giấc. 

2. Thuốc men: 

a. Điều trị nguyên nhân (tuỳ theo từng nguyên nhân): 

* Do nhiễm khuẩn cần cho kháng sinh: 

lion (Flagyl) 0,25: liều 2-4mg/kg/24 giờ. Một đợt dùng 8 - 10 ngày (hiệu quả với 

ly amip) 

- Hoặc Enterosepton 

- Chlorocid 0,25: với liều 20mg/kg/24

iseptol 0,25: với liều 2mg/kg/24 giờ. Một đợt dùng 8- 10 ngày. 

- Ganidan 0,5: với liều 6 - 8 viên/50kg/24 giờ. M

- Thôt giữ dung dịch: Mixiot 1g, Streptomycin 1g, Novocain 0,25% 250ml. 

Thôt gi

. Bắt đầu 6 viên/24 giờ x 7 ngày 
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. Sau 5 viên/24 giờ x 7 ngày. 

. Tiếp 4 viên/24 giờ x 7 ngày 

. Cuối cùng 2 viên/24 giờ x 7 ngày 

Chú ý cho uống thuốc vào lúc no, không dùng khi có loét dạ dày - tá tràng, đái 

tháo đường, cao huyết áp. 

b. Điều trị triệu chứng: 

- S

- T

- O

- P

- T

au chống co thắt: 

- A 7 ngày. 

ng 4 viên/24 giờ hoặc 0,02 x 1 - 2 ống tiêm dưới da.  

* Thuốc an thần: 

 vào tối. 

- Gacde  

c. Tăng sức bền cho niêm mạc: 

- Vitam

- Vitam

d. Các thuốc đông nam y (theo kinh nghiệm dân gian) 

- Lá mơ lông (mơ tam thể) - trứng gà: chữa lị amip. 

- Búp sim, búp chè, búp ổi: chống ỉa lỏng. 

Hà  dọc khung đại tràng 

(xuất phát từ hố chậu phải sang trái). Động tác nhẹ nhàng vừa xoa vừa day nhẹ) 

Ph ại tràng co thắt. 

* Chống ỉa lỏng: 

ousnitratbismuth: 2 - 4g/24 giờ chia 2 - 3 lần uống. 

analbin: 2 - 5g/24 giờ  cho đến khi hết ỉa lỏng. 

piroic 0,5: liều 1 - 2 viên/24 giờ/ 50kg, hết ỉa lỏng thì ngừng uống thuốc. 

* Chống táo bón: 

arafin 10ml/24 giờ chia 2 lần uống trong 3 - 5 ngày. 

- Magiesunfat 5 - 10g/24 giờ, trong 3 - 4 ngày 

hụt tháo phân khi cần thiết. 

* Giảm ®

tropin 1/2mg: ngày 1 - 2 ống tiêm dưới da trong 5 - 

- Papaverin 0,04 : dù

- Seduxen 5mg x 1 - 2 viên/24 giờ uống

nal 0,1 x 1viên/24 giờ uống vào tối.

in B1 x 6 viên/24 giờ đợt dùng 15 - 30 ngày. 

in C 0,10 x 6 viên/24 giờ đợt dùng 25 - 30 ngày. 

- Cao Actiso: nhuận tràng, lợi mật. 

e. Lý liệu pháp: xoa bóp. 

ng ngày trước khi ngủ hoặc sáng ngủ dậy nên xoa nắn

ương pháp này rất tốt trong viêm ®
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Bổ sung: 

Chống t

Điều ch iªn/ngµy. 

 đại trực tràng 

I. Đặt vấn đề 

- UTĐTT là bệnh khá phổ biến ở Việt nam, ngày càng có xu hướng tăng. 

- Năm 1988 thống kê ở 28 bệnh viện khu vực Hà Nội cho thấy UTĐTT khoảng 5,6% 

tổng các loại ung thư. 

+ Nam giới UTĐTT đứng hàng thứ 5 sau ung thư phổi, dạ dày, gan, vòm họng. 

+ Nữ giới UTĐTT đứng hàng thứ 4 sau ung thư vú, dạ dày, tử cung. 

+ Tính chung cả 2 giới UTĐTT đứng hàng thứ 5 sau ung thư phổi, dạ dày, vú, 

vòm  họng. 

+ Tính chung UTĐTT ở khu vực Hà Nội 3,6/100.000 dân. 

- Bệnh: Nam gặp nhiều hơn nữ. 

- Gặp ở mọi lứa tuổi nhưng hay gặp ở lứa tuổi 50 - 60 

 lao động trí óc. 

- Bệnh nếu ®

diễn biến âm thầm, khi có triệu chứng rõ ràng bệnh nhân đi khám thì đã muộn. 

- Là thầy thuốc ai cũng mong điều tốt cho bệnh nhân. Vì vậy tôi muốn cùng ôn lại với 

áo: Circanaten: 100mg x 4 viên; Microlax tuyp: 5g. 

Kháng sinh: Flagentyl: 0,5 x 2 viªn/ngµy diệt amip; Intestrix: 4 nang/ngµy chữa Øa 

chảy cấp. 

ỉnh nhu động ruột: Debriat 100mg x 2 v

 

Ung thư

- Gặp ở nhiều người lao động chân tay, ít gặp ở người

ược chẩn đoán sớm, phẫu thuật kịp thời kết quả khả quan. Rất tiếc bệnh 

các đồng nghiệp về UTĐTT: 

1. Sinh bệnh học UTĐT 

2. Chuẩn đoán và sàng lọc 

3. Phân loại 

4. Các yếu tố định lượng 

5. Điều trị - dự phòng 
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II. Sinh bệnh học UTĐTT 

- UTĐT là h yền - 

yếu tố môi trường đã được xác định. 

- Ví dụ: Bệnh đa polyp gia đình (FAP: Familial Adenomatous Polyposis). và bệnh 

UTĐTT không do polyp (HNPCC: Hereditary Nonpohposis Colorectal Cancer). 

A. ảnh hưởng của môi trường 

1. Địa dư:  Bệnh có tần số khác nhau tuỳ theo châu lục và quốc gia. 

Ví dụ: - Nơi có tỷ lệ mắc bệnh cao: Bắc Mỹ và các nước phương Tây phát triển (Mỹ 

hàng năm có thêm 150.000 ca mới tỷ lệ 45/100.000 dân bằng 1/2 ung thư phổi). 

- Nơi có tỷ lệ mắc bệnh thấp: Khu vực châu á, Nam Mỹ, Nam Phi (ấn Độ có tỷ lệ 

UTĐTT ít hơn 20 lần so với các nước phương Tây) 

- Nguy cơ bệnh tăng lên nhanh chóng ở cộng đồng người di cư từ nơi có nguy cơ thấp 

đến nơi có nguy cơ cao. 

2. Chế độ ăn uống và vận động: 

+ Ăn uống: 

- ở Nhật mắc bệnh hàng năm ở người có bữa ăn phương tây hoá. 

- Có mối tương quan UTĐTT với chế độ ăn nhiều thịt, nhiều mỡ động vật, ít rau. 

- Canxi và những sản phẩm tương tự vitamin D tác dụng phòng chống UTĐTT (một 

nghiên cứu cho thấy nhóm những người đàn ông dùng ít canxi và vitamin D tỷ lệ 

UTĐTT gấp đôi nhóm dùng nhiều canxi). 

- Các chất phòng chống UTĐTT trong hoa quả, rau như vitamin A,C,E,D... Poliphenol 

Carbinol Phylat Thiol. 

- Dùng nhiều bia rượu, thịt cá rán gây tăng tỷ lệ ung thư ĐTT. 

+ Vận động: 

- Tăng cường vận động giảm nguy cơ UTĐTT 

ậu quả của sự tác động qua lại giữa hai yếu tố môi trường và di tru
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Chất béo tăng
Tổng hợp

Cholesterol tăng
Mức axit mật ở ruột tăng

Bữa ăn có trong
holesterol t¨ngC

Tăng hoạt động chuyển hóa của vi khuẩn
ruột

Hoạt hóa các gen gây ung thư, hình thành
những chất gây đột biến nội sinh

axit mật thứ phát, những
chất chuyển hóa steroit

Tổn thương niêm mạc

Tăng cường sinh tế bào

ít xơ
Tích lũy nhiều axit mật và những chất gây đột biến

hoặc sinh ung thư  ở phân

Tăng orithin decarboxylaza hoạt hóa
protein kinaz

arachidonato
a C giải phóng

 axit arachidonic
protaglandin

Nồng độ cao của axit mật và
những chất chuyển hóa

Thúc đẩy hiệu quả của các quá trình sinh

Sơ đồ ảnh hưởng của môi trường - ăn uống với UTĐTT

ung thư ĐTT

Những cơ chế đang nghiên cứu

Thức ăn rán Chất gây đột biến
Gây UTĐTT?

Vai trò của vi khuẩn ruột

Vai trò của các chất dinh dưỡng (vitamin, yếu tố vi lượng kháng xidants và vai trò của nó
trong sản xuất và chuyển hóa các chất sinh ung thư) axit mật và các yếu tố thúc đẩy

Vai trò đặc biệt của canxi (sự hình thành phosphat canxi không tan và axit mật) ảnh
hưởng trực tiếp đến sự tăng sinh tế bào

Cơ chế của sự đẩy mạnh
 

ổi thành các axít mật thứ phát 

(Deoxycholic, lithocholic) và các chất gây độc khác như Deoxycholate, lithocholate. 

xuất Diacylglycerol bởi vi khuẩn ruột và phospholipase có mặt ở 

 tế bào niêm mạc ĐTT kích 

Giải thích cơ chế 

- Các chất béo xuống ruột, vi khuẩn kỵ khí biến ®

Các chất này gây tổn thương niêm mạc ĐTT qua cơ chế: 

Kích thích sản 

lớp nhày niêm mạc ĐTT. Diacylglyceril xâm nhập vào

  647



thích Proteinkinase C làm tế bào tăng sinh. Các tế bào tăng sinh vốn nhạy cảm với các 

yếu tố gây ung thư và những ảnh hưởng nhiễm độc gen khác nữa. 

- Dùng nhiều rau quả nguy cơ giảm UTĐTT 50% so với nhóm ít ăn rau quả, chất rau 

opyren... 

2. Làm tăng khối lượng phân lên làm loãng yếu tố gây ung thư trong phân. 

3. Làm tăng tốc độ di chuyển phân trong ruột nên các yếu tố gây ung thư ít có 

thời gian tiếp xúc với niêm mạc ruột. 

h tế 

 như một "cú hích" dẫn tới chuyển dạng ác tính sự thay đổi 

gen dẫn đến UTĐTT xếp thành 3 loại: 

1. Gen ung thư nguyên thuỷ: Là những gen có chứa một chuỗi ADN đồng nhất có 

nhiệm vụ điều chỉnh sự phát triển tế bào bình thường. Khi bị biến đổi nó hoạt động 

theo kiểu đặc thù nhất đẩy mạnh tăng sinh tế bào sinh ung thư. Hiện nay người ta đã 

romosom 12 gần 

50% ng kính dưới 

1cm

 một trong những dấu hiệu sinh học giúp ích chẩn đoán sớm UTĐTT. 

quả có 3 tác dụng: 

1. Làm giảm hoặc đông vón các yếu tố sinh ung thư: Fecapentaence, 

benz

- Hàm lượng Canxi và Vitamin D phòng ung thư đại trực tràng làm giảm tăng sin

bào biểu mô niêm mạc nhất là giai đoạn chuyển dạng tế bào thành u. 

B. ảnh h-ởng di truyền 

Yếu tố môi trường

- Sự thay đổi gen sinh ung thư nguyên thuỷ 

- Mất hoạt động của gen kháng u 

- Sự không bình thường trong những gen liên quan đến sửa chữa ADN tổn thương 

Nên xem một gia đình có hội chứng UTĐTT di truyền khi có một người đầu 

tiên bị  UTĐTT trước tuổi 30. 

xác định được hơn 50 gen sinh ung thư nguyên thuỷ nhưng ở người chỉ có không quá 

20 gen thường bị biến đổi trong ung thư. Ví dụ: Gen K-ras được tìm thấy xấp xỉ 60% 

UTĐTT tái phát K-ras được hoạt hoá bởi sự đột biến  điểm tại Ch

 người UTĐTT và u tuyến, đường kính u trên 1 cm. Nếu u có đườ

 gặp dưới 10%. Sự hoạt hoá gen K-ras là một trong những tác nhân thường xuyên 

nhất, sớm nhất và có thể là rất quan trọng trong UTĐTT. Vì vậy nhiều tác giả đề nghị 

dùng K-ras là
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2. 

- T

 u (sản phẩm của gen kháng u vẫn có sẵn) 

thông qua bản sao và phiên dịch từ alen. 

+ Mất alen thứ hai gây ra trong tế bào sự thuận lợi cho tăng trưởng u. 

CC (bị đột biến trong 

UTĐTT p tuyến đại tràng: Adenomatius 

polypos

Gen APC là một protein trọng lượng phân tử (TLPT) 300.000 dalton, kết hợp với 

các protein khác là anpha và bêta catenin có nhiệm vụ trong kết dính tế bào, ổn định 

tổ chứ

Sự thay đổi gen APC ở chromosom 5 tìm thấy ở 60% u tuyến và tản phát, nhưng 

hể là yếu tố rất 

sớm thậm chí là yếu tố khởi đầu u ĐTT ác tính. 

 có thể có chức năng điều 

chỉnh, phát triển tế bào qua hoạt động trung gian ngoài tế bào-tế bào 

+ Gen P53 được mô tả ở chromosom 17P là một protein có 393 axitamin chức 

năng ở 3 lĩnh vực: 

eo cơ chế. Khi có sự tổn thương 

gen P53 và 

Những gen kháng u: Là gen kháng lại sự phát triển, chống lại và làm mất đi gen 

đột biến gây ung thư. Việc mất đi các alen ở chromosom 59, 189, 178 hay tìm thấy ở 

người UTĐTT. 

rong ung thư gia đình, sự đột biến gen di truyền kiểu phôi thai: 

+ Nếu mất alen thứ nhất của gen kháng

+ Chromosom 5921 có liên quan chặt chẽ đến FAP là M

 mutated in colon cancer) và APC (bệnh poli

is colon). 

c biểu mô. 

lại chiếm ưu thế trong u tuyến rất nhỏ. Vậy sự thay đổi gen APC có t

+ Gen DCC (bị xoá bỏ đi trong UTĐTT: deleted in colon cancer) được mô tả ở 

chromosom 189 bị xoá đi ở 70% UTĐTT và 50% u tuyến giai đoạn muộn. 

Vậy chromosom 189 có thể có nhiệm vụ quan trọng trong phát triển ung thư và di 

căn. 

Những bệnh nhân có gen DCC (bị xoá đi) có tiên lượng xấu hơn những bệnh nhân 

còn gen DCC nguyên vẹn. Người ta cho rằng gen DCC

• 42 a.a đầu tiên hoạt động như yếu tố vận chuyển sao chép. 

• Các a.a từ 120 - 290 hợp thành một tập hợp đầy đủ hoạt động như yếu 

tố sao chép. 

• Các a.a từ 311 - 393 chứa đựng tín hiệu khu trú nhân tế bào. 

Gen P53 có vai trò kháng lại sự phát triển của u th

của ADN trong tế bào (do những cơ chế khác nhau) dẫn đến sự tích luỹ 
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ngừng vòng tuần hoàn ở giai đoạn G1. Trong giai đoạn này việc sửa chữa ADN được 

bắt đầu.

Bình nó nhận diện và liên kết lại các 

chu ữa bởi gen P53. 

Gen i gian sao chép 

tro  khi vào pha-S hoặc là giết 

chết tế bào nếu có quá nhiều ADN tổn thương. 

Sự thay đổi gen P53 ở tế bào ung thư người tạo ra một protein mới mất cả hai khả 

năng: Sao chép và kháng u. 

Những tế bào không có gen P53 hoặc gen P53 đột biến cho thấy không ổn định 

của bộ gen, không kéo dài được thời gian sửa chữa ADN và nhiều tế bào mới có thể 

trở thành thể lệch bội lẻ. 

       Như vậy gen P53:  - Một mặt sửa chữa ADN tổn thương. 

                        - Mặt khác chỉ huy vòng tế bào, điều chỉnh sự phân chia        

và phát triển sinh sản vô tính. 

Hiện tượng xoá bỏ chromosom 17P có mặt ở 50% - 70% UTĐTT (u tuyến) có liên 

quan chặt chẽ tới lan tràn tế bào u trong đường bạch huyết và cơ quan xa. 

3. Những gen hMSH2 và hMSH1 được xác định ở chromosom 2 và 3 có nhiệm vụ: 

- Sửa chữa ADN tổn thương trong quá trình sao chép AND, nếu những gen này thay 

đổi sẽ dẫn tới sao chép ADN sai lạc và do đó sự đột biến tăng lên. 

- Những gen này có vai trò chủ yếu trong HNPCC nhưng cũng tìm thấy 15% UTĐTT 

tản phát. 

C. Các yếu tố nguy cơ UTĐTT: 

1. Tuổi giới: UTĐTT 90% xảy ra trên 50 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh tăng lên từ 10/100.000 

dân ở tuổi 40-45 đến gần 300/100.000 dân ở tuổi 75-80. Tuổi trước 35 chỉ gặp 

1/100.000 dân. Cứ mỗi 10 năm tuổi nguy cơ bị bệnh tăng gấp 2 lần. 

Nam bị nhiều hơn nữ, tỷ lệ nam/nữ: 1 ,6-2,1 lần 

2. Polyp tuyến: Polyp ống tuyến-polyp tuyến nhung mao-polyp nhung mao trong đó 

- Polyp không cuống dễ ác tính hoá hơn polyp có cuống. 

 

 thường P53 typ wild là một yếu tố sao chép, 

ỗi ADN đặc biệt trong các gen có thể được điều chỉnh, sửa ch

P53 hoạt động như một điểm kiểm soát trong vòng tế bào. Thờ

ng giai đoạn nghỉ G1 để sửa chữa ADN tổn thương trước

có cuống 90% không cuống và Sulpedunculated chỉ 10% : 
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- Polyp loại lớn có cấu trúc nhung mao và loạn sản có nhiều khả năng trở thành ác 

tính. 

3. Tiền sử gia đình 

- UTĐTT tản phát: 

+ Gia đình có một người UTĐTT thì tỷ lệ mắc và chết vì bệnh này tăng 2-3 lần 

so với cộng đồng dân cư. 

Sơ đồ ảnh hưởng di truyền với UTĐTT

Gen MSH  và MSH  không hoạt động

Đột biến Mất Đột biến và mất
Ch
Sự t

2 1

129 189 17Promosome: 59
hay đổi đột biến và mất

Biểu mô tuyếnBiểu mô tuyến
bình thường tăng sản

U tuyến
g® sím

U tuyến
gđ muộn

U tuyến gđ
h

Ge AS DCCn: APC, MCC K.R

trung bìn

ảnh hưởng của di truyền
khác sự thay đổi

U
ADN thay đổi
mephyl hóa

ng thư

Di căn
P53

 

+ Nếu gia đình có 2 người bị UTĐTT thì khả năng mắc hơn cộng đồng 2,75-5,7 

trội với sự không hoạt 

 tuổi 15-20. 

g thư xuất hiện 10 năm sau. 

òn biểu hiện u tuyến ở dạ dày, tá 

iết Gardner biểu hiện u tuyến ở dạ dày 

, nang dạng biểu bì, u xơ, u mỡ, u xơ nang bụng tăng sản 

át hiện tăng sinh tế bào niêm mạc ĐTT dùng Thymidine đánh dấu bằng 

ản 

phẩm của gen APC. 

lần. 

-FAP và hội chứng Gardner: Di truyền theo kiểu nhiễm sắc thể 

động của gen ACC. 

FAP lòng đại trực tràng có hàng trăm hàng ngàn polyp bắt đầu xuất hiện ở

Nếu không lấy polyp đi chắc chắn un

- Hội chứng Gardner ngoài biểu hiện như FAP c

tràng, ruột non một nghiên cứu của Nhật cho b

64%, tá tràng 92%, hỗng tràng 62%, hồi tràng 15%). Ngoài ra còn có u xương hàm d-

ưới, xương sọ, xương già

tuyến đáy dạ dày, phì đại bẩm sinh biểu mô sắc tố. 

Có thể ph

Hyđro phóng xạ. Sự tăng lên của ornithine decarboxylase nội soi ĐTT những s

  651



- Bệnh di truyền NST trội (HNPCC) 

Bệnh xuất phát từ các u tuyến riêng lẻ nhưng không có polyp bao gồm: 

+ Hội chứng Lynch I: UTĐTT ở vị trí đặc biệt 

ng, dạ dày, + Hội chứng Lynch II: UTĐTT kết hợp với ung thư tử cung, buồng trứ

thận... 

HNPCC chiếm trên 10% trong tổng số UTĐTT nói chung. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán HNPCC 

+ Gia đình ít nhất có 3 người UTĐTT trong đó có một người có quan hệ họ hàng sát 

 con cái) 

t nhất có một người bị bệnh trước 50 tuổì 

 bệnh học thường là: Tế bào 

 thương bị thay đổi. Mất gen 

ng ứng. Điều này được biểu lộ trong bản sao AND sai lạc. Phát hiện 

ng. 

 Trucot đa polyp toàn bộ ĐTT kết hợp u thần kinh đệm. 

ứng Peutz Jeghers đa polyp toàn bộ đại tràng ở tuổi trẻ và nhiễm sắc tố 

 phì 

0 dân 

  + 1/3 số bệnh có giảm trọng lượng 

kề với hai người kia (ví dụ: Bố, mẹ với

+ Trong 3 người í

+ Phải có ít nhất 2 khối u đồng thời ở ĐTT, hình ảnh mô

biệt hoá nghèo nàn, hoặc biệt hóa nhày. 

Trong typ này gen có nhiệm vụ sửa chữa ADN tổn

hMSH2 và hMSH1 làm tăng mức nhạy cảm đối với đột biến do không sửa chữa được 

cặp axitamin t−¬

hày có thể là một dấu hiệu sinh học quan trong cho lâm sà

 Các hội chứng di truyền khác: 

+ Hội chứng

+ Hội chứng Oldjield đa polyp toàn bộ ĐTT và có nhiều nang chứa chất nhờn. 

+ Hội ch

da, u mô thừa dạ dày ruột. 

+ Hội chứng Cronkhite-canada: Như hội chứng Peutz Jeghers nhưng còn thêm

đại móng, rụng lông, tóc, kém hấp thu. Đây là biến thể của hội chứng Gamer. 

+ Hội chứng Torres là biến thể của HNDCC: U tuyến ĐTT kết hợp nhiều tổn thư-

¬ng da. 

Tất cả các hội chứng nêu trên đều dẫn tới UTĐTT. 

4. Bệnh ruột viêm 

* Viêm loét ĐTT (VLĐTT) và bệnh Crohn S-150/100.00

* UĐTT: + ỉa máu, đau bụng, mót rặn 

  + ỉa máu hoặc ỉa chảy đơn thuần. 
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  + 10 - 15 % có tổn thương thêm: Da khớp 

  + Khám bụng bình thường hoặc chỉ chướng hơi nhẹ 

  + Xét nghiệm cận lâm sàng không có gì đặc hiệu cho bệnh 

                + Nội soi xicma tràng niêm mạc bình thường sức bền niêm mạc kém, có 

dịch tiết nhày mủ, nhày máu. 

- Nguy cơ UTĐTT liên quan chặt chẽ với quá trình bệnh: 

                + Sau 10 năm nguy cơ UTĐTT dưới 10% 

  + Sau mỗi một năm tiếp theo nguy cơ có tăng 0,5-1% 

 

ng toàn bộ ruột non và ĐTT 

ược coi như “người đến trước” hoặc là một dấu hiệu cho sự phát 

                  - Loạn sản mức cao liên hệ chặt chẽ với sự có mặt đồng thời của ung thư 

ông rõ ràng 

L§TT, UT§TT 75% UT§TT+VL§TT 

và UTĐTT +loạn sản có biểu lộ gen P53 . 

+ Đau hạ sườn phải, ỉa chảy, sốt nhẹ, sút cân, ỉa máu. 

và ở hạ sườn phải có thể thấy khối do 

thành ruột dày lên hoặc có apxe trong ổ bụng hoặc quanh trực tràng. 

+ Xét nghiệm cận lâm sàng: Không có gì đặc hiệu 

ặt niêm mạc có những vết loét nông, nhỏ, có quầng đỏ, 

 hẹp hoặc tròn bên cạnh niêm mạc bình thường. 

Bệnh này sau thời gian dài hầu như dẫn tới UTĐTT 100 lần hơn cộng đồng 

D. Sự hình thành và phát triển UTĐTT 

  + Sau 20 năm nguy cơ lên 13%

  + Sau 30 năm nguy cơ lên 43% 

- Nguy cơ cao nhất 

  + Người có viêm lan rộ

                + Loạn sản ®

triển UTĐTT. 

   + Loạn sản được chia ra hai mức độ. 

hoặc phát triển kế tiếp của ung thư. 

                  - Loạn sản mức thấp kh

                 + Có sự liên hệ chặt chẽ giữa P53, V

* Bệnh Crohn: 

+ Gầy yếu mạn tính, sút cân, bụng chướng 

+ Nội soi sinh thiết: Bề m

những vết loét ngoằn ngoèo dài

Quá trình hình thành UTĐTT có 3 giai đoạn: 

- Khởi đầu. 
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- Đẩy mạnh. 

n và gen học bao gồm 

 tế bào bình thường. 

riển và recepto của nó các phân tử 

 thư và gen chống ung thư. 

ịnh sự đảo lộn trong sự biểu lộ và chức 

năng của những gen này hoặc những phăn tử này, nó có thể chuyển thành ác tính. 

 

 

hình thành và phát triển UTĐTT 

 

- Phát triển. 

Mỗi giai đoạn chắc chắn có những thay đổi về di truyề

một loạt sự thay đổi trong những cơ chế dưới mức phân tử, chi phối sự phát triển và 

biệt hoá

Những cơ chế này bao gồm các yếu tố phát t

tái nạp tín hiệu, gen đột biến gây ung

Khi tế bào tích luỹ một số lượng nhất ®

Các dấu hiệu trong quá trình 
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ADN Base alduct, những chất được tạo thành
trong quá trình trao đổi chất, chất oxy hoá,
phản ứng alkal hoá.
Chất gây đột biến, tăng cường, tăng sinh tế
bào, nhiễm độc tế bào, nhầm lẫn trong tổng

Tính gây đột biến biểu lộ những dấu hiệu gen
gây ung thư, gen kháng ung thu, đột biến trao
đổi chromosome, nhân nhỏ, phenotyp thay
đổi tăng cường tăng sinh tế bào.

Thay đổi các hình thái biểu lộ gen, tăng
cường tăng sinh tế bào tăng sản, thay đổi do
viêm, các tế bào bị biến đổi, thay đổi enzym

rachidomic.

Loạn sản phát triển dòng sinh sản vô tính
không kiểm soát được.

Nhiễm độc gen
(ADN bị thay đổi)

Những tế bào khởi đầu
(ADN bị thay đổi)

ADN thay đổi dòng sinh
sản vô tính

(Mở rộng sinh sản vô
tính)

Cấu trúc u

Xâm lấn, di căn

Tăng sinh

Đẩy mạnh

Phát triển

hợp ADN

T
Ýc

h 
lu

ỹ 
sự

 th
ay

 ®
ổi

 c
ña

 g
e

ấu
 tr

óc
n 

c

PCK axita

Chuyển sang tế bào

 
III. Chẩn đoán và sàng lọc 

- UT§T :  

A. Chẩn đoán bệnh nhân có triệu chứng 

1. Lâm sàng 
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+ Người 50 tuổi 

+ Mệt mỏi thở hụt hơi hoặc có cơn đau thắt lưng 

+ Có tình trạng thiếu máu mạn 

 bụng hoặc khối u sờ thấy (dấu hiệu muộn) 

ậu. 

Sử dụng ống soi mềm 165cm đến tận manh tràng có thể thấy: 

- U  ung thư đường kính 1-2cm thường màu đỏ đáy có hạt nhô lên tiếp tuyến với niêm 

mạc. 

- Ung thư ổ lớn có 3 biểu hiện: 

a. Typ lồi ra ngoài lớn thường ở manh tràng và đại tràng lên, chiếm một vùng của 

lòng ruột nhưng không gây tắc ruột. 

b. Typ loét và xâm lấn chủ yếu ở đại tràng xuống hình tròn hoặc không hình thù nhô 

hoặc mép màu trắng có lõm ở trung tâm. 

c Typ vành khăn thường ở đại tràng ngang và xuống hay gây tắc ruột hình “nhân táo”. 

mạc không bình thường với đường kính 0,5cm. 

1. Test máu ẩn trong phân (FOB: Fecal Occult Blood) 

2. Nội s

Hai kỹ ét số quan điểm quan 

trọng liên quan tới sàng lọc: 

+ ỉa phân có máu thẫm 

+ Cảm giác khó chịu mơ hồ ở

+ Thay đổi thói quen đi ngoài (táo, lỏng, lẫn máu nâu) 

+ Đau bụng ậm ạch, âm ỉ, đau quặn, cảm giác đau ở mông, đáy ch

+ Thăm trực tràng bằng ngón tay thấy u thâm nhập thành và lòng hậu môn trực tràng. 

2. Nội soi 

lên màu mực xám 

3. X-quang 

Phương pháp chụp khung đại tràng bằng đối quang cho phép nhanh chóng đánh giá 

niêm 

Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác CT, siêu âm, nội soi. 

B. Chẩn đoán sớm UTĐTT bằng sàng lọc những bệnh nhân không 

triệu chứng: 

oi trực xichma tràng bằng ống mềm. 

thuật trên thường được thế giới dùng để sàng lọc. M
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- Sàng lọc không nên làm những bệnh nhân có triệu chứng UTĐTT mà những bệnh 

nhân này phải được nghiên cứu để tìm ra quy luật của UTĐTT trước khi đi vào sàng 

ặc biệt những người trong gia đình FAP, 

HNPCC và họ hàng thân thuộc cha mẹ, anh chị em ruột, con cái. Chú ý những gia 

đình có người trẻ hơn 50 tuổi hoặc có hai hay hơn hai người bị UTĐTT. 

- Test FOB (+) nên được soi trực xicma tràng hoặc chụp Xquang khung đại tràng. 

cho sàng lọc tiến hành ở cộng đồng người không triệu 

chứ

daze của Hem. Trước khi làm 

mầu đỏ, rau quả giàu Peroxydaze, vitamin C, thuốc chống 

g sàng lọc UTĐTT vì độ 

d vào sẽ biến thành màu xanh (Blue). 

Người được coi là test dương tính khi ít nhất có một mẫu dương tính. 

Các công trình được tiến hành ở Newyork-Minesota, Anh, Đan Mạch, Thuỵ Điển, 

tổng số 324.875 người tham gia, tỷ lệ test dương tính 20% tương đương tất cả các 

nghiên cứu. 

- Giá trị dự đoán dương tính cho u tuyến 26 - 41% 

- Giá trị dự đoán cho ung thư 5 - 17% 

Thử nghiệm ở Minesota tỷ lệ ung thư là 3% ở người có test FOB (+) trong giai 

đoạn Dukes A: 65%, B: 33% độ nhạy của test là 70%, độ đặc hiệu của test: 98%. Tỷ 

lệ chết vì UTĐTT sau 10 năm giảm 43% ở nhóm sàng lọc so với nhóm thường. 

lọc. 

- Sàng lọc những người không triệu chứng ®

a. Test FOB: Test đầu tiên 

ng từ 40 tuổi trở lên. Ưu điểm của test này là: 

+ Thuận lợi cho quản lý 

+ Tiến hành đơn giản 

+ Rẻ tiền phù hợp với khối người lớn để sàng lọc 

Test FOB có 3 loại chứng chính: 

+Test giấy thấm: Dựa trên hoạt động của men Peroxy

test bệnh nhân nên ăn thịt 

viêm non Steroid để tránh dương tính giả. 

+ Test hoá miễn dịch: Dùng kháng thể kháng Hemoglobin người dựa trên các kỹ thuật 

kết dính nhựa Laser khuếch tán miễn dịch phóng xạ ELISA (enzym-Linked-Immuno-

Sorbent-Assay) kết dính Hem. 

+ Test Porphyrin hem nhưng test nằm không phù hợp tron

nhạy cao với chảy máu tiêu hoá trên, đắt tiền. Khi Hem có mặt ở giấy nghiệm thêm 

dung dịch có hydrogen peroxy
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Do đó Test FOB có vai trò quan trọng trong thử nghiệm sàng lọc UTĐTT để đưa 

số người có test FOB đi soi trực đại tràng. 

b. Nội soi trực xicma tràng: Là bước 2 trong chương trình sàng lọc, nó được tiến hành 

ở người có test FOB dương tính. 

* Bước I: Làm với ống soi 35cm vì theo các tác giả cho rằng: 

- Chương trình sàng lọc vì lý do cần an toàn. 

- Ung thư ở khu vực này chiếm 60-70% tổng số UTĐTT. 

* Bước 2: Dùng ống soi mềm toàn bộ đại tràng (phức tạp và tiến hành công phu, khéo 

léo hơn) nên chỉ tiến hành khi: 

    - Soi ống 35cm không thấy tổn thương 

          - X-quang chụp khung đại tràng không cho biết rõ tổn thương 

Chương trình sàng lọc kiến nghị ở nhóm người không có triệu chứng: 

- Soi trực xicma tràng (ống 35 cm) 3-5 năm lần + test FOB 

- Giá trị nội soi phát hiện sớm ung thư nhỏ, u tuyến, polyp. Một tác giả Shinozawa và 

cộng sự nội soi 2996 bệnh nhân (1991 - 1995) phát hiện và lấy đi 2039 polyp trong đó 

4,1% có UTĐTT. Một nghiên cứu của A. nivo, AD Sperber soi cho 439 người sau 

m test FOB đã xác định độ nhạy độ đặc hiệu giá trị chẩn đoán dương tính của nội 

soi cho ung thư và polyp tuyến là 69,3; 73,2%; 7,3% và 52,2%; 75%; 20,3% và khẳng 

định nội soi như tiêu chuẩn vàng của chẩn đoán UTĐTT. 

- Từ năm 1980 đến nay nhờ nội soi đã phát hiện thêm một typ mới của UTĐTT sớm 

là typ lõm với biểu hiện màu đỏ sáng hoặc nhợt nhạt đường kính 5-10 mm lõm xuống 

so với mặt niêm mạc. 

Nhiều tác giả còn dùng phương pháp nhuộm màu trong khi nội soi. Thường dùng 

viên Indigo carmine 100mg uống hoặc xịt Indigo carnine hay xanh methylen phát 

hiện được nhiều tổn thương hơn. Nội soi phóng đại cho phép phát hiện các tổn thương 

sớm cực nhỏ 1-2mm cho phép phát hiện u hay không u - u tuyến hay không u sự vắng 

mặt hay có mặt của u còn sót lại sau cắt bỏ. 

- Siêu âm-nội soi-vi tính và video cho phép phân liệt 5 lớp của thành ruột. 

Ưu điểm 

+ Chẩn đoán xác định mức độ xâm lấn 

+ Chẩn đoán sớm tái phát sau cắt bỏ UTĐTT 

3

là
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Siêu âm trong khi mổ tuyệt vời hơn siêu âm trước khi mổ vì: 

+ Phát hiện hơn 95% tổn thương có đường kính lớn hơn 1cm. 

+ Phát hiện hơn 65% tổn thương đường kính 0,5 - 1cm. 
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C. Sàng lọc chẩn đoán sớm đối với những người có nguy cơ UTĐTT 

1. Người có nguy cơ trung bình  

- Người không triệu chứng trên 50 tuổi. 

- Nếu thăm hậu môn bằng tay (cả người trên 40 tuổi theo Mỹ) 

- Làm test FOB 3-5 năm 1 lần cho người trên 50 tuổi 

- Người có test FOB (+) nên soi đại tràng ống mềm + Xquang đối quang đại tràng (5 

nghiên cứu ở cộng đồng Châu Âu, 1 thử nghiệm ở Minesota với 30.000 người tình 

nguyện và 1 thử nghiệm chứng ở Newyork), kết quả: 

+ 51% UTĐTT ở giai đoạn Dukes A: 3,5-5,7%; Di căn xa: 16-23%; 7% ung thư 

cắt bỏ được bằng nội soi 

+ Trong khi nhóm chứng: 9-12% lớn hơn 20%; 20%; 0%; 0,5% 
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Một nghiên cứu tại Pháp 164.364 người bằng test FOB kết quả: 

+ Dương tính 2,8% 

+ Có 45/164.364:0,027% ung thư 

2. Người có tiền sử gia đình UTĐTT (nguy cơ cao): 

- Hỏi kỹ tiền sử gia đình bản thân 

- Thăm khám thực thể cẩn thận - thăm hậu môn bằng ngón tay. 

+ Gia đình có người bị UTĐTT sau tuổi 50 bắt đầu sàng lọc ở tuổi 40, 5 năm/11ần. 

+ Gia đình có người bị UTĐTT trước tuổi 50 hoặc có 2 người bị UTĐTT bắt đầu sàng 

lọc từ tuổi 35 hoặc sớm 5 tuổi so với người bị UTĐTT 3-5 năm 1 lần. 

+ Gia đình HNPCC bắt đầu sàng lọc từ tuổi 25 hoặc sớm hơn 5 tuổi so với người 

trong gia đình bị UTĐTT bằng test FOB và soi đại tràng xicma 

+ Gia đình FAP bắt đầu sàng lọc từ tuổi 10 - 15 bằng nội soi trực xicma tràng 1 - 2 

năm/1 lần cho đến 35 tuổi; sau 3 năm 1 lần vì nguy cơ đã giảm rất nhiều. 

3. Đối với người có tiền sử u tuyến 

- Nội soi trực xicma tràng cần cắt bỏ, làm mô học 

- Nội soi toàn bộ đại tràng cắt bỏ các u còn lại 

- 3 năm soi lai một lần để cắt bỏ các u polyp xuất hiện lại 32% và lần sau kế tiếp có 

thể 42% sau 5 năm/1 lần 

+ Người có mô bệnh học loạn sản giai đoạn cao hoặc ung thư nên nội soi thường 

xuyên hơn. 

+ Người có nhiều u tuyến lớn hoặc xảy ra trước tuổi 60 nguy cơ tái phát nhiều hơn. 

+ Một vài tác giả cho rằng nếu chỉ có một u nhỏ hơn 1cm với loạn sản giai đoạn trung 

bình thì không cần sàng lọc. Tuy nhiên việc theo dõi bệnh nhân này như thế nào hiện 

nay vẫn chưa thống nhất. 

4. Sàng lọc với bệnh nhân có tiền sử UTĐTT (1-5% UTĐTT tái phát) 

- Nội soi 6 tháng 1 lần để phát hiện tái phát sau mổ 3 năm 1 lần để phát hiện UTĐTT 

khác cần xét nghiệm mức độ kháng nguyên ung thư bào thai (CEA: Carcino 

Embryonic Antigen) làm thường xuyên 2 tháng 1 lần trong 2 năm đầu, sau 4 tháng 1 

lần. Ngoài ra có thể dùng siêu âm nội soi chụp cắt lớp vi tính nếu có điều kiện) 

5. Sàng lọc bệnh nhân có viêm ruột 

* Bệnh VLĐTT: 
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- Bị 7 năm phải soi toàn bộ đại tràng đến ít nhất góc gan 

- Nếu chỉ ở đại tràng trái sau 10-12 năm thì 1-2 năm/1 lần những chỗ niêm mạc bình 

thường sinh thiết 10-12 cm/1 lần cho đến hết đại tràng) 

- Chỗ niêm mạc không bình thường sinh thiết hàng loạt cả 2 phương pháp (sinh thiết 

và chải TB học) 

- Nếu kết quả nghi ngờ loạn sản 1-2 năm/1 lần nội soi lại 

- Nếu loạn sản mức độ thấp 3-6 tháng/1 lần soi nhắc lại 

* Bệnh Crohn: 

Phải nội soi nếu có tổn thương nghi ngờ nên sinh thiết làm mô bệnh học để chẩn 

đoán sớm.  

D. Giá trị các dấu hiệu sinh học 

Định lượng các yếu tố CEA, P53 kiras... (CEA: Carcinogen Embryonic Antigen)  

+ CEA là một glycoprotein có trọng lượng phân tử 200.000 dalton do các tế bào khối 

u đặc biệt do khối u đường tiêu hóa tiết ra (gold et Freednam 1965) dương tính là 

UT§TT 

Có giá trị chẩn đoán tiên lượng UTĐTT sau phẫu thuật mù CEA < 2,5ng/ml thì 80% 

trường hợp sống thêm 2 năm. Nếu CEA > 5ng/ml thì chỉ 25% trường hợp sống thêm 2 

năm. Nếu CEA < 25ng/ml thì còn khả năng phẫu thuật. 

Nếu CEA > 100ng/ml thì hết khả năng phẫu thuật chứng tỏ đã di căn nhiều nơi. 

Nếu mổ song mà CEA không giảm hoặc lại tăng lên chứng tỏ khối u tái phát hoặc đã 

di căn. 

+ P53 là gen ức chế ung thư nằm trên NST 17 của người theo Houstein thì NST này 

thường bị đột biến và liên quan đến sự mất alen ở một số bệnh nhân UTĐTT. Khi 

dùng phản ứng PCR (Polymerase Chain Reaction) để khảo sát thứ tự Nucleotid của 

gen P53, Matozaki và cộng sự nhận thấy ở sự đột biến điểm của gen này thường sảy 

ra ở bệnh nhân K dạ dày và UTĐTT kèm theo sự mất alen tương ứng. Theo Bell 

nghiên cứu ở bệnh nhân UTĐTT có đột biến gen P53 và có mặt cả gen kiras thì tiên 

lượng xấu hơn là khi chỉ có một gen đột biến P53... 

+ Ngoài ra người ta còn nghiên cứu hMSHB2B, hMSHB1B giúp phát hiện UTĐTT sớm hơn. 

IV. Phân loại giải phẫu và giai đoạn 

1. Phân loại Dukes cho UTTT và mở rộng cho UTĐTT (có bảng) 
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2. Phân loại theo TNM 

* T(tumor) khối u nguyên thuỷ 

Tis: Ung thư biểu mô 

To: Không có dấu hiệu của khối u nguyên thuỷ 

Ti : U  hạn chế ở niệm mạc hoặc lớp duới niêm mạc 

T2: U  lan tới lớp cơ niêm và có thể tới thanh mạc 

T3 : U  lan ra ngoài thành đại tràng tới các cấu trúc kế cận liền sát 

T4: Xâm lấn đến cơ quan lân cận 

Tx : Không thể đánh giá được u nguyên phát 

* N(node) di căn hạch vùng 

Nx: Không thể đánh giá được hạch vùng 

No: Không có di căn hạch 

N1 : Có di căn 1 - 3 hạch cạnh đại trực tràng 

N2: Di căn trên 4 hạch cạnh đại trực tràng 

N3: Di căn bất kỳ hạch nào trên đường đi của động mạch mạc treo 

* M(metastass) di căn xa  

Mx: Không thể xác định được 

Mo: Chưa có di căn xa  

M1: Có di căn xa 

3. Giai đoạn UTĐTT theo hội khớp Mỹ về ung thư theo TNM 

- Giai đoạn 0: Ung thư tại chỗ Tis No Mo 

- Giai đoạn 1: U  xâm lấn dưới niêm mạc T1 No Mo 

- Giai đoạn 2: + U  xâm lấn qua lớp cơ đến lớp dưới thanh mạc hoặc quanh đại tràng 

nhưng chưa đến màng bụng hoặc quanh trực tràng T3 No Mo 

                       + U khoan vào màng bụng hoặc xâm lấn trực tiếp vào cơ quan khác T4 

No Mo 

- Giai đoạn 3: Khoan vào thành ruột + di căn vùng 

N1: 1 - 3 hạch quanh đại trực tràng 

N2: 4 hoặc hơn 4 hạch quanh đại trực tràng 

N3: Di căn vào bất cứ hạch nào dọc theo một mạch máu được đặt tên: 

+ Bất cứ T N1 M0 
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+ Bất cứ T N2 N3 M0 

- Giai đoạn 4: Bất cứ T, bất cứ N, M1 . 

V. các yếu tố tiên lượng UTĐTT 

- Các yếu tố ảnh hưởng xấu tới tiên lượng (thời gian sống thêm sau điều trị) 

+ Thời điểm chẩn đoán trước 40 tuổi, nam giới 

 + Tiến triển nhanh trước 6 tháng kể từ khi có triệu chứng đầu tiên (thiếu máu 

tắc ruột) 

+ Sự xâm lấn của khối u, số hạch lympho bị xâm lấn nhiều 

+ Vị trí bị UTĐT phải và ngang tiên lượng xấu hơn 
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Phân loại Dukes cho UTĐT và mở rộng cho UTĐT 

Theo phân loại Dukes và TNM: 

+ Nhìn chung thấy tỷ lệ UTĐTT sống trên 5 năm: 

Dukes A:89%   Dukes C:54% 

Dukes B:75,4%   Dukes D:6% 

+ Nguy cơ tái phát và di căn xa: 

Tái phát: Dukes A:0%  Dukes B: 15-30%  Dukes C:21 -49% 

Di căn xa: Dukes A:15%  Dukes B:24%  Dukes C:58% 
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Loại tế bào ung thư: Tế bào ung thư loại nhày hoặc keo, biệt hoá nghèo nàn hơn 

19,7%; tế bào u trong pha S của vòng tế bào thiếu đáp ứng miễn dịch lệch bội lẻ ADN 

đặc biệt có P53 đột biến (dương tính) khả năng sống trên 5 năm rất ít 

- Những bệnh nhân không mổ được hoặc UTĐTT tái phát tiên lượng rất xấu. 

- Tỷ lệ sống 5 năm sau phẫu thuật 30% 

Vậy để cải thiện tiên lượng cần: 

1/ Phát hiện bệnh sớm 

2/ Phòng chống các yếu tố nguy cơ thật tích cực. 

3/ Phải sàng lọc trong cộng đồng 

 

VI. Điều trị 

A. Phòng bệnh 

1. Chế độ ăn:  

- Mỡ động vật, thực vật không quá 25% tổng số calo 

- 5-8% rau, quả, cây họ đậu, ngũ cốc đủ vitamin 

- Chất xơ ít nhất 25g/24 giờ không ăn quá nhiều calo và tăng trọng 

2. Tập thể dục: 

Tập thành thói quen: Đi bộ hơn lái xe, leo gác hơn đi cầu thang máy. 

3. Thành phần thức ăn cần đầy đủ: 

Can xi, vtamin A.D, Caroten, inositol, đặc biệt là phylate (yếu tố kìm hãm proteaze do 

vậy kìm hãm quá trinh sinh ung thư) 

4. Các tác nhân phòng chống hoá học đặc biệt các thuốc chống viêm non steroid: 

Proxicam, Salindac, Aspirin, lndometaxin, Ibuprofen... có tác dụng kìm hãm trong 

giai đoạn tiền ác tính. Người ta cho rằng nó kìm hãm axit arachidonic (một chất làm 

tăng cường sinh tế bào) các thuốc này làm cản trở làm lui các polyp trong FAP. 

5. Các tác nhân làm tăng thải độc hạn chế sự sinh ung thư: 

Glutathions transferaze làm tăng hoạt động của pha II enzym. Oltipraze làm tăng 

hoạt động pha II enzym kìm hãm benzoapyrene, diethylnitrosamin, ucracil mustard 

anatoxin ... (là những chất gây ung thư mạnh) 
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- Đối với bệnh nhân FAP cắt toàn bộ đại tràng, nối trực tràng hỗng tràng và đến tuổi 

trung niên khi nguy cơ UTĐTT lên cao, cắt hết trực tràng là phương pháp được ưa 

chuộng. 

- Đối với bệnh nhân HNPCC phải sàng lọc để phát hiện và lấy đi những u tuyến trước 

khi không trở thành ác tính. 

+ Với phụ nữ trong gia đình HNPCC nếu bị UTĐTT nên cắt bỏ tử cung hoặc ngược 

lại nếu ung thư tử cung cũng nên cắt bỏ đại tràng để phòng ngừa 

+ Những bệnh nhân có polyp đơn lẻ cũng nên cắt bỏ trong khi nội soi để phòng ngừa 

ác tính : 

- Đối với UTĐTT cắt bỏ đại tràng khi: 

+ Tổn thương nội soi lớn, mức trên loạn sản thấp .  

+ Loạn sản mức thấp với hàng loạt điểm rõ ràng 

+ Loạn sản mức thấp rõ ràng, dai dẳng ở lần soi nhắc lại 

+ Loạn sản mức cao 

+ ở những bệnh nhân có khó khăn cho quản lý giám sát trên 8 năm. 

B. Điều trị UTĐTT sớm: 

- Thế nào là sớm: 

+ Khi u chỉ lan tới lớp dưới niêm mạc 

+ Chưa có hạch lympho di căn. 

Tương đương phân loại dukes giai đoạn A hội khớp Mỹ về ung thư giai đoạn 1: T1 No 

Mo. 

- Phương thức hiện nay điều trị UTĐTT sớm là cắt bỏ niêm mạc trong khi nội soi lấy 

bệnh phẩm làm giải phẫu bệnh lý, sau đó tuỳ kết quả cụ thể có cách giải quyết tiếp sự 

xâm lấn của UTĐTT chia 3 mức độ :  

+ Sm1: U  lan tối thiểu đến 1/3 trên lớp dưới niêm mạc: 

Sm1a: B/A < 1/4   Sm1b:B/A: l/4-l/2   Sm1c:B/A>1/2 

(B: Độ dày của lớp dưới niêm mạc, A: Độ dày của u ở lớp niêm mạc) 

+ Sm3: U  lan đến 1/3 dưới của niêm mạc (sát lớp cơ)  

+ Sm2: U  lan đến giữa 2 lớp trên (l/3 giữa của lớp dưới niêm mạc Những tổn thương 

Sm1 chỉ có 5,9% có hạch di căn, 32,4% có xâm lấn mạch máu và mạch huyết thì 
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không có di căn. Do đó chỉ định cho cắt bỏ niệm mạc nội soi nên giới hạn ở Sm1b 

không có xâm lấn mạch máu và mạch huyết. 

Có 5 phương pháp điều trị nội soi cho UTĐTT 

1/ Sinh thiết forcep chỉ dùng cho chẩn đoán 

2/ Sinh thiết nóng  

3/ Thủ thuật cắt polyp. 

4/ Sinh thiết lột bỏ niêm mạc. 

5/ Thủ thuật cắt từng polyp. 

Bốn phương pháp sau dùng cho cả chẩn đoán và điều trị, phương pháp lột niêm 

mạc có thể cắt bỏ toàn bộ nêm mạc có đường kính 2,5cm thường áp dụng cho ung thư 

rất nhỏ, typ lõm cực mỏng, typ phẳng cực mỏng, typ nhô lên cực mỏng. Cắt bỏ niêm 

mạc trong khi nội soi là phương pháp tuyệt vời trong chẩn đoán và điều trị UTĐTT 

typ nông đồng thời là phương pháp an toàn, làm giảm tỷ lệ chết qua làm giảm tỷ lệ 

mắc bệnh (xem sơ đồ chiến lược điều trị UTĐTT sớm) 

C. Điều trị UTĐTT muộn 

1. Cắt bỏ u: Với đoạn ruột trên dưới u 5-15cm, khoét hết hạch di căn xung quang và 

nếu có di căn gan, phổi cũng có thể cắt bỏ. Nếu u không cắt bỏ hoàn toàn được: Cắt 

bỏ một phần (thường do u di căn, xâm lấn xung quanh mục đích làm giảm có hiệu 

quả các triệu chứng đau đớn, chảy máu...) 

2. Tia xạ: Dùng khống chế khối u (trước, trong và sau mổ) 

3. Hoá trị liệu: 5-fluouracil liều 450 mg/m2 cơ thể/ngày trong 5 ngày, sau đó 450 

mg/m2 cơ thể tuần một lần ... 
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